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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
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(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
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Phần I 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 31693 
(21) 1-2010-02886 (51) 7 H04W  36/14,  36/36 
(22) 10.03.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2009/036707 10.03.2009 (87) WO/2009/120491 01.10.2009 
(30) 61/040,617 28.03.2008 US 

12/349,399 06.01.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SAMPATH, Hemanth (IN), LIN, Jeremy, H. (US), OTTE, Kurt (US), PRAKASH, 
Rajat (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý tín hiệu chuẩn trong hệ 

thống di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chương trình quản lý tín hiệu chuẩn (RSM : Reference Signal 

Management) thực hiện trên thiết bị di động phát hiện nhiều tín hiệu chuẩn, phân định 
các tín hiệu chuẩn đó vào các nhóm, và thực hiện các chức năng quản lý tín hiệu chuẩn 
bằng cách sử dụng thông tin được vận chuyển trong các tín hiệu chuẩn. Chương trình 
RSM phát hiện cả tín hiệu chuẩn dải rộng lẫn tín hiệu chuẩn dải hẹp và duy trì các nhóm 
tín hiệu chuẩn cập nhật được truyền từ các điểm truy nhập có cấu hình độc lập hoặc có 
các công nghệ vô tuyến khác nhau. Công suất pin của thiết bị di dộng được sử dụng hiệu 
quả để quản lý các tín hiệu chuẩn trong các môi trường mạng không đồng nhất bằng 
cách ngăn chặn việc chuyển vùng, tải thông tin nội dịch xuống, thăm dò truy nhập và 
đăng ký mới không cần thiết. Các tín hiệu chuẩn được quản lý từ cả các sectơ đồng bộ 
lẫn các sectơ không đồng bộ và ở chế độ rỗi cũng như ở chế độ kết nối. Chương trình 
RSM thực hiện các chức năng như quản lý chuyển vùng giữa các điểm truy nhập, quản 
lý chế độ rỗi của thiết bị di động, quản lý nhóm hoạt động của các tín hiệu chuẩn tìm 
được, và thu thập các thông số thông tin nội dịch cho thiết bị di động.  
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(11) 31694 
(21) 1-2011-01105 (51) 7 H01F  6/06,  6/04 
(22) 09.10.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2009/054429    09.10.2009 (87) WO 2010/035246 01.04.2010 
(71) MAGNETIC-ELECTROSTATIC CONFINEMENT (MEC) CORPORATION  (US) 

1 Broadway, 14th Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, USA 
(72) BAKER, Devlin (US), BATEMAN, Daniel (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm nam châm siêu dẫn và hệ thống plasma có cụm nam châm 

siêu dẫn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cách điện nhiệt và cơ khí cho cuộn nam 

châm siêu dẫn bao gồm nam châm siêu dẫn trong đó hiệu điện thế lớn giữa dây quấn 
siêu dẫn bên trong và bên ngoài thiết bị, có độ lớn từ 103 đến 106V có thể xuất hiện. 
Phương pháp và thiết bị theo sáng chế còn bao gồm các phần tử cách ly, làm mát và 
phần tử cấu trúc để bên trong thiết bị có khả năng duy trì được nhiệt độ đông lạnh cần 
cho hoạt động siêu dẫn, ngay cả khi có mặt dòng nhiệt cao đến khoang chứa dây quấn. 
Cuối cùng thiết bị theo sáng chế bao gồm các phần tử cấu trúc để đỡ trọng lực và các lực 
khác tác dụng lên cụm, các phần tử này có khả năng nối giãn nở và ổn định để giảm 
thiểu sự cong vênh hoặc uốn cụm do građiên nhiệt độ. Các bộ phận đỡ bao gồm các bộ 
phận cung cấp đường dẫn cho công suất điện, chất làm mát đông lạnh, và đầu nam châm 
trong khi được cách ly khỏi các tác động điện và nhiệt.  
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(11) 31695 
(21) 1-2011-01234 (51) 7 H01H 23/00 
(22) 13.05.2011 (43) 25.12.2012 
(75) Lâm Đình Bảo  (VN) 

Số 68 (số cũ), đường Hoà Bình, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
(54) Công tắc đèn điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ công tắc đèn điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại, để có thể điều 
khiển, tắt, mở đèn từ xa bằng tia hồng ngoại hoặc tắt, mở trực tiếp bằng tay trên công 
tắc, bộ công tắc này bao gồm hộp điều khiển từ xa để điều khiển công tắc và công tắc 
điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại. Trong đó, công tắc này bao gồm các bộ phận sau: 
mắt nhận tín hiệu hồng ngoại, mắt phát tín hiệu hồng ngoại, mạch phân tích tín hiệu 
hồng ngoại và điều khiển, động cơ dùng để sinh ra lực cơ khí, công tắc cơ khí, công tắc 
này giống như một công tắc đèn bình thường. Khi mắt nhận hồng ngoại nhận được tín 
hiệu điều khiển, thì sẽ truyền tín hiệu chơ mạch phân tích tín hiệu hồng ngoại, mạch này 
phân tích để xác định là lệnh tắt hay mở đèn, từ đó sẽ điều khiển động cơ quay theo 
chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tạo ra chuyển động cơ học thích 
hợp, chuyển động này được truyền qua hệ thống bánh răng, làm công tắc thay đổi trạng 
thái tắt, mở. Ngoài ra, bộ công tắc còn cho phép điều khiển đồng thời, đan xen giữa điều 
khiển từ xa và bằng tay, và có chức năng tự động điều khiển tắt, mở đèn theo giờ hẹn 
hoặc theo cường độ ánh sáng. Công suất tắt, mở tải lên đến 2.500 W.  
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(11) 31696 
(21) 1-2011-01356 (51) 7 A61K  31/22,  31/366, C12R  1/645 
(22) 25.05.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2011 
(71) SUNWAY BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

2F., No.1, Alley 30, Lane 358, Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
(72) Pan Tzu-Ming (TW), Lee Chun-Lin (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh Alzheimer 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm bao gồm các monacolin, các chất kháng viêm và các 
hợp chất chống oxy hóa được chiết xuất từ Dioscorea mốc đỏ được lên men Monascus. 
Dược phẩm này có hiệu quả đối với việc phòng ngừa và điều trị bệnh Alzheimer và 
không có các tác dụng phụ đáng chú ý nào xảy ra đối với bệnh nhân.  
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(11) 31697 
(21) 1-2011-01358 (51) 7 B65D 30/00, 33/00 
(22) 26.05.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) CHIH-HUNG LIN  (TW) 

No. 11, Sansian St., East District, Taichung City, Taiwan 
(72) Chih-Hung LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Túi dệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến túi dệt (200) bao gồm tấm dệt (2), chi tiết làm kín (30) và chi tiết 
chống làm giả (50).  
Tấm dệt (2) có hai lớp dệt phía trước và phía sau đối diện nhau (21, 22) được liên kết với 
nhau tại các đầu bên trái vâ đầu bên phải của chúng để bao quanh khoảng chứa (24), và 
lần lượt có các phần mép trên (201, 202) xác định giữa chúng miệng trên (20) để đưa 
vào khoảng chứa (24). Chi tiết làm kín (30) được bố trí trên đỉnh của miệng trên (20) và 
bao gồm các chi tiết làm kín phía trước và phía sau (31, 32) kéo dài xuống phía dưới, và 
được gắn lần lượt vào các mặt ngoài (212, 222) của các lớp dệt phía trước và phía sau 
(21, 22) sao cho miệng trên (20) được làm kín bằng chi tiết làm kín (30).  
Chi tiết chống làm giả (50) có phần thứ nhất (51) được gắn vào chi tiết làm kín (30), và 
phần thứ hai (52) kéo dài xuống phía dưới từ phần thứ nhất (51) và vượt quá chi tiết làm 
kín (30) và được gắn vào tấm dệt (2).  
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(11) 31698 
(21) 1-2011-01359 (51) 7 B29C 47/00 
(22) 26.05.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) YAN-CHANG LIN  (TW) 

No. 11, San-Hsien St., Shih-Chia Li, Tung Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Yan-Chang LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy ép đùn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy ép đùn bao gồm bộ phận ép đùn chính (21) có vỏ bộ phận ép 
đùn chính (211) và vít chính (212) được bố trí trong vỏ bộ phận ép đùn chính (211), 
phễu nhựa (22) được nối với cửa vào (210) của vỏ bộ phận ép đùn chính (211), và bộ cấp 
bột phụ gia (30) gồm có khoang chứa phụ gia (32) và bộ cánh khuấy (321) được bố trí 
trong khoang chứa phụ gia (32). Khoang chứa phụ thông với vỏ bộ phận ép đùn chính 
(211) và phễu nhựa (22).  
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(11) 31699 
(21) 1-2011-01371 (51) 7 A43B  7/00 
(22) 27.05.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2011 
(75) PAN, WAN-FU  (TW) 

No. 14, Ln. 850, Yingcaipu, Yonghe Vil., Puzi City, Chiayi County 613, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm đế giày 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cụm đế giày bao gồm đế ngoài (6); và đệm lót (1) ở mặt trên của đế 
ngoài (6) và có khoang không khí (3) ở vùng gót; túi khí (2) được bố trí trong khoang 
không khí (3), túi khí (2) này có các cửa xả trước (21) để xả không khí ra khỏi túi khí (2) 
về phía trước, và van một chiều phía sau (20) để cho phép không khí có thể đi vào túi khí (2) 
nhưng không đi ra khỏi túi khí (2); và chi tiết đỡ đàn hồi (22) nằm trong túi khí (2).  
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(11) 31700 
(21) 1-2011-01392 (51) 7 C08B 30/00 
(22) 30.05.2011 (43) 25.12.2012 
(75) Bùi Trí Lập  (VN) 

Số nhà 2/2, Khóm 2, Phường 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
(54) Quy trình sản xuất tinh bột thực phẩm bằng phương pháp khô 

  (57)     Sáng chế đê cập đến quy trình sản xuất tinh bột thực phẩm bằng phương pháp khô, quy 
trình này bao gồm các công đoạn: làm sạch nguyên liệu, nghiền và lọc tinh bột để thu 
được sản phẩm hoàn chỉnh và xử lý bụi bột sinh ra trong quá trình sản xuất.  
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(11) 31701 
(21) 1-2011-01393 (51) 7 C08B 30/00 
(22) 30.05.2011 (43) 25.12.2012 
(75) Bùi Trí Lập  (VN) 

Số nhà 2/2, Khóm 2, Phường 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
(54) Cơ cấu lọc tinh bột khô bằng phương pháp nén lắng trong môi 

trường không khí. 
  (57)   Sáng chế đề cập đến cơ cấu lọc tinh bột khô bằng phương pháp nén lắng trong môi 

trường không khí, cơ cấu này có kết cấu bao gồm: quạt hút đẩy (2), buồng lọc (4), các 
van điều chỉnh (3) và (6), vách ngăn (5) và buồng giảm áp (8).  
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(11) 31702 
(21) 1-2011-01416 (51) 7 G08B  21/10 
(22) 02.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2011 
(71) Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)  (VN) 

Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(54) Hệ thống truyền tin cảnh báo thiên tai 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống truyền tin cảnh báo thiên tai vừa quản lý được đối tượng nhận 
tin vừa tận dụng được lợi thế của các hệ thống truyền tin truyền thống. Hệ thống bao 
gồm trung tâm điều khiển là nơi tiếp nhận thông tin thiên tai và thảm họa thiên nhiên từ 
hệ thống dự báo-phát hiện thiên tai và thảm họa thiên nhiên và truyền thông tin cảnh báo 
tới người dẫn, vùng dân cư có nguy cơ. Servơ quản lý điều khiển hệ thống thực hiện toàn 
bộ chức năng lưu trữ cơ sở dữ liệu thiết bị đầu cuối, quản lý và điều khiển hoạt động của 
toàn hệ thống. Thiết bị đầu cuối có hai dạng là máy điện thoại để truyền cảnh báo tới 
từng người dân, cá nhân và thiết bị đầu cuối lắp đặt tại khu dân cư. Mạng riêng dùng để 
kết nối giữa trung tâm, hệ thống servơ và các thiết bị đầu cuối dễ đảm bảo độ bảo mật, 
chống tấn công từ bên ngoài và hệ thống, độ ưu tiên và độ tin cậy cao. 
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(11) 31703 
(21) 1-2011-01419 (51) 7 B05B 31/00 
(22) 02.06.2011 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần khoá Vĩnh Cửu  (VN) 

Phòng 606B, toà nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nhan Thành út (VN) 
(54) ổ khoá chống thanh cộng lực bẻ khoá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ổ khóa chống thanh thép cộng lực để bẻ ổ khóa, ổ khóa này bao 
gồm vỏ khóa, trục khóa, miếng then cài, các bi trụ hoặc các tấm lẫy chặn chịu lực cắt 
lớn, tận dụng lực xoay lớn bẻ ổ khóa của thanh thép cộng lực để đẩy các bi trụ hoặc các 
tấm lẫy chặn theo sáng chế trồi ra cài vào trong vỏ ổ khóa, sao cho thanh thép cộng lực 
không còn đủ lực đễ cắt đứt các bi trụ hoặc tấm lẫy chặn này.  
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(11) 31704 
(21) 1-2011-01440 (51) 7 F16N  05/02, C10L  11/00 
(22) 06.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing Việt Nam  (VN) 

Lô 1 & 10, KCX-CN Linh Trung III, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
(72) Lei Hou Chong (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Van vòi phun có hai vòng đệm kín khí dạng hình chữ O dùng 

cho bật lửa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến van vòi phun có hai vòng đệm kín khí dạng hình chữ O dùng cho 

bật lửa nhằm giúp cho việc sử dụng an toàn đối với bật lửa có van vòi phun với kết cấu 
đơn giản. Sáng chế bao gồm đầu phun van (1), vòng đệm kín khí dạng hình chữ O (2), lò 
xo van (3), thân van (4), mặt tựa van (5), nến đánh lửa của van (6) và các vòng đệm kín 
khí dạng hình chữ O (7) trên thân mặt tựa van (5). Thân van (4) và mặt tựa van (5) được 
liên kết với nhau nhờ mối lắp ráp có độ dôi để tạo ngăn chứa khí nhiên liệu, trong đó nến 
đánh lửa của van (6), đầu phun van (1), lò xo van (3) và vòng đệm kín khí dạng hình chữ 
O (2) được lắp theo thứ tự. Nến đánh lửa của van (6) và đầu phun van (1) được liên kết 
với nhau nhờ mối lắp ráp có độ dôi. Lò xo van (3) và vòng đệm kín khí dạng hình chữ O 
(2) được lắp bao quan hoặc đầu phun van (1). Thân van (4) có đường ren phía ngoài. Có 
hai vòng đệm kín khí dạng hình chữ O (7) bao quanh mặt tựa van (5). Sáng chế được sử 
dụng một cách rộng rãi trong lĩnh vực đồ dùng hàng ngày.  
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(11) 31705 
(21) 1-2011-01455 (51) 7 D05B  27/26 
(22) 07.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ khuôn máy việt  

(VN) 
138A, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Cao Thắng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Cụm cấp liệu liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm cấp liệu liên tục cho máy cắt, tách, chẻ hạt điều tự động bao 
gồm một phễu chứa nhiên liệu, lò xo và lá chặn, máng rung định hướng, mô tơ rung với 
tác dụng truyền chuyển động đồng thời giúp điều chỉnh và ổn định lực rung của hệ 
thống. Một puli trục gạt được bố trí để gạt nhiên liệu nhằm giải quyết vấn đề nhiên liệu 
chồng lên nhau từ đó nhiên liệu được cấp một liên tục theo một hướng nhất định giúp 
nâng cao năng suất cắt, tách, chẻ hạt điều.  
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(11) 31706 
(21) 1-2011-01479 (51) 7 B64D 27/00, B64F 3/02 
(22) 09.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2011 
(75) Nguyễn Đức Thanh  (VN) 

Nhà B22 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống lấy điện từ nguồn điện cố định trên mặt đất để cấp 

điện cho phương tiện bay chạy điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị lấy điện từ nguồn điện cố định trên mặt đất để cấp 

điện cho phương tiện bay chạy điện, hệ thống lấy điện này bao gồm phương tiện bay (1) 
là máy bay lên thẳng được trang bị môtơ điện vốn là động cơ phát lực; nguồn điện cố 
định trên mặt đất bao gồm các dây tải điện (4) và (5) được đỡ bởi các cột điện (14) để 
cấp điện cho phương tiện bay (1); hộp nối (13) bao gồm tang cuốn (10) để cuốn cáp dẫn 
điện (2), cơ cấu điều khiển để điều khiển phương tiện nâng và hạ, co và kéo dài ống lồng 
(7) mà cáp (2) được luồn vào trong đó nhằm chống rối và kéo dài cáp (2), khớp nối (9) 
để ghép nối ống lồng (7) với thân của phương tiện bay (1) sao cho ống lồng (7) có thể 
xoay được, và lỗ cắm (12) để cắm giắc cắm (11); và cáp dẫn điện (2) bao gồm một đầu 
được trang bị giắc cắm (11), đầu kia được nối với khung lấy điện (3), trong đó khung lấy 
điện (3) bao gồm: xi lanh (3.1) mà các pít tông (3.4) được trang bị trong đó; lò xo (3 .5) 
được lắp giữa các pít tông (3.4) để tạo chuyển động tịnh tiến qua lại cho các pít tông này 
nhằm đẩy các con lăn (3.3) tỳ vào các mặt bên của các dây tải điện (4) và (5); các vòng 
đệm cách điện được bố trí giữa các mặt mút của các pít tông (3.4) và lò xo (3.5) nhằm 
chống chập mạch giữa các dây tải điện (4) và (5); các đầu nối điện được trang bị trên 
các mặt mút của các pít tông (3.4) để nối các dây dẫn của cáp điện (2); các giá đỡ (3.2) 
được làm bằng thanh vật liệu dẫn điện với dạng gần như hình cái bát để đỡ xoay được 
con lăn (3.3), mỗi trong số các giá đỡ này gồm hai phần trong đó phần thứ nhất được gọi 
là chôn bát với dạng hình rãnh chữ nhật mà đáy của nó được gắn vào cần cửa pít tông (3, 
4), phần thứ hai được gọi là thân bát gồm các đầu của thanh dẫn điện được kéo dài và 
uốn cong từ miệng rãnh chữ nhật nhằm ngăn cản khung lấy điện (3) không bị bật ra 
khỏi các dây tải điện khi phương tiện bay (1) hoạt động; và các con lăn (3.3) được làm 
lõm ở phần giữa theo mặt ngoại vi của nó và lắp vào rãnh chữ nhật của giá đỡ (3.2) theo 
cách xoay được.  
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(11) 31707 
(21) 1-2011-01504 (51) 7 H02G  7/00 
(22) 13.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2011 
(71) HESPERA CO., LTD.  (KR) 

86-21 Sugok-dong, Heungdoek-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of 
Korea 

(72) JUN, YUNG GYOO (KR), CHON, YOUNG KAP (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu bảo vệ dây dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu bảo vệ dây dẫn để lắp đặt dây dẫn trên một cột điện nhờ bộ 
phận cách điện, kết cấu này bao gồm các ống bảo vệ dây dẫn thứ nhất và thứ hai, từng 
ống này có dạng hình bán trụ và có một khoảng trống để tiếp nhận dây dẫn, chi tiết nối 
nối mềm dẻo một cạnh theo chiều dọc của ống bảo vệ dây dẫn thứ nhất với một cạnh 
theo chiều dọc của ống bảo vệ dây dẫn thứ hai sao cho các ống bảo vệ dây dẫn thứ nhất 
và thứ hai tạo thành dạng hình trụ khi trở thành tiếp xúc với nhau, các chi tiết khoá được 
bố trí trên các mặt tiếp giáp theo chiều dọc của các ống bảo vệ dây dẫn thứ nhất và thứ 
hai để đỡ và khoá các mặt tiếp giáp theo chiều dọc với nhau khi các ống bảo vệ dây dẫn 
thứ nhất và thứ hai trờ thành tiếp xúc với nhau, nhờ đó tạo thành dạng hình trụ và đóng 
kín khoảng trống tiếp nhận dây dẫn, và các chi tiết cố định được bố trí trên mặt ngoài 
của các ống bảo vệ dây dẫn thứ nhất và thứ hai để cố định tiếp xúc giữa các ống bảo vệ 
dây dẫn thứ nhất và thứ hai, nhờ đó ngăn không cho khoảng trống tiếp nhận dây dẫn bị 
mở rộng.  
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(11) 31708 
(21) 1-2011-01507 (51) 7 H02M  1/12 
(22) 13.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.6 Longde Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan. 
(72) Jui-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch ổn định điện áp xoay chiều (AC) có kiểm soát pha 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạch ổn định điện áp xoay chiều (AC) có kiểm soát pha bao gồm 
mạch đệm nối giữa phía nguồn điện đầu vào và phía kích thích của bộ biến áp để tạo ra 
các đường quán tính của dòng điện kích thích trong nửa chu kỳ dương và nửa chu kỳ âm 
của nguồn điện đầu vào. Thiết bị điều khiển điều biến độ rộng xung (PWM) được nối 
giữa mạch đệm ở phía kích thích của bộ biến áp và điểm trung tính của hệ thống nguồn 
điện để bật và tắt nhiều lần trong từng nửa chu kỳ của nguồn điện đầu vào để cho phép 
cuộn cảm có thể điều chỉnh điện áp biến thiên sao cho dạng sóng của dòng điện kích 
thích của bộ biến áp có dạng trơn hơn. Bằng cách điều chỉnh điện áp ở phía đầu ra của 
bộ biến áp, thời gian đáp ứng của điện áp ổn định là nhanh hơn và sự méo dạng của dạng 
sóng là nhỏ hơn.  
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(11) 31709 
(21) 1-2011-01532 (51) 7 A47L 15/30 
(22) 14.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2012 
(75) Trần Đình Huân  (VN) 

168 Duy Tân, thành phố KonTum, tỉnh KonTum 
(54) Máy rửa bát sử dụng nước nóng đun bằng năng lượng mặt trời

  (57)   Sáng chế đề cập đến máy rửa bát sử dụng nước nóng đun bằng năng lượng mặt trời, 
trong đó máy rửa bát này sử dụng nước nóng đun bằng năng lượng mặt trời phun vào 
bát, đĩa với áp lực cao (tối thiểu 1 at) làm quay lồng để bát đĩa, với sức mạnh của tia 
nước cùng với nước nóng làm tan chảy dầu mỡ và làm sạch thức ăn. Máy rửa bát đĩa 
gồm bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt ở độ cao tối thiểu 10m so 
với vị trí đặt máy rửa bát (nếu thấp hơn phải lắp bơm tăng áp), nước được dẫn vào máy 
theo đường ống nước (10). Đầu tiên ta xếp bát, đĩa vào giá đựng bát, đĩa (7) đảm bảo 
bát, đĩa phải được xếp thành hình cánh tuabin. Đũa và muỗng xếp vào giá đựng đũa, 
muỗng (19) sau đó xếp giá đựng bát, đĩa vào máy rửa bát bằng cách đặt khung đỡ giá 
bát, đĩa (1) vào trục máy (2). Điều chỉnh thời gian rửa bằng đồng hồ hẹn giờ (17), bật 
công tắc điện, van từ (16) tự động mở, nước cấp vào ống phun nước (11), nước sẽ được 
phun vào hệ thống rửa bát đĩa làm cho hệ thống quay, vòi phun bố trí phun đều vào các 
vị trí của bát đĩa với sức mạnh của tia nước làm sạch thức ăn bám vào bát, đĩa và nước 
nóng lên đến trên 90oC làm tan dầu mỡ cũng như tăng khả năng loại bỏ chất bẩn. Khi 
phun nước vào sẽ làm cho giá đựng bát đĩa (7) và bát, đĩa quay nhanh dần vì vậy bộ 
phận giảm tốc sẽ hoạt động. Khi vòng quay tăng làm cho lực ly tâm tăng, viên bi (15) 
bắn ra ngoài sẽ va vào thành giảm tốc (8) làm cho hệ thống quay chậm lại, khi đó lực ly 
tâm giảm, viên bi (15) trở về vị trí cũ. Hệ thống lại tiếp tục tăng vòng quay và chu kỳ lại 
liếp tục. Sau khoảng 10 phút đồng hồ hẹn giờ (17) tắt, van từ (16) tự động ngắt nước, 
quá trình rửa hoàn thành.  
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(11) 31710 
(21) 1-2011-01575 (51) 7 F02M  21/00 
(22) 17.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2011 
(75) CHEN, WEN-LO  (TW) 

4F., No. 18, Sec.6, Hsin Yi Rd., Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống cung cấp nhiên liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu bao gồm: một bình chứa hyđro sạch 
và một bình chứa oxy sạch, bộ điều áp thứ nhất, bộ điều áp thứ hai. Trong đó bộ điều áp 
thứ nhất điều khiển việc cung cấp hyđro và oxy sạch cho động cơ để sinh ra động lực, bộ 
điều áp thứ hai điều khiển việc cung cấp hyđro và oxy sạch cho bình nhiên liệu để phát điện.  
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(11) 31711 
(21) 1-2011-01630 (51) 7 A23N 12/00, A47J 37/00 
(22) 23.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2011 
(71) 1. Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch  (VN)

54 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Phạm Đình Thanh  (VN) 
25 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Đình Thanh (VN), Nguyễn Duy Đức (VN), Nguyễn Phi Long (VN), Nguyễn Thị 
Thanh Nga (VN) 

(54) Phương pháp và hệ thống thiết bị hấp-sấy để xử lý hạt điều 
trước khi cắt tách vỏ cứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống thiết bị hấp- sấy để xử lý hạt điều trước 
khi cắt tách vỏ cứng. Phương pháp hấp-sấy theo sáng chế bao gồm các công đoạn:  
(i) hấp: hạt điều sau khi phân cỡ được cho tiếp xúc với hơi nước bão hoà có nhiệt độ nằm 
trong khoảng 100oC đến 120oC, thời gian hấp hạt từ 20 đến 30 phút tùy thuộc vào cỡ hạt 
và độ ẩm hạt điều đưa vào hấp;  
(ii) sấy: hạt điều hấp xong được sấy động bằng khí nóng ở nhiệt độ nằm trong khoảng 
230oC đến 250oC, thời gian sấy hạt từ 4 đến 6 phút tùy thuộc cỡ và độ ẩm hạt sau khi 
hấp.  
Việc áp dụng phương pháp hấp-sấy theo sáng chế giảm đáng kể thời gian xử lý và chế 
biến hạt, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất trong dây chuyền chế 
biến hạt điều lấy nhân.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
28 

(11) 31712 
(21) 1-2011-01640 (51) 7 B61D  13/00,  17/16,  17/04, B61C  

3/00, B60M  1/13,  1/20,  1/234,  
7/00, B60L  5/00, B60T  1/14, B62D  
31/02 

(22) 29.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/079230 29.11.2010 (87) WO/2011/082610 14.07.2011 
(30) 201010004512.7 08.01.2010 CN 

201010122550.2 08.03.2010 CN 
(75) SONG YOUZHOU  (CN) 

No.6, Lane 1, Qiaoling Street, Bei Ling, Gong Bei, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong 519000 , China 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe vận chuyển trọng lượng nhẹ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới xe vận chuyển trọng lượng nhẹ bao gồm toa hành khách, sàn nối và 
phần đi bộ. Sàn nối bố trí ở đáy của toa hành khách. Phần đi bộ nối cả hai phía của đáy 
của sàn nối để đỡ và vận chuyển sàn nối và toa hành khách. Khoảng cách giữa sàn nối 
và mặt đất ít nhất là lớn hơn chiều cao của xe. Chiều rộng của phần đi bộ giữa cả hai 
phía của đáy của sàn nối ít nhất là lớn hơn chiều rộng của xe. Khoảng cách giữa phần đi 
bộ và phía bên của xe đủ để xe di chuyển qua đó. Toa hành khách bao gồm ít nhất một 
đầu và ít nhất một thân. Thân bao gồm nửa phần đầu trái và nửa phần đầu phải. Các cơ 
cấu nối được tạo ra để nối giữa đầu và thân của mỗi toa hành khách và giữa các thân.  
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(11) 31713 
(21) 1-2011-02230 (51) 7 G01C  21/00, G01S  19/34, G08G  

1/005 
(22) 27.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/007574       27.12.2010 (87) WO 2011/080920 07.07.2011 
(30) 2009-297401       28.12.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Asako HAMADA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị tạo thông tin đường đi và phương pháp tạo thông tin 

đường đi 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo thông tin đường đi thực hiện thu nhận vị trí cần thiết để 

tạo thông tin đường đi với công suất tiêu thụ nguồn thấp. Thiết bị tạo thông tin đường đi 
bao gồm bộ phận thu góc phương vị (11) thực hiện thu nhận góc phương vị, bộ phận 
phát hiện thay đổi góc phương vị (12) thực hiện phát hiện sự thay đổi góc phương vị 
được thu nhận bởi bộ phận thu góc phương vị, bộ phận ghi thông tin thay đổi góc 
phương vị (13) thực hiện ghi thông tin thay đổi góc phương vị bao gồm góc phương vị 
được thu nhận bởi bộ phận thu góc phương vị khi bộ phận phát hiện thay đổi góc phương 
vị phát hiện được sự thay đổi góc phương vị, bộ phận xáe định lấy thông tin vị trí (14) 
thực hiện ra lệnh thu nhận vị trí khi bộ phận phát hiện thay đổi góc phương vị phát hiện 
sự thay đổi góc phương vị và thu nhận vị trí không nhận được lệnh ở thời điểm thay đổi 
góc phương vị trước đó, bộ phận thu thông tin vị trí (15) thực hiện nhận lệnh thu nhận vị 
trí từ bộ phận xác định sự thu nhận vị trí và thực hiện thu nhận vị trí, bộ phận ghi thông 
tin vị trí (16) thực hiện ghi thông tin vị trí bao gồm vị trí được thu nhận bởi bộ phận thu 
thông tin vị trí, và bộ phận tạo thông tin đường đi (17) thực hiện tính vị trí mà không 
được thu nhận bởi bộ phận thu thông tin vị trí ở thời điểm thay đổi góc phương vị sử 
dụng thông tin thay đổi góc phương vị và thông tin vị trí và tạo thông tin đường đi.  
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(11) 31714 
(21) 1-2011-02590 (51) 7 A41B  9/04 
(22) 29.09.2011 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-138776 22.06.2011 JP 
(71) TORATANI CO., LTD.  (JP) 

6-4, Matsuhama Ha, Kahoku-shi Ishikawa, Japan 
(72) Ikuo TORATANI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quần soóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quần soóc có thể thích hợp với vùng dưới hông một cách tuyệt vời 
và chắc chắn ngăn ngừa gấu quần không bị vặn lên. Quần soóc bao gồm phần che phía 
trước co giãn (11) và phần che phía sau co giãn (12), và miếng vài đũng (13) được bố trí 
giữa phần phía trước đũng (16) ở đầu dưới của phần che phía trước (11) và phần phía sau 
đũng (17) ở đầu dưới của phần che phía sau (12) và che phần đũng của người mặc. Phần 
thân (14) hở và được mở rộng dọc theo đường tâm phía sau (S2) của phần che phía sau 
(12), và trong phần thân mở rộng (14), đối với đường tâm phía trước (S1) của phần che 
phía trước (11), đường tâm phía sau (S2) của phần che phía sau (12) được tạo nên sao 
cho đường kéo dài xuống phía dưới của đường tâm phía sau (S2) tiếp cận đường kéo dài 
xuống phía dưới của đường tâm phía trước (S1) theo cách thu hẹp xuống phía dưới.  
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(11) 31715 
(21) 1-2011-02812 (51) 7 F03D  
(22) 20.10.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2012 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32 Ngõ 24 đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Tuabin gió có hai bộ cánh cấu tạo bởi các cánh buồm 

  (57)    Sáng chế cập đến tuabin gió có hai bộ cánh cấu tạo bởi các cánh buồm bao gồm, cột 
tuabin (1) cao tới vị trí có tốc độ gió ổn định và dài hơn cánh khoảng 10m, trục tuabin 
có hai đầu nhô ra khỏi hộp máy (2), tại đó bố trí khung lăng trụ tam giác (7), hai bộ 
cánh thu năng lượng gió ở hai bên cột được dựng lên trên khung lăng trụ tam giác (7), 
các cánh thu năng lượng gió này là các cánh buồm phễu được kéo lên trên các cột mặt 
buồm (6) và các cột đáy buồm (4) được dựng trên các mặt của khung lăng trụ tam giác 
(7), buồm là các phễu chóp tứ giác, các mặt trên và dưới của phễu (8), các mặt bên của 
phễu (9) được làm bằng lá thép hoặc vải được lựa chọn và chế tạo sao cho mặt bên của 
phễu (9) có thể gập lại được, các thanh giằng (3) tạo độ cứng vững cho các cột buồm, 
buồm thu năng lượng của gió tại phần không gian phía trên của đầu cột, trục tuabin luôn 
vuông góc với hưởng gió nhờ tín hiệu điều khiển từ bộ cảm biến hưởng gió, bộ cảm biến 
tốc độ gió tạo ra tín hiệu điều khiển các động cơ điều khiển buồm lên xuống (5) kéo 
buồm lên xuống ở các cánh, như nhau về biên độ và thời gian, buồm được thu lại để bảo 
vệ tuabin khỏi bị phá hỏng khi tốc độ gió lớn hơn 20m/s.  
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(11) 31716 
(21) 1-2011-02816 (51) 7 A61K  39/395 
(22) 20.04.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/031740 20.04.2010 (87) WO/2010/123891 28.10.2010 
(30) 61/171,008 20.04.2009 US 

61/171,318 21.04.2009 US 
61/181,195 26.05.2009 US 

(71) 1. GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, United States of America 
2. NSABP FOUNDATION, INC.  (US) 
East Commons Professional Building, Four Allegheny Center, 5th Floor, Pittsburgh, 
PA 15212, United States of America 

(72) FYFE, Gwendolyn (US), HEDRICK, Eric (US), MASS, Robert D. (US), WOLMARK, 
Norman (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đối kháng đặc hiệu yếu tố phát triển nội mô mạch (VEGF) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất đối kháng đặc hiệu yếu tố phát triền nội mô mạch (VEGF) 
được sử dụng trong việc điểu trị bổ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư sau khi phẫu 
thuật dứt khoát, trong đó chất đối kháng đặc hiệu VEGF này sẽ được sử dụng nhiểu hơn 
một năm. Sáng chế cũng để cập đến chất đối kháng đặc hiệu VEGF được sử dụng trong 
việc ngăn ngừa hoặc làm giảm khả năng tái phát bệnh ung thư ở bệnh nhân.  
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(11) 31717 
(21) 1-2011-03054 (51) 7 A61M  39/10, A61J  1/10, A61M  

39/14,  5/162,  39/00,  5/00 
(22) 11.05.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/034358 11.05.2010 (87) WO/2010/132427 18.11.2010 
(30) 61/176,964 11.05.2009 US 

61/246,200 28.09.2009 US 
61/295,883 18.01.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2012 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/ AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) John KROPCZYNSKI (US), James PERRY  (US), Meghan WALTER (US), Dennis 
KOPILEC  (US), Allan CAMERON (US), Christine CICCONE (US), Thomas 
PARENT  (US), Brian STONECIPHER (US), Philip WALKER (US), James WILSON  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu liên kết để phân phối dịch lỏng cho đường tiêu hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và cụm kết nối dùng cho đường tiêu hóa (700) nối thông 
chất lỏng giữa túi B' hoặc chai B" với bộ cấp dịch lỏng dùng cho đường tiêu hóa. Hệ 
thống (700) bao gồm nắp đỉnh (705) nối thông chất lỏng dùng cho đường tiêu hóa qua 
chi tiết chắn (715) có rãnh khóa chắn có cấu hình đặc biệt (720) được tạo ra với cửa 
chắn (725). Chi tiết chắn (715) tạo ra khe trống (165) mà khi kết hợp với chi tiết chắn 
đầu nhọn (715) ngăn sự xâm nhập và nối thông chất lỏng với đầu nhọn truyền tĩnh mạch 
hợp lệ (LS) và bộ kết nối không tương thích khác, trong khi cho phép kết nối với và nối 
thông. chất lỏng với các bộ phận tương thích, như bộ phận liên kết (740) có nhiều ngõng 
đột lỗ (745) có các đầu mút có hình dạng đặc biệt (750) kéo dài qua khe chắn (165) để 
đục thủng chi tiết bịt, vách ngăn, và/hoặc màng bịt và tạo thành đường dẫn chất lỏng.  
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(11) 31718 
(21) 1-2011-03424 (51) 7 C12N  9/10,  1/19,  1/20,  1/21,  

15/09,  5/10 
(22) 20.03.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/054894       20.03.2010 (87) WO/2011/001722 06.01.2011 
(30) 2009-156569        01.07.2009 JP 
(71) AMANO ENZYME INC.  (JP) 

2-7, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608630 (JP) 
(72) OKADA Masamichi (JP), YAMAGUCHI Shotaro (JP), NAGAYA Miho (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Maltotriosyl transferaza và quy trình bào chế nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến glyeosyltransferaza mới và ứng dụng của nó, glycosyltransferaza 
này xúc tác cho quá trình vận chuyển glucosyl của các đơn vị maltotrioza trong điều 
kiện có thể sử dụng được để chế biến thực phẩm hoặc các mục đích tương tự. Cụ thể, 
sáng chế đề xuất maltotriosyl transferaza có hoạt tính đối với các polysacarit và 
oligosacarit có liên kết α-1,4 glucosit, và có hoạt tính vận chuyển các đơn vị maltotrioza 
đến sacarit, maltotriosyl transferaza này có hoạt tính đối với maltotetraoza làm cơ chất 
để thu được tỷ lệ giữa tốc độ tạo maltoheptaoza và tốc độ tạo maltotrioza nằm trong 
khoảng từ 9:1 đến 10:0 ở nồng độ cơ chất bất kỳ nằm trong khoảng từ 0,67 đến 70% 
(trọng lượng/thể tích).  
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(11) 31719 
(21) 1-2011-03472 (51) 7 A23L  1/30, A61K  35/74, B32B  

27/08,  7/02, A61P  1/12,  3/12 
(22) 09.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/059856 09.07.2010 (87) WO/2011/003995 13.01.2011 
(30) 61/270,566 10.07.2009 US 

12/803,758 06.07.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) BIOGAIA AB  (SE) 

P.O. Box 3242, S-103 64 Stockholm, Sweden 
(72) LUNDQVIST, Christoffer (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm probiotic chứa vi khuẩn sinh axit lactic đông khô, 

chế phẩm và phương pháp để bảo quản vi khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm probiotic chứa vi khuẩn axit lactic đông khô được trộn 

với bột pha dung dịch bù nước theo đường uống. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm và 
phương pháp để bảo quản sản phẩm nhạy cảm với hơi ẩm, chế phẩm và phương pháp 
này cho phép kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm này, cụ thể hơn kéo dài thời hạn sử 
dụng của vi khuẩn axit lactic đông khô được trộn với bột pha dung dịch bù nước theo 
đường uống. Bao bì đóng gói bao gồm hai chất hút ẩm: một chất hút ẩm được tích hợp 
vào bên trong giấy kim loại để sản xuất bao bì này và chất hút ẩm thứ hai là bột pha 
dung dịch bù nước theo đường uống dạng khan.  
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(11) 31720 
(21) 1-2011-03522 (51) 7 H04N  13/00 
(22) 12.05.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/052101    12.05.2010 (87) WO/2010/134003 25.11.2010 
(30) 09160453.8    18.05.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2012 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) NEWTON, Philip, S. (NL), SCALORI, Francesco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp cung cấp các điểm đầu vào để cho phép 

hiển thị đặc biệt 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp cung cấp các điểm đầu vào cho dữ liệu hình 

ảnh 3D. Đơn vị điểm đầu vào (18) tạo bảng điểm đầu vào nhờ vào việc xác định các 
điểm đầu vào trong luồng dữ liệu lình ảnh 3D đang đến và lưu trữ các địa chỉ điểm đầu 
vào, cho ra vị trí của các điểm đầu vào xác định. Luồng dữ liệu hình ảnh bao gồm vô số 
các luồng phụ, vô số các luồng phụ này mã hoá một luồng dữ liệu lình ảnh 3D và bao 
gồm ít nhất một luồng phụ 2D, luồng phụ 2D này mã hoá độc lập phiên bản 2D của dữ 
liệu hình ảnh 3D và ít nhất một luồng phụ bổ sung mã hoá phụ thuộc một phần của dữ 
liệu hình ảnh 3D. Các điểm đầu vào bao gồm các điểm đầu vào chính trong luồng phụ 
2D và các điểm đầu vào bổ sung trong luồng phụ bổ sung để cho phép hiển thị đặc biệt 
3D dữ liệu hình ảnh 3D nhờ truy hồi và giải mã các phân đoạn không tiếp giáp của 
luồng phụ 2D và truy hồi và giải mã một cách phụ thuộc các phân đoạn tương ứng của 
luồng phụ bổ sung.  
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(11) 31721 
(21) 1-2011-03546 (51) 7 E02F  9/28 
(22) 20.12.2011 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-134711 17.06.2011 JP 
(71) ECHIGO SHOJI CO., LTD.  (JP) 

9353-102, Teradomari-ueda-machi, Nagaoka-shi, Niigata-ken 940-2502, Japan 
(72) Kiyoshi WATANABE (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ tách chốt ngang và bộ dụng cụ tách chốt ngang 

dùng cho gàu xúc của máy công cụ 
  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ tách chốt ngang và bộ dụng cụ tách chốt ngang dùng cho gàu 

xúc của máy công cụ bảo đảm độ an toàn và độ chính xác của hoạt động tách chốt 
ngang ra khỏi gàu xúc của máy công cụ, và bảo đảm nâng cao được hiệu quả của hoạt 
động này khi được sử dụng cho hoạt động tách chốt ngang. Dụng cụ tách chốt ngang 
dùng để tách chốt ngang (61) được lắp vào trong các lỗ ngang tương ứng (54) lần lượt 
đâm xuyên các đầu nối (52) và các điểm (53), trên gàu xúc của máy công cụ (51), bao 
gồm: chi tiết đẩy tách (2), đầu ở xa của nó tỳ vào phần đầu của chốt ngang (61) dược lắp 
vào trong lỗ ngang (54) trong khi, dưới tác động của lực đập, được luồn vào trong lỗ 
ngang dùng để tách chất ngang được lắp vào trong lỗ ngang; và chi tiết chặn đập được 
bố trí liền khối ở đầu ở gần của chi tiết đẩy tách (2) để tiếp nhận lực đập để truyền nớ tới 
chi tiết đẩy tách (2); và chuôi kẹp (4) có phần chống trượt (5) được lắp liền khối vào chi 
tiết chặn đập (3), chiều dài nhô ra của chi tiết đẩy tách (2) từ chi tiết chặn đập (3) được 
thiết lập ở chiều dài bất kỳ trong số chiều dài rất dài, dài, dài vừa phải, và ngắn. 
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(11) 31722 
(21) 1-2011-03549 (51) 7 F24D  3/08,  17/00, F24H  8/00 
(22) 25.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/000121       25.01.2011 (87) WO2011/104592 01.09.2011 
(30) AN2010A000005       29.01.2010 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2012 
(71) ARISTON THERMO S.P.A.  (IT) 

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 Fabriano (Ancona), Italy 
(72) FERRONI, Stefano (IT), PAOLINELLLI, Roberto (IT), MANCINI, Angelo (IT), 

SAMPAOLESI, Roberto (IT), STOPPONI, Alessandro (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bình đun nóng nước dạng dẹt có các thùng chứa dung tích 

giảm và phương pháp điều chỉnh nhiệt độ đun nóng của bình 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bình đun nóng nước dạng dẹt (1) có các thùng chứa dung tích giảm 
gồm ít nhất hai thùng chứa được lắp nối tiếp nhau.  

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh nhiệt độ đun nóng của bình 
đun nóng nước dạng dẹt (1) gồm ít nhất hai thùng chứa (2.M, 2.V) được lắp nối tiếp với 
nhau. Phương pháp nói trên cung cấp nước trong thùng chứa phía trước (2.M) được giữ ở 
nhiệt độ bảo quản (TM) cao hơn nhiệt độ quá nhiệt (ΔTacc) đã định trước được giữ ở 
nhiệt độ bảo quản (Tacc) của nước chứa trong thùng chứa phía sau (2.V).  
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(11) 31723 
(21) 1-2012-00061 (51) 7 A01N  53/08,  25/10,  25/34,  43/36, 

A01P  7/04, D06M  15/29,  15/31 
(22) 05.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/059523 05.07.2010 (87) WO/2011/003845 13.01.2011 
(30) 09165019.2      09.07.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) LEININGER, Hartmut (DE), STUTZ, Susanne (DE), KARL, Ulrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nền được phủ thuốc diệt côn trùng để bảo vệ người và động 

vật nuôi, chế phẩm trong nước để tạo ra lớp phủ thuốc diệt 
côn trùng cho nền và phương pháp kiểm soát côn trùng gây 
hại trong kiến trúc xây dựng sử dụng nền này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nền được phủ thuốc diệt côn trùng chứa pyrethroit, clofenapyr và 
chất liên kết acrylat đặc hiệu, thích hợp để kiểm soát côn trùng gây hại trong các công 
trình kiến trúc, để bảo vệ người và động vật nuôi chống lại côn trùng gây hại và để 
chống lại các bệnh do vectơ truyền gây ra bởi côn trùng gây hại này.   
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(11) 31724 
(21) 1-2012-00062 (51) 7 A01N  53/08, A01P  7/04, A01N  

25/10,  25/34,  43/36, D06M  15/29,  
15/31 

(22) 05.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/059557 05.07.2010 (87) WO 2011/003861 13.01.2011 
(30) 09165019.2 09.07.2009 EP 

09167790.6 13.08.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) LEININGER, Hartmut (DE), STUTZ, Susanne (DE), KARL, Ulrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cấu trúc dạng tấm được hồ bằng hỗn hợp diệt côn trùng để 

bảo vệ người và/hoặc vật nuôi và phương pháp kiểm soát côn 
trùng có hại trong công trình xây dựng sử dụng cấu trúc này

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc dạng tấm, cụ thể là màn, được hồ hỗn hợp diệt côn trùng 
chứa  
a) clorfenapyr và  
b) một hoặc nhiều pyrethroit được chọn từ nhóm gồm  
alpha-xypermetrin (b1), ®eltamethrin (b2), permetrin (b3) và lambdaxyhalothrin (b4), 
với lượng nằm trong khoảng (trong mỗi trường hợp tương ứng với cấu trúc dạng tấm)  
a) từ 50 đến 150 mg/m2 clorfenapyr;  
b1) từ 50 đến 150 mg/m2 alpha-xypermetrin;  
b2) từ 15 đến 45 mg/m2 ®eltamethrin,  
b3) từ 50 đến 750 mg/m2 permetrin,  
b4) từ 5 đến 30 mg/m2 lambda-xyhalothrin,  
mà thích hợp cho việc kiểm soát côn trùng cỏ hại trong công trình xây dựng và để bảo 
vệ người và vật nuôi từ côn trùng có hại này và từ bệnh được truyền bởi vật truyền mà 
được truyền bởi côn trùng có hại.  
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(11) 31725 
(21) 1-2012-00072 (51) 7 A01N  43/56, A61K  31/415 
(22) 09.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/037879 09.06.2010 (87) WO2010/144518 16.12.2010 
(30) 61/185,884      10.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2012 
(71) RAPTOR THERAPEUTICS INC.  (US) 

9 Commercial Blvd., Suite 200, Novato, CA 94949, United States of America 
(72) DALEY, Thomas, E. (US), SQUIERS, Elizabeth, C. (US), YU, Kin-Hung, Peony (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa 4-metylpyrazol để phòng ngừa, cải thiện hoặc 

làm giảm triệu chứng hoặc nguy cơ mắc bệnh hoặc rối loạn 
liên quan đến hoặc do việc sử dụng etanol gây ra 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phầm chứa 4-metylpyrazol, hoặc muối sinh lý dụng của nó để sử 
dụng cho đối tượng thuộc quần thể di truyền biều hiện hiện tượng đa hình đặc trưng của 
các gen mã hóa cho các enzym rượu dehydrogenaza và aldehyt dehydrogenaza. Cụ thể 
hơn, sáng chế đề xuất chế phẩm chứa 4-metylpyrazol, hoặc muối sinh lý dụng của nó sử 
dụng để phòng ngừa hoặc cải thiện tình trạng không dung nạp etanol, làm giảm hoặc cải 
thiện các triệu chứng liên quan đến tình trạng tích lũy axetaldehyt đi kèm với việc sử 
dụng etanol, hoặc làm giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc rối loạn do việc sử dụng etanol gây 
ra, cho đối tượng thuộc quần thể này.  
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(11) 31726 
(21) 1-2012-00097 (51) 7 A01N  43/42, A61K  31/44 
(22) 01.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/040775  01.07.2010 (87) WO2011/002991 06.01.2011 
(30) 61/222,718       02.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2012 
(71) KEMPHARM, INC.  (US) 

7 Hawkeye Drive, Suite 103, North Liberty, Iowa 52317, United States of America 
(72) MICKLE, Travis (US), GUENTHER, Sven (US), MICKLE, Christal (US), CHI, 

Guochen (CN), KANSKI, Jaroslaw (PL), MARTIN, Andrea K.  (US), BERA, Bindu  
(IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa thể tiếp hợp của hyđrocođon và axit benzoic 

và tiền dược chất chứa thể tiếp hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần chứa axit aryl carboxylic được tiếp hợp hóa học với 

hyđrocodon (morphinan-6-on, 4,5-alpha-epoxy-3-metoxy-17-metyl) để tạo thành tiền 
dược chất/hợp phần mới của hyđrocodon, chứa benzoat và axit heteroaryl carboxylic, để 
giảm sự lạm dụng hyđrocodon.  
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(11) 31727 
(21) 1-2012-00104 (51) 7 B01J  32/00,  35/12, C11C  3/02, 

C10K  1/08, C10L  1/19 
(22) 13.01.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2012 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Xuân Hải (VN), Lê Duy Hùng (VN), Lâm Quốc Trình (VN), Võ Khôi Nguyên 

(VN) 
(54) Phương pháp tinh chế dầu hạt cao su bằng metanol để sản 

xuất nhiên liệu diesel sinh học 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh chế dầu hạt cao su bằng metanol để sản xuất 

nhiên liệu diesel sinh học bao gồm các công đoạn định lượng lượng dầu hạt cao su cần 
xử lý; định lượng lượng metanol cần sử dụng theo tỷ lệ mol metanol/dầu hạt cao su nằm 
trong khoảng từ 5/1 đến 10/1; cho dầu hạt cao su cùng với tác nhân metanol đã được 
định lượng theo tỷ lệ nêu trên vào thiết bị xử lý có trang bị cánh khuấy và hệ thống 
ngưng tụ hơi metanol và duy trì chế độ khuấy trộn ổn định ở nhiệt độ thường trong 
khoảng thời gian từ 20-40 phút; chuyển hỗn hợp sang thiết bị lắng tách để thực hiện quá 
trình phân lớp tách pha trong khoảng thời gian từ 30-150 phút; xả phân đoạn theo cách 
thông thường đã biết để thu tách riêng các lớp dầu hạt cao su sạch và lớp metanol dư ra 
khỏi lớp keo cặn tạp chất.  
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(11) 31728 
(21) 1-2012-00172 (51) 7 A01N  37/10, A61K  31/19 
(22) 25.05.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/036015 25.05.2010 (87) WO/2011/008347 20.01.2011 
(30) 61/225,778 15.07.2009 US 

61/230,324 31.07.2009 US 
61/230,342 31.07.2009 US 
12/570,912 30.09.2009 US 
12/646,499 23.12.2009 US 
12/699,595 03.02.2010 US 

(71) CUMBERLAND PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
2525 West End Ave., Ste. 950, Nashville, TN 37203, United States of America 

(72) PAVLIV, Leo (US), ROCK, Amy, Dix (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa ibuprofen để dùng qua tĩnh mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa ibuprofen có công thức (I) dùng qua tĩnh mạch với 
lượng có tác dụng hữu hiệu được sử dụng để điều trị ít nhất một tình trạng bệnh ở bệnh 
nhân được chọn từ nhóm bao gồm chứng đau, viêm và sốt và có ý nghĩa tương ứng về 
mặt lâm sàng trên huyết áp động mạch trung bình của bệnh nhân trong khoảng thời gian sử 
dụng bao gồm không làm tăng hoặc không tăng đáng kể huyết áp động mạch trung bình.  
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(11) 31729 
(21) 1-2012-00200 (51) 7 C12N  5/06,  7/00 
(22) 20.01.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(75) Văn Thị Hạnh  (VN) 

Số 38, đường 18, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Phương pháp nhân giống virut gây bệnh cho tôm bằng cách sử 

dụng tế bào côn trùng Sf9 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhân giống virut gây bệnh cho tôm bằng tế bào côn 

trùng Sf9 trong môi trường không có kháng sinh, bao gồm các bước: nuôi cấy và chọn 
lọc dòng tế bào khỏe đồng nhất; thu nhận virut từ tôm bệnh đề làm nguồn virut gây 
nhiễm cho tế bào; chuẩn độ và phân lập virut bằng phương pháp tạo dòng virut từ một 
hạt nhiễm ban đầu; và sử dụng tế bào đề nhân giống virut. Ngoài ra, sáng chÓ còn đề cập 
tới phương pháp tạo kháng thề đặc hiệu từ lòng đỏ trứng gà nhằm ngăn ngừa bệnh virut 
cho tôm bố mẹ, tôm giống và tôm thịt bằng cách gây miễn dịch cho gà đẻ trứng giống 
Isa-brown dịch virut gây bệnh cho tôm được nhân qua tế bào côn trùng Sf9 thu được 
theo phương pháp nêu trên.   
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(11) 31730 
(21) 1-2012-00225 (51) 7 G06N 5/02 
(22) 03.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/037211 03.06.2010 (87) WO2011/008361 20.01.2011 
(30) 61/221,804      30.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2012 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) CARAVIELLO Daniel (BR), PATEL Rinkal  (IN), PAI Reetal  (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp khai thác tập dữ liệu bao gồm ít nhất một đặc 

trưng được tạo ra từ ít nhất một gen đánh dấu di truyền phân 
tử có nguồn gốc thực vật, phương pháp chọn lọc thực vật và 
phương pháp chọn lọc các phân đoạn ADN 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc ứng dụng một hoặc nhiều thuật toán khai phá luật kết hợp để 
khai phá các tập dữ liệu chứa các đặc trưng được tạo ra từ ít nhất một gen đánh dấu di 
truyền phân tử có nguồn gốc thực vật hoặc động vật, để tìm ra các luật kết hợp và sử 
dụng các đặc trưng được tạo ra từ các luật kết hợp này để phân lớp hoặc dự đoán.  
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(11) 31731 
(21) 1-2012-00234 (51) 7 A61P  25/08, A61K  31/352 
(22) 29.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/GB2010/051066  29.06.2010 (87) WO/2011/001169 06.01.2011 
(30) 0911580.9       03.07.2009 GB 
(71) 1. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED   (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8535, Japan 
2. GW PHARMA LIMITED  (GB) 
Porton Down Science Park, Salisbury Wiltshire, SP4 0JR, United Kingdom 

(72) WHALLEY, Ben (GB), STEPHENS, Gary (GB), WILLIAMS, Claire (GB), GUY, 
Geoffrey (GB), WRIGHT, Stephen (GB), KIKUCHI, Tetsuro (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất phytocanabinoit hoặc tổ hợp của chúng dùng để 

điều trị chứng động kinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một hoặc nhiều canabinoit để điều trị bệnh động kinh và cụ thể hơn 

là đến một hoặc tổ hợp gồm các canabinoit để điều trị cơn động kinh toàn thể hoặc cơn 
động kinh cục bộ. Theo một phương án, sáng chế đề cập đến canabinoit THCV, dưới 
dạng hợp chất tinh khiết hoặc hợp chất được phân lập, hoặc dưới dạng chiết phẩm thực 
vật, trong đó lượng đáng kể của THC bất kỳ có mặt trong tự nhiên đã được tách ra một 
cách chọn lọc. Theo một phương án khác, phytocanabinoit là CBD.  
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(11) 31732 
(21) 1-2012-00252 (51) 7 E21B  17/00 
(22) 26.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/043188 26.07.2010 (87) WO2011/014440 03.02.2011 
(30) 61/230,197 31.07.2009 US 

12/842,095 23.07.2010 US 
(71) PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, No Postal Code (VG) 
(72) STRUTHERS, John David (CA), MICHAUD, George James (CA), CYR, Lawrence 

Gerald (CA), ELSAYED SR., Salem (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống và phương pháp lắp cột ống và cáp gần kề cột ống 

vào giếng khoan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp lắp cột ống và cáp gần kề cột ống vào 

giếng khoan. Hệ thống theo sáng chế bao gồm vỏ cố định được lắp khít vào đầu giếng, 
vỏ này có lỗ khoan thông thủy với giếng khoan. Cáp có thể được dịch chuyển ở phần 
bên từ lỗ khoan vào trong đường vào cáp được tạo ra bên trong thành bên của vỏ cố định 
để lắp khít cụm bịt kín vào trong lỗ khoan và khớp với mặt bịt kín của lỗ khoan. Cụm bịt 
kín bịt kín các ống đi qua đó. Đường vào cáp cắt mặt bịt kín. ống nối rẽ mạch cáp được 
lắp vừa vào đường vào cáp và cho phép cáp được kéo dài kín từ phía trên mặt bịt kín vào 
giếng khoan trong đó cáp đi vòng qua cụm bịt kín và mặt bịt kín. Đệm bịt kín bịt phục 
hồi phần cắt của mặt bịt kín ở đường vào cáp.  
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(11) 31733 
(21) 1-2012-00339 (51) 7 A01K  67/00, A61K  31/337,  

31/4188,  31/506, C12N  5/00, A61P  
35/00 

(22) 09.08.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/044832 09.08.2010 (87) WO2011/019630 17.02.2011 
(30) 61/232,687      10.08.2009 US 
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM  (US) 

201 West 7th Street, Austin, TX 78701, United States of America 
(72) FIDLER, Isaiah, J. (US), KIM, Sun-jin; (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất macitentan để ngăn ngừa hoặc điều trị chứng di căn 

não 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất đối kháng thụ thể endothelin được sử dụng kết hợp với chất 

hóa trị liệu gây độc tế bào, xạ trị hoặc cả hai để ngăn ngừa hoặc điều trị chứng di căn 
não. Chất đối kháng thụ thể endothelin có thể là ví dụ là bosentan, macitentan hoặc hỗn 
hợp của bosentan và macitentan.  
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(11) 31734 
(21) 1-2012-00340 (51) 7 C01B  31/20, F25J  3/02,  3/06 
(22) 12.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/061760      12.07.2010 (87) WO2011/007752 20.01.2011 
(30) 2009-165407      14.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2012 
(71) RESEARCH INSTITUTE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE EARTH  

(JP) 
9-2, Kizugawadai, Kizugawa-shi, Kyoto 619-0292, Japan 

(72) KANO Koji (JP), YAMAMOTO Masataka (JP), MORITA Yasumasa  (JP), 
SHIROMIZU Wataru (JP), HAGIU Daisuke  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị để loại bỏ tạp chất ra khỏi khí cacbon 

dioxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi khí cacbon dioxit. Phương 

pháp này gồm các bước: loại bỏ tạp chất có điểm sôi cao ra khỏi khí cacbon dioxit thô; 
và loại bỏ tap chất có điểm sôi thấp ra khỏi khí cacbon dioxit thô. Trong bước loại bỏ tạp 
chất có điểm sôi cao, khí cacbon dioxit được cấp vào tháp chưng cất cacbon dioxit lỏng, 
một lượng định trước của khí cacbon dioxit thô đã được cấp được chuyển vào đỉnh tháp 
chưng cất, và cacbon dioxit lỏng chứa tạp chất có điểm sôi cao đuợc xả ra từ đáy của 
tháp chưng cất. Trong bước loại bỏ tạp chất có điểm sôi thấp, khí cacbon dioxit được xả 
ra từ đỉnh tháp chưng cất được chia thành dòng khí cacbon dioxit thứ nhất và thứ hai, 
dòng khí cacbon dioxit thứ nhất được chuyển tới bộ phận hóa lỏng đỉnh tháp chưng cất 
để ngung tụ hoàn toàn để chuyển hóa nó thành cacbon dioxit lỏng, cacbon dioxit lỏng 
này được chuyển thânh cacbon dioxit đã được hóa lỏng vào thiết bị tách khí-lỏng đỉnh 
tháp chưng cất, cacbon dioxit lỏng này được trộn với khí cacbon dioxit thứ hai để thực 
hiện xả lại, và tạp chất có điểm sôi thấp trong cacbon dioxit lỏng được loại bỏ bằng thiết 
bị tách khi-lỏng đỉnh tháp chưng cất.  
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(11) 31735 
(21) 1-2012-00543 (51) 7 F02B  75/28 
(22) 24.08.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2009/006902 24.08.2009 (87) WO 2011/024017 03.03.2011 
(75) 1. EVGENIY CHORONSKI  (IL) 

Lachish 1, Apt 58, Ashkelon 78714, Israel 
2. BORIS MOUKHAEV  (IL) 
Ashtaol 1-52, Ashkelon 78772, lsrael 

(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(54) Động cơ kiểu pittông đối nhau quay hướng tâm hai kỳ và trạm 

động lực có động cơ này 
  (57)    Sáng chế đề xuất động cơ kiểu pittông đối nhau quay hướng tâm hai kỳ bao gồm khối 

gồm có các ống lót, các cặp pittông được bố trí trong các ống lót và các cặp ổ đỡ dẫn 
hướng có thể di chuyển đối nhau, trục truyền điện, các rôto được lắp trên đó có vảch bên 
bên trong được tạo ra bởi một đường cong kín, các trụe xuyên của các rôto được bố trí 
một cách định trước. ở phần mặt trước, các rôto có các phần bề mặt lõm dọc theo đường 
cong. Các chốt ngang dạng chữ T được lắp từng cặp với các pittông. Các chốt ngang bao 
gồm các phần nhô hình cầu, kết hợp với các phần lõm trong khi khởi động động cơ này. 
Khoảng hở giữa các phần lõm và phần nhô hình cầu này được tạo ra sau khi khởi động. 
Động cơ này có các ổ bi, được ghép với các chốt ngang. Các ổ bi bao gồm ống bọc bên 
ngoài, lăn trên phần bề mặt bên trong của rôto kết hợp với chốt ngang, nhờ đó đẩy rôto. 
Các chi tiết khác và các phương án môđun thay thế được bổ sung, làm gia tăng hiệu quả, 
kích cỡ, trọng lượng và công suất của động cơ.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trống cào dùng cho máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất trống cào dùng cho máy gặt đập liên hợp, trống cào này cho phép lắp 
ráp một cách dễ dàng và hiệu quả khung trống, do vậy đạt được việc giảm chi phí sản 
xuất.  

ít nhất một khung trống phải/trái (23) được dẫn động quay và khung trống phụ 
(26) lệch tâm với khung trống (23) gồm phần theo bề mặt chu vi ngoài (23c, 26c), phần 
trục quay hình ống (22, 29) đóng vai trò làm trục quay, moayơ (23a, 26a) được bố trí 
trên phần trục quay (22, 29) có dạng vành, và các nan hoa (23b, 26b) nối liên động phần 
theo bề mặt chu vi ngoài (23c, 26c) và moayơ (23a, 26a). Mỗi một trong số các nan hoa 
(23b, 26b) được cố định vào moayơ (23a, 26a), với một đầu của nan hoa (23b, 26b) sát 
phần trục quay (22, 29) được đặt tiếp xúc với phần theo bề mặt chu vi ngoài của phần 
trục quay (22, 29).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất viên nhựa dẻo nóng được gia cường sợi dọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất viên nhựa dẻo nóng được gia cường sợi dọc, 
bao gồm bước đùn kéo nhiều bó sợi gia cường trong nhựa dẻo nóng ở trạng thái nóng 
chảy, đồng thời với bước xoắn các bó sợi gia cường này để tạo ra các dải sợi mà trong đó 
các sợi gia cường được phủ nhựa dẻo nóng, và bước cắt dải sợi này theo chiều dài định 
trước để tạo. thành các viên nhựa dẻo nóng, khác biệt ở chỗ, dải sợi này được đùn kéo 
trong các điều kiện mà độ nhớt nóng chảy của nhựa dẻo nóng được điều chỉnh sao cho 
lưu lượng dòng nóng chảy nằm trong khoảng từ 500 đến 1500g/10 phút, và góc xoắn θ 
Của các bó sợi gia cường so với hướng đùn kéo dải sợi nằm trong khoảng sau: 
0o<θ≤500. Nhờ đó, phương pháp theo sáng chế tạo ra các viên nhựa dẻo nóng được gia 
cường sợi dọc mà trong đó các sợi gia cường được nhả xoắn một cách dễ dàng khi viên 
nhựa được làm nóng chảy để các sợi gia cường có thể được phân tán đồng đều trong các 
vật phẩm đúc mà có thể được sản xuất với năng suất cao.  

 
  
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
54 

(11) 31738 
(21) 1-2012-00601 (51) 7 G06F 12/16 
(22) 07.03.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-137765 21.06.2011 JM 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2012 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, JP. 
(72) Masayoshi KIKUTA (JP), Hiroaki YAMAMOTO (JP), Binhui LIU (JP), Tadamasa 
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Shunsuke KASAHARA (JP), Yuji MURATA (JP), Hideki YAMASAKI (JP), 
Yoshifumi BANDO (JP), Masakazu KAWASHITA (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý dữ liệu bao gồm khối vận hành, thanh ghi khả biến có thể 
ghi và có thể đọc được, bộ nhớ bất khả biến có thể ghi và có thể đọc được, các khối ghi 
thứ nhất và thứ hai và khối ghi ngược. Khối vận hành thực hiện sự hoạt động số học và 
sự hoạt động logic. Thanh ghi khả biến có thể ghi và có thể đọc được lưu trữ dữ liệu 
được sử dụng trong các hoạt động được thực hiện bởi khối vận hành. Bộ nhớ bất khả biến 
có thể ghi và có thể đọc được lưu trữ dữ liệu dưới dạng song song với thanh ghi khả biến. 
Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ bất khả biến là dữ liệu được luu trữ trong thanh ghi 
khả biến. Khối ghi thứ nhất ghi dữ liệu trong thanh ghi khả biến. Khối ghi thứ hai ghi dữ 
liệu trong bộ nhớ bất khả biến dưới dạng song song với khối ghi thứ nhất mỗi lần dữ liệu 
được ghi trong thanh ghi khả biến. Khối ghi ngược ghi ngược dữ liệu được lưu trữ trong 
thanh ghi khả biến. Khối ghi ngược ghi ngược dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ bất khả 
biến vào thanh ghi khả biến khi nguồn điện được bật.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xử lý hình ảnh và phương pháp xử lý hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý hình ảnh bao gồm nhiều khối chức năng, mỗi khốí có 
một khối chức năng thu, khối nhận điều khiển và khối điều khiển. Mỗi khối chức năng 
thu và khối nhận điều khiển có một trạng thái công suất cao và một trạng thái công suất 
thấp như là trạng thái hoạt động tương ứng. Trong trường hợp khối nhận điều khiển ở 
trạng thái công suất cao, thì khối điều khiển chuyển đổi trạng thái hoạt động của khối 
chức năng từ trạng thái công suất cao sang trạng thái công suất thấp khi thời gian đặt thứ 
nhất trôi qua sau khi việc thực hiện một quy trình xử lý được hoàn tất. Trong trường hợp 
khác mà khối nhận điều khiển ở trạng thái công suất thấp, thì khối điều khiển chuyển 
đổi trạng thái hoạt động của khối chức năng từ trạng thái công suất cao sang trạng thái 
công suất thấp khi thời gian đặt thứ hai trôi qua sau khi việc thực hiện loại quy trình 
định trước được hoàn tất. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị thực hiện chương trình, thiết bị xử lý hình ảnh và 

phương pháp thực hiện chương trình 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị thực hiện chương trình, bao gồm: bộ nhớ bất khả biến lưu trữ 

chương trình để kích hoạt thiết bị và biến số được sử dụng trong chương trình và duy trì 
chương trình được lưu trữ và biến số cho đủ năng lượng không được cung cấp, chương 
trình và biến số có thể sẽ có thể sẽ được đọc ra và được ghi vào trong bộ nhớ bất khả 
biến; và khối thực hiện truyền chương trình và biến số đến bộ nhớ bất khả biến khi sự 
kích hoạt thiết bị được chỉ lệnh tại trạng thái ban đầu ở đó chương trình và biến số không 
được lưu trữ trong bộ nhớ bất khả biến, và thực hiện thành công chương trình có sử dụng 
biến số được lưu trữ trong bộ nhớ bất khả biến, và, khi sự kích hoạt thiết bị được chỉ lệnh 
lại, thực hiện chương trình có sử dụng biến số được lưu trữ trong bộ nhớ bất khả biến.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy sản xuất liên tục hạt chất dẻo giãn nở được và phương 

pháp sản xuất hạt chất dẻo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy (1) để sản xuất liên tục hạt chất dẻo giãn nở được (G). Máy (1) 

bao gồm nguồn chất dẻo nóng chảy (2) để tạo ra chất dẻo nóng chảy (F), thiết bị tẩm (3) 
để tạo ra chất dẻo nóng chảy được tâm (FB) bằng cách tẩm chất dẻo nóng chảy (F) với 
tác nhân giãn nở (B) được cung cấp bởi nguồn tác nhân giãn nở, và máy tạo hạt (4, 41, 
42) để tạo ra hạt chất dẻo giản nở được (G) từ chất dẻo nóng chảy được tẩm (FB), trong 
đó máy tạo hạt (4, 41, 42) được nối thông theo chất lưu với thiết bị tẩm (3). Theo sáng 
chế, phương tiện chuyển mạch (5) được bố trí sao cho chất dẻo nóng chảy (F) có thể 
được cấp vào máy tạo hạt (4, 41, 42) bằng cách đi vòng qua thiết bị tẩm (3). Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hạt chất dẻo giãn nở được (G) bằng cách 
sử dụng máy (1) nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gặt đập liên hợp loại thông dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp bao gồm: cặp bộ phận rẽ bên phải và bên trái 
(20), trống cào giữa các bộ phận rẽ (20); cơ cấu gặt (12), và guồng xoắn (13) để vận 
chuyển các cụm được gặt đến cơ cấu cấp liệu (6) được đặt phía sau của nó. Bộ phận rẽ 
(20) bao gồm: cặp tấm ngăn (30) được bố trí đối diện về phía bên phải và bên trái, và các 
cần rẽ cỏ (31), các cần này được bố trí trên các mặt phía bên trong của các tấm ngăn 
(30) và được kết cấu để dẫn hướng các cụm cây trồng nằm trong độ rộng gặt. Tấm ngăn 
(30) có bố trí phần mũi (30D) nhô ra từ phần trung gian theo chiều thẳng đúng của phần 
vành trước, và phần vành dốc (30E) nghiêng xuống phía dưới từ phần mũi (30D) đến 
phần vành bên dưới (30B). Cần rẽ cỏ (31) kéo dài theo chiều trước sau, mà phần đầu 
trước (31a) của nó được cố định vào tấm ngăn (30) gần phần mũi (30D), và phần đầu sau 
(31b) của nó được đặt gần guồng xoắn (13).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần và phương pháp sản xuất gạch làm từ vôi, và hợp 

phần hóa rắn thu được theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần sản xuất gạch làm từ vôi cát bao gồm vôi, cát, nước và ít 

nhất một chất dẻo hóa, cụ thể là polyme dạng lược KP có các mạch bên được liên kết với 
mạch chính qua các nhóm este hoặc ete. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
gạch làm từ vôi cát và hợp phần hóa rắn thu được theo phương pháp này.  
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(71) Công ty TNHH ôtô DOOSUNG Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) JEONG IL BEOM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thùng xe dùng cho xe tải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thùng xe dùng cho xe tải, thùng xe này có dạng hình hộp chữ nhật 
bao gồm sàn, nóc và thành thùng xe, ít nhất một cửa thùng xe được lắp theo kiểu bản lề 
vào thành thùng xe, khác biệt ở chỗ, nóc thùng xe nâng lên, hạ xuống được nhờ xi lanh 
khí nén lắp vào sàn thùng xe. Phía trên cửa thùng xe có phần che mưa có phần rãnh để 
chống hắt mưa. Phần rãnh này giống như mái che nước mưa hắt vào thì có tác dụng quay 
trở lại không đi vào được trong xe được. Khóa cửa thùng xe gồm các trực dạng ống khóa 
thùng xe và các vấu hãm có lỗ gắn vào hộp thành sườn xe và cửa thùng xe. Các trực 
khóa thùng xe này nâng lên hạ xuống được theo hướng nghiêng so với phương thẳng 
đứng để nhả ra khỏi hoặc chốt vào các vấu hãm có lỗ để khóa hoặc mở cửa thùng xe.  
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(11) 31745 
(21) 1-2012-00747 (51) 7 A61K  39/155 
(22) 20.08.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/046179 20.08.2010 (87) WO2011/022656 24.02.2011 
(30) 61/235,912 21.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2012 
(71) 1. MERIAL LIMITED  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
2. UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC.  (US) 
Room 634, Boyd Graduate Studies Research Center, Athens, GA 30602-7411, United 
States of America 

(72) BUBLOT, Michel (BE), MEBATSION, Teshome (ET), PRITCHARD, Joyce (US), 
MUNDT, Egbert (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vacxin chứa vectơ paramyxovirut ở chim ( APMV) tái tổ hợp và 

phương pháp tạo ra vectơ paramyxovirut ở chim tái tổ hợp 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin chứa vectơ paramyxovirut ở chim (APMV) tái tổ hợp được 
xử lý bằng kỹ thuật di truyền. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cải biến hệ gen 
APMV để tạo ra vectơ virut APMV tái tổ hợp và vectơ virut APMV tái tổ hợp được tạo 
ra từ phương pháp này.  
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(22) 25.08.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/064330     25.08.2010 (87) WO 2011/024831 03.03.2011 
(30) 2009-195350     26.08.2009 JP 
(71) OTSUKA MEDICAL DEVICES CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535 Japan 
(72) EGASHIRA, Kensuke (JP), TSUJIMOTO, Hiroyuki (JP), HARA, Kaori (JP), 

TSUKADA, Yusuke (JP), BANDO, Yohei (JP), MANABE, Matsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dụng cụ y tế để đặt vào lòng mạch máu và quy trình sản xuất 

dụng cụ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đụng cụ y tế để đặt vào lòng mạch máu như stent và ống thông mà 

bề mặt của nó được phủ đồng nhất và đầy đủ với được chất và quy trình sản xuất dụng 
cụ này theo cách dễ dàng và với chi phí thấp. Dụng cụ y tế được phủ với hỗn hợp hạt 
gồm hạt dược chất mà bề mặt của nó được biến đổi với điện tích dương và hạt nano 
tương thích sinh học. Theo sáng chế, dược chất có thể được hấp thu vào tế bào thông qua 
sự rửa giải hạt dược chất cùng với hạt nano tương thích sinh học sau khi stent tách rửa 
dược chất (Drug-eluting stent: DES) được đặt vào cơ thể sống.  
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(11) 31747 
(21) 1-2012-00763 (51) 7 C12N  15/34,  15/63, A61K  39/12, 

A01N  67/027, C12Q  1/68, G01N  
33/569 

(22) 23.08.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/046330 23.08.2010 (87) WO 2011/031438 17.03.2011 
(30) 61/235,833 21.08.2009 US 

61/316,519 23.03.2010 US 
12/861,378 23.08.2010 US 

(71) VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC.  (US) 
2200 Kraft Drive, Suite 1050, Blacksburg, VA 24060, United States of America 

(72) MENG, Xiang-Jin (CN), HUANG, Yaowei (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic của virut Torque teno lây nhiễm ở lợn, 

vectơ virut có chức năng sinh học và vacxin chứa vectơ 
virut này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic mã hoá các genotyp hoặc typ phụ của virut 
Torque teno ở lợn (PTTV) là PTTV1a-VA, PTTV1b-VA, PTTV2b- VA, và PTTV2c-
VA. Sáng chế cũng để cập đến dòng ADN lây nhiễm, plasmit hoặc vectơ virut có chức 
năng sinh học chứa phân tử axit nucleic này. Sáng chế còn đề cập đến các vacxin chứa 
virut sống, được làm giảm độc lực hoặc đã chết, được biểu hiện trên vectơ và cấu trúc 
siêu phân tử capsit tái tổ hợp được tinh chế để chống lại sự lây nhiễm virut Torque teno 
ở lợn (PTTV). Sáng chế còn để cập đến vacxin cấu trúc siêu phân tử chứa sản phẩm gen 
đặc hiệu PTTV, đặc biệt là sản phẩm gen capsit ORF1 để chống lại sự lây nhiễm PTTV. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phương pháp chẩn đoán sự lây nhiễm PTTV bằng 
phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) và các phương pháp miễn dịch.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
64 

(11) 31748 
(21) 1-2012-00777 (51) 7 H04L  12/26, H04W  24/00 
(22) 07.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/SG2010/000330  07.09.2010 (87) WO 2011/037536 31.03.2011 
(30) 200906354-6       24.09.2009 SG 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2012 
(71) 3RD BRAND PTE. LTD. (COMPANY REGISTRATION NO. 200719143G)  (SG) 

100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) UNDERWOOD, John Anthony (GB), KEYS, Christopher Edward (GB), LEINONEN, 

Rainer (FI), KERO, Markku (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xác định hiệu năng mạng truyền thông và thiết 

bị di động để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định hiệu năng mạng truyền thông, phương pháp này 

bao gồm các bước truyền tin nhắn từ thiết bị di động tới ít nhất một máy chủ, mỗi máy 
chủ trong ít nhất một máy chủ được cấu hình để gửi tin nhắn lại cho thiết bị di động; 
nhận ở thiết bị di động các tin nhắn được trả về bởi mỗi máy chủ trong số ít nhất một 
máy chủ; tính toán độ chênh lệch thời gian giữa lần truyền tin nhắn bởi thiết bị di động 
và lần nhận các tin nhắn, được trả về bởi mỗi máy chủ trong số ít nhất một máy chủ, bởi 
thiết bị di động; và chuyển tiếp độ chênh lệch thời gian được tính toán tới máy chủ sơ 
cấp được lựa chọn trong số ít nhầt một máy chủ để lưu trữ.  
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(86) PCT/KR2010/005438  18.08.2010 (87) WO2011/027982 10.03.2011 
(30) 10-2009-0084114       07.09.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2012 
(75) LEE, HYEON-PAL  (KR) 

392-24 Sada-ri, Chukdong-myeon Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, 660-099, Republic 
of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tắm hơi nửa thân làm ấm bằng hơi nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tắm hơi nửa thân làm ấm bằng hơi nước để kích thích sự 
tuần hoàn máu và trao dổi chất bằng cách làm ấm nửa thân dưới của người sử dụng bằng 
hơi nước, và cụ thể là thiết bị tắm hơi nửa thân làm ấm bằng hơi nước chứa thuốc để 
ngăn ngừa và điều trị các rối loạn về tuần hoàn máu, chức năng trao đổi chất, kinh 
nguyệt, căng thẳng, tuần hoàn kém, các bệnh về lão khoa, các chứng rối loạn da và các 
bệnh tương tự, bao gồm khoang tắm hơi cho phép người sử dụng ngồi thoải mái với thân 
dưới duỗi thẳng, trong khi đó hơi nước chứa thuốc được cấp dồng đều vào trong khoang 
tắm hơi từ bộ phận tạo hơi thông qua ống dẫn hơi, và tấm che được tạo liền khối với cửa 
chắn lối vào/ra từ khoang tắm hơi.  
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(71) 1. THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD.  (JP) 
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(72) FURUKAWA, Jun (JP), MOMMA, Daisuke (JP), MASUDA, Yosuke  (JP), 
DOBASHI, Akira  (JP), LAM, Trieu Lan  (AU), LOUEY, Rosalie (AU), HAIGH, 
Nigel Peter (AU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bản cực âm kết hợp cho bộ ắc quy chì và bộ ắc quy chì 

  (57)     Sáng chế đề xuất bản cực âm kết hợp cho bộ ắc quy chì mà ức chế làm giảm điện thế 
phát khí hyđro và cải thiện đặc điểm chu kỳ phóng điện nhanh trong PSOC (Partial State 
of Charge- trạng thái nạp điện một phần).  

Để thu được bản cực âm theo sang chế, trong bản cực âm kết hợp cho bộ ắc quy 
chì, chứa tấm điền đầy nguyên liệu tác dụng bản cực âm đã tạo thành trên bề mặt của nó 
lớp phủ hỗn hợp cacbon chứa nguyên liệu cacbon để đảm bảo tính dẫn điện, cacbon hoạt 
tính để đảm bảo điện dung tụ điện và/hoặc điện dung giả tụ điện, và ít nhất một chất gắn 
kết, cacbon hoạt tính được cải biến bằng nhóm chức được sử dụng làm cacbon hoạt tính. 
Tốt hơn là, cacbon hoạt tính được cải biến bằng nhóm chức bề mặt axit được sử dụng.  
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(71) PACIFIC FOOD SOLUTIONS, LLC  (US) 

P.O Box 1626, Noblesville, IN 46061, United States of America 
(72) Chris J. LYDEN (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp để phun chất phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp để phun chất phun vào một hoặc 
nhiều sản phẩm thức ăn. Hệ thống và phương pháp này bao gồm việc xác định vị trí của 
các bộ phận phun so với các sản phẩm thức ăn, dựa vào đó để tạo ra và loại bỏ một cách 
chọn lọc áp suất phun cho các bộ phận phun và để tạo ra hoặc loại bỏ một cách chọn lọc 
chuyển động của các sản phẩm thức ăn.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
68 

(11) 31752 
(21) 1-2012-00894 (51) 7 B62J  3/00,  6/16 
(22) 30.03.2012 (43) 25.12.2012 
(30) JP2011-139240 23.06.2011 JP 
(71) ASAHI DENSO CO., LTD.  (JP) 

2-1, Somejidai 6-chome, Hamakita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 434-0046, Japan 
(72) Hiroaki KATSURA (JP), Masayuki TAKEUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ công tắc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ công tắc được lắp vào tay lái (H) có tay nắm cầm (G1) dược bố 
trí tại đầu dẫn hướng của nó. Bộ công tắc bao gồm: phần vỏ (2b) và nút bấm thao tác 
bằng tay (2a) được giữ trong phần vỏ (2b). Phần truyền sáng (a) được bố trí trên mặt 
trước của nút bấm thao tác bằng tay (2a) hoặc phần vỏ (2a). Phần lắp (2ba) được tạo ra 
trên phần vỏ (2b). Các phương tiện phát sáng (9) được lắp trong phần lắp (2ba) từ mặt 
ngoài của phần vỏ (2b).  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(54) Phương pháp diệt virus máy vi tính loại lây sâu vào hệ thống 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ điều 
hành 

  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp diệt virut máy vi tính loại lây sâu vào hệ thống không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ điều hành trong đó khắc phục được nhược 
điểm của các phương pháp diệt virus máy vi tính hiện có trên thị trường bằng cách đề 
xuất hướng khôi phục được đầy đủ các thông số của hệ thống nhằm đảm bảo việc loại 
bỏ virus loại lây sâu vào hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình 
thường của hệ điều hành cũng như các phần mềm tiện ích.  
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271 Salem St., Unit L, Woburn, MA 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm dư ăn được từ quy trình sản 

xuất etanol 
  (57)    Sản phẩm dư ăn được của quy trình sản xuất etanol, ví dụ, các chất tan và các loại hạt 

ngũ cốc chưng cất, được sản xuất, có rất ít hoặc về cơ bản không có phần chất kháng 
sinh dư. Chất kháng sinh hoặc vi khuẩn có mặt trong sản phẩm dư ăn được tạo ra từ quy 
trình sản xuất etanol được làm bất hoạt bằng cách chiếu xạ sản phẩm dư ăn được này.  
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(11) 31755 
(21) 1-2012-00954 (51) 7 C07D  213/82, A61K  31/465, A61P  

3/06 
(22) 08.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/063136 08.09.2010 (87) WO2011/029827 17.03.2011 
(30) 09170097.1      11.09.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) ROEVER, Stephan (DE), WRIGHT, Matthew (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất 5-(3,4-diclo-phenyl)-N-(2-hydroxy-xyclohexyl)-6-(2,2,2-

triflo-etoxy)-nicotinamit và muối của chúng để sử dụng làm 
tác nhân làm tăng mức lipoprotein tỷ trọng cao (HDL)-
cholesterol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
ở tất cả các dạng đồng phân của nó và muối dược dụng của nó, quy trình điều chế, thuốc 
và dược phẩm chứa chúng dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh có thể được 
điều trị bằng tác nhân làm tăng mức liprotein tỷ trọng cao (HDL)-cholesterol, tốt hơn là 
rối loạn hpit huyết, chứng vữa xơ động mạch và bệnh tim mạch.  
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(11) 31756 
(21) 1-2012-00982 (51) 7 B60T  008/00 
(22) 11.04.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100118817 30.05.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống chống bó cứng phanh 

  (57)     Hệ thống chống bó cứng phanh bao gồm bộ diều khiển thủy lực, xi lanh phanh chính, 
phanh, và bộ điều khiển điện tử. Bộ điều khiển thủy lực bao gồm cửa nạp dầu, cửa xả 
dầu, đường dẫn dầu thứ nhất, van điện từ ba cửa hai vị trí, bộ cảm biến thủy lực thứ nhất, 
bình chứa dầu thứ nhất, đường dẫn dầu thứ hai, van điện từ thường mở, bình chứa dầu 
thứ hai, đường dẫn dầu thứ ba, đường dẫn dầu thứ tư, bơm, đường dẫn dầu thứ năm, 
đường dẫn dầu thứ sáu, và bộ cảm biến thủy lực thứ hai. Xi lanh phanh chính được nối 
với cửa nạp dầu. Phanh được nối với cửa xả dầu. Bộ điều khiển điện tử được nối điện với 
van điện từ ba cửa hai vị trí, bộ cảm biến thủy lực thứ nhất, van điện từ thường mở, bơm, 
và bộ cảm biến thủy lực thứ hai, điều khiển các hoạt động của van điện từ ba cửa hai vị 
trí, van diện từ thường mở, và bơm.  

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
73 

(11) 31757 
(21) 1-2012-01025 (51) 7 H01F  1/24,  41/02, B22F  1/02,  3/02
(22) 13.04.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-104582 09.05.2011 JP 

2012-008450 18.01.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, Japan 
(72) Takeshi OHWAKI (JP), Akihiko TATSUMI (JP), Tornotsuna KAMLJO (JP), Hiroyukf 

MITANI (JP), Wataru URUSHIHARA (JP), Hirofumi HOJO (JP), Mamoru 
HOSOKAWA (JP), Mikako TAKEDA (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất lõi bột ép và lõi bột ép được sản xuất 

theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất lõi bột ép bằng phương pháp dập khuôn hỗn 

hợp qua khuôn ép để tạo thành bánh ép bằng bột, hỗn hợp chứa thành phần nhả nguồn 
oxy và bột từ trường nhẹ trên cơ sở sắt dụng làm các bánh bằng bột bao gồm bột dạng 
nền từ trường nhẹ trên cơ sở sắt và màng phủ cách điện có trên bề mặt của bột dạng nền; 
và đốt nóng bánh ép bằng bột để oxy hoá ít nhất là bề mặt bột dạng nền từ trường nhẹ 
trên cơ sở sắt nhờ phản ứng của thành phần nhả nguồn oxy. Lõi bột ép thu được trội hơn 
không chỉ về độ bền cơ học mà còn cả về điện trở suất (cách điện). 
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(11) 31758 
(21) 1-2012-01037 (51) 7 A61K  36/718,  36/39, A61P  1/02, 

A23L  1/30 
(22) 15.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2010/007097 15.10.2010 (87) WO2011/046395 21.04.2011 
(30) 10-2009-0098617      16.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2012 
(71) AHN-GOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

993-75, Daerim 2-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-072, Republic of Korea 
(72) AUH, Jin (KR), HAN, Chang-Kyun (KR), SHIN, Young-June (KR), MOON, Hyo-Jin  

(KR), LEE, Jong-Wook (KR), YI, Tae-Hoo  (KR), LEE, Kang-Jin (KR), LEEM, 
Kang-Hyun (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa chất chiết từ thảo dược để ngăn ngừa hoặc 

điều trị bệnh nha chu 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp phần chứa chất chiết từ cây hoàng liên (Coptidis Rhizoma) 

hoặc hỗn hợp của chất chiết từ cây hoàng liên (Coptidis Rhizoma) và cây khiên ngưu tử 
(Pharbitidis Semen) làm thành phần hoạt tính để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh nha 
chu. Chất chiết từ cây hoàng liên (Coptidis Rhizoma) hỗn hợp của chất chiết từ cây 
hoàng liên (Coptidis Rhizoma) và cây khiên ngưu tử (Pharbitidis Semen) có tác dụng 
kích thích chống viêm, biệt hoá nguyên bào xương, tái tạo xương ổ răng và ngăn ngừa 
sự phá huỷ xương ổ răng, vì vậy có tác dụng ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh nha chu.  
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(11) 31759 
(21) 1-2012-01054 (51) 7 G02B  6/255 
(22) 01.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/067197      01.10.2010 (87) WO/2011/048926 28.04.2011 
(30) 2009-240096       19.10.2009 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 
(72) MURASHIMA, Kiyotaka (JP), SATO, Ryuichiro (JP), TOYOOKA, Hiroyasu  (JP), 

HOMMA, Toshihiko  (JP), IWAI, Keitaro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu nối cáp quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối cáp quang có thể được gia cường phần đấu nối chập đầu 
các sợi quang được bọc để có độ bền thích ứng. Cơ cấu nối cáp quang bao gồm: một cặp 
sợi cáp quang trong đó các sợi có độ bền cao được kéo thẳng hàng theo hướng chiều dọc 
bao quanh các sợi quang được bọc, chu vi ngoài của các sợi quang được bọc bởi các vỏ 
bọc; và phần đấu nối trong đó một cặp sợi cáp quang được đấu nối, các sợi quang được 
bọc được kéo dài từ các vỏ bọc, các sợi thuỷ tinh lộ ra từ lớp vỏ bọc của các sợi quang 
được bọc được nối chập đầu với nhau và phần dấu nối được bọc và được tạo thành cơ cấu 
liền khối cùng với các sợi có độ bền cao lộ ra từ các vỏ bọc bằng ống gia cường được đặt 
lên sợi cáp quang và làm cho co lại sao cho cả hai đầu của ống gia cường ăn khớp với vỏ 
bọc của sợi cáp quang tương ứng.  
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(11) 31760 
(21) 1-2012-01083 (51) 7 H01M  4/587 
(22) 16.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/066096     16.09.2010 (87) WO/2011/034152 24.03.2011 
(30) 2009-217842     18.09.2009 JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8162, Japan 
(72) Takashi SUZUKI (JP), Akio SAKAMOTO (JP), Tamotsu TANO (JP), Kazuhisa 

NAKANISHI (JP), Takashi OYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu cacbon dùng cho điện cực âm của pin thứ cấp lithi và 

phương pháp sản xuất nó 
  (57)    Sáng chế đề cập tới vật liệu cacbon dùng cho điện cực âm có khả năng làm hạn chế sự 

suy giảm dung lượng xuất hiện do, ví dụ, việc lặp lại nhiều lần chu kỳ nạp/xả, do lưu trữ 
trong trạng thái được nạp, do việc nạp động. Graphit nhân tạo dùng cho điện cực âm của 
pin sạc lithi có kích thước tinh thể theo trục c là L (112) từ 2,0 đến 4,2mm như được tính 
toàn từ (112) đường nhiễu thu được bởi nhiễu xạ kế góc rộng tia X và có bề rộng nửa giá 
trị Δ±VG từ 15 đến 19cm-1 cho đỉnh xuất hiện trong vùng bước sóng từ 1580cm-1±-
100cm-1 trong phổ Raman sử dụng ánh sáng laze ion agon có bước sóng 5145 angstrom.  
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(11) 31761 
(21) 1-2012-01094 (51) 7 A61K  31/4418,  31/4412,  31/44, 

A61P  43/00 
(22) 03.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/058943 03.12.2010 (87) WO2011/069094 09.06.2011 
(30) 61/266,815 04.12.2009 US 

12/684,879 08.01.2010 US 
10250379.4 03.03.2010 EP 
61/310,679 04.03.2010 US 
2,710,358 17.08.2010 CA 

(71) INTERMUNE, INC.  (US) 
3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005-1021, United States of America 

(72) BRADFORD, Williamson, Ziegler (US), SZWARCBERG, Javier (AR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Pirfenidon dùng để điều trị bệnh, gói thuốc và bộ kít chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến pirfenidon dùng trong phương pháp trị liệu bằng pirfenidon cải tiến 
để tránh tác hại do pirfenidon tương tác với fluvoxamin hoặc với chất ức chế vừa phải 
hoặc mạnh đối với CYP (cytochrome P450 - CYP).  
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A61P  43/00 
(22) 03.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/058936 03.12.2010 (87) WO2011/069089 09.06.2011 
(30) 61/266,753 04.12.2009 US 

12/684,543 08.01.2010 US 
10250378.6 03.03.2010 EP 
61/310,575 04.03.2010 US 
2,710,014 08.10.2010 CA 

(71) INTERMUNE, INC.  (US) 
3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005-1021, United States of America 

(72) BRADFORD, Williamson, Ziegler (US), SZWARCBERG, Javier (AR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Pirfenidon dùng để điều trị bệnh, gói thuốc và bộ kít chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pirfenidon dùng trong phương pháp trị liệu bằng pirfenidon cải tiến 
để tránh tác hại do pirfenidon tương tác với chất kích ứng đối với CYP (cytochrome 
P450 - CYP) như khói thuốc.  
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(11) 31763 
(21) 1-2012-01096 (51) 7 H04N  5/60 
(22) 01.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/073418 01.06.2010 (87) WO2011/069357 16.06.2011 
(30) 200910188806.7      10.12.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhengxing Road, Futian District, Shenzhen city, 
Guangdong Province, People Republic of China 

(72) ZHENG, Huande (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để điều chỉnh âm lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp điều chỉnh động âm lượng bao gồm bước: xác định 
kích thước bước điều chỉnh động I của âm lượng đầu ra theo khoảng thời gian đặt trước 
T của âm lượng giảm âm, tần số đặt trước F của âm lượng giảm âm, và hiệu só giữa âm 
lượng đầu ra đặt trước V2 và âm lượng đầu ra hiện tại V1, và xác định chế độ điều chỉnh 
động dựa trên kích thước bước I; xác định khoảng thời gian điều chỉnh động của âm 
lượng đầu ra hiện tại đối với tần số đặt trước F của âm lượng giảm âm; điều chỉnh động 
âm lượng đầu ra hiện tại tới âm lượng đầu ra đặt trước V2 theo kích thước bước điều 
chỉnh động I và chế độ điều chỉnh động khi mọi khoảng thời gian điều chỉnh động đến. 
Sáng chế còn đưa ra thiết bị điều chỉnh động âm lượng. Sáng chế cho phép hiệu ứng 
giảm âm của âm lượng đầu ra trong quá trình phát, tạm dừng, dừng hoặc kéo dài nhạc 
v.v. ... và hiệu ứng êm dịu của việc chuyển tiếp âm lượng trong quá trình chuyển đổi 
nhạc hoặc điều chỉnh âm lượng tạo ra sự phát nhạc nhẹ nhàng và êm dịu hơn. 
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(11) 31764 
(21) 1-2012-01139 (51) 7 B01J 23/00 
(22) 25.04.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2012 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Minh Thắng (VN), Nguyễn Thế Tiến (VN), Phạm Thị Mai Phương (VN), Isabel 

Van Driessche (BE) 
(54) Hệ xúc tác MnO2-Co3O4-CeO2 dùng cho phản ứng oxy hóa hoàn 

toàn cacbon oxit ở nhiệt độ phòng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ xúc tác trên cơ sở oxit kim loại MnO2, CO3O4, CeO2 có thành 

phần phần trăm mol tương ứng là 21-63-16 dùng cho quá trình oxi hoá khí CO ở nhiệt 
độ phòng. Xúc tác này được điều chế theo phương pháp sol-gel eitric đi từ các tiền chất 
nitrat tương ứng. Axit citric đóng vai trò là chất tạo phức. Quá trình tạo gel xảy ra ở 60-
800C. Xúc tác được sấy ở 1200C, Sau đó được nung ở nhiệt độ 5500C, rồi được hoạt hóa 
ở nhiệt độ 100oC trong dòng khí có nồng độ O2 từ 8-64% thể tích, nồng độ CO là 16% 
thể tíech, còn lại là N2; tốc độ không gian thể tích của dòng khí hoạt hóa là 4690000 h-

1g-1. Xúc tác này có khả năng oxy hóa hoàn toàn CO ở điều kiện nhiệt độ phòng và có 
thể áp dụng để chế tạo pha hoạt tính của bộ xúc tác xử lý khí thải động cơ đốt trong hoặc 
hệ xúc tác cho quá trình xử lý CO trong các môi trường khí khác.  
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(11) 31765 
(21) 1-2012-01168 (51) 7 A23F  5/00,  5/10,  5/24 
(22) 23.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/RU2010/000349  23.06.2010 (87) WO/2011/040832 07.04.2011 
(30) 2009136251       01.10.2009 RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(75) SHAKHIN KHIKMAT VADI  (RU) 

121433 Moskva, ul. Zvenigorodskaya, dom 8, korp. 1, kv. 93, Russia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm cà phê chứa cà phê sấy đông lạnh hòa tan và cà phê 

rang xay mịn thông thường và phương pháp sản xuất sản 
phẩm cà phê này 

  (57)     Sáng chế liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm, cụ thể là liên quan đến công nghệ 
sản xuất cà phê sấy đông lạnh hòa tan, và có thể được sử dụng trong công nghiệp sản 
xuất cà phê. Sản phẩm cà phê cuối cùng trên cơ sở cà phê sấy đông lạnh chứa cà phê 
rang xay mịn thông thường bên trong bột cà phê sấy đông lạnh có các đặc tính cảm quan 
của cà phê xay thông thường vừa mới chế biến, và không cần đun sôi như đối với cà phê 
thông thường vừa mới chế biến. Trong phương án đã mô tả, cà phê rang xay mịn thông 
thường có nguồn gốc từ một loại hoặc hỗn hợp của nhiều loại, phụ thuộc vào đặc tính 
cảm quan mong muốn của sản phẩm cuối cùng, được cho vào phần trích ly cà phê lỏng 
cô đặc trước khi sấy đông lạnh. Sản phẩm cà phê và phương pháp sản xuất chúng, theo 
sáng chế, cho phép mở rộng các loại cà phê sấy đông lạnh bằng việc đưa các chất phụ 
gia thực phẩm không hòa tan trong nước vào trong quá trình chế biến.  
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(11) 31766 
(21) 1-2012-01170 (51) 7 C07D  271/06, A61K  31/506, A61P  

37/00, C07D  413/14 
(22) 07.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/051727 07.10.2010 (87) WO/2011/044307 14.04.2011 
(30) 61/249,693 08.10.2009 US 

1056094 26.07.2010 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie, 75008 Paris, France 
(72) VANDEUSEN, Christopher L. (US), WEIBERTH, Franz J. (US), GILL, Harpal S. 

(US), LEE, George (US), HILLEGASS, Andrea (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất phenyloxadiazol, dược phẩm chứa hợp chất này và 

quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
  

trong đó R1, R2 và R3 được nêu trên đây dược phẩm chứa hợp chất này, chất trung gian 
và quy trình điều chế các hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có công thức 
(I), trong đó hợp chất nàv được dùng để điều trị bệnh viêm và/lhoặc dị ứng, đặc biệt là 
bệnh như bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và 
bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi (AMD). 
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(11) 31767 
(21) 1-2012-01173 (51) 7 G10L  21/04,  19/02, H03M  7/30 
(22) 29.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/066882    29.09.2010 (87) WO 2011/043227 14.04.2011 
(30) 2009-233814 07.10.2009 JP 

2010-092689 13.04.2010 JP 
2010-162259 16.07.2010 JP 

(71) SONY CORPORATION  (JP) 
1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 

(72) YAMAMOTO, Yuki (JP), CHINEN, Toru (JP), HONMA, Hiroyuki  (JP), 
MITSUFUJI, Yuhki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp mở rộng dải tần, thiết bị và phương 

pháp mã hóa, thiết bị và phương pháp giải mã, và vật ghi mang 
chương trình 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mở rộng dải tần, thiết bị và phương pháp 
mã hóa, thiết bị và phương pháp giải mã, và chương trình, để các tín hiệu âm nhạc có thể 
được đọc với chất lượng âm thanh cao hơn nhờ việc mở rộng các dải tần.  
Bộ lọc thông dải (13) chia tín hiệu đầu vào thành các tín hiệu dải con, mạch tính toán 
lượng đặc trưng (14) tính toán lượng đặc trưng có sử dụng ít nhất một trong số các tín 
hiệu dải con đã được chia và tín hiệu đầu vào, mạch đánh giá công suất dải con tần số 
cao (15) tính toán giá trị đã được đánh giá của công suất dải con tần số cao dựa trên 
lượng đặc trưng đã tính toán được, mạch tạo tín hiệu tần số cao (16) tạo thành phần tín 
hiệu tần số cao dựa trên các tín hiệu dải con được chia bằng bộ lọc thông dải (13), và giá 
trị đã được đánh giá của công suất dải con tần số cao được tính toán bằng mạch đánh giá 
công suất dải con tần số cao (15). Thiết bị mở rộng dải tần (10) mở rộng dải tần của tín 
hiệu đầu vào có sử dụng thành phần tín hiệu tần số cao. Ví dụ, sáng chế có thể được ứng 
dụng cho thiết bị mở rộng dải tần.  
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(11) 31768 
(21) 1-2012-01182 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 26.04.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộị. 
(54) Phương pháp bảo mật và xác thực thông tin ứng dụng trong 

các giao dịch điện tử 
  (57)     Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, đề cập đến phương pháp bảo mật và xác 

thực thông tin một cách đồng thời, ứng dụng trong các hệ thống viễn thông và mạng 
máy tính cũng như các lĩnh vực: Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử... Sáng chế có 
tên: Phương pháp bảo mật và xác thực thông tin ứng dụng trong các giao dịch điện tử. 
Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này so với các phương pháp cùng loại đã biết 
(như DSA, GOST R34.10-94,...) là ngoài khả năng xác thực về nguồn gốc cũng như tính 
toàn vẹn của thông tin như những hệ chữ ký số, nó còn đồng thời có khả năng bảo mật 
thông tin như các hệ mật mã. Hơn nữa, kích thước của bản mã chữ ký số được tạo ra và 
đo đó là chi phí về thời gian thực hiện và tài nguyên hệ thống, theo phương pháp này 
được giảm xuống đang kể so với việc sử dụng các hệ mật mã và chữ ký số độc lập để 
thực hiện đồng thời các yêu cầu bảo mật và xác thực thông tin.  
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(11) 31769 
(21) 1-2012-01183 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 26.04.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộị. 
(54) Phương pháp chứng thực nguồn gốc và tính toàn vẹn thông 

tin cho các văn bản điện tử 
  (57)    Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, đề cập đến phương pháp chứng thực về 

nguồn gốc và tính toàn vẹn thông tin cho các văn bản điện tử, có thể ứng dụng trong các 
hệ thống viễn thông, mạng máy tính và các lĩnh vực khác như : Chính phủ điện tử, 
Thương mại điện tử ... Sáng chế có tên: Phương pháp chứng thực nguồn gốc và tính toàn 
vẹn thông tin cho các văn bản điện tử. Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này so 
với các phương pháp đã biết (ElGamal, Chuẩn chữ ký số DSS của Mỹ hay GOST 
R34.10-94 của Liên bang Nga,...) là chỉ sử dụng một khóa bí mật duy nhất cho các lần 
ký khác nhau. Từ đó, phương pháp được trình bày trong sáng chế này đã khắc phục được 
yếu điểm của các phương pháp đã biết trên thực tế (ElGamal, DSS, GOST R34.10-94,...) 
khi giá trị của khóa bí mật thứ 2 bị sử dụng lặp lại trong các lần ký khác nhau.  
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(11) 31770 
(21) 1-2012-01213 (51) 7 B01D  53/14 
(22) 29.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/050649 29.09.2010 (87) WO 2011/041361 07.04.2011 
(30) 61/246,896      29.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2012 
(71) FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION  (US) 

3 Polaris Way, Aliso Viejo, California 92698, USA 
(72) MAK, John (US), NIELSEN, Richard B. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý khí nguyên liệu, phương pháp tái sinh tầng 

rây phân tử đã nạp H2S và hệ thống xử lý khí axit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khí nguyên liệu trong thiết bị hấp thụ để tạo ra 

khí nguyên liệu đã xử lý và dung môi giàu. Khí nguyên liệu đã xử lý này được cho đi 
qua tầng chất tẩy tạp H2S và tầng này được tái sinh bằng cách sử dụng khí axit đã cạn 
kiệt H2S được làm bốc hơi nhanh ra khỏi dung môi giàu. Tốt nhất nếu khí thải từ tầng tái 
sinh được bơm vào thành hệ. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tái sinh tầng rây 
phân tử đã nạp H2S Và hệ thống xử lý khí axit.  
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(11) 31771 
(21) 1-2012-01238 (51) 7 G01N  3/22 
(22) 04.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 1417/MUM/2011 06.05.2011 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2012 
(71) ENDURANCE TECHNOLOGIES PVT. LTD.  (IN) 

B 1/3 Chakan Industrial Area, Village Noghoje, Taluka Khed, Dist. Pune - 410501, 
Maharashtra, India 

(72) GODSE MOHAN (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra tải trọng xoắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra tải trọng xoắn (100) dùng để tác dụng lực xoắn lên 
mẫu thử (10), trong đó các bộ phận gá (12) có hình dạng nhất định và có rãnh (20) để 
gài mẫu thử (10) vào thiết bị kiểm tra tải trọng xoắn (100) Các bộ phận gá (12) được bố 
trí quay được xung quanh điểm quay (30). Cơ cấu thủy lực (32) được tạo ra để phối hợp 
hoạt động với các bộ phận gá (12) thông qua khớp cầu (22). Cơ cấu thủy lực (32) cho 
phép tác dụng lực xoắn lên mẫu thử (10) thông qua các bộ phận gá (12) theo chiều kim 
đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Cảm biến tải trọng (22) được bố trí giữa cơ cấu 
thủy lực (32) và khớp cầu (22) để đo lực xoắn.  
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(11) 31772 
(21) 1-2012-01242 (51) 7 B01D  25/00 
(22) 02.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AT2010/000413 02.11.2010 (87) WO 2011/060461  26.05.2011 
(30) A 1822/2009      18.11.2009 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) ANDRITZ AG  (AT) 

Stattegger Strasse 18, 4045 Graz, Austria 
(72) DENKINGER, Franz (DE) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Quy trình vận hành máy lọc ép sử dụng dầu thủy lực hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình để các máy lọc ép sử dụng dầu không chứa chất khoáng. 
Sáng chế khác biệt ở chỗ là dầu cọ hoặc dầu hạt cọ được sử dụng như là dầu không chứa 
chất khoáng làm dầu thủy lực trong hệ thống dầu, trong đó dầu cọ hoặc dầu hạt cọ được 
dẫn vào hệ thống và ở áp suất lớn hơn so với áp suất xấp xỉ 150 bar và nhiệt độ được giữ 
ở khoảng cách từ nhiệt độ nóng chảy. Phương pháp đã nêu dẫn đến tính ổn định cao của 
dầu và mở rộng các khả năng sử dụng các máy lọc ép. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống 
thực hiện phương pháp đã nêu.  
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(11) 31773 
(21) 1-2012-01245 (51) 7 A43B  23/02,  23/26,  7/20 
(22) 01.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/051144 01.10.2010 (87) WO2011/043998 14.04.2011 
(30) 12/574,876 07.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) NIKE INTERNATIONAL, LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) Pamela S. GREENE (US), Michael A. AVENI (US), Christopher James LYKE (US), 

Bryan N. FARRIS (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày có phần mũ làm bằng các thành phần dệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giày có phần mũ làm bằng các thành phần dệt, trong đó giày này có 
thể kết hợp các phần khác nhau vốn được tạo ít nhất một phần thông qua quy trình dệt 
kim, như quy trình dệt kim vòng hoặc quy trình dệt kim phẳng. Các ví dụ về các thành 
phần bao gồm phần lưỡi, các phần vành cổ, và các phần vành cổ. Trong một số kết cấu, 
các thành phần bao gồm các vùng có thể nén và các vùng mép. Các vùng có thể nén có 
thể bao gồm các lõi phần bọt hoặc các sợi dệt kim nổi tạo ra khả năng chịu nén, và các 
vùng mép có thể được sử dụng để liên kết các thành phần với sản phẩm giày.  
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(11) 31774 
(21) 1-2012-01248 (51) 7 C12N  15/63 
(22) 06.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/051646 06.10.2010 (87) WO/2011/044246 14.04.2011 
(30) 61/249,253 06.10.2009 US 

61/249,596 07.10.2009 US 
(71) 1. PANACELA LABS, INC.  (US) 

73 High Street Buffalo, NY 14203, United States 
2. ROSWELL PARK CANCER INSTITUTE  (US) 
Elm and Carlton Streets, Buffalo, New York 14263, United States 

(72) GUDKOV, Andrei, V. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vectơ mã hoá thụ thể giống thụ thể toll và chế phẩm chứa 

vectơ này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến vectơ mã hóa thụ thể giống thụ thể toll và chế phẩm chứa vectơ này 

dược dùng để điều trị bệnh ung thư và các bệnh do nhiễm nguồn gây bệnh. Các bệnh 
này được điều trị bằng cách cung cấp các thụ thể giống thụ thể Toll như thụ thể giống 
thụ thế Toll 5 (TLR-5) kết hợp với việc cung cấp chất chủ vận của thụ thể giống thụ thể 
Toll như flagellin để tạo ra tác dụng in-cis và in-trans thu nhận các tế bào liên quan đến 
cả đáp ứng miễn dịch bấm sinh (tác dụng trans) và thích ứng (tác dụng trans) để tiêu diệt 
đặc hiệu các tế bào ung thư và các tế bào bị nhiễm nguồn gây bệnh thông qua con đường 
chết tế bào theo chương trình NF-KB.  
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(11) 31775 
(21) 1-2012-01266 (51) 7 E05B  19/02,  27/00 
(22) 08.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/DE2010/001191 08.10.2010 (87) WO2011/044880 21.04.2011 
(30) 20 2009 014 283.3 16.10.2009 DE 

20 2009 015 088.7 04.11.2009 DE 
10 2010 006 886.1 28.01.2010 DE 

(71) ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNIK GMBH  (DE) 
BildstockstraBe 20, 72458 Albstadt, Germany 

(72) MEISSNER, Peter E. (DE), GILLERT, Joachim (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống chìa - khóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chìa - khóa, bao gồm chìa khóa mà có thể được cắm vào 
rãnh khóa của trụ khóa, trong đó chìa khóa đã nêu có thể được tiếp xúc bởi các cọc cắm 
của lõi hoặc bởi các bộ phận khóa mà có thể được trượt trong lõi trụ, trong đó nếu có sự 
khớp, lõi trụ có thể được quay bởi chìa khóa đã cắm. Kiểu chữ trong dạng dấu vết 
và/hoặc hình chạm nổi, đáp ứng là ký hiệu nhận dạng và bao gồm chữ và/hoặc số 
và/hoặc ký hiệu, được đưa vào ít nhất một bề mặt bên của thân chìa khóa - nếu biên 
dạng bên có mặt. Kiểu chữ hoặc số, hoặc ký hiệu riêng lẻ hoặc vùng con của nó có thể 
được tiếp xúc bởi cọc cắm của lõi hoặc bộ phận khóa có bề mặt tiếp xúc được định dạng 
tương ứng. 
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(11) 31776 
(21) 1-2012-01283 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 09.05.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
(54) Phương pháp mã hóa với khóa công khai để bảo mật và xác 

thực thông tin 
  (57)     Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, đề cập đến phương pháp bảo mật và xác 

thực thông tin một cách đồng thời, ứng dụng trong các hệ thống truyền dẫn và xử lý 
thông tin, và các lĩnh vực như : Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử ... Sáng chế có 
tên : Phương pháp mã hoá với khoá công khai để bảo mật và xác thực thông tin. Điểm 
khác biệt cơ bản của phương pháp này so với các phương pháp cùng loại đã biết (như 
DSA; GOST R34.10-94;...) là ngoài khả năng xác thực về nguồn gốc cũng như tính toàn 
vẹn của thông tin như những hệ chữ ký số nó còn đồng thời có khả năng bảo mật thông 
tin như các hệ mật mã. Hơn nữa, kích thước của bản mã - chữ ký số được tạo ra và do đó 
là chi phí về thời gian thực hiện và tài nguyên hệ thống, theo phương pháp này được 
giảm xuống đáng kể so với việc sử dụng các hệ mật mã và chữ ký số độc lập để thực 
hiện đồng thời các yêu cầu bảo mật và xác thực thông tin.  
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(11) 31777 
(21) 1-2012-01284 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 09.05.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
(54) Phương pháp bảo mật và xác thực thông tin bằng mật mã khóa 

công khai 
  (57)    Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, đề cập đến phương pháp bảo mật và xác 

thực thông tin một cách đồng thời ứng dụng trong các hệ thống viễn thông và mạng máy 
tính cũng như các lĩnh vực : Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử. . . Sáng chế có tên: 
Phương pháp bảo mật và xác thực thông tin bằng mật mã khoá công khai. Điểm khác 
biệt cơ bản của phương pháp này so với các phương pháp cùng loại đã biết (như DSA, 
GOST R34.10-94,...) là ngoài khả năng xác thực về nguồn gốc cũng như tính toàn vẹn 
của thông tin như những hệ chữ ký số, nó còn đồng thời có khả năng bảo mật thông tin 
như các hệ mật mã. Hơn nữa, kích thước của bản mã - chữ ký số được tạo ra và do đó là 
chi phí về thời gian thực hiện và tài nguyên hệ thống, theo phương pháp này được giảm 
xuống đáng kể so với việc sử dụng các hệ mật mã và chữ ký số độc lập để thực hiện 
đồng thời các yêu cầu bảo mật và xác thực thông tin.  
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(11) 31778 
(21) 1-2012-01301 (51) 7 A24F  47/00 
(22) 05.05.2011 (43) 25.12.2012 
(86) WO 2011/050964 05.05.2011 (87) PCT/EP2010/006598 28.10.2010 
(30) 09252501.3 29.10.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GREIM, Olivier (CH), PLOJOUX, Julien (CH), RUSCIO, Dani (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện, bộ đốt nóng và 

vật liệu cách nhiệt sử dụng trong hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện có chứa chất nền tạo 

khí dung. Hệ thống này bao gồm ít nhất một bộ đốt nóng để đốt nóng chất nền tạo khí 
dung để tạo ra khí dung, và nguồn điện để cấp điện cho ít nhất một bộ đốt nóng. ít nhất 
một bộ đốt nóng này bao gồm một hoặc nhiều đường dẫn điện (103, 203, 303, 403, 503) 
trên nền cách điện (101, 201, 301, 401, 501). Theo một phương án, một hoặc nhiều 
đường dẫn điện (103, 203, 303 , 403, 503) có đặc tính hệ số cản nhiệt sao cho một hoặc 
nhiều đường dẫn điện này có thể hoạt động như bộ đốt nóng điện trở và cảm biến nhiệt 
độ. Theo một phương án khác, hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện này còn bao 
gồm vật liệu cách nhiệt (507) để cách nhiệt cho ít nhất một bộ đốt nóng với mặt ngoài 
của hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện.  
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(11) 31779 
(21) 1-2012-01313 (51) 7 E03B  7/07 
(22) 10.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100120264 08.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2012 
(71) 1. HUANG, SHUN-CHIH  (TW) 

No. 313, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan 
2. HUANG, LI-JUNG  (TW) 
4F.-2, No. 41, Xianchang Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan 

(72) Huang, Shun-Chih (TW) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Bộ điều chỉnh cấp nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đíều chỉnh cấp nước được gắn và kết nối với ống tiếp nhận nước 
và ống phân phối nước. Bộ điều chỉnh này bao gồm van dòng chảy ngược chiều, thân 
cần trụe di động thứ nhất, thân cần trục di động thứ hai và hộp công tắc điện. Bộ chuyển 
mạch cộng từ thứ nhất và bộ chuyển mạch cộng từ thứ hai đồng thời gây cảm ứng cho bộ 
phận từ tính thứ nhất của thân cần trục di động thứ nhất và bộ phận từ tính thứ hai của 
thân cần trục di động thứ hai. Động cơ bên ngoài được kết nối điện với hộp công tắc 
điện được kích hoạt. Mặt khác, khi bên trong của bộ điều chỉnh cấp nước ở tình trạng 
ngập, bộ phận từ tính thứ hai dịch chuyển tới vùng không thể được gây cảm ứng bằng bộ 
chuyển mạch cộng từ thứ hai, và động cơ này không hoạt động nữa. Ngoài ra, giới hạn 
tải áp suất bên trong bộ điều chỉnh cấp nước có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng 
cơ cấu điều chỉnh áp suất.  
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(11) 31780 
(21) 1-2012-01329 (51) 7 A61K  31/445,  31/5377,  35/00 
(22) 11.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/065149 11.10.2010 (87) WO/2011/054620 12.05.2011 
(30) 61/250,852      12.10.2009 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BELVIN, Marcia (US), CHAN, Iris, T. (US), FRIEDMAN, Lori (US), HOEFLICH, 

Klaus, P. (CA), PRESCOTT, John (US), WALLIN, Jeffrey (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Tổ hợp gồm chất ức chế phosphatidylinositol 3 kinaza (PI3K) và 

chất ức chế protein kinaza hoạt hóa chất gây phân bào (MEK) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp gồm chất ức chế phosphatidylinositol 3-kinaza (PI 3-kinaza 

hoặc PI3K) và chất ức chế protein kinaza hoạt hoá phân bào (MEK) dùng để điều trị cho 
bệnh nhân bị các khối u cứng di căn hoặc ăn sâu tại chỗ. 
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(11) 31781 
(21) 1-2012-01358 (51) 7 A61K  31/7115,  31/7125 
(22) 15.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/052911  15.10.2010 (87) WO2011/047312 21.04.2011 
(30) 61/252,380       16.10.2009 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Great 
Britain 

(72) HAMATAKE, Robert (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế đối nghĩa virut gây viêm gan B và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các oligome đối nghĩa hữu ích để điều hòa tình trạng nhiễm virut 

gây viêm gan B (hepatitis B virus - HBV), và để điều trị bệnh HBV và các bệnh liên 
quan đến virut gây viêm gan B ở động vật bao gồm cả người. Cụ thể hơn, các oligome 
đối nghĩa này có các nueleotit được cải biến dùng để điều trị bệnh HBV ở động vật, cụ 
thể hơn nữa là các oligome đối nghĩa bao gồm các đường có cầu liên kết 2'O-4'C-
metylen, hoặc các nueleotit có các đường có cầu liên kết 2'O-4'C khác , mà cũng đã 
được biết dưới dạng các axit nucleic bị khóa (LNA), để điều trị bệnh HBV ở động vật.  
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(11) 31782 
(21) 1-2012-01375 (51) 7 F01M  1/06 
(22) 18.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-119344 27.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kaichi IIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong và xe máy có lắp động cơ này 

  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong và xe máy có lắp động cơ đốt trong này, trong đó 
động cơ này có xupap nạp được nằm bên trên đường trục tâm xilanh. Dầu được cấp tới 
xupap nạp một cách nhẹ nhàng ngay cả khi không tạo ra hốc của đường cấp dầu tại vị trí 
ngay bên trên xupáp nạp. Hốc (64) được nối vào đường dẫn (63) của đường cấp dầu (50) 
được tạo ra tại vị trí nằm trong phạm vi mặt trong của nắp che đầu (16) và cao hơn so 
với xupáp nạp (41), vị trí nay lệch vởi vị trí ngay bên trên xupáp nạp (41). Gờ thứ nhất 
(81) được bố trí trên mặt trong của nắp che đầu (16). Một đầu của gờ thứ nhất (81) được 
nằm ở một bên của hốc (64), và đầu kia của nó được nằm ngay bên trên xupáp nạp (41).  
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(11) 31783 
(21) 1-2012-01376 (51) 7 B62J  39/00 
(22) 18.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-119345 27.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Akira TANAKA (JP), Kyoichi YAMAMOTO (JP), Ryosuke HARAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy kiểu scutơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe máy kiểu scutơ có thể ngăn chặn sự gia tăng chiều rộng và đồng 
thời ngăn chặn bụi bẩn, nước bùn hoặc các loại tương tự đi vào trong hộp truyền động 
bằng một kết cấu đơn giản. Xe máy kiểu scutơ có bộ lọc khí (50) có thể đung đưa với 
cụm động cơ so với khung thân. Bộ lọc khí (50) có cửa hút (74) nối thông với ngăn hút 
(71) dùng cho bộ truyền động và cửa hút (76) nối thông với ngăn hút (72) dùng cho 
động cơ. Hộp truyền động (29) có cụm ống dẫn (60) dùng dẫn không khí trong ngăn hút 
(71) tới ngăn đai. Kết cấu đường rối để ngăn chặn sự đi vào của bụi bẩn, nước bùn hoặc 
các loại tương tự được bố trí ở phía bên của cửa hút (74) và cửa hút (76).  
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(11) 31784 
(21) 1-2012-01377 (51) 7 B01J  8/00,  8/18, B04C  5/04 
(22) 20.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/006405 20.10.2010 (87) WO 2011/047848 28.04.2011 
(30) 10 2009 050 165.7      21.10.2009 DE 
(71) OUTOTEC OYJ  (FI) 

Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) ERLER, RenÐ-Arndt (DE), MISSALLA, Michael (DE), GILGEN, Rolf (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị để xử lý chất rắn hoặc khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý chất rắn hoặc khí bao gồm một thiết bị phản ứng 
tầng sôi (1) trong đó chất rắn được tạo tầng sôi bằng khí tạo tầng sôi và được xử lý bằng 
nhiệt hoặc hoá chất, và một thiết bị tách ly tâm (2) trong đó khí và chất rắn được tách ra 
khỏi nhau, trong đó thiết bị phản ứng tầng sôi (1) được nối với thiết bị tách ly tâm (2) 
qua ống chuyển (3). Để tránh tạo ra vệt chứa nhiều chất rắn ở vùng trên của thiết bị tách 
ly tâm, ống chuyển (3) phân nhánh từ thiết bị phản ứng tầng sôi (1) với tiết diện mà 
chiều nằm ngang của nó lớn hơn so với chiều thẳng đứng, trong đó tiết diện của ống 
chuyển (3) mở rộng xuống dưới theo phương thẳng đứng từ thiết bị phản ứng tầng sôi (1) 
đến thiết bị tách ly tâm (2).  
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(11) 31785 
(21) 1-2012-01378 (51) 7 B02C  13/12,  19/18, B04C  9/00, 

C10F  7/02, F26B  5/00 
(22) 20.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/SG2010/000403 20.10.2010 (87) WO 2011/049532 28.04.2011 
(30) 2009070741-8      20.10.2009 SG 
(71) MUSSE INCORPORATED  (MY) 

U0195 Jalan Merdeka, 87007 F.T. Labuan, Malaysia  
(72) Paul HITCHCOCK  (AU), Wayne PEARCE (AU), Mark PILGRIM  (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm nhỏ nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp làm nhỏ nguyên liệu bao gồm các bước: nạp nguyên liệu 
qua cụm nạp liệu vào trong khoang tạo xoáy, khoang tạo xoáy có ống hình trụ thon dài 
có mặt cắt ngang hình nón cụt; bổ sung ít nhất một tác nhân thay đổi độ nhớt vào trong 
khoang tạo xoáy; và tạo dòng chất lưu xoáy bên trong khoang tạo xoáy. Sáng chế còn đề 
xuất thiết bị làm nhỏ cỡ hạt của nguyên liệu. Thiết bị bao gồm: khoang tạo xoáy (4) có 
ống hình trụ thon dài có mặt căt ngang hình nón cụt (4a); cơ cấu (5) để tạo dòng chất lưu 
xoáy bên trong khoang tạo xoáy (4), sao cho mặt cắt ngang hình nón cụt (4a) của 
khoang tạo xoáy (4) kết thúc trong miệng tạo ra trên đầu nạp vào cơ cấu này; ống nạp 
không khí (3) nối thông với khoang tạo xoáy (4) trên đầu đối diện của mặt cắt ngang 
hình nón cụt (4a); và cụm nạp liệu để nạp nguyên liệu vào trong khoang tạo xoáy (4).  

 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
102 

(11) 31786 
(21) 1-2012-01384 (51) 7 E04C  2/00 
(22) 18.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) TH1101000686 19.05.2011 TH 
(71) SCG BUILDING MATERIALS CO., LTD.  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand 
(72) Theerachart Preekul (TH), Kittipong Ngamsak (TH), Songwut Thiangtham (TH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Gạch lát sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch lát sàn bao gồm các đường cong có bán kính cong khác nhau 
được bố trí liên tiếp nhau từ mép về phía trong của gạch lát sàn; trong đó đường cong ở 
mép của gạch lát sàn có bán kính cong nhỏ hơn so với bán kính cong của bán kính cong 
của đường cong nằm ở vị trí hướng về phía trong gạch lát sàn; và các đường cong này có 
vùng chuyển tiếp trơn giữa chúng cũng như giữa các đường cong này với vùng trong của 
gạch lát sàn để tạo ra gạch lát sàn có bề mặt trơn liên tục.  
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(11) 31787 
(21) 1-2012-01385 (51) 7 B30B  11/00 
(22) 18.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) TH1101000685 19.05.2011 TH 
(71) SCG BUILDING MATERIALS CO., LTD.  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand 
(72) Theerachart Preekul (TH), Kittipong Ngamsak (TH), Songwut Thiangtham (TH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khuôn ép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn ép để ép nguyên liệu dạng hạt. Khuôn ép này bao gồm 
khuôn trên và khuôn dưới có kết cấu để chứa nguyên liệu dạng hạt dùng để ép. Khuôn 
trên và khuôn dưới có mặt khuôn tương ứng với hình dạng và kết cấu của sản phẩm ép 
và được lắp vào cơ cấu vận hành để ép vào nhau nhằm tạo ra sản phẩm ép. Khuôn trên 
hoặc khuôn dưới có mặt khuôn và khung bao quanh mặt khuôn. Khuôn còn bao gồm 
phương tiện loại bỏ không khí để loại bỏ không khí ra khỏi nguyên liệu dạng hạt được 
ép trong quá trình ép. Phương tiện loại bỏ không khí này bao gồm các rãnh cắt ngang 
qua mặt khuôn từ mép này đến mép khác; và các khe được tạo ra trên khung.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
104 

(11) 31788 
(21) 1-2012-01427 (51) 7 F03B  13/00,  13/10 
(22) 23.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) JP2011-115051 23.05.2011 JP 

JP2010-053864 09.03.2012 JP 
(71) MIZOTA CORPORATION  (JP) 

15-1, Ise-machi, Saga-shi, Saga 840-8686 Japan 
(72) Masahiro HAYASHI (JP), Kenichi DOI (JP), Motohide SAKATA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tạo ra điện bằng tuabin thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra điện bằng tuabin thuỷ lực cỡ nhỏ mà có hiệu suất 
tăng cường trong việc quay tuabin thuỷ lực của nó và có thể loại bỏ rác trong đó một 
cách đáng tin cậy. Thiết bị tạo ra điện bằng tuabin thuỷ lực được lắp đặt trong kênh dẫn 
nước bằng khối khung có khoang dòng vào. Nước được dẫn hướng đến khoang dòng vào 
được loại bỏ rác bằng lưới cong, được đưa đến va đập với tấm trên và rơi xuống trong 
tuabin thuỷ lực. San đó, nước chảy trong khi đi đến va đập với chu vi bên ngoài của bộ 
cánh khuấy của tuabin thuỷ lực, đi qua phần tâm của bộ cánh khuấy, lại đi đến va đập 
với chu vi bên ngoài của bộ cánh khuấy và chảy ra ngoài. Theo cách này, tuabin thuỷ lực 
được quay bởi nước. Rác được loại bỏ bởi lưới đi qua khoảng trống hở được bố trí phần 
trên của khối khung và được xả ra bên ngoài khối khung. Rác có kích cỡ nhỏ mà đi qua 
lưới đi qua phần tâm của bộ cánh khuấy cùng với nước và được xả ra bên ngoài khối 
khung bởi chuyển động lắc của tấm dưới được bố trí dọc theo bộ cánh khuấy.  
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(11) 31789 
(21) 1-2012-01428 (51) 7 C07D  471/04, A61P  35/00, A61K  

31/4375 
(22) 22.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FR2010/052480 22.11.2010 (87) WO 2011/061458 26.05.2011 
(30) 09/05602      23.11.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) LASSALIE, Gilbert (FR), MARTIN ValÐrie (FR), MCCORT Gary (FR), VOLLE-

CHALLIER CÐcile (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất pyridino-pyridinon, quy trình điều chế, sản phẩm 

thuốc và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập (i) đến các dẫn xuất pyridin-pyridinon có công thức (I): trong đó R1 là 

nguyên tử hydro hoặc nhóm (C1-C4) alkyl; R2 là nhóm (CH2)n-B, trong đó n' = 0, 1, 2, 3 
hoặc 4 và B là nhóm (C3-C5) xycloalkyl, nhóm (C1-C4) alkyl hoặc nhóm (C1-C4) alkoxy; 
Y, Z, V và W, độc lập với nhau, là nhóm -CH-, nguyên tử cacbon, nguyên tử khác loại 
hoặc không có nguyên tử nào trong đó vòng chứa V, W, Y và Z được hiểu là vòng chứa 
5 hoặc 6 cạnh vòng, các đường nét đứt trong vòng này được hiểu là vòng chứa 5 hoặc 6 
cạnh vòng, các đường nét đứt trong vòng này để chỉ rằng vòng thu được là vòng thơm và 
được hiểu là vòng này chứa 0, 1 hoặc 2 nguyên tử khác loại; R3 và R4, độc lập với nhau, 
là các nhóm mà có thể giống hoặc khác nhau được chọn từ nguyên tử hydro và nhóm 
(C1-C4) alkyl mạch thẳng, hoặc tạo thành nhóm (C3-C5) xycloalkyl cùng với cacbon mà 
nhóm này được liên kết vào; m là số nguyên bằng 1, 2, 3 hoặc 4; R5 là nguyên tử hydro 
hoặc nhóm (C1-C4) alkyl; R6 là nhóm (CH2)n-L, trong đó: n - 0, 1 , 2 hoặc 3 và L là 
nhóm được chọn từ các aryl chứa 6 nguyên tử cacbon, heteroaryl chứa 5 hoặc 6 cạnh, 
các dị vòng no chứa 5, 6 hoặc 7 cạnh hoặc tạo thành nhóm dị vòng cùng với nguyên tử 
nitơ mà nhóm này được kết vào. Sáng chế cũng đề cập (ii) đến quy trình điều chế các 
dẫn xuất này và (iii) đến sản phẩm thuốc và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 31790 
(21) 1-2012-01433 (51) 7 G01V  3/00 
(22) 24.05.2012 (43) 25.12.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2012 
(71) EWOOTEC CO., LTD.  (KR) 

116-2, Jeil-ri, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 443-825, Republic 
of Korea 

(72) Kim, Pyung (KR), Kim, Yeol (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp định vị công trình ngầm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp định vị công trình ngầm, bằng cách tính 
toán giá trị Gaoxơ tại mỗi độ sâu của vật chỉ thị từ tính, đo từ trường bằng cách sử dụng 
mỗi cảm biến tại mỗi độ sâu dựa trên các giá trị Gaoxơ tính được, trích ra các thông số 
bằng cách thực hiện phân tích thông số trên các từ trường đo được, thu được các giá trị 
biến số được trích ra bằng cách thực hiện phân tích hồi quy trên các thông số được trích 
ra, lưu giữ các giá trị biến số được trích ra trong cơ sở dữ liệu, và xác định vị trí của vật 
chỉ thị từ tính dựa trên các giá trị biến số được trích ra đã lưu giữ và giá trị được đo bằng 
các cảm biến theo thời gian thực.  
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(11) 31791 
(21) 1-2012-01439 (51) 7 E02D  5/04 
(22) 09.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/072598     09.12.2010 (87) WO/2011/071186 16.06.2011 
(30) 2009-281362     11.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) USAMl, Shunsuke (JP), KOHNO, Kenji (JP), ONDA, Kunihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc cừ thép dạng hình chữ Z 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cọc cừ thép dạng hình chữ Z trong đó hiệu quả kinh tế, khả năng 
làm việc và tình trạng làm việc được tối ưu hóa. Cọc cừ thép dạng hình chữ Z theo sáng 
chế bao gồm: dải thép; hai vai được tạo ra trên cả hai mép của dải thép; và các mối nối 
được tạo ra trên các phần mép của hai vai, trong đó tương quan giữa mômen quán tính 
hình học trên 1m chiều rộng thành là I (cm4/m), trọng lượng trên một đơn vị diện tích 
thành W (kg/m2), độ kháng đâm xuyên R và góc dải thép θ (o) khi thành cọc cừ thép 
được tạo ra được xác định để đáp ứng được nhóm các công thức (A) hoặc nhóm các 
công thức (B).  
Nhóm các công thức (A) :  
(W/I)xR≤0,O04 và  
2,65x 10-4x I + 22≤0≤2,80 x 10-4x I + 48 (30000≤ I <80000)  
2,10-4x I +22≤0<70 (80000≤I<180000)  
Nhóm các công thức (B):  
0,004<(W/I)xR≤0,006 và  
2,80x10-4x I + 44,6<0≤<80 (30000≤I<80000)  

67<0≤ 80 (80000≤Ι<200000).  
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(21) 1-2012-01453 (51) 7 H04W  72/04, H04J  1/00,  11/00,  

99/00 
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(30) 2009-245493      26.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2012 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) OH Wahoh (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm di động, thiết bị trạm cơ sở, bộ xử lý, hệ thống 

truyền thông không dây, phương pháp điều khiển truyền 
thông, và vật ghi có thể đọc được bởi máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa ASN (ký hiệu cú phát trừu tượng - Abstract Syntax 
Notation) của thiết bị trạm di động tạo ra thông tin về khả năng thu và truyền bao gồm 
thông tin liên quan đến sóng mang thành phần cần được sử dụng để truyền thông với 
thiết bị trạm cơ sở. Thiết bị thu và truyền truyền thông tin khả năng thu và truyền tới 
thiết bị trạm cơ sở. Bộ điều khiển điều khiển sự truyền thông với thiết bị trạm cơ sở, 
bằng cách sử dụng một hoặc nhiều sóng mang thành phần được gán bởi thiết bị trạm cơ 
sở dựa vào thông tin khả năng thu và truyền.  
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(11) 31793 
(21) 1-2012-01456 (51) 7 B24B  29/00 
(22) 25.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-119586 27.05.2011 JP 
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5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Izuru KASHIMA (JP), Daisuke YOSHIMUNE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chổi đánh bóng bề mặt theo chu vi và phương pháp chế tạo lớp 

nền thủy tinh cho phương tiện ghi từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chổi đánh bóng bề mặt theo chu vi để đánh bóng bề mặt theo chu vi 

của lớp nền thủy tinh cho phương tiện ghi từ tính có lỗ hình tròn ở tâm của nó, trong đó 
chổi đánh bóng bề mặt theo chu vi bao gồm trục có các sợi tơ chải gắn chìm trên đó, và 
trục có trị số độ cong lớn nhất bằng 420 μm hoặc nhỏ hơn khi lực 19,6 N được tác dụng 
vào trục.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(71) NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY  (TW) 

No.1, University Road, Tainan City, Taiwan 
(72) Chen, Tzong-Yueh (TW), Huang, Yi-Ling (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm thức ăn cho động vật có xương sống 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm thức ăn cho động vật có xương sống, chứa protein tiết axit 
hóa và giàu xystein, một đoạn của protein tiết axit hóa và giàu xystein, kháng thể kháng 
protein tiết axit hóa và giàu xystein, hoặc một đoạn của kháng thể kháng protein tiết axit 
hóa và giàu xystein.  
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(11) 31795 
(21) 1-2012-01465 (51) 7 A24F  47/00 
(22) 26.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/006534 26.10.2010 (87) WO 2011/050943 05.05.2011 
(30) 09252490.9      27.10.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) THORENS, Michel (CH), FLICK, Jean-Marc (FR), COCHAND, Olivier Yves (CH), 

DUBIEF, Flavien (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cơ cấu hút thuốc có bộ phận lưu trữ chất lỏng và đặc tính lưu 

chuyển khí được cải tiến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu hút thuốc gồm bấc mao dẫn để giữ chất lỏng; ít nhất một cửa 

vào không khí, ít nhất một cửa ra không khí và buồng chứa giữa cửa vào không khí và 
cửa ra không khí. Cửa vào không khí, cửa ra không khí và buồng chứa được sắp xếp sao 
cho xác định lộ trình dòng khí từ cửa vào không khí đến cửa ra không khí đi qua bấc 
mao dẫn sao cho truyền dẫn khí dung được tạo thành từ chất lỏng đến cửa ra không khí. 
Cơ cấu hút thuốc còn gồm ít nhất một bộ phận dẫn đường để phân hướng dòng khí trong 
lộ trình dòng khí, sao cho để kiểm soát kích cỡ hạt trong khí dung. Cơ cấu hút thuốc còn 
gồm ít nhất một bộ phận đốt nóng để đốt nóng chất lỏng trong ít nhất một phần của bấc 
mao dẫn để tạo thành khí dung.  
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(11) 31796 
(21) 1-2012-01468 (51) 7 F21S  2/00, H01L  23/373,  23/15, 

F21V  29/00, F21K  99/00, H01L  
23/36 

(22) 27.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/066211  27.10.2010 (87) WO 2011/051310 05.05.2011 
(30) 10 2009 046 049.7 27.10.2009 DE 

10 2009 054 974.9 18.12.2009 DE 
(71) CERAMTEC GMBH  (DE) 

CeramTec-Platz 1-9, Plochingen 73207, Germany 
(72) DOHN, Alexander (DE), THIMM, Alfred (DE), GREGER, Stefan (DE), BRAUN, 

Kurt (DE), VEITL, Armin (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dàn các phần tử mang điôt gốm có các LED 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phần tử mang điôt bằng gốm(10) bao gồm một vật thể mang 
gốm (2) được kết nối tới các phần tử lạnh gốm tiêu tán nhiệt (7) trong một miếng, trong 
đó các vùng phủ kim loại được nung kết (41) được sắp xếp như các đường dẫn mạch in 
trên bề mặt (3) cửa vật thể mang (2) và trên phần tử mang điôt (10) có gắn chặt các LED 
(13) mà các điện cực của nó có thể được kết nối điện tới các đường dẫn mạch in.  

Để tạo ra các vật thể chiếu sáng từ các phần tử mang điôt gốm (10), sáng chế đề 
xuất ít nhất hai phần tử mang điôt gốm giống nhau (10) được kết nối để tạo thành một 
dàn mảng.  
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(11) 31797 
(21) 1-2012-01474 (51) 7 B62D  31/00 
(22) 27.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/002761 27.10.2010 (87) WO/2011/061585 26.05.2011 
(30) MI2009A002054 23.11.2009 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2012 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (IT) 
(72) LAMBRI, Marco (IT), SCOTTl, Davide, Fabio  (IT), MARANO, Luca  (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xe bốn bánh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe bốn bánh (10) bao gồm khung (12), khung (12) là khung dạng 
ống, hai bánh trước lái được (14, 16), hai bánh sau (18, 20) có trục cố định (144), động 
cơ (22), các phương tiện lái (24) nhờ đó có thể tác động lên các bánh trước (14, 16), bộ 
phận treo trước (26) liên kết khung (12) với các bánh trước (14, 16), bộ phận treo sau 
(28) liên kết khung (12) với các bánh sau (18, 20), cơ cấu truyền động được bố trí giữa 
động cơ (22) và các trục của các bánh sau (18, 20), chỗ ngồi (44) dành cho tài xế của xe 
(10) được bố trí ở vị trí trung tâm của xe (10) này, và ít nhất hai chỗ ngồi (44') dành cho 
các hành khách của xe (10) sát với nhau được bố trí về haì bên và lùi về phía sau một 
khoảng định trước so với chỗ ngồi (44) dành cho tài xế của xe (10). Động cơ (22) được 
bố trí sao cho có thể đàn hồi so với bộ phận treo sau (28) thông qua ít nhất một cơ cấu 
treo (72, 74; 84, 90, 92), cơ cấu treo này tạo thành mức khử ứng suất thứ nhất có tác 
dụng khử ứng suất được tạo ra bởi sự hoạt động của động cơ (22) và bộ phận treo sau 
(28) này có khả năng đỡ được tổng trọng lượng của động cơ (22). Bộ phận treo sau (28) 
được bố trí sao cho có thể đàn hồi so với khung (12) thông qua ít nhất một cơ cấu treo 
phụ trợ (96, 98); cùng với tính đàn hồi của cơ cấu treo phụ trợ này, sự đàn hồi của các 
lốp của các bánh sau (18, 20) tạo thành mức khử ứng suất thứ hai có tác dụng khử ứng 
suất được tạo ra bởi sự hoạt động của động cơ (22). Do phải chịu tác động của chuyển 
động nẩy lên và lắc tương ứng so với khung (12) của xe (10) nên bộ phận treo sau (28) 
được dẫn hướng chuyển động theo chiều thẳng đứng và bị khống chế chuyển động theo 
chiều ngang bởi bộ phận đàn hồi có dạng nhíp lá (122). Bộ phận treo sau (28) được cố 
định vào khung (12) bằng hai bạc lót (138, 132), nhằm giảm thời gian lắp ráp và hạ giá 
thành xe (10).  
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(11) 31798 
(21) 1-2012-01483 (51) 7 B65C  9/18,  9/40 
(22) 28.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/066374  28.10.2010 (87) WO2011/051396 05.05.2011 
(30) 61/255,698       28.10.2009 US 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) FEFIN, Christian (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị bóc nhãn, hệ thống dán nhãn gồm thiết bị này và 

phương pháp bóc nhãn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bóc nhãn, hệ thống in dán nhãn bao gồm thiết bị đã nêu và 

phương pháp bóc nhãn, cụ thể là nhãn tự dính.  
Sáng chế đề cập cụ thể đến việc ngăn không cho nhãn hỏng bị dán vào vật thể (hoặc vật 
chứa bao gồm các vật thể đó), cùng với tối thiểu hóa sự gián đoạn trong hoạt động cơ 
khí. 
Hiệu quả của hệ thống và thiết bị dán nhãn là không hoàn hảo và, đôi khi, "lỗi" hoặc 
nhãn hỏng có thể bị dán lên vật chứa. Thiết bị bóc nhãn được cải thiện và hệ thống in 
dán nhãn được cải thiện để bóc nhãn ra khỏi tấm đỡ có hiệu quả và hiệu nghiệm.  
Mục đích khác của sáng chế để cải thiện thiết bị, hệ thống và phương pháp bóc và thu 
nhãn, cụ thể là nhãn tự dính.  
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(11) 31799 
(21) 1-2012-01486 (51) 7 A61F  13/15 
(22) 28.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 61/279,923 28.10.2009 US 
(71) DSG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) TSANG, Patrick King Yu (HK), WRIGHT, Andrew C. (GB), SMID, Anne (NL), 

VARONA, Eugenio (US) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Đồ hấp thụ dùng một lần với lõi hấp thụ định hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ hấp thụ dùng một lần với lõi hấp thụ định hình bao gồm phần 
thân giữa (205) có đoạn thắt thứ nhất (213a) với đầu mút thứ nhất (212a), đoạn thắt thứ 
hai (213b) với đầu mút thứ hai (212b), nằm cách xa đoạn thắt thứ nhất theo chiều dọc, 
và phần đũng (214) nằm giữa hai đoạn thắt này. Lõi thấm hút (210) được bố trí giữa các 
đầu mút, và gồm nhiều sợi đàn hồi kết hợp vào lõi sao cho lõi này gần như co lại ở các 
bên thành một vùng thu hẹp xung quanh các sợi đàn hồi này. Lõi hấp thụ gồm ít nhất 
một đoạn đầu mà gần như không đàn hồi được và có chiều rộng cơ bản là lớn hơn chiều 
rộng của vùng thu hẹp.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
116 

(11) 31800 
(21) 1-2012-01504 (51) 7 B22D  11/06 
(22) 29.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AU2010/001447 29.10.2010 (87) WO 2011/050417  05.05.2011 
(30) 61/256,904      30.10.2009 US 
(71) 1. BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
2. IHI CORPORATION  (JP) 
1-1, Toyosu 3 -Chome, Koto-Ku, Tokyo 135- 8710 Japan 

(72) MAHAPATRA, Rama Ballav (AU), McGAUGHEY, David Wayne (US), 
ONDROVIC, Jay Jon (US), PATTERSON, Tim (US), SCHUEREN, Mike (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị đúc liên tục dải kim loại và phương 

pháp tạo độ nhám bề mặt trục đúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp đúc liên tục dải kim loại. Thiết bị đúc liên 

tục theo sáng chế bao gồm hai trục đúc có các bề mặt đúc gồm phần giữa, phần mép, và 
phần trung gian ở giữa phần mép và phần giữa, trong đó phần mép có độ nhám bề mặt 
trung bình (Ra) nằm trong khoảng từ 3μm đến 7μm, phần giữa có độ nhám bề mặt trung 
bình (Ra) lớn hơn từ 1,2 đến 4,0 lần độ nhám bề mặt trung bình của phần mép, và phần 
trung gian có độ nhám bề mặt trung bình (Ra) nằm trong khoảng từ độ nhám bề mặt 
trung bình của phần mép đến độ nhám bề mặt trung bình của phần giữa. Phần giữa có 
thể có độ nhám bề mặt thay đổi được để tương ứng với sự thay đổi mong muốn của 
chiều dày theo chiều ngang của vỏ kim loại của dải kim loại đúc. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp tạo độ nhám bề mặt trục đúc.  
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(11) 31801 
(21) 1-2012-01511 (51) 7 F02M  35/00 
(22) 30.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100118858 30.05.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Jung-Hsiu PAI (TW), Wen-Cheng HUANG (TW), Yu Chieh CHOU (TW), Wei-Yu 

CHEN (TW), Shu-Ying YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nạp không khí dùng cho xe môtô 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống nạp không khí dùng cho xe môtô, bao gồm hộp lọc, hộp 
chứa không khí, và van tiết lưu. Hộp lọc có vỏ và chi tiết lọc chia vỏ này thành hai 
khoang, trong đó hai khoang này kéo dài tới mặt ngoài của vỏ để lần lượt tạo ra cửa vào 
và cửa ra. Hộp chứa không khí còn có cửa vàn được nối thông với cửa ra của hộp lọc và 
cửa ra được nối thông với van tiết lưu. Do đó, lượng không khí cần thiết cho động cơ 
hoạt động ở tốc độ cao được cung cấp đầy đủ bằng cách sử dụng một hộp lọc duy nhất, 
điều này cho phép giảm bớt chi phí cho việc thiết lập và bảo dưỡng hệ thống nạp.  
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(11) 31802 
(21) 1-2012-01512 (51) 7 H03K  19/096, H01L  21/822,  

27/04,  29/786, H03K  19/20,  3/037 
(22) 06.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/067996      06.10.2010 (87) WO/2011/052383 05.05.2011 
(30) 2009-250415      30.10.2009 JP 
(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 
(72) SHIONOIRI, Yutaka (JP), KOBAYASHI, Hidetomo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn và mạch lôgic 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị bán dẫn và mạch lôgic có chứa thiết bị bán dẫn này, tại đó 
cổng định thời được thực hiện, công suất chờ được làm giảm cũng như sự hỏng hóc được 
hạn chế. Mạch lôgic bao gồm tranzito ở trạng thái tắt trong đó sai khác điện thế tồn tại 
giữa cực nguồn và cực xả trong khoảng thời gian mà trong đó tín hiệu đồng hồ không 
được cung cấp. Miền định dạng kênh của tranzito được tạo nhờ sử dụng chất bán dẫn 
ôxit có nồng độ hyđrô được làm giảm. Đặc biệt là, nồng độ hyđrô của chất bán dẫn ôxit 
nhỏ hơn hoặc bằng 5x 1019 (nguyên tử/cm3). Theo đó, dòng dò của tranzito có thể giảm 
xuống. Nhờ đó, trong mạch lôgic, có thể đạt được sự giảm công suất chờ và hạn chế sự 
hỏng hóc.  
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(11) 31803 
(21) 1-2012-01525 (51) 7 B62L  1/06 
(22) 30.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100120496 13.06.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phanh tang trống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phanh tang trống, trong đó, mâm phanh được lắp trong moay ¬ và 
bao gồm thân đế, cam phanh, chốt cố định, guốc phanh thứ nhất, và guốc phanh thứ hai. 
Thân đế có lỗ côn. Cam phanh gồm có đầu tỳ và trụ đỡ thẳng lắp vào đầu tỳ. Trụ đỡ 
thẳng được lắp có thể quay bên trong và bị lệch bên trong lỗ côn. Chốt cố định lắp vào 
thân đế. Guốc phanh thứ nhất đối diện với guốc phanh thứ hai. Hai đầu của guốc phanh 
thứ nhất tỳ tương ứng vào đầu tỳ của cam phanh và chốt cố định. Hai đầu của guốc 
phanh thứ hai tỳ tương ứng vào đầu tỳ của cam phanh và chốt cố định. Cần phanh được 
lắp vào trụ đỡ thẳng. Dây phanh được nối với cần phanh.  
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(11) 31804 
(21) 1-2012-01545 (51) 7 B25G  1/00 
(22) 01.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 13/151,561 02.06.2011 US 
(71) EATON CORPORATION  (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A 
(72) Wen-Chen Su (US), David Keith Gill (US), Billy Dee Wood (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tay cầm mềm dẻo dùng cho cán dụng cụ và phương pháp chế 

tạo tay cầm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tay cầm mềm dẻo và phương pháp chế tạo tay cầm này. Tay cầm 

mềm dẻo theo sáng chế có phần thân làm bằng một hợp chất cao su được bọc với lớp vỏ 
ngoài làm bằng hợp chất cao su thứ hai và được in nhiều màu với mực hoặc sơn có 
nguồn gốc từ cao su và được sấy khô trong không khí và tay cầm lắp ghép được lưu hóa 
trong khuôn. Theo một phương án, mẫu lớp ngoài được cắt từ tấm cao su lưu hóa và sử 
dụng chất gắn dính có thể lưu hóa để ghép. Theo phương án khác, mực hoặc sơn nhiều 
màu được sấy khô trong không khí trên tấm chưa lưu hóa trước khi cắt thành mẫu lớp 
ngoài; và không sử dụng chất gắn dính khi gắn và liên kết với phần thân trong suốt quá 
trình lưu hóa cuối cùng.  
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(11) 31805 
(21) 1-2012-01546 (51) 7 B60R  25/00, F16H  59/02 
(22) 03.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/TH2010/000046 03.12.2010 (87) WO2011/068484 09.06.2011 
(30) 0901005450 04.12.2009 TH 

0901005451 04.12.2009 TH 
0903001406 04.12.2009 TH 
0901005452 04.12.2009 TH 
1001001282 23.08.2010 TH 

(71) 1. PETCHARAPIRAT, Suwat  (TH) 
555 Moo 1, Nongtatam Sub-District, Pranburi District, Prachuapkhirikhan 77120, 
Thailand 
2. KANTAJARANITI, KAMOL  (TH) 
139/175 Soi Ruammitrpattana Intersection 10, Tarang, Bangkhane, Bangkok 10220, 
Thailand 
3. TIEMSIRIWAT, SOMCHAI  (TH) 
349/28 Moo 5, Bansuan Sub-district, Muang District, Chonburi 20000, Thailand 

(72) KANTAJARANITI, Kamol (TH), TIEMSIRIWAT, Somchai (TH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khóa cần số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khóa cần số được lắp ở bên trong tấm che cần số, khác biệt ở 
chỗ, cơ cấu này bao gồm chốt nối phụ nằm ngang và bộ phận nối cần số có thể trượt 
được theo sự di chuyển của cần số. Bộ phận nối phụ theo sáng chế có các lỗ để lắp chốt 
nằm ngang của cần số có bộ phận đẩy đầu chốt. Bộ phận đẩy đầu chốt tiếp nhận lực tác 
động từ bộ phận khóa bằng phương tiện ấn. Cơ cấu khóa cần số theo sáng chế bao gồm 
các bộ phận bảo vệ đinh vít và vách che được thiết kế để che phần lắp bộ phận khóa để 
ngăn ngừa việc tháo rời các đinh vít lắp chặt hoặc thanh truyền nhằm ngăn ngừa việc tháo 
rời hoặc làm hỏng bộ phận khóa của cơ cấu khóa cần số để cải thiện độ an toàn của xe.  
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(11) 31806 
(21) 1-2012-01550 (51) 7 C22C  38/06, C21D  9/46 
(22) 29.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/071768   29.11.2010 (87) WO/2011/068231 09.06.2011 
(30) 2009-274343      02.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TADA, Masaki (JP), TANAKA, Takumi  (JP), IWASA, Hiroki (JP), KOJIMA, 

Katsumi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tôn đen dùng làm đồ hộp và phương pháp sản xuất tôn đen 

dùng làm đồ hộp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tôn đen dùng làm đồ hộp có độ bền cao và tính gia công tốt chứa 

0,070% tới 0,080% C, 0,003% tới 0,10% Si, 0,5/ tới 0,60% Mn, và các thành phần tương 
tự theo khối lượng và có độ bền kéo là 500MPa hoặc lớn hơn và có độ giãn dài là 10% 
hoặc lớn hơn. Kích thước trung bình và tỷ lệ giãn dài trung bình tương ứng là 5μm hoặc 
lớn hơn và 2,0 hoặc nhỏ hơn. Sự chênh lệch về độ cứng trung bình của các tiết diện 
ngang là nhỏ hơn 10 hoặc tối đa là nhỏ hơn 20, nhờ đó toàn bộ tấm tôn có độ cứng đồng 
đều. Tôn đen dùng làm đồ hộp có độ bền cao và tính gia công tốt theo sáng chế là vật 
liệu thích hợp để tạo ra đồ hộp dễ mở nắp.  
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(11) 31807 
(21) 1-2012-01553 (51) 7 B01D  53/14,  47/02,  47/06,  53/18,  

53/48,  53/54,  53/62 
(22) 25.06.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CA2010/000988  25.06.2010 (87) WO2010/148513 29.12.2010 
(30) 61/220,352       25.06.2009 US 
(71) ENVIRORESOLUTIONS, INC.  (CA) 

#101 - 4338 Main Street, Vancouver, British Columbia, V5V 3P9, Canada 
(72) McCLELLAND, Kenneth, James (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị rửa khí, phương pháp loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi 

dòng khí và hệ thống lắp ráp trong nhà máy để xử lý dòng khí 
bị nhiễm bẩn bao gồm thiết bị rửa khí này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị rửa khí để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi dòng khí, bao 
gồm thùng, đầu ngập mở rộng theo chiều ngang, trong đó đầu ngập bao gồm tấm có các 
rãnh kéo dài từ đầu đến cuối, bốn thành dọc được nối chắc chắn ghép từ các thành của 
thùng ở dưới tấm để tạo thành hộp có đáy hở dưới tấm, và các lỗ hở dọc theo mỗi mép 
của tấm giữa các thành của thùng và các thành dọc của đầu ngập; vách ngăn thứ nhất ở 
trên đầu ngập và công cụ phun chất lưu rửa khí. Thiết bị rửa khí có thể bao gồm đầu tràn 
mở rộng theo chiều ngang ở trên vách ngăn thứ nhất và đầu có các rãnh hẹp kéo dài từ 
đầu đến cuối; và vách ngăn thứ hai kéo dài theo chiều ngang giữa bốn thành của thùng.  
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(11) 31808 
(21) 1-2012-01554 (51) 7 B62J  39/00,  23/00 
(22) 04.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-126434 06.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Kota TAKIZAWA (JP), Yukio HOSOYA  (JP), Yasushi TATEISHI (JP), Genichi 

KITO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp che thân dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới nắp che thân dùng cho xe máy bao gồm: tấm che chân; nắp che 
trong bao gồm phần thành cong liền khối nằm phía sau bánh xe trước và hai phần thành 
bên cong so với các mép bên trái và bên phải của phần thành cong, kéo dài về phía sau, 
và được lắp với cả các phần mép bên phải lẫn bên trái của tấm che chân từ phía trước của 
chúng; và nắp che trước che phần đầu trước của khung thân ít nhất từ phía trước của nó, 
độ cứng vững của các phần mép trước của các phần thành bên của nắp che trong được 
tăng mà không làm tăng số lượng các chi tiết. Nắp che trước (31) có kết cấu liền khối 
gồm phần chính nắp che trước (31a) che phần đầu trước của khung thân (F) từ phía trước 
của nó và hai phần kéo dài xuống dưới trái và phải (31b) kéo đài xuống dưới từ cả hai 
phía của phần chính nắp che trước (31a) để che phần đầu trước của khung thân (F) từ cả 
hai bên trái và phải, và các phần mép trước của cả hai phần kéo dài xuống dưới (31b) 
kéo dài dọc theo các phần mép trước của cả hai phần thành bên (30b) của nắp che trong 
(30) và tựa lên các phần mép trước của cả hai phần thành bên (30b).  
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(11) 31809 
(21) 1-2012-01557 (51) 7 C01G  49/00, B05D  5/00, B32B  

27/18, C01F  7/00, C09D  201/00,  
5/33,  7/12, C09K  3/00 

(22) 10.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/070422      10.11.2010 (87) WO/2011/059105 19.05.2011 
(30) 2009-256935      10.11.2009 JP 
(71) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

305 Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 761-0113, Japan 
(72) SATO Takatoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chắn nhiệt, vật liệu chắn nhiệt chứa chế phẩm này, 

thiết bị chiếu sáng và thiết bị sưởi có vật liệu chắn nhiệt này, 
quần áo chắn nhiệt chứa chế phẩm chắn nhiệt này, phương 
pháp chắn nhiệt và phương pháp ngăn chặn sự gia tăng nhiệt 
độ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chắn nhiệt có độ trong suốt và đồng thời có khả năng 
ngăn chặn tia tử ngoại và tia hồng ngoại do đó nó có tác dụng chắn nhiệt cao. Chế phẩm 
chắn nhiệt theo sáng chế chứa hydroxit muối của kim loại chuyển tiếp có công thức sau 
và tiền chất của nó:  
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(11) 31810 
(21) 1-2012-01568 (51) 7 H05B  37/02 
(22) 02.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/055189 02.11.2010 (87) WO/2011/054013 05.05.2011 
(30) 61/257,194       02.11.2009 US 
(71) GENESYS SYSTEMS, LLC  (US) 

1300 Tunnell Rd. Asheville, NC 28805 - United States of America 
(72) MCNAY, Steve (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chấn lưu điện tử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chấn lưu điện tử bao gồm bộ điều chỉnh hệ số công suất, mạch điều 
khiển và khuếch đại, bộ điều khiển chấn lưu và bộ lái chấn lưu. Bộ lái chấn lưu bao gồm 
mạch cộng hưởng nối với đèn và bộ hạn chế điện áp bật đèn, bộ phận này điều chỉnh 
hành vi của mạch cộng hưởng. Mạch cảm biến quá dòng có thể được đưa vào để gián 
tiếp điều khiển bộ điều khiển chấn lưu qua bộ điều khiển và khuếch đại. Bộ hạn chế điện 
áp bật đèn sử dụng các biến trở để thay đổi tần số cộng hưởng của mạch cộng hưởng để 
hạn chế điện áp trên đèn.  
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(11) 31811 
(21) 1-2012-01571 (51) 7 B60K  13/04 
(22) 05.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) JP2011-129871 10.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Yoichiro DEGUCHI (JP), Hironari SUZUKI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị bảo vệ bộ giảm thanh và xe dạng yên ngựa lắp thiết bị 

này 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị bảo vệ bộ giảm thanh dùng cho bộ giảm thanh của xe dạng yên 

ngựa, thiết bị này bao gồm chi tiết bảo vệ làm bằng kim loại được sử dụng kết hợp với 
chi tiết bảo vệ làm bằng nhựa tổng hợp, do đó sự không đồng đều về nhiệt độ bề mặt của 
chi tiết bảo vệ làm bằng nhựa tổng hợp bị loại bỏ và thiết bị có thể được thiết kế một 
cách rất đa dạng. Thiết bị bảo vệ bộ giảm thanh (5) để che ít nhất một phần của bề mặt 
ngoài của bộ giảm thanh (4) của xe dạng yên ngựa bao gồm; chi tiết bảo vệ (51) làm 
bằng kim loại lắp cố định vào bộ giảm thanh (4) bởi phần (53) để cố định chi tiết bảo vệ 
làm bằng kim loại; và chi tiết bảo vệ (52) làm bằng nhựa tổng hợp lắp cố định vào phận 
bảo vệ làm bằng kim loại (51) bởi phần cố định chi tiết bảo vệ làm bằng nhựa tổng hợp, 
chi tiết bảo vệ (52) làm bằng nhựa tổng hợp có miệng (521) để làm lộ phần (53) để cố 
định chi tiết bảo vệ làm bằng kim loại.  
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(11) 31812 
(21) 1-2012-01584 (51) 7 H04L 1/24 
(22) 06.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 13/158,870 13.06.2011 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, California 94085, United States of America 
(72) YELLAPANTULA, Ramakrishna (US), LI, Yinghui (CN), WALVIS, Dirk J. M. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm tra thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp được trình bày để kiểm tra thiết bị truyền 
thông. Phù hợp với sáng chế được mô tả, chỉ bao gồm một máy phát tín hiệu vector 
(VSG) được sử dụng để kiểm tra thiết bị không dây sản xuất MIMO 2x2, 3x2 và 4x2 để 
xác định lỗi sản xuất có thể xảy ra làm hư hại hoặc vô hiệu hóa các thiết bị máy thu 
đang thử nghiệm (DUT) từ tín hiệu nhận TX MIMO được cấu thành phù hợp và giải mã 
chính xác các bit/biểu tượng chuyển bằng cách truyền qua đường tín hiệu TX. Phương 
án trình bày có thể bao gồm một VSG ghép với DUT. VSG được cẩu hình để truyền tải 
các gói dữ liệu bằng từ mã đầu tiên và từ mã thứ hai, trong đó VSG bao gồm phần mềm 
và kiến trúc phần cứng để gửi từ mã đầu tiên và từ mã thứ hai như dạng sóng thứ nhất và 
thứ hai mô phỏng, trong đó dạng sóng thứ nhất khác hơn dạng sóng thứ hai. DUT được 
cấu hình để nhận dạng sóng thứ nhất và thứ hai mô phỏng như sóng tín hiệu được quy 
định từ VSG. Tín hiệu theo quy định bao gồm tín hiệu nhận đầu tiên và tín hiệu nhận thứ 
hai, trong đó DUT bao gồm phần mềm và kiến trúc phần cứng để gửi tín hiệu nhận đầu 
tiên và tín hiệu nhận thứ hai để tạo ra kết quả tỷ lệ lỗi khối từ đó.  
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(21) 1-2012-01586 (51) 7 H04W  12/08,  12/04,  12/06 
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Silke HOLTMANNS (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, vật ghi đọc được bởi máy tính và thiết bị để tạo 

ra mô tả sơ lược đặc tính an ninh của thẻ thông minh trong 
máy chủ thuê bao tại nhà 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, chương trình thực hiện được bởi máy tính, và thiết bị để 
xác định tại chức năng ứng dụng mạng danh sách các đặc điểm an ninh của thiết bị 
người sử dụng được mong muốn để sử dụng, các đặc điểm an ninh của danh sách được 
yêu cầu bởi ưu tiên của chức năng ứng dụng mạng, gửi danh sách tới cơ sở dữ liệu của 
các thiết lập an ninh của người sử dụng qua chức năng máy tính chủ khởi động, và nhận 
bởi chức năng ứng dụng mạng, qua chức năng máy tính chủ khởi động, đáp ứng các đặc 
điểm an ninh bao gồm chìa khóa an ninh, được dẫn ra từ thông tin được lưu trong cơ sở 
dữ liệu, tương ứng với đặc điểm an ninh mong muốn được chứa trong danh sách, nhờ đó 
thông báo chức năng ứng dụng mạng của sự sẵn có của ít nhất một của các đặc điểm an 
ninh mong muốn trong thiết bị người sử dụng.  
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(11) 31814 
(21) 1-2012-01587 (51) 7 G06F  3/048, G06T  19/00 
(22) 01.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FI2010/050984      01.12.2010 (87) WO/2011/067468 09.06.2011 
(30) 12/628,632      01.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2012 
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Juha ARRASVUORI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bởi máy tính để biến 

đổi đối tượng trong bản đồ ba chiều nhằm thể hiện thông tin 
định vị 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thể hiện thông tin định vị cho người sử dụng. ảnh thể 
hiện một hoặc nhiều đối tượng bản đồ ba chiều được truy hồi. Điểm trên một trong các 
đối tượng bản đồ được chọn. Một đối tượng bản đồ được biến đổi tại điểm được chọn để 
thể hiện thành phần định vị. Hiển thị của đối tượng bản đồ được biến đổi được tác động, 
ít nhất một phần, sử dụng giao diện người sử dụng đồ hoạ của thiết bị di động. 
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(11) 31815 
(21) 1-2012-01593 (51) 7 A61F  6/00, B65D  75/58 
(22) 03.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/066755 03.11.2010 (87) WO 2011/057931 19.05.2011 
(30) 91622      13.11.2009 LU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2012 
(71) SWEETGUM SARL  (LU) 

3A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg 
(72) DE WALEFFE, Xavier (BE) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Túi gói bao cao su 
  (57)    Sáng chế đề cập tới túi gói bao cao su bao gồm hai lá mỏng (4, 6) được gắn với nhau tại 

các cạnh tạo thành một túi chứa để giữ một bao cao su (12) ở trạng thái cuộn lại gồm 
phần viền và núm. Lá mỏng (4) đối diện với núm của bao cao su theo hướng mở thông 
thường và lá móng còn lại ở mặt đối diện tiếp giáp theo hướng ngược lại của bao cao su, 
trên lá mỏng tiếp giáp với núm có một đường yếu (8) có hình dạng tương ứng và chu vi 
nhỏ hơn so với đường viền của bao cao su. Một phần trên lá mỏng (4) được nối với một 
đầu thò ra (10) được bố trí ở một cạnh có vai trò là chỗ cầm để mở túi gói. Khi mở túi 
gói, bao cao su sẽ lộ ra với phần núm hưởng ra ngoài, nhờ đó người sử dụng có thể cầm bao 
cao su tại phần núm theo hướng thông thường đặt vào vị trí cần thiết và tháo xoắn bao.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Taro Fukaya (JP), Kenji Tsutsumi (JP), Atsushi Yamazaki (JP), Ichiro Yamanashi  

(JP), Hirofumi Noguchi  (JP), Yasutaka Kikuchi  (JP), Shuji Seki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thu hồi đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu hồi đồng (1), theo một phương án, thiết bị này bao gồm 
bể kết tủa (2), bể trộn (6), cơ cấu cấp chất trợ lọc (5), bộ tách rắn- lỏng (3) bao gồm bộ 
lọc (33), đường cấp nước làm sạch (L10, L11), đường xả nước làm sạch (L4), bể tách 
(4), và đường dẫn hồi chất trợ lọc (L5). Bể kết tủa (2) được tạo cấu hình để tiếp nhận 
nước chứa các ion đồng cần được xử lý và kiềm để điều chế nước được xử lý chứa kết 
tủa của hợp chất của đồng. Bộ tách rắn-lỏng (3) được tạo cấu hình để cho phép nước 
được xử lý cần được đi qua bộ lọc (33) trên đó lớp phủ lót được lắng đọng để tách chất 
kết tủa được giữ lại trên lớp phủ lót khỏi chất lọc.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
133 

(11) 31817 
(21) 1-2012-01601 (51) 7 C03C  19/00, G11B  5/84,  5/73, 

C09K  3/14 
(22) 08.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-128191 08.06.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Norihito SHIDA (JP), Tetsuya NAKASHIMA (JP), Masahiko TAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi 

từ tính và nền thuỷ tinh thu được 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ 

tính có các đặc tính cơ học mỹ mãn và bề mặt chính có độ nhám bề mặt và độ đồng đều 
trong mặt phẳng mỹ mãn. Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi 
từ tính bao gồm các bước tạo hình để gia công tấm thuỷ tinh thành nền thuỷ tinh có hình 
đĩa và có lỗ tròn ở tâm; bề mặt đánh bóng chính của nền thuỷ tinh; và làm sạch nền thuỷ 
tinh, và nền thuỷ tinh này là nền chứa thuỷ tinh silicat nhôm có môđun Young bằng 68 
GPa hoặc lớn hơn và môđun riêng phần bằng 27 MNm/kg hoặc lớn hơn. Sau đó, bước 
đánh bóng bao gồm công đoạn đánh bóng hoàn thiện để bề mặt đánh bóng chính của 
nền thuỷ tinh bằng cách sử dụng vữa đánh bóng chứa các hạt silic oxit có các hạt sơ cấp 
với đường kính hạt trung bình nằm trong khoảng từ 1 đến 80 nm và có phản nằm trong 
khoảng từ 3,5 đến 5,5 và độ dẫn điện bằng 7 mS/cm hoặc nhỏ hơn và tấm đánh bóng.  
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(72) Philippe LETELLIER (FR), Michael LYNCH (GB), Jean-Manuel PEAN (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chất đồng tinh thể chứa agomelatin, quy trình điều chế và 

dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đồng tinh thể chứa agomelatin gồm có:  

- agomelatin, hay N-[2-(7-metoxy-1-naphtyl)etyl]axetamit có công thức (I)  
 
 

  
 
 
và  
- một axit hữu cơ.  
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chề các chất đồng tinh thể chứa agomelatin và 
axit hữu cơ, và dược phẩm chứa chúng.  
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(72) Nicolas ROBERT (FR), Jean-Michel LERESTIF (FR), Jean-Pierre LECOUVE (FR), 

Marina GAILLARD (FR), Loic MEUNIER (đã chết) (FR), Philippe LETELLIER 
(FR), Mathieu BOIRET (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất 4-3-[cis-hexahyđroxyclopenta[c]pyrol-2(1H)-

yl]propoxybenzamit hyđroclorua dạng tinh thể, quy trình 
tổng hợp và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I ở dạng tinh thể I, quy trình điều chế nó 
trong công nghiệp:  

 

  
 

Sáng chế cũng đề cập đến dạng bazơ của hợp chất có công thức I ở dạng tinh thể I. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 31820 
(21) 1-2012-01612 (51) 7 F01N  3/08, B01D  53/94, B01J  

21/06, F01N  3/20 
(22) 12.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/056485 12.11.2010 (87) WO 2011/081727 07.07.2011 
(30) 12/638,166      15.12.2009 US 
(71) MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS, INC.  (US) 

20 Wight Avenue, Suite 100, Hunt Valley, MD 21030, United States of America 
(72) CHAPMAN, David, Monroe (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống chất xúc tác khử xúc tác chọn lọc, phương pháp và 

hệ thống xử lý khí thải của động cơ điêzen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khử xúc tác chọn lọc để thu các hợp chất bay hơi, phương 

pháp và hệ thống xử lý khí thải của động cơ diesel. Hệ thống gồm có hai chức năng, thứ 
nhất là hệ thống chất xúc tác khử xúc tác chọn lọc (SCR) và thứ hai là vật liệu thu giữ để 
thu các thành phần xúc tác có tính dễ bay hơi có thể đánh giá được dưới các điều kiện 
phơi nhiễm ở mức độ cao nhất. Thành phần xúc tác SCR thường dựa trên pha chính của 
titan oxit, với các thành phần chất xúc tác pha phụ được bổ sung bao gồm một hoặc 
nhiều oxit của vanadi, silicon, vonfam, molypden, sắt, xeri, phospho, đồng vµ/hoÆc 
mangan vanadi. Vật liệu thu giữ thường bao gồm pha chính của oxit có diện tích bề mặt 
cao như titan oxit được ổn định bởi silic dioxit, nhôm oxit, hoặc nhôm oxit được ổn 
định, ví dụ, trong đó vật liệu thu glữ duy trì sự bao phủ của lớp đơn phân đoạn toàn bộ ở 
mức thấp của các oxit pha phụ trong khoảng thời gian bị phơi nhiễm nhiều nhất. Phương 
pháp gồm việc xử lý dòng khí thải nóng bởi cả vật liệu xuc tác và vật liệu thu giữ, trong 
đó vật liệu thu giữ có thể có trong hỗn hợp với vật liệu xúc tác, hoặc có thể được đặt 
phía dưới nó, hoặc cả hai cách, nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ rất cao. Các thành phần 
xúc tác dễ bay hơi như vanadi oxit và vonfam oxit do đó được loại bỏ khỏi pha hơi của 
khí thải.  
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(72) Wen-Cheng HSU (TW), Kuan-Hsu LIN  (TW), Chih-Wei HUANG  (TW), Su-Hsing 

WANG  (TW), Kuan-Ming SU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xe môtô điện có chức năng làm mát cho môtơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu xe môtô điện có chức năng làm mát cho môtơ, kết cấu này 
bao gồm thân xe, tấm che dưới, bánh xe sau, tấm chắn bùn, môtơ, và tấm che dẫn hướng 
không khí. Thân xe có phần phía trước, phần để chân, và phần phía sau được nối theo 
trình tự này. Tấm che dưới kéo dài bên dưới phần để chân, bánh xe sau được lắp quay 
được ở phần phía sau và tấm chắn bùn che bên trên bánh xe sau. Môtơ được nối với và 
dẫn động bánh xe sau và tấm che dẫn hướng không khí được bố trí sao cho kéo dài ít 
nhất một phần bên dưới và có khoảng cách với môtơ và được bố trí giữa tấm chắn bùn và 
tấm che dưới. Do đó, dòng không khí được tạo ra khi xe di chuyển được hướng về phía 
môtơ và sau đó đi tới tấm chắn bùn để tiêu tán nhiệt ra khỏi môtơ.  
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(71) BAYER B.V.  (NL) 

Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, The Netherlands 
(72) CAMPBELL, William, R. (US), PAULSEN, Neil, E.  (US), JOHNSON, Roland, H.  

(US), HEPLER, Douglas, I. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa chất mang lipit để điều trị bệnh viêm tai ngoài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh viêm tai ngoài được 
bào chế để cung cấp hoạt chất ở nồng độ đủ để làm thuyên giảm về mặt lâm sàng tình 
trạng bệnh lý đã nêu với mục tiêu đơn. Các chế phẩm này chứa chất mang lipit, như 
liposom và các lipit không tạo nang và ít nhất hai hoạt chất. Các chế phẩm đã nêu không 
chứa xenluloza hoặc chất kết dính tăng độ nhớt, và ưu tiên là không có dạng gel. Các 
hoạt chất hữu ích để điều trị đau, viêm, nhiễm nấm hoặc ký sinh và/hoặc nhiễm trùng ở 
tai ngoài được cấp đồng thời trong hoặc với chế phẩm. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm sinh miễn dịch chống lại sự nhiễm vi khuẩn 

Actinobacillus suis, phương pháp điều chế chế phẩm này và kit 
chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh miễn dịch có tác dụng ức chế, điều trị, bảo vệ hoặc 
ngăn ngừa sự nhiễm vi khuẩn Actinobacillus suis. Chế phẩm sinh miễn dịch theo sáng 
chế thể hiện tác dụng kích thích đáp ứng miễn dịch ở lợn được điều trị. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề xuất phương pháp điều chế chế phẩm sinh miễn dịch này và kit chứa chế 
phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên, trong đó trên 
phương tiện này có bố trí thiết bị để xác định xem động cơ có thể được dẫn động hay 
không tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh phương tiện giao thông này mà không cần 
bố trí cơ cấu được dự báo để xác định mức điện ắcqui. ECU (60) gồm có: bộ dò chuyển 
đổi (603) phát hiện rằng bộ chuyển mạch chính (66) đã thay đổi từ tắt sang bật; bộ điều 
khiển dẫn động (601) dẫn động bộ phận phát động động cơ khi bộ dò chuyển đổi (603) 
phát hiện rằng bộ chuyển mạch chính (66) đã thay đổi từ tắt sang bật; bộ dò khởi động 
(604) phát hiện sự khởi động của động cơ (44); bộ dò điện áp (602) xác định điện áp tại 
ắcqui (64) sau khi bộ phận phát động động cơ bắt đầu được dẫn động và trước khi bộ dò 
khởi động (604) phát hiện sự khởi động của động cơ (44); bộ điều khiển cảnh báo (605) 
cung cấp lệnh cảnh báo cho đèn báo (62) nếu giá trị điện áp được xác định bởi bộ dò 
điện áp (602) không nhiều hơn mức ngưỡng thứ nhất.  
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(72) Izuru KASHIMA (JP), Daisuke YOSHIMUNE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giá kẹp và phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm 

phương tiện ghi từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giá kẹp dùng để giữ nhiều nền thủy tinh hình đĩa dùng làm phương 

tiện ghi từ tính, có lỗ hình tròn ở tâm, trong đó giá kẹp này bao gồm trục đỡ được lồng 
vào lỗ hình tròn để sắp thẳng hàng các nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghí từ tính 
theo hướng xuyên tâm; và trục đỡ này có mô đun Young lớn hơn hoặc bằng 150 GPa. 
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(72) LE TALLUDEC Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa dạng hộp có lớp bảo vệ phía trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ chứa như hộp để chứa sản phẩm cần được đóng hộp, cụ thể là 
thực phẩm, đồ chứa này bao gồm thân hộp (1) tạo ra từ đáy (2), đáy này được kéo dài 
bởi thành bên (3), thân hộp (1) này tạo ra khoảng trống đóng hộp bên trong (6) và bao 
gồm bề mặt trong (7) có ít nhất một phần bằng thiếc, bề mặt trong này được phủ lớp bảo 
vệ (10) dùng để chịu được tác dụng hóa học của sản phẩm cần được đóng hộp. Theo 
sáng chế, lớp bảo vệ (10) bao gồm các lỗ nhỏ (11) được phân bố trên ít nhất một phần bề 
mặt của lớp bảo vệ, qua mỗi lỗ nhỏ này vùng (7a) đối diện với bề mặt trong bằng thiếc 
(7) có thể được tiếp cận từ khoảng trống đóng hộp bên trong (6), cụ thể là cho phép giải 
phóng thiếc trong khi giảm đến mức tối thiểu tác động thẩm mỹ do tác dụng hóa học của 
sản phẩm cần được đóng hộp gây ra trên bề mặt trong bằng thiếc (7).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp gia tăng mức thu hồi dầu thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gia tăng mức thu hồi dầu thô từ bể chứa bao gồm ít 
nhất một thành hệ ngầm rỗng và có thể thẩm thấu trong đó thành hệ bao gồm đá sa thạch 
và ít nhất một khoáng vật có thế điện động âm trong điều kiện bể chứa và trong đó dầu 
thô và nước chôn vùi có trong các lỗ rỗng của thành hệ.  
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(72) KOMORI, Hideyuki (JP), ORITA, Nobuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý dung dịch axit chứa hợp chất 

nit¬ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý dung dịch axit chứa hợp chất nitơ như 

dung dịch thải của axit clohyđric loãng chứa monoetanolamin được xả ra trong quá trình 
phục hồi các thiết bị khử muối phần ngưng tự trong các nhà máy điện hạt nhân và nhà 
máy nhiệt điện. Thiết bị thẩm tách trung hoà (2) bao gồm buồng nước thô (22) và buồng 
dung dịch kiềm (23) được ngăn cách với nhau bằng màng trao đổi anion (21). Dung dịch 
axit chứa hợp chất nitơ được cho đi qua buồng nước thô (22), trong khi đó dung dịch 
kiềm được cho đi qua buồng dung dịch kiềm (23), nhờ đó trung hoà và khử muối dung 
dịch axit này. Sau đó, hợp chất nitơ trong dung dịch đã được trung hoà-khử muối được 
cô đặc bằng thiết bị điện khử ion (4). Công đoạn xử lý thẩm tách và trung hoà sử dụng 
màng trao đổi anion (21) và dung dịch kiềm, có thể trung hoà và khử muối dung dịch 
axit chứa hợp chất nitơ, nhờ đó các hợp chất nitơ sẽ được tách và cô đặc một cách hữu 
hiệu từ dung dịch đã được trung hoà-khử muối này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ cảm biến khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đền bộ cảm biến khí bao gồm: thành phần xác định khi bao gồm, thành 
phần thân chính được làm từ chất điện phân rắn dạng hình trụ kéo dài theo hướng dọc 
trục và được bịt kín ở đầu phía trước của nó và điện cực phía trong và điện cực phía 
ngoài được tạo ra về phía trong và về phía ngoài của thành phần thân chính tương ứng; 
hộp dạng hình trụ giữ thành phần xác định khí phía trong qua lỗ xâm nhập theo hưởng 
dọc trục; bộ tách khí dạng hình trụ có các đặc tính cách điện, được bố trí trong phần 
trong của hộp chứa ở phần đầu sau của thành phần xác định khi với khoảng không gian 
được tạo ra ở giữa hộp chứa và chính nó và mà qua đó ít nhất một dây dẫn chính 
được đi qua.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh chuyển sang trạng thái có thể kích hoạt 

nhanh, phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh này và phương 
tiện lưu trữ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh có khả năng chuyển sang trạng thái có thể được kích 
hoạt nhanh trong khoảng thời gian ngắn hơn khi công tắc nguồn được ngắt. Khi dò thấy 
thao tác ngắt công tắc nguồn, thì trạng thái thứ nhất sẽ được lưu, và khi dò thấy thao tác 
bật công tắc nguồn lần tiếp theo, thì thiết bị tạo ảnh sẽ được chuyển sang trạng thái thứ 
hai mà từ đó nó có thể trở lại trạng thái thứ nhất. Khi trạng thái của thiết bị tạo ảnh được 
chuyển sang trạng thái thứ hai, thì thời gian bắt đầu được đo. Khi dò thấy thao tác bật 
công tắc nguồn trong trạng thái thứ hai, thì giá trị của thời gian đo được sẽ được thu 
thập. Thiết bị tạo ảnh này được làm cho trở về trạng thái thứ nhất đã lưu, tuỳ theo giá trị 
của thời gian đo được.  
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(54) Phương pháp loại bỏ chất bẩn khỏi muối hữu cơ và dòng chất 

đang sản xuất công nghiệp, và chế phẩm chứa muối hữu cơ đã 
được làm sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp loại bỏ chất bẩn từ dung dịch muối hữu cơ chứa chất 
bẩn bằng việc trộn dung dịch muối hữu cơ chứa chất bẩn với dung dịch cất để hình thành 
hỗn hợp hai pha, trong đó việc trộn làm giảm hiệu quả nồng độ của các chất bẩn trong 
muối hữu cơ chứa chất bẩn, theo đó loại bỏ các chất bẩn khỏi muối hữu cơ và hình thành 
pha dung dịch muối hữu cơ đã giảm chất bẩn và pha dung dịch cất.  
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(72) HAMM, Klaus (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống để sản xuất các bao gói có biên dạng 

hình tam giác 
  (57)     Sáng chế đề cập tối phương pháp và hệ thống để sản xuất các túi bao gói (1, 1') có biên 

dạng hình tam giác được làm bằng dải màng có hai mép dọc (3 , 4) nằm đối nhau. Dải 
màng (2) được quấn quanh lõi tạo hình tạo ra cuộn màng (5). Cuộn màng (5) được kéo 
ra khỏi lõi tạo hình sao cho phần đường hàn thứ nhất (7) được tạo ra nhờ các mép dọc (3, 
4) và kéo dài theo chiều chu vi với góc 180o quanh cuộn màng (5) và phần màng thứ 
nhất đới diện với phần đường hàn thứ nhất (7) được làm lộ ra và được bịt kín tại đó. 
Cuộn màng (5) còn được kéo ra khỏi lõi tạo hình sao cho phần đường hàn thứ hai (10) tỳ 
lên phần đường hàn thứ nhất (7) và phần màng thứ hai (11) nằm đối diện với phần đường 
hàn thứ hai (10) được làm lộ ra và cũng được bịt kín.  
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(11) 31833 
(21) 1-2012-01685 (51) 7 B65D  41/26,  47/04,  47/08, G01F  

11/28 
(22) 16.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/067549 16.11.2010 (87) WO 2011/072968 23.06.2011 
(30) 09179011.3      14.12.2009 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Glen WILLIAMS (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Cụm nắp định lượng và phương pháp sản xuất cụm nắp định 

lượng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm nắp định lượng thích hợp dùng cho bình chứa chịu nén bao 

gồm ngăn chứa chứa chất lỏng, cụm nắp định lượng này bao gồm: (a) ngăn đo (9) được 
xác định bởi đáy (11) và thành theo chu vi (13); (b) vòi cấp (15) kéo dài hướng lên từ 
đáy (11) của ngăn đo (9); (c) bộ làm lệch (17) kéo dài từ ít nhất một vị trí ở phần biên 
của ngăn đo để chụp lên phần đầu của vòi cấp với khe hở được xác định giữa chúng, sao 
cho chất lỏng có thể thoát ra khỏi vòi cấp theo phần bên thông qua khe hở với vòi rót 
gập lại được (33). Sáng chế cũng đề cập đến bình chứa chịu nén bao gồm ngăn chứa 
chứa chất lỏng và cụm nắp định lượng trong đó ngăn đo thông thủy với ngăn chứa thông 
qua vòi cấp của cụm nắp định lượng; ngăn chứa sẽ chịu nén để nén chất lỏng từ ngăn 
chứa vào trong ngăn đo thông qua khe hở trên vòi cấp để rót chất lỏng khỏi ngăn đo.  
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(11) 31834 
(21) 1-2012-01687 (51) 7 B41F  13/00,  31/00,  9/02 
(22) 20.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/055942     20.12.2010 (87) WO2011/077350 30.06.2011 
(30) 09180318.9     22.12.2009 EP 
(71) KBA-NOTASYS SA  (CH) 

55, Avenue du Grey, PO Box 347, CH-1000 Lausanne 22, Switzerland 
(72) Johannes Georg SCHAEDE (DE), Volkmar Rolf SCHWITZKY (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in lõm có trục gom mực 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy in lõm bao gồm (i) khung máy cố dịnh (01) đỡ trục in lõm (07) và 
trục ép (06) tiếp xúc với trục in lõm (07), và (ii) hệ thống mực (12, 13, l6) để cấp mực 
cho trục in lõm (07), hệ thống mực (12,13,16) này bao gồm trục gom mực (12) được 
thiết kế để tiếp xúc với trục in lõm (07) và ít nhất một thiết bị cấp mực (13, 16) để cấp 
mực cho trục gom mực (12). Máy in lõm còn bao gồm hệ thống dẫn động (110, 115; 
116) để quay trục gom mực (12) theo cách độc lập với trục in lõm (07) và trục ép (06) ít 
nhất trong các hoạt động bảo dưỡng.  
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(11) 31835 
(21) 1-2012-01693 (51) 7 B01F  13/00,  9/02 
(22) 20.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/055943     20.12.2010 (87) WO2011/077351 30.06.2011 
(30) 09180318.9     22.12.2009 EP 
(71) KBA-NOTASYS SA   (CH) 

55, Avenue du Grey, PO Box 347, CH-1000 Lausanne 22, Switzerland 
(72) Johannes Georg SCHAEDE (DE), Volkmar Rolf SCHWITZKY (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in lõm có bàn trượt di động đỡ trục gom mực 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in lõm bao gồm (i) khung máy cố định (01) đỡ trục in lõm (07) và 
trục ép (06) tiếp xúc với trục in lõm (07), (ii) hệ thống mực (12, 13 , 16) để cấp mực cho 
trục in lõm (07), hệ thống mực (12, 13, l6) này bao gồm trục gom mực (12) được thiết 
kế để tiếp xúc với trục in lõm (07) và ít nhất một thiết bị cấp mực (13, 16) mực cho trục 
gom mực (12), và (iii) ít nhất bàn trượt di động thứ nhất (11) đỡ trục gom mực (12), bàn 
trượt di động thứ nhất này (11) được làm thích hợp để được di chuyển đối với khung 
máy cố định (01) giữa vị trí làm việc tại đó trục gom mực (12) tiếp xúc với trục in lõm 
(07) và vị trí rút ra tại đó trục gom mực (12) được rút ra xa khỏi trục in lõm (07). Trục 
quay của trục gom mực (12) nằm dưới mặt phẳng nằm ngang (P0) giao với trục quay 
của trục in lõm (07) và mặt phẳng (P2) giao với trục quay của trục gom mực (12) và trục 
quay của trục in lõm (07) tạo thành, trong vị trí làm việc của bàn trượt di động thứ nhất 
(11), góc nhọn (β) đối với mặt phẳng nằm ngang (P0).  
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(11) 31836 
(21) 1-2012-01694 (51) 7 B41F  13/00,  9/02 
(22) 20.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/055940     20.12.2010 (87) WO2011/077348 30.06.2011 
(30) 09180318.9     22.12.2009 EP 
(71) KBA-NOTASYS SA  (CH) 

55, Avenue du Grey, PO Box 347, CH-1000 Lausanne 22, Switzerland 
(72) Johannes Georg SCHAEDE (DE), Volkmar Rolf SCHWITZKY (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in lõm có bàn trượt di động đỡ trục gom mực 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in lõm bao gồm (i) khung máy cố định (01) đỡ trục in lõm (07) và 
trục ép (06) tiếp xúc với trục in lõm (07), (ii) hệ thống mực (12, 13, 16) để cấp mực cho 
trục in lõm (07), hệ thống mực (12, 13, 16) này bao gồm trục gom mực (12) được thiết 
kế để tiếp xúc với trục in lõm (07) và ít nhất một thiết bị cấp mực (13, 16) để cấp mực 
cho trục gom mực (12), và (iii) ít nhất bàn trượt di động thứ nhất (11) đỡ trục gom mực 
(12), bàn trượt di động thứ nhất này (11) được làm thích hợp để được di chuyển đối với 
khung máy cố định (01) giữa vị trí làm việc tại đó trục gom mực (12) tiếp xúc với trục in 
lõm (07) và vị trí rút ra tại đó trục gom mực (12) được rút ra xa khỏi trục in lõm (07). 
Máy in lõm còn bao gồm hệ thống hiệu chỉnh và điều chỉnh (80) để hiệu chỉnh và điều 
chỉnh vị trí quay của trục gom mực (12) đối với vị trí quay của trục in lõm (07) sau các 
hoạt động bảo dưỡng để bảo đảm bộ ghi chu vi thích hợp ở giữa trục gom mực (12) và 
trục in lõm (07) trong vị trí làm việc của bàn trượt di động thứ nhất (11).  
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(11) 31837 
(21) 1-2012-01697 (51) 7 C04B  35/581 
(22) 02.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/068717 02.12.2010 (87) WO 2011/067325 09.06.2011 
(30) 102009047412.9      02.12.2009 DE 
(71) CERAMTEC GMBH  (DE) 

CeramTec-Platz 1-9, Plochingen 73207 Germany 
(72) GUNTHNER, Gerhard (DE), SCHOLER, Axel (DE), DOHN, Alexander (DE), 

THIMM, Alfred  (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khối vật liệu có chức năng làm khuôn dập và phương pháp sản 

xuất khối vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khối vật liệu có chức năng làm khuôn dập được tạo ra từ các vật 

liệu dẫn nhiệt tốt, cụ thể là nhôm nitrua. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất khối vật liệu này.  
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(11) 31838 
(21) 1-2012-01710 (51) 7 G21C  17/10 
(22) 15.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-134699 17.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Atsuhiko KOIZUMI (JP), Tsuyoshi MASUGI  (JP), Osamu TAKlZAWA  (JP), Naoto 

ODAGAWA  (JP), Masataka YANAGISAWA  (JP), Toshifumi SATO  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đầu dò di chuyển trong lõi (TIP) và thiết bị điều 

khiển theo dõi TIP 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển theo dõi đầu dò di chuyển trong lõi (TIP) bao 

gồm: máy tính xử lý, bảng điều khiển TIP, và bộ truyền dữ liệu. Máy tính xử lý bao gồm 
bộ nhập thao tác, bộ quét TIP, bộ truyền và thu dữ liệu mức TIP thứ nhất, và bộ lưu giữ 
dữ liệu mức TIP. Bộ truyền và thu dữ liệu mức TIP thứ nhất được nhập tín hiệu mức 
LPRM, tín hiệu mức APRM và dữ liệu mức TIP được tích lũy trong bảng điều khiển nP 
đồng bộ với tín hiệu vị trí TIP. Bảng điều khiển TIP bao gồm bộ điều khiển dẫn động 
TIP, bộ xử lý mức TIP, bộ xử lý vị trí TIP, bộ tích lũy dữ liệu mức TIP và bộ truyền và 
thu dữ liệu mức TIP thứ hai. Bộ truyền và thu dữ liệu mức TIP thứ hai truyền dữ liệu 
mức TIP được tích lũy trong bộ tích lũy dữ liệu mức TIP tới máy tính xử lý qua bộ 
truyền dữ liệu.  
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(11) 31839 
(21) 1-2012-01719 (51) 7 H02K  33/00 
(22) 15.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 10-2011-0058727 16.06.2011 KR 

10-2011-0123446 24.11.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2012 
(71) JAHWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(72) Soon-Koo SHIM (KR), Kyung-Yang JUNG  (KR), Young-Bin CHONG  (KR), Bong-
Joo PARK  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tạo dao động tuyến tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo dao động tuyến tính dùng trong thiết bị đầu cuối di động. 
Cơ cấu tạo dao động tuyến tính này bao gồm giá đỡ, cuộn dây được gài vào giá đỡ, stato 
được gài vào giá đỡ và bao gồm vấu kẹp trung tâm được cố định đồng tâm vào khoảng 
trống ở bên trong cuộn dây, bộ phận tạo dao động bao gồm nam châm vĩnh cửu được bố 
trí bao quanh chu vi ngoài của cuộn dây, và chi tiết đàn hồi được cố định vào stato để đỡ 
bộ phận tạo dao động.  
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(11) 31840 
(21) 1-2012-01721 (51) 7 F24J  2/46, C02F  1/14 
(22) 16.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AU2010/001533 16.11.2010 (87) WO2011/060485 26.05.2011 
(30) 2009905616 18.11.2009 AU 

2010904294 23.09.2010 AU 
(71) FIRST GREEN PARK PTY LTD  (AU) 

35 Robins Avenue, Humevale, Victoria 3757 Australia 
(72) Peter JOHNSTONE (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý dùng năng lượng mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý dùng năng lượng mặt trời (10) như thiết bị chưng cất 
dùng năng lượng mặt trời để sản xuất nước sạch từ nguồn nước nhiễm bẩn hoặc nước 
muối, thiết bị xử lý dùng năng lượng mặt trời (10) có ít nhất một thành (18, 19) tạo bởi 
tấm chi tiết nhựa dẻo, thiết bị xử lý dùng năng lượng mặt trời (10) còn bao gồm khung 
theo chu vi hình chữ nhật hoặc vuông (11) có các phần mép được tạo bởi phương tiện nối 
mép (12), mỗi phương tiện nối mép (12) này được tạo bởi chi tiết thứ nhất (13) tạo ra rãnh 
dài thứ nhất (25) kéo dài theo phương dọc theo chi tiết thứ nhất (13), phương tiện nối mép 
(12) còn bao gồm chi tiết thứ hai (14) có gờ dài thứ nhất (23) khi sử dụng sẽ nhô vào 
trong rãnh dài thứ nhất (25) để giữ vùng mép (22) của tấm chi tiết nhựa dẻo (18, 19) trong 
rãnh dài thứ nhất (25).  
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(11) 31841 
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43/80, A01P  1/00, A01N  59/06 
(22) 06.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/068966 06.12.2010 (87) WO2011/069961 16.06.2011 
(30) 09178228.4 07.12.2009 EP 

61/284,199 14.12.2009 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2012 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) DI MAIUTA, Nicola (IT), SCHWARZENTRUBER, Patrick (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình làm ổn định vi khuẩn của chế phẩm khoáng nền 

nước và chế phẩm nền nước thu được từ quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình làm ổn định chế phẩm khoáng nền nước bao gồm bước bổ 

sung ít nhất một chất diệt khuẩn chứa alđehyt và/hoặc giải phóng alđehyt và/hoặc phenol 
và/hoặc isothiazolin vào chế phẩm khoáng nền nước này. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm nền nước thu được từ quy trình này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) HITACHI CONSUMER ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
(72) KUROKAWA Takahiro  (JP), MINEMURA Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chỉnh điều kiện ghi và thiết bị ổ đĩa quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chỉnh ghi mà có khả năng điều khiển vị trí sườn 
của dấu với độ chính xác cao. Dựa trên dạng sóng tín hiệu đọc ra thu được, vị trí bắt đầu 
của xung cuối cùng được điều chỉnh sao cho giá trị dịch chuyển L-SEAT đối với sườn 
sau của dấu trở nên nhỏ nhất.  
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(11) 31843 
(21) 1-2012-01741 (51) 7 B29C  44/12, B32B  5/18, C08K  

7/14, C08L  75/02, C09D  175/02 
(22) 16.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/069907 16.12.2010 (87) WO 2011/073325 23.06.2011 
(30) 09179965.0      18.12.2010 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PRISSOK, Frank (DE), BALBO BLOCK, Marco (DE), FELIX, Florian (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ composit polyuretan và quy trình sản xuất hệ composit 

polyuretan này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ composit polyuretan chứa bọt polyuretan cứng và vật liệu phủ 

chứa polyuretan nén hoặc polyure nén, trong đó bọt polyuretan cứng chứa vật liệu gia cố 
ba chiều xốp dạng mạng lưới, trong đó mạng lưới này chiếm ít nhất 50% thể tích bọt 
polyuretan cứng, hoặc có ít nhất hai lớp xốp ít nhất là bằng vật liệu gia cố hai chiều. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất hệ composit polyuretan nêu trên.  
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(11) 31844 
(21) 1-2012-01743 (51) 7 G01S  19/05,  19/27 
(22) 11.12.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2009/066921    11.12.2009 (87) WO/2011/069555 16.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Lauri WIROLA (FI), Ismo HALIVAARA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

tạo ra khả năng quản lý dữ liệu trợ giúp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc theo dõi thông tin chất lượng của ít nhất một dữ liệu trợ giúp 

việc theo dõi của thông tin chất lượng được kết hợp với phiên bản hiện tại và ít nhất một 
phiên bản trước đó của ít nhất một dữ liệu trợ giúp, và để xác định xem liệu có cung cấp 
dữ liệu trợ giúp thông tin được kết hợp với ít nhất một dữ liệu trợ giúp của ít nhất một dữ 
liệu trợ giúp cho thiết bị di động dựa trên thông tin chất lượng được theo dõi của ít nhất 
một dữ liệu trợ giúp của ít nhất một trợ giúp và dựa trên dữ liệu trợ giúp các thông số 
quản lý được kết hợp với thiết bị di động.  
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(11) 31845 
(21) 1-2012-01744 (51) 7 H04W  92/10,  72/04 
(22) 20.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FI2010/050820   20.10.2010 (87) WO/2011/067459 09.06.2011 
(30) 12/630,257      03.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Juho PIRSKANEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp khả năng tập hợp sóng mang 

đa hệ thống 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp cho phép hoạt động liên thông giữa các loại hệ thống 

liên lạc không dây khác nhau vận hành với các loại giao diện không gian khác nhau để 
cung cấp ít nhất là khả năng tập hợp nguồn tài nguyên vô tuyến liên kết xuống cho thiết 
bị người sử dụng. Phương pháp bao gồm bước tạo ra tập hợp chung gồm các chức năng 
lớp vô tuyến bên trên cho một hoặc nhiều sóng mang vô tuyến được chỉ định cho thiết bị 
người sử dụng, một hoặc nhiều sóng mang vô tuyến được kết hợp với hệ thống liên lạc 
không dâythứ nhất và hệ thống liên lạc không dây thứ hai. Phương pháp còn bao gồm 
bước thực hiện các liên lạc không dây với thiết bị người sử dụng qua một hoặc nhiều 
sóng mang vô tuyến qua các hệ thống liên lạc không dây thứ nhất và thứ hai.  
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(11) 31846 
(21) 1-2012-01762 (51) 7 C25D  5/26 
(22) 08.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/006535  08.11.2010 (87) WO2011/061901 26.05.2011 
(30) 2009-264838      20.11.2009 JP 
(71) TOYO KOHAN CO., LTD.  (JP) 

2-12, Yonban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8447, Japan 
(72) KAWANO, Shunsuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thép đã được xử lý bề mặt và vỏ bọc làm từ tấm thép đã 

được xử lý bề mặt này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép đã được xử lý bề mặt chứa màng kẽm có thể ngăn ngừa 

quá trình tạo ra tinh thể dạng sợi có kích thước lớn hơn 5μm bằng cách kiểm soát sự 
định hướng tinh thể của màng kẽm, và vỏ bọc của thiết bị điện tử hoặc bảng mạch in 
được sản xuất bằng cách sử dụng tấm thép đã được xử lý bề mặt này. Trong tấm thép đã 
được xử lý bề mặt chứa màng kẽm được tạo ra trên nó, chỉ số định hướng tinh thể của 
mặt phẳng (0002) trong màng kẽm này có trị số lớn hơn hoặc bằng 2,5. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến vỏ bọc của thiết bị điện tử hoặc bảng mạch in được sản xuất bằng 
cách sử dụng tấm thép đã được xử lý bề mặt này.  
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(11) 31847 
(21) 1-2012-01777 (51) 7 B61F  5/52 
(22) 08.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/061584     08.07.2010 (87) WO 2011/099179 18.08.2011 
(30) 2010-030466     15.02.2010 JP 
(71) 1. NIPPON SHARYO, LTD.   (JP) 

1-1, Sanbonmatsu-cho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 4568691, Japan 
2. CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY  (JP) 
1-4, Meieki 1-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 4506101, Japan 

(72) SHINMURA Hiroshi (JP), KANAYA Daizo  (JP), FUKUI Yasuyuki  (JP), 
KUNIMATSU Yuki (JP), OZU Shotaro (JP), WATANABE Yoshitomo (JP), 
TOZAWA Takehiro  (JP), YAMADA Koichi (JP), ISHIYAMA Junichi  (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khung toa tàu hỏa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung toa tàu hỏa (1) dùng cho toa tàu hỏa, được tạo ra với dầm 
ngang được tạo hình dạng tối ưu để bố trí trang thiết bị trên bộ càng xe. Trên khung toa 
tàu hỏa (1), dầm ngang (13) được bố trí theo hướng trái-phải là hướng trong đó các 
thanh tà vẹt kéo dài được liên kết với các dầm bên bên trái và bên phải (12) được bố trí 
sao cho để kéo dài theo hướng trước-sau là hướng trong đó các đường ray kéo dài. Dầm 
ngang (13) có hình dạng phẳng với chiều rộng theo hướng trước-sau lớn hơn so với 
chiều dày của nó theo hướng trên-dưới và dầm ngang (13) được tạo ra có các phần liên 
kết bên trái và bên phải (31) được liên kết với các dầm bên (12) và cũng có phần trung 
gian (32) được chèn vào giữa các phần liên kết bên trái và bên phải (31). Chiều rộng của 
phần trung gian (32) theo hướng trước-sau là lớn hơn so với chiều rộng của các phần 
liên kết (31) theo hướng trước-sau. Lỗ thông (33) được tạo ra trên phần trung gian (32).  
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(11) 31848 
(21) 1-2012-01780 (51) 7 F02M  25/08 
(22) 06.01.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/050059      06.01.2010 (87) WO 2011/083569 14.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Shuji HIRAYAMA (JP), Kazuo FUJIHARA (JP), Toshinao TAKIGAWA (JP), Takeo 

IGARI (JP), Hiroshi INAOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu dẫn hơi nhiên liệu vào trong động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu dẫn hơi nhiên liệu, dùng để dẫn hơi nhiên liệu (64), được hình 
thành bên trong bình nhiên liệu (22), vào trong dầu động cơ (48) chứa trong hộp trục 
khuỷu (49) của động cơ đốt trong (20). Đường ống dẫn hơi nhiên liệu (41) kéo dài từ 
bình nhiên liệu. Đường thoát hơi nhiên liệu (52) được nối với đường ống dẫn hơi nhiên 
liệu. Đường thoát hơi nhiên liệu được tạo ra trong hộp trục khuỷu và được tạo kết cấu 
sao cho hơi nhiên liệu được xả vào trong dầu động cơ ở vị trí thấp hơn mức giới hạn dưới 
định trước (89) và cao hơn cửa vào của đường hút của bơm dùng cho dầu động cơ.  
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(11) 31849 
(21) 1-2012-01782 (51) 7 H01B  13/012, H02G  3/04, H01B  

7/00 
(22) 21.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-140439 24.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-city, Mie, 510-8503, Japan 
(72) Yu TAGUCHI (JP), Satoru AOI (JP), Takayoshi KONISHI (JP), Tomohiro ISHIKI (JP)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ dây dẫn, thiết bị đỡ dây dẫn, và 

thanh giữ dây dẫn kiểu nối 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bộ dây dẫn để sản xuất bộ dây dẫn nhờ sử dụng 

các dây điện. Phương pháp này bao gồm các bước: (a) đặt, một cách riêng rẽ, theo trình 
tự tháo đỡ, các phần đầu của các loại dây dẫn bình thường khác nhau được gắn cực, vốn 
được sản xuất bằng cách kẹp các cực lên các phần đầu tương ứng của các dây dẫn bình 
thường, vào các phần giữ dây dẫn được tạo ra trên thanh giữ dây dẫn bình thường để bố 
trí thành hàng; (b) đặt một cách riêng rẽ các phần đầu của các dây điện dài được gắn 
cực, vốn được sản xuất bằng cách kẹp các cực lên các phần đầu tương ứng của các dây 
điện dài vốn dài hơn các dây dẫn bình thường này, vào các phần giữ dây dẫn được tạo ra 
trên thanh giữ dây dẫn dài để bố trí thành hàng; và (c) bó các dây dẫn bình thường được 
gắn cực và các dây điện dài được gắn cực với nhau.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland  
(72) Imed BOUAZIZI  (TN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để mô tả và định thời các biểu diễn 

trong các tệp phương tiện tạo luồng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các thiết bị, phương pháp, và sản phẩm chương trình máy tính để 

nhận và thể hiện, hoặc trình diễn, hiển thị nội dung phương tiện và cho phép đồng bộ 
thời gian và tìm kiếm ngẫu nhiên qua nhiều hiển thị. Thiết bị của khách hàng có thể truy 
cập phân mảnh ánh xạ thời gian thích hợp kết hợp triển khai các khoảng gián đoạn thời 
gian của nội dung phương tiện của nhiều hiển thị với các phân đoạn phương tiện tương 
ứng để nhận diện phân đoạn phương tiện thích hợp tương ứng với điểm thời gian mong 
muốn nằm trong hiển thị hiện thời hoặc trong hiển thị được lựa chọn khác. Các mảnh 
ánh xạ thời gian có thể được tạo ra và được tải từ trước lên máy tính chủ nội dung 
phương tiện, và máy tính chủ nội dung phương tiện có thể truyền phân mảnh ánh xạ thời 
gian (các phân mảnh ánh xạ thời gian) tới thiết bị của khách hàng khi nhận yêu cầu từ 
thiết bị của khách hàng hoặc làm một phần của phân đoạn phương tiện. Trong các 
trường hợp khác, máy tính chủ nội dung phương tiện có thể tạo các phân mảnh ánh xạ 
thời gian theo cách động, tức là, khi nhận yêu cầu từ thiết bị của khách hàng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jari Kalevi MUTIKAINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để áp dụng chu kỳ đợi cho việc truyền 

liên tục vô tuyến đơn 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp để áp dụng chu kỳ đợi cho các việc truyền liên tục vô 

tuyến đơn. Một phương pháp làm ví dụ bao gồm bước thu giá trị bộ định thời, trong đó 
giá trị bộ định thời dựa trên trễ liên lạc cho thiết bị ở đầu xa. Trễ liên lạc cho thiết bị ở 
đầu xa có thể được xác định trong suốt thời gian thiết lập phiên với thiết bị ở đầu xa. 
Phương pháp làm ví dụ cũng bao gồm bước áp dụng chu kỳ đợi trong suốt thời gian của 
giá trị bộ định thời, và đáp ứng lại với việc kết thúc của chu kỳ đợi, kích hoạt việc truyền 
mạng liên tục vô tuyến đơn. Sáng chế cũng đề xuất các phương pháp làm ví dụ và các 
thiết bị làm ví dụ tương tự. 

 
  
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
168 

(11) 31852 
(21) 1-2012-01811 (51) 7 A61J  1/20 
(22) 18.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/052382 18.02.2011 (87) WO/2011/101428 25.08.2011 
(30) 10154304.9 22.02.2010 EP 

61/306,621 22.02.2010 US 
(71) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg (DE) 
(72) PUTTER, Harry (DE), LEHMANN, Bjorn (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị dẫn hoặc thải chất lỏng của bình chứa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp chất lỏng vào hoặc thải chất lỏng ra khỏi bình 
chứa, thiết bị gồm có đầu thu hồi (1) và khoang (10, 20, 30) được nối với đầu thu hồi 
(1), trong đó đầu thu hồi (1) có một kênh chất lỏng (6) và một kênh thông gió (7), và 
khoang (10, 20, 30) có một buồng lọc chất lỏng (24) được nối với kênh chất lỏng (6) và 
một buồng lọc thông gió (11) được nối với kênh thông gió (7). Để đạt được bề mặt lọc 
lớn hơn trong khi vẫn giữ được kích thước tổng thể của cấu trúc nhỏ nhất, sáng chế đề 
xuất buồng lọc chất lỏng (24) và buồng lọc thông gió (11) được bố trí chồng lên nhau 
theo trục dọc (4) của đầu thu hồi (1).  
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(11) 31853 
(21) 1-2012-01841 (51) 7 A61K  9/127,  9/51,  9/00,  38/00,  

38/31,  47/48 
(22) 17.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/007737  17.12.2010 (87) WO2011/076368 30.06.2011 
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Pol. Ind. Els Vinyets els Fogars, Ctra. comarcal 244, km. 22, 08777 Sant Quinti de 
Mediona, Barcelona, Spain 

(72) SIMO CANONGE, Rafael (ES), HERNANDEZ PASCUAL, Cristina (ES), 
FERNANDEZ CARNEADO, Jimena (ES), GOMEZ CAMINALS, Marc (ES), 
JORDANA I LLUCH, RIbera (ES), FARRERA SINFREU, Josep (ES), PONSATI 
OBIOLS, Berta (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm peptit dùng khu trú để chữa bệnh mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm peptit dùng khu trú để chữa bệnh về mắt và chế phẩm này 
để dùng khu trú trong việc điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh về mắt, tốt hơn là bệnh ở 
phần phía sau của mắt.  
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(11) 31854 
(21) 1-2012-01843 (51) 7 A23L  1/22 
(22) 17.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/073488      17.12.2010 (87) WO 2011/078376 30.06.2011 
(30) 2009-289510       21.12.2009 JP 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) OSANAI, Hiroki (JP), TAKAKURA, Yukiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu cải thiện hương vị 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo mùi thơm và/hoặc hương vị cho thực phẩm.  
Chế phẩm tạo mùi thơm và/hoặc hương vị chứa bất kỳ (i) axit decanoic, (ii) axit octanoic 
và (iii) bất kỳ một hoặc các axetol, furfural, metyltetrahydrofuranon và 2-axetyl-5-
metylfuran, trong đó nếu (i) lượng axit decanoic được bổ sung là A phần trọng lượng, 
(ii) lượng axit octanoic được bổ sung là B phần trọng lượng và (iii) tổng lượng axetol, 
furfural, metyltetrahydrofuranon và 2-axetyl-5-metylfuran được bổ sung là C phần trọng 
lượng và  
nếu thỏa mãn điều kiện A+B+C=100 thì việc bổ sung vào đồ uống/thực phẩm được tiến 
hành theo công thức được thể hiện như sau 0≤A≤60, 0≤B≤100, 0≤<C≤100, 3A+B≤180.  
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(21) 1-2012-01855 (51) 7 A01N  43/16, A01P  13/00 
(22) 10.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/GB2010/002268 10.12.2010 (87) WO 2011/073615 23.06.2011 
(30) 0922101.1 17.12.2009 GB 

1020227.3 29.11.2010 GB 
1020462.6 02.12.2010 GB 

(71) SYNGENTA LIMITED  (GB) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) CORBIN, Jane, Elisabeth (GB), MATHEWS, Christopher, John  (GB), MITCHELL, 
Glynn  (GB), SCREPANTI, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa chất diệt cỏ pyrandion và chất đồng 

diệt cỏ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa thành phần hoạt tính là hỗn hợp của a) lượng 

có hiệu quả diệt cỏ của hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó:  
R1 là metyl, etyl, n-propyl, halogen, difiometoxy, triflometoxy hoặc triflometyl,  
R2 là phenyl hoặc phenyl được thế bởi C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy, C1-C4 
haloalkoxy hoặc halogen,  
R4, R5, R6, và R7, độc lập với nhau, là hydro hoặc C1-C4 alkyl,  
Y là O, và  
G là hydro, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, sulfoni, hoặc amoni, hoặc G là nhóm ẩn là 
nhóm C(O)-Ra hoặc C(O)-Rb; và  
b) chất đồng diệt cỏ được chọn từ nhóm bao gồm fenoxasulfon, ipfencarbazon, 
propyrisulfonamit.  
Chế phẩm diệt cỏ thường dùng để kiểm soát các loại cỏ và cỏ dại trong vụ cây có ích, 
đặc biệt là để kiểm soát cỏ dại Echinochloa và/hoặc Leptochloa trong vụ lúa.  
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(11) 31856 
(21) 1-2012-01872 (51) 7 H04N  7/08,  7/24 
(22) 30.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2010/008525 30.11.2010 (87) WO/2011/065801 03.06.2011 
(30) 61/272,988 30.11.2009 US 

61/282,192 29.12.2009 US 
61/282,200 29.12.2009 US 
10-2010-0120009 29.11.2010 KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 442-742, Korea 

(72) Jin-hee JEONG (KR), Hak-ju LEE  (KR), Se-ho MYUNG (KR), Yong-sik KWON 
(KR), Kum-ran JI  (KR), June-hee LEE  (KR), Chan-sub PARK  (KR), Ga-hyun RYU  
(KR), Jung-jin KIM  (KR), Kyo-shin CHOO  (KR), Sung-il PARK (KR), Jong-hwa 
KIM (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ truyền quảng bá dạng số, bộ nhận quảng bá dạng số, và 

phương pháp tạo và xử lý các dòng của chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ nhận quảng bá dạng số. Phương pháp 

bao gồm các bước: bố trí ít nhất một trong số dữ liệu di động mới và dữ liệu đã biết 
trong ít nhất một phần của vùng dữ liệu di động hiện có và trong ít nhất một phần của 
vùng dữ liệu thông thường, trong dòng bao gồm vùng dữ liệu thông thường và vùng dữ 
liệu di động hiện có; và dồn kênh dòng truyền tạo ra trong đó bố trí ít nhất một trong số 
dữ liệu di động mới và dữ liệu đã biết. Trong bước sắp xếp, quy trình mã hóa Mã nhân 
chập ghép nối tiếp (Seriany Concatenated Convolutional Code-SCCC) có thể được thực 
hiện bằng cách kết hợp khối dữ liệu được bố trí trong vùng dữ liệu di động hiện có và 
khối dữ liệu di động mới nằm trong dòng. Do đó, sáng chế có thể hỗ trợ các loại dữ liệu 
di động khác nhau.  
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(11) 31857 
(21) 1-2012-01894 (51) 7 C10G  35/00, C10L  1/04, C07C  

4/06 
(22) 13.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/021079 13.01.2011 (87) WO 2011/090873 28.07.2011 
(30) 12/689,560      19.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2012 
(71) UOP LLC   (US) 

25 East Algonquin Road, P .O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Antoine NEGIZ (US), Edwin P. BOLDINGH (NL), Gregory J. GAJDA  (US), Dean E. 
RENDE (US), James E. REKOSKE  (US), David E. MACKOWIAK  (US), Paul T. 
BARGER  (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình tăng tỷ lệ mol metyl/phenyl của một hoặc nhiều 

hợp chất thơm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình làm tăng tỷ lệ mol metyl/phenyl của một hoặc nhiều hợp 

chất thơm trong nguyên liệu. Quy trình theo sáng chế bao gồm bước cho lượng hữu hiệu 
của một hoặc nhiều hợp chất thơm phản ứng với lượng hữu hiệu của một hoặc nhiều tác 
nhân metyl hoá hợp chất thơm để tạo ra sản phẩm có tỷ lệ mol metyl/phenyl cao hơn so 
với nguyên liệu ít nhất khoảng 0,1:1.  
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(11) 31858 
(21) 1-2012-01898 (51) 7 B60L  8/00 
(22) 02.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IN2010/000780  02.12.2010 (87) WO 2011/067787 09.06.2011 
(30) 2965/CHE/2009       02.12.2009 IN 
(71) 1. ARUMUGAM, RAJENDRA BABU  (IN) 

No. 77A, P. T. Rajan Salai K. K. Nagar Chennai 600 078, India 
2. CHETTIAR, KANNAPPAN  (SG) 
3 Anson Road, #06-01 Springleaf Tower Singapore 079909, Singapore 

(72) ARUMUGAM, Rajendra Babu (IN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống nguồn cấp điện có bộ nạp điện bằng sức gió độc lập 

với tải, phương pháp vận hành và phương tiện giao thông chạy 
bằng điện sử dụng hệ thống nguồn cấp điện này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông chạy bằng điện với hệ thống nguồn cấp điện 
có bộ nạp điện bằng sức gió (1a, 1b) độc lập với tải. Bộ cấp nguồn có một hoặc nhiều bộ 
tích trữ năng lượng điện với bộ biến tần để cung cấp cho các tải sử dụng nguồn điện 
xoay chiều. Hai bộ cấp nguồn (PS1, PS2) được sử dụng cho phương tiện giao thông chạy 
bằng điện để cấp nguồn cho tải dẫn động. Các bộ cấp nguồn khi vận hành thông qua bộ 
phận trung gian (5) và bộ tổ hợp đầu ra, cấp nguồn cho tải có sự tách biệt hoàn toàn khỏi 
bộ nạp lại điện của hệ thống. Nhờ đó, các bộ tích trữ năng lượng điện đáp ứng cho phạm 
vi di chuyển lớn hơn.  
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(11) 31859 
(21) 1-2012-01913 (51) 7 H01R  9/22,  4/48 
(22) 01.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/071435   01.12.2010 (87) WO/2011/068113 09.06.2011 
(30) 2009-276748      04.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 5718501, JAPAN 
(72) OKUNO, Hirohisa (JP), SHIBATA, Kiwamu (JP), FUJIWARA, Yoko  (JP), 

SHIMAOKA, Kuniyasu  (JP), KONDOU, Maki  (JP), KANEMOTO, Naoki  (JP), 
KAWAMOTO, Tetsuyasu  (JP), IMAI, Katsuya  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đầu nối nối nhanh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đầu nối nối nhanh bao gồm khối đầu nối; và vỏ có lỗ luồn cáp điện 
và tiếp nhận khối đầu nối. Khối đầu nối này bao gồm tấm đầu nối có phần tiếp xúc với 
bề mặt tiếp xúc tiếp xúc với một cạnh của cáp được luồn vào vỏ qua lỗ; và lò xo khoá có 
phần tâm đối diện với bề mặt tiếp xúc, phần khoá kéo dài về phía bề mặt tiếp xúc của 
phần tiếp xúc từ đầu thứ nhất của phần tâm liền kề lỗ và giữ cố định cáp giữa phần khoá 
và tấm đầu nối, phần tạo tiếp xúc tiếp xúc với bề mặt của phần tiếp xúc đối diện với bề 
mặt tiếp xúc, và phần nối nối liền khối phần tạo tiếp xúc với đầu thứ hai của phần tâm ở 
cách xa lỗ.  
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(11) 31860 
(21) 1-2012-01917 (51) 7 A24F  47/00, H05B  3/58 
(22) 22.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/007875 22.12.2010 (87) WO 2011/079932 07.07.2011 
(30) 09252923.9      30.12.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) THORENS, Michel (CH), FLICK, Jean-Marc (FR), COCHAND, Olivier, Yves (CH), 

DUBIEF, Flavien (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ đốt nóng cải tiến dùng cho hệ thống tạo ra khí dung được 

đốt nóng bằng điện 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống tạo ra khí dung được đốt nóng bằng điện để chứa chất nền tạo 

ra khí dung. Hệ thống này bao gồm ít nhất một bộ đốt nóng bằng điện để đốt nóng chất 
nền tạo ra khí dung để tạo ra khí dung. Bộ đốt nóng này bao gồm bộ phận đốt nóng có 
tiết diện thứ nhất được nối điện với các bộ phận giá đỡ có hình dạng thon dài. Mỗi một 
bộ phận giá đỡ này có tiết diện lớn hơn tiết diện thứ nhất. ít nhất một trong số các bộ 
phận giá đỡ được tạo ra nguyên khối với bộ phận đốt nóng. Sáng chế còn đề xuất bộ đốt 
nóng dùng cho hệ thống tạo ra khí dung.  
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(11) 31861 
(21) 1-2012-01926 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 05.07.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2012 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp mã hóa bảo mật thông tin 

  (57)    Sáng chế này thuộc lĩnh vực mật mã khóa công khai nhằm bảo đảm khả năng bảo mật 
các thông điệp dữ liệu (thông báo, văn bản, tài liệu,...) trong các giao dịch điện tử, có thể 
ứng dụng trong các hệ thống viễn thông, mạng máy tính và các lĩnh vực khác như: 
Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử... Sáng chế có tên : Phương pháp mã hoá bảo mật 
thông tin, được xây dựng dựa trên tín khó của bài toán logarit rời rạc và bài toán khai 
căn trong các modulo hợp số. Việc mã hóa và giải mã được thực hiện tương tự như 
phương pháp mã hóa RSA (được trình bày trong Patent No 4405829, ANSI X9.31 và 
PKCS #1 của Hoa Kỳ). Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này so với phương phần 
RSA đã biết là ở chỗ có thể cho phép nhiều thực thể đầu cuối (con người, thiết bị, tiến 
trình,...) cùng sử dụng chung một modulo nghĩa là chỉ cần tạo ra một cặp số nguyên tố 
(p,q) duy nhất cho tất cả các đối tượng cùng sử dụng. Hơn nữa, cặp số nguyên tố (p,q) 
này không cần phải được giữ bí mật hoàn toàn như phương pháp RSA, do đó sẽ nâng cao 
tính an toàn của phương pháp này so với phương pháp RSA trong thực tế.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2012 
(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512, Japan 
(72) Hirohito WATANABE  (JP), Taiji OGAWA (JP), Takaomi TOMONAGA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm mạch in 

  (57)    Việc thực hiện nhanh chóng các thay đổi đối với các điều kiện khắc ăn mòn làm giảm 
khả năng ảnh hướng tới năng suất sản xuất của các tấm mạch in. sản xuất đề xuất 
phương pháp bao gồm: bước khắc ăn mòn bao gồm: chuẩn bị vật liệu nền được mạ chất 
dẫn liên tục theo hướng nhất định, vật liệu nền được mạ chất dẫn (1) có lớp cách ly và 
một hoặc nhiều lớp dẫn điện được tạo ra trên các mặt chính của lớp cách ly; và đưa vùng 
định trước của lớp chất dẫn của một mặt chính của vật liệu nền được mạ chất dẫn (1) đến 
quy trình khắc ăn mòn nhờ đó tạo ra mẫu nối dây (1a) để có sản phẩm và mẫu kiểm tra 
(1b) cần được sử dụng để kiểm tra; bước đo đo chiều rộng đường của mẫu kiểm tra sau 
bước khắc ăn mòn; và bước điều khiển điều khiển điều kiện khắc ăn mòn trong bước 
khắc ăn mòn dựa trên chiều rộng đường đo.  
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(72) NAIR, Vasu (US), OKELLO, Maurice, O. (KE), NISHONOV, Abdumalik, A. (KG), 
MISHRA, Sanjaykumar (IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất pyridinon hydroxyxyclopentyl carboxamit làm 

chất ức chế integraza của HIV và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất xyclopentyl pyridinon diketocarboxamit được thế oxy 
không đối xứng và đối xứng và các dẫn xuất của chúng và phương pháp điều chế các 
hợp chất này. Các hợp chất này bao gồm chất hỗ biến, chất đồng phân vị trí và chất đồng 
phân hình học. Phức carboxamit này được dùng để làm các chất ức chế quá trình sao 
chép của HIV thông qua việc ức chế integraza của HIV. Hợp chất theo sáng chế hữu 
dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm HIV và trong điều trị AIDS và ARC, ở 
dạng hợp chất, hoặc các muối dược dụng, cùng với chất mang dược dụng, được sử dụng 
riêng hoặc kết hợp với chất kháng virut, chất điều biến miễn dịch, chất kháng sinh, 
vacxin, và tác nhân điều trị bệnh khác, đặc biệt là hợp chất kháng HIV khác (bao gồm 
tác nhân khác kháng integraza của HIV), mà có thể được sử dụng để tạo ra tác dụng hiệp 
lực kháng HIV.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
180 
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(72) KONIG, Thomas (DE), BIERDEL, Michael (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tạo các vật thể quay cùng chiều, tiếp xúc tương 

hỗ với nhau và hệ thống máy tính thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo các vật thể mà trong khi quay cùng hướng quanh 

các trục được bố trí song song, chúng tiếp xúc liên tục với nhau tại ít nhất một điểm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo các chi tiết có ren và hệ thống máy 
tính để thực hiện các phương pháp nêu trên.  
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Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) KREUZALER, Fritz (DE), NOELKE, Greta (DE), PETERHAENSEL, Christoph (DE), 

SCHILLBERG, Stefan (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp làm tăng sự sản xuất sinh khối, phương pháp cố 

định cacbon trong cây trồng và cây trồng thu được từ 
phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kích sự sinh trưởng của cây trồng, phương pháp tăng 
sinh khối trong cây trồng, phương pháp tăng sự cố định cacbon bởi cây trồng, phương 
pháp này bao gồm việc đưa một hoặc nhiều axit nucleic vào tế bào cây trồng, mô cây 
trồng hoặc vào cây trồng, trong đó việc đưa các axit nucleic vào trong lục lạp biểu hiện 
de novo của một hoặc nhiều polypeptit có hoạt tính enzym của glycolat dehydrogenaza 
được cấu tạo từ các nhóm con dung hợp dịch mã của enzym glyeolat dehydrogenaza 
trong nhiều nhóm con của vi khuẩn.  
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(11) 31866 
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(30) 0901531-4      07.12.2009 SE 
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Varvsgatan 6 S-742 43 Oregrund - Sweden 
(72) TUNBJER, Anders (SE), SUNDQUIST, Percy (SE), LANDVIK, Dag (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nhà máy sản xuất năng lượng từ gió 
  (57)   Sáng chế đề cập đến nhà máy sản xuất năng lượng (1) từ gió bao gồm ít nhất ba máy 

phát điện gió (2) được gắn vào một bộ phận nổi chung mà có thể được đặt trên mặt nước 
độc lập về vị trí và độ sâu của nước, trong đó bộ phận nổi này bao gồm khung (F) được 
xây dựng từ các đường ống (4) được nối ở ít nhất ba điểm gắn kết có hình dạng nút (3, 
5), khác biệt ở chỗ, các đường ống (4) được gắn kín ở các đầu tương ứng (4a, 4b) và tạo 
thành các phần nổi riêng biệt được làm thích ứng để được nối với các nút (3, 5).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thải trong một phương án bao gồm các 
bước: trộn các khối kết tập sơ cấp được làm từ các chất từ tính và môi trường phân tán để 
tạo ra thể huyền phù; và đưa thể huyền phù qua bộ lọc để cho phép các khối kết tập sơ 
cấp vẫn còn trên bộ lọc và để tạo ra khối kết tập thứ cấp được làm từ khối kết tập của các 
khối kết tập sơ cấp. Hơn nữa, phương pháp xử lý nước thải trong phương án này bao 
gồm các bước: đưa nước thải qua khối kết tập thứ cấp để loại bỏ thể huyền phù và dầu 
trong nước thải; phân tán khối kết tập thứ cấp trong môi trường phân tán để phân hủy 
khối kết tập thứ cấp thành các khối kết tập sơ cấp và để rửa các khối kết tập sơ cấp; và 
gom các khối kết tập sơ cấp bằng sự tách từ tính.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Bộ tích nhiệt ẩn hoặc bộ tích nhiệt hóa học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ tích nhiệt ẩn hoặc bộ tích nhiệt hóa học bao gồm ít nhất một ống 
truyền nhiệt (10) gồm một đoạn ống (12) và một số cánh tản nhiệt (14, 15) được bố trí 
bao quanh chu vi ngoài của đoạn ống (12) và kéo dài hướng ra phía ngoài, các phần 
dạng vành khăn (16, 18) có các cánh tản nhiệt (14, 15) bao quanh đoạn ống (12) và được 
gắn với nhau nhờ thiết bị kẹp kiểu lò xo đàn hồi, đặc biệt là các phần dạng vành khăn 
(16, 18) lần lượt tạo thành một nửa của phần vỏ (16, 18).  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng HER3 và phương pháp tạo ra kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với HER3 của người (kháng thể kháng HER3), 
phương pháp tạo ra kháng thể này, dược phẩm chứa các kháng thể này để điều trị bệnh 
ung thư.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vòi nước tự động và thiết bị xả nước 

  (57)    Sáng chế bộc lộ vòi nước dễ sử dụng, có cửa sổ cảm biến dễ được làm sạch, và có cảm 
biến được ngăn sự phát hiện nhầm dòng nước được xả từ chi tiết miệng vòi. Cụ thể, sáng 
chế bộc lộ vòi nước tự động bao gồm chi tiết miệng vòi (60) và cảm biến (66) được đặt 
trong phần đầu trước của ống dẫn miệng vòi (12) và tự động xả nước từ miệng vòi (60) 
dựa vào sự phát hiện của cảm biến (66). Một phần của ống dẫn miệng vòi (12) liền kề 
với đầu trước kéo dài xiên về phía trước và hướng xuống phía dưới đối với người sử 
dụng. Chi tiết miệng vòi (60) và cảm biến (66) được lắp vào trong ống dẫn miệng vòi 
(12) theo hướng trục từ khe mở (16) của đầu trước của ống dẫn miệng vòi (12), khe mở 
hướng xiên xuống phía dưới, và cảm biến (66) được đặt ở phía trên chi tiết miệng vòi 
(60) để mặt đầu trước của chi tiết miệng vòi (60) gần với bên trong của ống dẫn míệng 
vòi (12) hơn là bên trong của cảm biến (66).  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vòi nước tự động 

  (57)     Sáng chế là đề xuất vòi nước tự động trong đó phần đầu của dây sợi quang để phát ánh 
sáng và phần đầu của dây sợi quang để nhận ánh sáng có thể được cố định và tách ra 
một cách dễ dàng, phần đầu của dây sợi quang để chiếu ánh sáng này cấu thành nên 
phần chiếu ánh sáng, và phần đầu của dây sợi quang để nhận ánh sáng này cấu thành 
nên phần nhận ánh sáng; trong đó khả năng thực hiện trong quá trình lắp đặt các phần 
đầu của dây sợi quang và khả năng thực hiện trong quá trình bảo dưỡng có thể dễ dàng, 
và trong đó phần đầu của ống dẫn miệng vòi có thể được cấu tạo gọn nhẹ. Chi tiết miệng 
vòi hình trụ (52) được bố trí ở bên trong phần đầu của ống dẫn miệng vòi. Hơn thế nữa, 
sợi quang (80) để chiếu ánh sáng và dây sợi quang (82) để nhận ánh sáng được chuyên ở 
bên trong ống dẫn miệng vòi tới tận phần đầu của ống dẫn miệng vòi. Hơn nữa, các đầu 
của dây sợi quang (80, 82) cấu thành nên phần chiếu ánh sáng (62) và phần nhận ánh 
sáng (64). Phần lồi lắp ghép (86) được tạo ra trên các bề mặt bên ngoài của sợi quang 80 
và (82). Hơn thế nữa, phần lõm lắp ghép (96A, 98A) được tạo ra trên bề mặt bên ngoài 
của chi tiết miêng vòi (52). Phần đầu của dây sợi quang (80, 82) được cố định trong 
trạng thái định vị bằng cách lắp phần lắp ghép lồi vào phần lắp ghép lõm.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kháng thể thụ thể prolactin, dược phẩm và kit chứa kháng 

thể này  
  (57)    Sáng chế đề cập tới kháng thể thụ thể prolactin trung hòa 005-C04, cũng như các dạng 

trưởng thành của nó, và các đoạn liên kết kháng nguyên, các dược phẩm chứa chúng để 
điều trị hoặc phòng ngừa các rối loạn lành tính và các dấu hiệu bệnh gián tiếp bởi thụ 
thể prolactin như bệnh lạc nội mạc tử cung, bệnh lạc nội mạc trong cơ tử cung, tránh thai 
không hoóc-môn ở nữ, bệnh về vú lành tính và chứng đau vú, ức sự tiết sữa, sự tăng sản 
tuyến tiền liệt lành tính, u xơ tử cung, chứng rụng tóc do mức prolactin cao bất thường 
và bình thường trong máu, và đồng điều trị bằng liệu pháp hoóc-môn kết hợp để ức chế 
sự tăng sinh tế bào biểu mô vú. Các kháng thể của sáng chế phong bế sự truyền tín hiệu 
trung gian qua thụ thể prolactin.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất oxazin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) : 
 

 
 

trong đó các biến R1, R2a, R3, R4a, R4b, vòng A và các đường đứt nét là như được xác định 
trong bản mô tả và muối dược dụng hoặc solvat của chúng. Hợp chất theo sáng chế được 
dùng làm thuốc để điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh do sự sản sinh, sự bài tiết và/hoặc 
sự tích tụ các protein β amyloit gây ra.  
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SHEETS, Joel, J. (US), WOOSLEY, Aaron, T. (US), BURTON, Stephanie, L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen chứa ADN mã hóa protein Cry1D có 

hoạt tính trừ sâu và phương pháp kiểm soát sự phát triển tính 
kháng độc tố Cry ở côn trùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và cây trồng để phòng trừ côn trùng cánh vảy, cây 
trồng này chứa tổ hợp protein độc tố lõi Cry1 Fa và Cry1Da để làm chậm hoặc ngăn 
ngừa sự phát triển tính kháng ở côn trùng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen chứa ADN mã hóa protein Vip3Ab có 

hoạt tính trừ sâu và phương pháp kiểm soát sự phát triển tính 
kháng độc tố Cry ở côn trùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và cây trồng để phòng trừ côn trùng cánh vảy, cây 
trồng này chứa tổ hợp protein độc tố lõi Cry 1 Fa và protein có hoạt tính trừ sâu Vip3Ab 
để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển tính kháng ở côn trùng. 
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(72) HOANG, Marc, L. (FR), GOSAMO, Ignazio (IT), HEYEN, AndrÐ, R. G. (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật mài có kết hợp tấm mài thẩm thấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật mài gồm có đế, bộ phận mài bao gồm ba pha riêng biệt liên kết 
với nhau gồm các hạt mài, chất nền kim loại và chất thẩm thấu. Bộ phận mài còn bao 
gồm vùng lưng nằm giữa bộ phận mài và đế, trong đó vùng lưng bao gồm mối nối liên 
kết bằng hàn laze.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vòi nước tự động 

  (57)     Vòi nước tự động được kết cấu theo kiểu trong đó sợi quang nằm dọc bên trong ống dẫn 
miệng vòi, phần chiếu ánh sáng và phần nhận ánh sáng được tạo thành tại đầu trước của 
sợi quang, trong đó đầu trước của sợi quang có thể được bít kín dễ dàng với độ tin cậy 
cao và hiệu quả thực hiện tốt. Vòi nước tự động kết cấu theo kiểu trong đó sợi quang 
chiếu ánh sáng (50) và sợi quang nhận ánh sáng (52) đi qua ống dẫn miệng vòi (12) lên 
tới phần đầu của nó, và trong đó phần chiếu ánh sáng (70) và phần nhận ánh sáng (72) 
được tạo thành tại đầu trước của sợi quang (50). Chi tiết vỏ (80) được nối với và lắp qua 
đầu trước của sợi quang (50, 52) theo cách không rỉ nước. Chi tiết vỏ (80) được lắp vào 
trong lỗ lắp (84) của chi tiết miệng vòi (56) mà được gắn vào bề mặt bên trong của ống 
dẫn xả nước (12) theo cách không rỉ nước và khe giữa chi tiết vỏ (80) và lỗ lắp (84) được 
bít kín bởi vòng O (96) theo cách không rỉ nước.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân đoạn nhà, panen giàn kết cấu tích hợp, panen kết cấu và 

phương pháp xây dựng công trình 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phân đoạn nhà bao gồm các cột kết cấu được giữ chặt với nhau theo 

phương thẳng đứng. Các panen tường có thể là được giữ chặt vào các cột kết cấu sao cho 
tải trọng được truyền qua các cột kết cấu chứ không phải theo phương thẳng đứng giữa 
các panen tường 
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(54) Thiết bị tạo gió ion/ozon 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo gió ion và phương pháp tạo ra gió ion với thể tích lớn, và 
thiết bị và phương pháp khử trùng/khử mùi bên ngoài, vốn có thể đưa các ion và ozon 
vào không gian mà trong đó đối tượng mục tiêu khử trùng/khử mùi được đặt, mà không 
cần sử dụng quạt.  

Thiết bị tạo gió ion/ozon này bao gồm cặp điện cực bao gồm điện cực hình kim và 
điện cực đối diện, và tạo ra các ion và gió ion/ozon nhờ sử dụng hiện tượng phóng điện 
hoa bằng cách tạo ra sự chênh lệch điện thế giữa điện cực hình kim và điện cực đối diện, 
trong đó điện cực đối diện bao gồm điện cực đối diện chính hình vòng dạng phẳng và 
điện cực đối diện phụ hình vòng dạng phẳng bao quanh điện cực đối diện chính hình 
vòng dạng phẳng, và khoảng cách dài nhất giữa đầu mút của điện cực hình kim với điện 
cực đối diện chính hình vòng thì ngắn hơn khoảng cách ngắn nhất giữa đầu mút của điện 
cực hình kim với điện cực đối diện phụ hình vòng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống kiểm tra/giám sát lắp đặt cửa chống cháy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm tra/giám sát lắp đặt cửa chống cháy bao gồm phương 
tiện ghi nhãn được gắn vào cửa chống cháy khi sử dụng, phương tiện ghi nhãn có phần 
thứ nhất được gắn vào cửa chống cháy, và phần thứ hai có thể tháo ra được, phần thứ hai 
có thể tháo ra được này mang hướng dẫn lắp đặt chi tiết cho cửa chống cháy, phần thứ 
hai có thể tháo ra được này được gắn vào phần thứ nhất nêu trên sao cho, khi phần thứ 
hai bị tháo ra trong quá trình lắp đặt, phần thứ nhất nêu trên của phương tiện ghi nhãn 
vẫn được giữ gắn vào cửa chống cháy và tạo ra chỉ báo thị giác, sau lắp đặt, rằng người 
lắp đặt đã loại bỏ phần thứ hai mang hướng dẫn lắp đặt chi tiết. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất đối kháng thụ thể chemokin CC 2 (CCR2) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng thụ thể CCR2 (thụ thể chimokine CC2) có công 
thức (I) hữu dụng dùng để bào chế thuốc để điều trị các tình trạng bệnh và các bệnh, đặc 
biệt là các bệnh phổi như bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD chronic 
obstuctive pulmonary disease).  
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Minh 

(54) Cánh quạt  ly tâm dùng cho tuabin tăng áp động cơ đốt 
trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh quạt ly tâm dùng cho tuabin tăng áp suất dòng khí đầu ra, bộ 
phận cánh quạt bao gồm hai đĩa cách úp vào nhau làm gia tăng tốc độ dòng khí, sự gia 
tăng dòng khí được tiếp nối từ tầng cánh trong (1) đến tầng cánh ngoài (II), cuối cùng 
dòng khí đạt được tốc độ tối ưu và áp suất dòng khí được gom tại cổ góp (III). 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị chế tạo cơ cấu hiển thị có dãy thấu 

kính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo cơ cấu hiển thị, cụ thể là tài liệu an toàn, 

phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra m ảnh của đối tượng, trong đó m ít nhất 
bằng hai, phân chia mỗi ảnh thành n tập hợp dãy liền kề (111, 112,..., 11n),..., (1m1, 
1m2,...1mn) của các phần tử ảnh, các dãy liền kề này cách nhau một khoảng δ, đặt các ảnh 
này theo cách xem kẽ trên lớp ảnh thành các tập hợp dãy xen kẽ (111, 112,...1m1)..., (1m1, 
1m2..., 1mn) bên dưới cấu trúc thấu kính bao gồm các phần tử thấu kính dạng tuyến trên 
lớp ảnh với một phần tử thấu kính dạng tuyến nằm trên một tập hợp của các dãy liền kề 
tương ứng, khác biệt ở chỗ, khi đặt các dãy phẩn tử ảnh lên trên lớp ảnh, và/hoặc khi tạo 
ra các phần tử thấu kính, mỗi dãy phần tử ảnh được tạo ra trên lớp ảnh ở dạng lệch tiêu 
để tạo ra một dãy phần tử ảnh nhòe, hoặc mỗi dãy phần tử ảnh được tạo ảnh bằng các 
phần tử thấu kính để tạo ra một dãy phần tử ảnh nhòe, trong đó khoảng cách giữa các 
cạnh của các phần tử ảnh nhòe liền kề nhỏ hơn khoảng cách δ.  
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(11) 31884 
(21) 1-2012-02075 (51) 7 B05D  1/18, B05C  3/05,  3/02, C09D  

5/02 
(22) 26.08.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/BR2010/000283  26.08.2010 (87) WO 2011/072347 23.06.2011 
(30) PI0905419-7       18.12.2009 BR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2012 
(71) Indóstria QuÝmica UNA LTDA  (BR) 

Rua Federacao Paulista de Futebol, 799, 8o andar, Barra Funda, S·o Paulo - SP -, CEP 
01141-040 - Brasil 

(72) SILVA, Gislaine Aparecida da (BR), DOMINGOS, Roberto Pinto (BR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình làm sạch, sơn và ngâm tẩm đồng thời các mảnh 

nhựa và chế phẩm được sử dụng trong quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm và quy trình làm sạch, sơn và ngâm tẩm đồng thời, còn 

được gọi là sơn tự làm sạch. Quy trình này gồm có làm sạch và/hoặc sơn các mảnh nhựa 
nói chung, các mảnh cao su, các mảnh nhựa EVA, đồ chế tác bằng kim loại với sơn 
thông thường, vải, giày thành phẩm hoặc bán thành phẩm đồng thời.  
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(11) 31885 
(21) 1-2012-02081 (51) 7 B01D  53/14 
(22) 17.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/061111 17.12.2010 (87) WO 2011/075680 23.06.2011 
(30) 61/288,242      18.12.2009 US 
(71) SKYONIC CORPORATION  (US) 

900 S. Capital of Texas Hwy, Suite 475, Austin, TX 78746, United States of America 
(72) JONES, Joe, David (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp cô lập cacbon đioxit bằng cách tạo thành các 

muối cacbonat nhóm 2 và silic đioxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cô lập cacbon đioxit, bao gồm các công đoạn mà 

trong đó các muối silicat nhóm 2 được sử dụng để loại bỏ cacbon đioxit khỏi các dòng 
thải để tương ứng tạo thành các muối cacbonat nhóm 2 và silic đioxit.  
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(11) 31886 
(21) 1-2012-02098 (51) 7 G10L  21/02,  21/04 
(22) 05.11.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/050114 05.11.2011 (87) WO/2011/089029       28.07.2011 
(30) 61/296,241 19.01.2010 US 

61/331,545 05.05.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam Zuidoost, 
Netherlands 

(72) VILLEMOES, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để tạo ra tín hiệu được chuyển vị 

tần số và/hoặc giãn thời gian, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình có hệ thống này và phương tiện lưu trữ chứa phần mềm 
để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống mã hóa nguồn âm thanh có sử dụng phương pháp chuyển 
vi sóng hài dùng cho sự tái tạo tần số cao (HFR), cũng như đề cập đến bộ xử lý hiệu ứng 
kỹ thuật số, cụ thể là bộ kích, tại đó sự tạo ra biến dạng sóng hài cộng thêm độ chói vào 
tín hiệu được xử lý, và đề cập đến bộ gian thời gian tại đó tuổi thọ tín hiệu được kéo dài 
với lượng phổ được duy trì. Hệ thống và phương pháp được cấu hình đề tạo ra tín hiệu 
được chuyền vi tần số và/hoặc giãn thời gian từ tín hiệu đầu vào được mô tả. Hệ thống 
này bao gồm băng lọc phân tích (101) được cấu hình để cung cấp tín hiệu dải phụ phân 
tích từ tín hiệu đầu vào; trong đó tín hiệu dải phụ phân tích này bao gồm nhiều mẫu 
phân tích có giá trị phức, mỗi mẫu này gồm có pha và cường độ. Hơn nữa, hệ thống này 
bao gồm bộ xử lý dải phụ (102) được cấu hình để xác định tín hiệu dải phụ tổng hợp từ 
tín hiệu dải phụ phân tích bằng cách sử dụng hệ số chuyến vi dải phụ Q và hệ số gỉãn 
dải phụ S. Bộ xử lý dải phụ (102) này thực hiện xử lý phi tuyến dựa trên khối trong đó 
cường độ của các mẫu của tín hiệu dải phụ tổng hợp được xác định từ cường độ của các 
mẫu tương ứng của tín hiệu dải phụ phân tích và mẫu được định trước của tín hiệu dải 
phụ phân tích. Ngoài ra, hệ thống này bao gồm băng lọc tổng hợp (103) được cấu hình 
đề tạo ra tín hiệu được chuyển vi tần số và/hoặc gian thời gian từ tín hiệu dải phụ tổng 
hợp. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bi giải mã tín hiệu truyền hình có hệ thống này và 
phương tiện lưu trữ chứa phần mềm đế thực hiện phương pháp này.  
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(11) 31887 
(21) 1-2012-02106 (51) 7 H01G  9/00,  2/04 
(22) 19.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/050830      19.01.2011 (87) WO/2011/093181 04.08.2011 
(30) 2010-018208      29.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
(72) Tomoya AKASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khối đầu cuối được lắp vỏ để chứa thành phần điện tử, và thiết 

bị điện tử chứa khối này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới khối điện cực (1) có vỏ để chứa thành phần điện tử có các phần mở 

(31a, 31b) và bao gồm: vỏ (3) để chứa tụ điện phân (2) qua phần mở (31a); dải điện cực 
(4a) được cố định vào phần mở (31b) của vỏ (3) và được kết nối điện với điện cực dẫn 
(34) trên phía điện cực dương; và dải điện cực (4b) được kết nối điện với điện cực dẫn 
(35) trên phía điện cực âm. Các dải điện cực (4a, 4b) này có một phần cuối và phần cuối 
khác. Một phần cuối bao gồm các điện cực trong (6a, 6b) được kết nối điện với mạch 
điện từ. Phần cuối khác bao gồm thiết bị đầu cuối ngoài được kết nối điện với các dây dẫn 
bên ngoài. Vỏ (3) và các dải điện cực (4a, 4b) được đúc liền khối bằng nhựa (21, 22, 23). 
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(11) 31888 
(21) 1-2012-02117 (51) 7 C11D  1/62,  3/20,  3/00 
(22) 22.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/054282 22.03.2011 (87) WO2011/120836 06.10.2011 
(30) 61/319,997      01.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KOHLE, Hans-Jurgen (DE), SCHOPPNER, Matthias (DE), EULER, Axel (DE), 

JAKOB, Harald (DE), MELEDATHU, Saji John (US), KURTH, Todd L. (US), 
YOUNG, Delbelt G. (US), HAMANN, Ingo (DE), SCHICK, Georg (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải và phương pháp sản xuất nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm mềm vải chứa khoảng từ 65% đến 95% lượng este 
của bis-(2-hyđroxyetyl)-đimetylamoni clorua, có tỷ lệ mol giữa chức axit so với chức 
amin nằm trong khoảng từ 1,8 đến 1,96, chiều dài trung bình mạch cacbon của các gốc 
axit béo có khoảng từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon và chỉ số iot nằm trong khoảng từ 0 
đến 50, khoảng từ 2% đến 8% lượng triglyxerit của axit béo có chiều dài trung bình 
mạch cacbon của các gốc axit béo có khoảng từ 10 đến 14 nguyên tử cacbon và chỉ số 
iot nằm trong khoảng từ 0 đến 15, và khoảng từ 3% đến 12% lượng rượu được chọn từ 
nhóm bao gồm etanol, 1-propanol và 2-propanol. Chế phẩm theo sáng chế có độ nhớt ở 
trạng thái nóng chảy thấp, độ ổn định ở trạng thái nóng chảy cao đối với phản ứng loại 
nhóm alkyl và khả năng bắt cháy thấp.  
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(11) 31889 
(21) 1-2012-02133 (51) 7 F24C 15/10 
(22) 20.07.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(75) Phạm Sơn Hà  (VN) 

203 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị hỗ trợ bếp ga 

  (57)     Mục đích sáng chế nhằm hoàn thiện bếp ga, tiết kiệm ga, hạn chế gió và trào nồi làm tắt 
bếp gây nguy hiểm, bảo vệ môi trường. Thiết bị hỗ trợ bếp ga gồm khối trụ rỗng bằng 
kim loại sáng, ở giữa có lớp cách nhiệt; ở đáy hình trụ rỗng có bốn cửa định hướng bên 
trong các cửa định hướng có cửa phụ định hướng chếch 450 so với thân trụ rỗng có tác 
dụng hướng gió vào ngược chiều kim đồng hồ, phía trên trụ rỗng có cửa thoát nhiệt 
nhằm điều chỉnh lượng không khí vào bếp. Đáy hình trụ rỗng có lớp lót kim loại sáng, 
dưới lớp kim loại có lớp cách nhiệt. Khi bật bếp ga, không khí nóng sẽ bốc lên áp suất 
tĩnh ở đáy lớn hơn áp suất trên đỉnh, dòng đối lưu hút không khí qua các cửa định hướng 
và xoay ngược chiều kim đồng hồ. Tác dụng của thiết bị giúp tăng cường cung cấp oxy 
cho sự cháy của bếp, làm tăng hiệu quả của bếp, kéo dài ngọn lửa của bếp, hướng bức xạ 
nhiệt vào trong bếp, hạn chế tỏa nhiệt, tăng cường dẫn nhiệt, giảm bớt tác động của gió 
tới bếp, nếu có gió với tốc độ vừa phải sẽ khiến ngọn lửa được kéo dài hơn, hạn chế khả 
năng bếp bị tắt do gió và trào thức ăn vào bếp.  
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(11) 31890 
(21) 1-2012-02135 (51) 7 A61K  8/11,  8/37,  8/73,  9/50, 

A61Q  17/04, B01J  13/02, C09K  
3/00 

(22) 16.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/007306      16.12.2010 (87) WO2011/077674 30.06.2011 
(30) 2009-293119      24.12.2009 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) ONISHI, Yuka (JP), FUKUDA, Kimikazu  (JP), MATSUYAMA, Kazuo  (JP), MINE, 

Koji  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Các hạt hydrogel, phương pháp điều chế các hạt này và mỹ 

phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hạt hydrogel chứa pha liên tục của hydrogel không liên kết 

ngang và pha phân tán mà phân tán trong pha liên tục. Pha phân tán chứa chất hấp thụ 
tia cực tím dạng tinh thể hữu cơ và chất béo rắn có trị số hữu cơ (OV) bằng hoặc lớn hơn 
310 và trị số vô cơ (IV) bằng hoặc lớn hơn 130 trên biểu đồ khái niệm hữu cơ. Hàm 
lượng của chất hấp thụ tia cực tím dạng tinh thể hữu cơ trong pha phân tán là nằm trong 
khoảng từ 15% đến 70% khối  lượng.  
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(11) 31891 
(21) 1-2012-02153 (51) 7 A23B  7/02,  7/022, A23L  1/00,  

1/22,  1/221,  1/223,  1/224, A23P  
1/02 

(22) 09.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/067079 09.11.2010 (87) WO 2011/079998 07.07.2011 
(30) 200910217105.1      29.12.2009 CN 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) LIAN HWEE PENG, Rebecca (SG), SHEN, Dong (CN), ULMER, Helge (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm thực vật dạng hạt có mùi thơm và phương pháp sản 

xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thực vật có mùi thơm dạng hạt khác biệt ở chỗ mùi thơm, 

hương vị, và màu sắc tự nhiên và nguyên bản chưa từng thấy, cũng như dễ hòa tan khi sử 
dụng. Sản phẩm thực vật có mùi thơm dạng hạt theo sáng chế bao gồm thực vật có mùi 
thơm và chất thẩm thấu chẳng hạn như muối, trong đó thực vật có mùi thơm chiếm 
lượng ít nhất là 0,5% trọng lượng đến tối đa 48% trọng lượng chất khô của sản phẩm và 
được bao trong chất thẩm thấu. Hạt của sản phẩm này có kích cỡ hạt với chiều dài hoặc 
đường kính nằm trong khoảng từ 0,8mm đến 5,0mm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất sản phẩm thực vật có mùi thơm dạng hạt này, bao gồm các bước 
nghiền, trộn, tạo hạt, và sấy.  
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(11) 31892 
(21) 1-2012-02154 (51) 7 G05B  19/416, B24B  9/14 
(22) 14.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FR2010/052708 14.12.2010 (87) WO/2011/083234 14.07.2011 
(30) 0959328       21.12.2009 FR 
(71) ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Generale d'Optique)  (FR) 

147 rue de Paris F-94220 Charenton-le-Pont, France 
(72) MARTIN, Guillaume (FR), REIGNAULT, Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp gia công bằng cách quay mặt kính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gia công để gia công bề mặt kính ở tốc độ quay cố 
định (Vrot), phương pháp này bao gồm bước xác định tốc độ quay (Vrot) từ đặc điểm 
hình học (x, y, z) của bề mặt (12), trong đó bước xác định tốc độ quay (Vrot) bao gồm 
cáe bước : xác định (102) giá trị (Maxdiff) đại diện cho giá trị khác biệt lớn nhất của các 
giá trị hình học cầu trung bình (Sph) trên bề mặt (12), và suy luận (107) tốc độ quay 
(Vrot) từ giá trị khác biệt lớn nhất (Maxdiff) của các giá trị hình học cầu trung bình 
(Sph) trên bề mặt (12) và từ giá trị hình trụ (hình xuyến FV) tại điểm kiểm soát nhìn xa 
định trước.  
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(11) 31893 
(21) 1-2012-02157 (51) 7 A24F  47/00 
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(86) PCT/EP2010/007876 22.12.2010 (87) WO 2011/079933 07.07.2011 
(30) 09252924.7      30.12.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GREIM, Olivier  (CH), FERNANDO, Felix  (GB), HIGGINS, Charles, T. (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ đốt nóng được định hình dùng cho hệ thống tạo ra khí 

dung 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ đốt nóng (101) để đốt nóng chất nền tạo ra khí dung. Bộ đốt nóng 

này bao gồm các bộ phận đốt nóng thon dài (107) được bố trí trong mạng nối dài. Mạng 
nối dài này có đầu giá đỡ có kích thước thứ nhất, đầu đốt nóng có kích thước thứ hai và 
phần ở giữa có kích thước thứ ba. Mạng này được bố trí để đốt nóng chất nền tạo ra khí 
dung. Kích thước thứ ba lớn hơn kích thước thứ nhất và lớn hơn kích thước thứ hai. Sáng 
chế cũng đề xuất hệ thống tạo ra khí dung được đốt nóng bằng điện bao gồm bộ đốt 
nóng này.  
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(11) 31894 
(21) 1-2012-02171 (51) 7 D06P  1/16,  3/54, C09B  29/01,  

29/08,  29/039,  29/045 
(22) 23.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IN2010/000851 23.12.2010 (87) WO 2011/077462 30.06.2011 
(30) 2980/MUM/2009      23.12.2009 IN 
(71) COLOURTEX INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Survey No 91, Paikee Bhestan, Navasari-Surat Road, Surat 395 023, Gujarat, India 
(72) DESAI, Pankaj (IN), HIMENO, Kiyoshi (JP), DESAI, Nikhil (IN), PATEL, Jay  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thuốc nhuộm phân tán 

  (57)     Sáng chế đề xuất thuốc nhuộm phân tán có công thức (1)  
 

 
  
trong đó, X, Y và Z độc lập là hyđro, halogen, xyano, nitro hoặc SO2F;  
trong đó ít nhất một trong số X, Y và Z là SO2F.  
R1 là hy®ro, metyl, hydroxyl hoặc NHR4;  
R2 là hy®ro, clo hoặc metoxy;  
R3 là hy®ro, (C1-C4)-alkyl hoặc -CH2 (CH2)nCOOCH2CN;  
R5 là hy®ro, (C1-C4)-alkyl hoặc -CH2 (CH2)mCOOCH2CN;  
R4 là -COCH3,-CO C2H5 -SO2CH3 hoặc SO2C2H5;  
n và m độc lập là 0,1 hoặc 2.  
với điều kiện:  
- Khi Y và Z đều là Cl, R1 không phải là metyl.  
- Khi R2 là hyđro và R3, R4 đều là alkyl, R1 được chọn từ NHSO2CH3 hoặc NHSO2C2H5. 
Thuốc nhuộm phân tán có Công thức (1) có độ bền màu khi giặt và độ bền màu trong 
ánh sáng ưu việt trên sợi polyeste và hỗn hợp polyeste.  
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(11) 31895 
(21) 1-2012-02172 (51) 7 D06P  1/16,  3/54, C09B  29/01,  

29/08,  29/039,  29/045 
(22) 23.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IN2010/000850 23.12.2010 (87) WO 2011/077461 30.06.2011 
(30) 2979/MUM/2009      23.12.2009 IN 
(71) COLOURTEX INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Survey No 91, Paikee Bhestan, Navasari-Surat Road, Gujarat, Surat 395 023, India 
(72) DESAI, Pankaj  (IN), HIMENO, Kiyoshi (JP), DESAI, Nikhil (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thuốc nhuộm azo phân tán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm azo phân tán có công thức (I),  
 

  
 
và quy trình điều chế nó. Thuốc nhuộm này có độ bền màu khi giặt, độ bền màu với 
thăng hoa và độ bền màu trong ánh sáng vượt trội.  
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(11) 31896 
(21) 1-2012-02184 (51) 7 G08C  19/00,  17/02, H04N  7/18 
(22) 12.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2011/000223  12.01.2011 (87) WO/2011/087278 21.07.2011 
(30) 10-2010-0002903       12.01.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2012 
(71) POWERTECH CO., LTD.  (KR) 

717, Masanvalley Industry Foundation #1121-9, Jung-Ri, Naeseo-Eup, Masanhoewon-
gu, Changwon-si Gyeongnam 630-857, Republic of Korea 

(72) PARK, Hong-Dae (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống điểu khiển tích hợp dùng cho các cơ sở quản lý nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tích hợp dùng cho các cơ sở quản lý nước sử 
dụng thiết bị thu thập và ghi dữ liệu khu vực. Hệ thống theo sáng chế bao gồm: Camera 
CCTV/Web để chụp các hình ảnh chuyển động; camera tĩnh để chụp ảnh tĩnh; bộ thu 
thập dữ liệu (DAQ) để thu thập những âm thanh bất thường; đĩa cứng để chuyển đổi và 
tổng hợp những tín hiệu dữ liệu thành tín hiệu kỹ thuật số, và sau đó lưu trữ các tín hiệu 
kỹ thuật số trong file nén; thiết bị thu thập và ghi liệu khu vực; mạng truyền thông có 
dây và không dây; bộ chuyển đổi thông tin để chuyển đổi thành giao thức chuẩn; máy 
chủ trung tâm giám sát trung ương/địa phương để thực hiện việc giám sát; các màn hình 
quan sát thứ nhất và thứ hai; hệ thống phân tích để phân tích chính xác hiện trường sự 
cố; và bộ cung cấp thông tin để cung cấp thông tin cho công nhân tại hiện trường, nhà 
quản lý và các bộ phận hoặc cơ quan có liên quan.  
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(11) 31897 
(21) 1-2012-02193 (51) 7 A23L  1/228, C07K  5/06,  5/08 
(22) 28.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/073721    28.12.2010 (87) WO 2011/081185 07.07.2011 
(30) 2009-297493    28.12.2009 JP 

2010-226570    06.10.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan 
(72) MIYAKI Takashi (JP), MIYAMURA Naohiro (JP), KANEKO Megumi (JP), AMINO 

Yusuke (JP), YASUDA Reiko  (JP), ETO Yuzuru (JP), TAJIMA Takaho (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân truyền vị kokumi, thực phẩm, phương pháp sản xuất 

thực phẩm, đồ uống hoặc chất trung gian và phương pháp làm 
tăng cường hương và/hoặc vị của thực phẩm hoặc đồ uống 

  (57)     Các tác giả sáng chế đã tiến hành nghiên cứu đối với hầu hết các hợp chất khác nhau có 
hoạt tính chủ vận CaSR mong muốn, tìm ra được hợp chất có khả năng truyền vị 
kokumi, hợp chất này thể hiện tác dụng truyền vị kokumi tuyệt vời, cụ thể, tác dụng 
truyền vị kokumi của chất kiểu truyền vị ban đầu, mà có độ bền tuyệt vời và có thể dễ 
dàng được điều chế với chi phí thấp và do đó tạo ra được tác nhân truyền vị kokumi chứa 
hợp chất này cũng như tác nhân truyền vị kokumi hỗn hợp chứa hợp chất này và hợp 
chất khác có hoạt tính chủ vận ở dạng kết hợp.  

Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến tác nhân truyền vị kokumi chứa γ-Glu-Nva (L- γ 
glutamyl-L-norvalin) và tác nhân truyền vị kokumi hỗn hợp chứa hợp chất nêu trên và 
hợp chất khác có hoạt tính chủ vận CaSR, ở dạng kết hợp.  
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(11) 31898 
(21) 1-2012-02198 (51) 7 A44B  19/36 
(22) 25.12.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2009/071616         25.12.2009 (87) WO 2011/077553 30.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, Japan 
(72) Keiichi KEYAKI (JP), Shinya HONDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cữ chặn dùng cho khoá kéo trượt 

  (57)    Sáng chế đề xuất cữ chặn dùng cho khoá kéo trượt, trong đó lực gắn có thể được đảm 
bảo không tính đến kích cỡ của cữ chặn, và lõi có thể được đặt cố định vào vị trí thiết lập 
đối với cữ chặn. Cữ chặn (40) có đế (41) và cặp nhánh (42) kéo dài từ đế (41), và cữ 
chặn 40 có hốc (43) được bao quanh bởi đế (41) và cặp nhánh (42). Cặp nhánh (42) có 
hai đầu phía lỗ (44) được tạo ra đối diện với đế (41), và hai phần nhô (48) được tạo ra 
trong hốc (43) liền kề với các đầu phía lỗ (44), hai phần nhô (48) nhô vào trong hơn nữa 
so với các bề mặt đối diện (44a) của hai đầu phía lỗ.  
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(11) 31899 
(21) 1-2012-02212 (51) 7 H03K  23/66 
(22) 17.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/077062  17.09.2010 (87) WO2011/079630 07.07.2011 
(30) 200910261738.2       29.12.2009 CN 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province 518057, P.R. China 

(72) WU, Xuesong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chia tần số đồng hồ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chia tần số đồng hồ, phương pháp này bao gồm: xác 
định hệ số chia tần số hiện hành theo thời gian thực theo các tín hiệu đồng hồ đầu vào và 
thông tin đồng hồ đầu ra; sau đó, tiến hành đếm tín hiệu đồng hồ đầu vào theo phần 
nguyên và phần thập phân của hệ số chia tần số và ngưỡng thang thập phân của phần 
thập phân; và tiến hành tích luỹ phần thập phân theo kết quả đếm; cuối cùng, kiểm tra 
đồng hồ đầu ra theo kết quả đếm và kết quả tích luỹ. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị 
chia tần số đồng hồ. Với phương pháp và thiết bị theo sáng chế, các tín hiệu xuất ra có 
thể được điều chỉnh linh hoạt theo các tín hiệu đầu vào, và độ rộng bit của phần nguyên 
và phần thập phân của hệ số chia tần số và ngưỡng thang thập phân của phần thập phân 
có thể được làm tăng theo nhu cầu, sao cho có thể điều chỉnh được độ chính xác của hệ 
số chia tần.  
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(11) 31900 
(21) 1-2012-02218 (51) 7 G02B  6/50, E01F  11/00, E02F  5/10
(22) 17.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AT2011/000025 17.01.2011 (87) WO2011/088486 28.07.2011 
(30) A 77/2010      21.01.2010 AT 
(75) PICHLER, JAN, MICHAEL  (AT) 

Schwarzenberg 5, A-3341 Ybbsitz, Austria 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để đưa ống chứa cáp quang vào trong 

nền rắn 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để đưa ít nhất một ống (2) chứa ít nhất một 

cáp quang (3) vào trong nền rắn với sự hỗ trợ của thiết bị lắp đặt, trong đó ít nhất một 
rãnh (1) được phay hoặc cắt trong nền và ít nhất một ống (2) được lồng trong ít nhất một 
rãnh (1), trong đó ít nhất một thành bên (1') của ít nhất một rãnh (1) được tạo kết cấu với 
bậc (1") để đỡ vật liệu độn (5, 6), nhờ đó sau khi lắp đặt ít nhất một ống (2) thể tích còn 
lại có thể có của từng rãnh (1) được nạp, hoặc ống (2) được tạo ra theo rãnh (1). Tốt hơn 
là cả thành bên (1') của ít nhất một rãnh (1) được tạo kết cấu với bậc đỡ (1''), tạo ra tiết 
diện dạng gần như hình chữ T của rãnh (1). Ngoài ra, ma sát giữa ít nhất một ống (2) 
nằm trong ít nhất một rãnh (1) và các thành bên (1') của ít nhất một rãnh (1) có thể được 
tăng lên sao cho sự nổi lên của ít nhất một ống (2) do sự hoà hợp của bản thân nó từ ít 
nhất một rãnh (1) được ngăn ngừa.  
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(11) 31901 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ổ trục chính dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ổ trục chính dùng cho động cơ đốt trong, trong đó chỗ uốn cong 
của ống nhánh dẫn chất bôi trơn có thể được giảm xuống nhiều nhất có thể được, chiều 
dài ống của ống nhánh dẫn chất bôi trơn có thể được giảm xuống nhiều nhất có thể 
được, và tổn thất áp suất của chÊ bôi trơn chảy trong ống nhánh dẫn chất bôi trơn có thể 
được giảm xuống. Đường tâm của rãnh dẫn dầu thứ nhất (15), đi qua nắp ổ trục chính 
(9) theo phương chiều dày tấm của nó, và đường tâm của rãnh dẫn dầu thứ hai (16), đi 
qua phần dạng yên giữa tấm đế (12) theo phương chiều dày tấm của nó, giao nhau ở góc 
từ 0 đến 45 độ; đường tâm ở một đầu của ống nhánh dẫn chất bôi trơn (20), được nối tới 
phần đầu vào của rãnh dẫn dầu thứ hai (16), và đường tâm của ống nhánh dẫn chất bôi 
trơn (20) không bao gồm đầu này cũng giao nhau ở góc từ 0 đến 45 độ; và ống nhánh 
dẫn chất bôi trơn (20), không bao gồm đầu này của nó, kéo dài theo đường thẳng theo 
phương chiều rộng của tấm đế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định màu sắc từ hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định màu của mẫu màu từ hình ảnh của mẫu này. 
Một phương án thực hiện sáng chế đề xuất thẻ ghi mẫu màu  được in các mẫu màu của 
màu đã biết (ví dụ, các giá trị màu bộ ba XYZ). Sau đó, hình ảnh của mẫu màu thử được 
chụp bằng thiết bị dân dụng hiện có, chẳng hạn máy ảnh số dân dụng hoặc điện thoại di 
động có máy ảnh, hình ảnh này cũng chứa thẻ ghi mẫu màu nêu trên. Sau đó, theo một 
phương án, hình ảnh này được truyền đến dịch vụ xác định màu sắc từ xa để xác định 
màu sắc của mẫu màu. Sau đó, phép phân tích hồi quy được thực hiện   nhờ sử dụng các 
mẫu màu RGB trên hình ảnh này và các màu XYZ đã biết của chúng để nhận biết đáp 
ứng bắt màu của thiết bị chụp ảnh. Khi đã nhận biết được thiết bị chụp ảnh, thi màu 
XYZ của mẫu màu chưa biết có thể được xác định từ màu RGB của nó trên hình ảnh 
này. Khi đã biết màu XYZ, thì màu sắc có thể được so khớp với bảng màu sơn, để xác 
định màu sơn khớp với màu chưa biết. 
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(11) 31903 
(21) 1-2012-02245 (51) 7 A61K  8/25, A61Q  11/00, C01B  

33/193, B01J  19/18,  19/24 
(22) 21.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/025626  21.02.2011 (87) WO2011/106289 01.09.2011 
(30) 12/711,321       24.02.2010 US 
(71) J.M. HUBER CORPORATION  (US) 

3100 Cumberland Blvd, Suite 600, Atlanta, GA 30399, United States of America 
(72) HAGAR, William, J. (US), GALLIS, Karl, W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất silic oxit liên tục, hạt silic oxit thu được 

và thuốc đánh răng chứa hạt silic oxit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình liên tục để điều chế sản phẩm silic oxit, bao gồm : (a) nạp 

liên tục tác nhân axit hoá và silicat kim loại kiềm vào vùng phản ứng vòng lập bao gồm 
dòng chứa  môi trường lỏng; trong đó ít nhất một phần tác nhân axit hoá và silicat kim 
loại kiềm được cho phản ứng để tạo ra sản phẩm silic oxit trong môi trường lỏng của 
vùng phản ứng vòng lặp;  (b) quay vòng liên tục môi trường lỏng đi qua vùng phản ứng 
vòng lặp này;  và (c) xả liên tục từ vùng phản ứng vòng lặp này một phần môi trường 
lỏng chứa sản  phẩm silic oxit. Sáng chế cũng đề cập đến các sản phẩm silic oxit và 
thuốc đánh răng chứa các sản phẩm silic oxit này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
thiết bị phản ứng vòng lặp liên tục. 
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(22) 22.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2010/070502 22.12.2010 (87) WO 2011/080176 07.07.2011 
(30) 61/291,724      31.12.2009 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) TINTELNOTBLOMLEY, Marina (DE), VEENSTRA, Siem Jacob (NL) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrazin, dược phẩm và hỗn hợp chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức (I)  
 

  
 
trong đó tất cả các biến thể như xác định trong bản mô tả, ở dạng tự do hoặc ở dạng 
muối, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa 
chúng.  
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(21) 1-2012-02259 (51) 7 C04B  35/109,  35/484,  35/653,  
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(22) 28.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/050387       28.01.2011 (87) WO 2011/092656 04.08.2011 
(30) 1050601       28.01.2010 FR 
(71) SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN  (FR) 

Les Miroirs 18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie, France 
(72) CABODI, Isabelle (FR), GAUBIL, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm chịu nhiệt chứa lượng cao ziricon oxit    

  (57)    Sáng chế đề cập đến một sản phẩm chịu nhiệt được đúc nung chảy chứa, tính theo tỷ lệ 
phần trăm trọng lượng trên cơ sở của các oxit và tổng lượng 100% của các oxit:  
ZrO2 + Hf2O bổ Sung tới 100%, 
4,5% < SiO2 < 6,0%,  
0,80% < Al2O3 <1,10%, 
0,3% B2O3 < 1,5%,  
Ta2O5 + Nb2O5 < 0,15%,  
Na2O + K2O < 0,1%, 
K2O < 0,04%, 
CaO + SrO + MgO + ZnO + BaO < 0,4%,  
P2O5 < 0,05%, 
Fe2O3 + TiO2 < 0,55%, 
Các oxit nhóm khác < 1,5%, 
tỷ lệ "A/B" của Al2O3/B2O3 của các hàm lượng theo trọng lượng là chứa 0,75 đến 1,6. 
Sáng chế có thể được sử dụng trong các lò nung chảy thủy tinh.  
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(11) 31906 
(21) 1-2012-02260 (51) 7 C03B  5/43, C04B  35/109,  35/48,  

35/484,  35/653,  35/657 
(22) 28.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/050389    28.01.2011 (87) WO 2011/092658 04.08.2011 
(30) 10/50,600    28.01.2010 FR 
(71) SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN  (FR) 

Les Miroirs 18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie, France 
(72) CABODI, Isabelle (FR), GAUBIL, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm chịu nhiệt chứa lượng cao ziricon oxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một sản phẩm chịu nhiệt được đúc nung chảy chứa, theo tỷ lệ phần 
trăm theo trọng lượng trên cơ sở các oxit và tổng lượng 100% của các oxit:  
ZrO2 + Hf2O: bổ sung tới 100%  
4,0% < SiO2 < 6,5% 
Al2O3 ≤ 0,75%  
0,2% < B2O3 < 1,5% 
0,3% < Ta2O5  
Nb2O5 + Ta2O5 < 1,4% 
Na2O + K2O < 0,2% 
BaO < 0,2% 
P2O5 < 0,15%  
Fe2O3 + TiO2 < 0,55% 
các oxit nhóm khác : < 1,5% 
tỷ lệ "A/B" của hàm lượng theo trọng lượng Al2O3/ B2O3 là không lớn hơn 1,50. Sáng 
chế có thể được sử dụng trong các lò nung chảy thủy tinh.  
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(11) 31907 
(21) 1-2012-02261 (51) 7 C04B  35/109,  35/48,  35/484,  

35/486,  35/653 
(22) 28.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/050388    28.01.2011 (87) WO 2011/092657 04.08.2011 
(30) 1050601    28.01.2010 FR 
(71) SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN  (FR) 

Les Miroirs 18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie, France 
(72) CABODI, Isabelle (FR), GAUBIL, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm chịu nhiệt chứa lượng cao ziricon oxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một sản phẩm chịu nhiệt lỏng, nung chảy chứa, tính theo tỷ lệ phần 
trăm trọng lượng trên cơ sở các oxit và tổng lượng 100% của các oxit:  
ZrO2 + Hf2O: bổ sung tới 100% 
4,5% <SiO2 < 6,0% 
Al2O3 <0,80% 
0,3% B2O3 < 1,0% 
Ta2O5 + Nb2O5 < 0,15% 
Na2O + K2O < 0,1% 
K2O < 0,04% 
CaO + SrO + Mgo + ZnO + BaO <0,4% 
P2O5 < 0,05% 
Fe2O3 + TiO2 < 0,55% 
Các nhóm oxit khác, tùy ý bao gồm Y2O3: < 1,5%, với Y2O3 < 0,3%, tỷ lệ "A/B" của các 
hàm lượng theo trọng lượng Al2O3 / B2O3 là từ 0,5 đến 2,0. Sáng chế có thể được sử dụng 
trong các lò nung chảy thủy tinh.  
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(72) SHERMAN, Matthew, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất đối kháng activin-ActRII và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng activin-ActRII và dược phẩm chứa hợp chất này để 
gia tăng nồng độ hồng cầu và/hoặc hemoglobin ở động vật có xương sống, gồm có các 
loài gặm nhấm và linh trưởng, và đặc biệt là người.  
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(21) 1-2012-02265 (51) 7 H04N  1/60 
(22) 17.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/050533 17.01.2011 (87) WO2011/089094 28.07.2011 
(30) 1000835.7      19.01.2010 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2012 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) LINGS, Benjamin Buchanan (GB), HARROP, Paul James (GB), SPIERS, Peter Mark 

(GB), LONGHURST, Stewart (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định màu sắc từ hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc xác định màu của mẫu màu từ hình ảnh của mẫu màu này. 
Một phương án thực hiện sáng chế đề xuất thẻ ghi mẫu màu được in các mẫu màu của 
màu đã biết (ví dụ, các giá trị màu bộ ba XYZ). Sau đó, hình ảnh của mẫu màu thử được 
chụp bằng thiết bị dân dụng hiện có, chẳng hạn máy ảnh số dân dụng hoặc điện thoại di 
động có máy ảnh, hình ảnh này cũng chứa thẻ ghi mẫu màu nêu trên. Sau đó, theo một 
phương án, hình ảnh này được truyền đến dịch vụ xác định màu sắc từ xa để xác định 
màu sắc của mẫu màu. Sau đó, phép phân tích hồi quy được thực hiện nhờ sử dụng các 
mẫu màu RGB trên hình ảnh này và các màu XYZ đã biết của chúng để nhận biết đáp 
ứng bắt màu của thiết bị chụp ảnh, có tính đến những sự thay đổi độ sáng không gian 
trên hình ảnh. Khi đã nhận biết được thiết bị chụp ảnh, thì màu XYZ của mẫu màu chưa 
biết có thể được xác định từ màu RGB của nó trên hình ảnh này.  
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(72) CHEN, Cairong (CN), YANG, Yi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo hình dạng catot của bình điện phân khử nhôm

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình dạng các catot của bình điện phân khử nhôm, 
phương pháp này bao gồm bước bố trí các khối cacbon catot được tạo ra bằng cách bố trí 
so le các khối cacbon catot và các thanh thép catot (3) ở đáy của bình điện phân khử 
nhôm, các khối cacbon catot được tạo ra bằng cách bố trí so le các khối catot cao (1) và 
các khối catot thấp (2) có độ dày khác nhau. Cả hai phía ở phần trên của mỗi khối catot 
trong số các khối catot cao (1) phải được tạo thành góc xiên hoặc hình cung để đạt được 
tác dụng hãm tốt. Sáng chế có thể cải thiện tốt hơn độ ổn định của mặt phân cách nhôm 
nóng chảy-chất điện phân trong bể điện phân khử nhôm, giảm khoảng cách cực một 
cách hiệu quả trong quá trình sản xuất bình thường và đạt được điện áp làm việc của 
bình điện phân thấp, nhờ đó tiết kiệm năng lượng và giảm mức tiêu thụ điện.  
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(72) SMITH, Ross McDowall (AU), LIU, Qiyang (AU), WILLIAMS, Joe (AU), 

NEUFELD, Aaron Kiffer (CA), GRIFFITHS, Scott Robin (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dải thép phủ kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải thép có lớp phủ từ hợp kim AL-Zn-Si chứa 0,3 -10% theo khối 
lượng Mg và 0,005 - 0,2% theo khối lượng V.  
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(72) BANDO, Takeshi (JP), HIRAMATSU, Ikue (JP), UEDA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Gói giấy lụa ướt và phương pháp sản xuất gói này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến gói giấy lụa ướt mà có thể được sản xuất một cách dễ dàng có đồ 
đựng chứa giấy lụa ướt đã qua sử dụng được bố trí trên thân gói, và có tác dụng ngăn 
ngừa giấy lụa ướt được chứa trong thân gói khỏi bị khô. Phần được cơ cấu gói giấy lụa 
ướt (1) được trang bị thân gói (10) và đồ đựng chứa giấy lụa ướt đã qua sử dụng (30), 
trong đó thân gói (10) được trang bị phần bịt kín thứ nhất (13) được tạo ra bằng cách 
liên kết cặp gồm các mép phía thứ nhất (111) của bộ phận dạng tấm, và cặp gồm các 
phần bịt kín thứ hai (14) được tạo ra bằng cách liên kết cặp gồm các mép phía thứ hai 
(112), và vỏ bọc giấy lụa ướt (15) chứa nhiều giấy lụa ướt (20). Đồ đựng chứa giấy lụa 
ướt đã qua sử dụng (30) được cấu thành từ phần kéo dài bịt kín thứ nhất (31) được tạo ra 
bằng cách kéo dài theo một chiều mà giao nhau với chiều mà các mép phía thứ nhất 
(111) kéo dài từ phần bịt kín thứ nhất (13), và bộ phận dạng tấm (11) mà cấu thành thân 
gói (10).  
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(72) LI, Shiping (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và máy chủ để thu thập phiên bản phần 

mềm 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thu thập các phiên bản phần mềm bao gồm các bước: 

máy chủ tiếp nhận thông tin phiên bản thứ nhất của phần mềm được cài đặt tại thiết bị 
máy khách từ máy khách; đánh giá xem liệu phiên bản thứ nhất có mới hơn phiên bản 
thứ hai không dựa vào thông tin của phiên bản thứ nhất và thông tin của phiên bản thứ 
hai được ghi lại tại máy chủ; cập nhật thông tin của phiên bản thứ hai mà được ghi lại tại 
máy chủ để xác định được phiên bản thứ nhất mới hơn phiên bản thứ hai. Phiên bản mới 
của phần mềm có thể dò tìm được dựa trên phiên bản phía máy khách được báo cáo bởi 
các máy khách mà không cần thực hiện công việc thu thập và cập nhật thủ công, như 
vậy hiệu quả khi đạt được phiên bản cập nhật của phần mềm sẽ được cải thiện rất nhiều. 
Hơn nữa, máy chủ, hệ thống và máy khách dùng để thu thập các phiên bản phần mềm 
cũng được đề cập đến trong sáng chế này.  
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(72) KISHIYAMA, Yoshihisa (JP), TAKEDA, Kazuaki (JP), OHWATARI, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm gốc vô tuyến, thiết bị đầu cuối di động và 

phương pháp truyền thông vô tuyến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị trạm gốc vô tuyến, thiết bị đầu cuối di động và phương pháp 

truyền thông vô tuyến để truyền và thu các tín hiệu tham chiếu đo lường chất lượng kênh 
đường xuống có xét đến đánh giá nhiễu với độ chính xác cao, trong phương pháp truyền 
thông vô tuyến của sáng chế, thiết bị trạm gốc vô tuyến tạo ra các tín hiệu tham chiếu đo 
lường chất lượng kênh, và ánh xạ các tín hiệu tham chiếu đo lường chất lượng kênh tới 
hai ký tự lân cận, và thiết bị đầu cuối di động thu tín hiệu đường xuống bao gồm các tín 
hiệu tham chiếu đo lường chất lượng kênh được ánh xạ tới hai ký tự lân cận, và thực hiện 
việc đánh giá công suất nhiễu sử dụng các tín hiệu tham chiếu đo lường chất lượng kênh 
được ánh xạ tới hai ký tự lân cận.  
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(72) Akihiko NISHIO (JP), Seigo NAKAO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền dẫn và phương pháp truyền dẫn 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến thiết bị truyền dẫn và phương pháp truyền dẫn có thể ngăn trễ 
trong truyền dẫn dữ liệu và giảm thiểu việc tăng số lượng bít cần thiết để thông báo về 
CC được sử dụng, trong các trường hợp khi CC được sử dụng được thêm vào trong quá 
trình truyền thông sử dụng kỹ thuật tích hợp sóng mang. Khi sóng mang thành phần 
được thêm vào tập sóng mang thành phần, bộ phận thiết lập (101) trong trạm cơ sở (100) : 
hiệu chỉnh bảng CIF, bảng xác định sự tương ứng giữa các điểm mã, chúng được sử 
dụng như là các nhãn đối với các sóng mang thành phần tương ứng được chứa trong tập 
sóng mang thành phần, và thông tin định danh của các sóng mang thành phần tương 
ứng; và cấp phát điểm mã chưa được sử dụng cho sóng mang thành phần được thêm vào, 
trong khi vẫn giữ quan hệ thứ tự giữa các điểm mã và thông tin định danh sóng mang 
thành phần đa được xác định trong bảng CIF từ trước khi hiệu chỉnh.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất tủ lạnh (10) có khả năng giữ độ tươi cho các đồ cất giữ ở mức cao mà 
không phụ thuộc vào trạng thái cất giữ của các đồ cất giữ trong tủ lạnh (10) và giảm mức 
tiêu thụ điện. Tủ lạnh (10) bao gồm : thân chính tủ lạnh (11) mà khoang chứa (12) được 
tạo ra trong đó; cơ cấu làm mát (35) để làm mát khoang chứa (12); cụm ước tính đồ cất 
giữ (22) để ước tính tổng lượng hoặc các vị trí của các đồ cất giữ (33) trong khoang chứa 
(12); và cụm điều khiển (23) để điều khiển việc làm mát khoang chứa (12) nhờ cơ cấu 
làm mát (35), theo kết quả ước tính của cụm ước tính đồ cất giữ (22).  
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(72) FILIPPOV, Lev O. (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tuyển nổi để thu hồi đá fenspat từ quặng đá 

fenspat 
  (57)    Quy trình tuyển nổi để thu hồi đá fenspat từ nguyên liệu chứa đá fenspat, bao gồm các 

bước sau: (1) tạo ra huyền phù trong nước của nguyên liệu chứa đá fenspat, khi không 
có mặt axit flohyđric, trong đó huyền phù này chứa từ 0,004% đến 0,3% khối lượng chất 
phản ứng tuyển nổi bao gồm: (a) một hoặc nhiều amin, chứa ít nhất một chuỗi 
hyđrocacbon béo, mạch thẳng hoặc nhánh, no hoặc không no, có từ 8 đến 50 nguyên tử 
cacbon, hoặc muối của chúng; và (b) một hoặc nhiều rượu bậc một, bậc hai hoặc bậc ba, 
chứa ít nhất một chuỗi hyđrocacbon béo, mạch thẳng hoặc nhánh, no hoặc không no, có 
từ 8 đến 50 nguyên tử cacbon; tỷ lệ khối lượng giữa (a) và (b) nằm trong khoảng từ 
500:1 đến 1:40; (2); khuấy huyền phù thu được để tạo ra phân đoạn chứa đá fenspat, và 
(3) tách phân đoạn chứa đá fenspat ra.  
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Kyun (KR), Kim Jinwoong (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ trang điểm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ trang điểm được sử dụng thoa mỹ phẩm. Cụ thể hơn, sáng 
chế đề cập đến dụng trang điểm, trong đó nùi thoa phấn rung lên và xuống bằng cách di 
chuyển nam châm vĩnh cửu theo chiều dọc sử dụng dòng điện xoay chiều. Theo sáng 
chế, dụng cụ trang điểm khác biệt ở chỗ bao gồm: phần tĩnh gồm có vỏ, ống cách điện 
được bố trí ở trên đáy của vỏ, và cuộn dây quấn quanh ống cách điện; phần dao động 
gồm có nam châm lồng vào bên trong ống cách điện và có thể di chuyển lên và xuống 
bên trong ống cách điện, tấm dao động được ghép liền khối với đầu trên của nam châm, 
và nùi thoa phấn, sẽ được dẫn động rung nhờ các đao động của tấm dao dộng; nguồn cấp 
điện để cung nguồn điện xoay chiều tới cuộn dây; và bộ phận điều khiển để điều khiển 
mô-đun tạo dao động.  
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(54) Hệ thống truyền thông di động và trạm gốc vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động, trong đó hệ thống này được tạo cấu 
hình sao cho nút chuyển tiếp RN được tạo cấu hình để phân thời khung phụ để truyền và 
thu theo giao diện Un và khung phụ để truyền và thu theo giao diện Uu, và trạm gốc vô 
truyến DeNB được tạo cấu hình để truyền SI, SI này sẽ được truyền ở ô phụ thuộc, tới 
nút chuyển tiếp RN thông qua sự báo hiệu riêng lẻ. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định màu sắc từ hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc xác định màu của mẫu màu từ hình ảnh của mẫu màu này. Một 
phương án thực hiện sáng chế đề xuất thẻ ghi mẫu màu được in các mẫu màu của màu đã 
biết (ví dụ, các giá trị màu bộ ba XYZ). Sau đó, hình ảnh của mẫu màu thử được chụp 
bằng thiết bị dân dụng hiện có, chẳng hạn máy ảnh số dân dụng hoặc điện thoại di động 
có máy ảnh, hình ảnh này cũng chứa thẻ ghi mẫu màu nêu trên. Sau đó, theo một phương 
án, hình ảnh này được truyền đến dịch vụ xác định màu sắc từ xa để xác định màu sắc 
của mẫu màu. Sau đó, phép phân tích hồi quy được thực hiện nhờ sử dụng các mẫu màu 
RGB trên hình ảnh này và các màu XYZ đã biết của chúng để nhận biết đáp ứng bắt màu 
của thiết bị chụp ảnh. Khi đã nhận biết được thiết bị chụp ảnh, thì màu XYZ của mẫu 
màu chưa biết có thể được xác định từ màu RGB của nó trên hình ảnh này. Thuật toán 
phân nhóm sẽ được sử dụng để nhận diện, nếu có nhiều màu trên mẫu màu chưa biết.  
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(54) Phương pháp và thiết bị để xác định màu sắc từ hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc xác định màu của mẫu màu từ hình ảnh của mẫu màu này. Một 
phương án thực hiện sáng chế đề xuất thẻ ghi mẫu màu được in các mẫu màu của màu 
đã biết (ví dụ, các giá trị màu bộ ba XYZ). Sau đó, hình ảnh của mẫu màu thử được chụp 
bằng thiết bị dân dụng hiện có, chẳng hạn máy ảnh, số dân dụng hoặc điện thoại di động 
có máy ảnh, hình ảnh này cũng chứa thẻ ghi mẫu màu nêu trên. Sau đó, phép phân tích 
hồi quy được thực hiện nhờ sử dụng các mẫu màu RBG trên hình ảnh này và các màu 
XYZ đã biết của chúng để nhận biết đáp ứng bắt màu của thiết bị chụp ảnh. Theo một 
phương án thực hiện, các đặc tính cân chỉnh màu được xác định nhờ sử dụng N mẫu màu 
cân chỉnh đã biết, trong đó N nhỏ hơn tổng số mẫu màu cân chỉnh đã biết trong toàn bộ 
không gian màu. Khi đã nhận biết được thiết bị chụp ảnh, thì màu XYZ của mẫu màu 
chưa biết có thể được xác định từ màu RGB của nó trên hình ảnh này.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

(2- hydroxy-3-metyl-4-oxobutoxy)phosphonat, p-toluat và 
terephtalat bằng cách sử dụng vi sinh vật này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi sinh vật không có trong tự nhiên có chu trình (2-hydroxy- 3-
metyl-4-oxobutoxy)phosphonat, p-toluat, và/hoặc terephtalat. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sử dụng vi sinh vật này để sản xuất (2-hydroxy-3-metyl-4- 
oxobutoxy)phosphonat, p-toluat hoặc terephtalat.  
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E04F  15/10 

(22) 28.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/SE2011/050092 28.01.2011 (87) WO 2011/093785 04.08.2011 
(30) 1050095-7      29.01.2010 SE 
(71) VALINGE PHOTOCATALYTIC AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 
(72) Goran ZIEGLER (SE), Henrik JENSEN (DK), Theis REENBERG (DK) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp phủ các hạt cỡ nano 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất một tấm chứa các hạt cỡ nano xúc tác quang 
bằng cách phủ các hạt trong bề mặt ướt và vừa được thấm.  
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(21) 1-2012-02387 (51) 7 H04N  5/928 
(22) 12.02.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/000201 12.02.2010 (87) WO 2011/097762 18.08.2011 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, France 
(72) CHEN, Jian Feng (CN), MA, Xiao Jun (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát lại nội dung đồng bộ hóa 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị phát lại nội dung đồng bộ hóa tại mức trình 
chiếu, trong đó, nội dung thứ nhất được trình chiếu trên thiết bị thứ nhất và nội dung thứ 
hai mà giống hoặc tương quan với nội dung thứ nhất được trình chiếu trên thiết bị thứ 
hai. Phương pháp phát lại nội dung đồng bộ hóa này bao gồm các bước nhận thông điệp 
trạng thái từ thiết bị thứ nhất và thiết bị thứ hai, trong đó thông điệp truyền thông bao 
gồm thông tin về vị trí phát lại của nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai hiện đang được 
phát lại tại mức trình chiếu của thiết bị thứ nhất và thiết bị thứ hai; và để đáp ứng sự 
khác biệt giữa vị trí phát lại của nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai bao gồm trong 
thông điệp trạng thái ở trên giá trị ngưỡng, thực hiện điều chỉnh để duy trì sự khác biệt 
về vị trí phát lại của nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai tại mức trình chiếu của thiết 
bị thứ nhất và thiết bị thứ hai dưới giá trị ngưỡng.  
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(11) 31925 
(21) 1-2012-02388 (51) 7 H04L  12/28 
(22) 20.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/080018 20.12.2010 (87) WO 2011/085627 21.07.2011 
(30) 201010042792.0      14.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city, 
Guangdong Province 518044, People Republic of China 

(72) YAN, Min (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống kết hợp ứng dụng mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kết hợp ứng dụng mạng bao gồm các bước: thực hiện các 
thao tác tương ứng cho các ứng dụng theo hướng dẫn của người sử dụng; gửi đi thông tin 
kết hợp theo chuỗi quan hệ của những người sử dụng và quan hệ giữa các ứng dụng; 
đánh giá xem người sử dụng có đáp ứng thông tin kết hợp hay không; nếu người sử dụng 
đáp ứng thông tin kết hợp, cập nhập chuỗi quan hệ của những người sử dụng hoặc thực 
hiện các thao tác tương ứng cho các ứng dụng, theo các thao tác cho người sử dụng đáp 
ứng thông tin kết hợp. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất hệ thống kết hợp ứng dụng mạng. 
Công nghệ kết hợp ứng dụng mạng ở trên phân tích chuỗi quan hệ của những người sử 
dụng và quan hệ giữa các ứng dụng để phát hiện ra quan hệ ẩn giữa những người sử 
dụng của các ứng dụng khác nhau, để sử dụng thông tin kết hợp nhằm tạo ra sự kết hợp 
giữa các ứng dụng khác nhau và thông báo đến người sử dụng, vì vậy các ứng dụng khác 
nhau được kết hợp với nhau để giải quyết vấn đề của các ứng dụng độc lập và làm giàu 
dịch vụ mạng.  
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(11) 31926 
(21) 1-2012-02395 (51) 7 H04L  12/00 
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(86) PCT/CN2010/080064 21.12.2010 (87) WO2011/088718 28.07.2011 
(30) 201010001266.X      19.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) GOU, Xiaobin  (CN), CHEN, Xi (CN), GUO, Xiangyan (CN), ZHONG, Lei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống cập nhật cửa sổ phiên làm 

việc trong phần mềm tin nhắn nhanh 
  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống cập nhật cửa sổ 

phiên làm việc trong phần mềm tin nhắn nhanh (IM). Sau khi người dùng đăng nhập vào 
phần mềm IM, thiết bị cục bộ gửi tin nhắn cập nhật cửa sổ phiên làm việc tới máy chủ; 
thiết bị cục bộ tiếp nhận tệp tin cấu hình được gửi theo tin nhắn cập nhật cửa sổ phiên 
làm việc bởi máy chủ, và cập nhật cửa sổ phiên làm việc theo tệp tin cấu hình. Giải pháp 
kỹ thuật của sáng chế cập nhật cửa sổ phiên làm việc một cách kịp thời, tăng tốc xúc tiến 
các chức năng mới và cải thiện sự thoả mãn của người dùng.  
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(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) KADEREIT, Dieter (DE), SCHAEFER, Matthias (DE), HACHTEL, Stephanie (DE), 

DIETRICH, Axel (DE), HUEBSCHLE, Thomas (DE), HISS, Katrin (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dẫn xuất axit carboxylic có vòng oxazolopyrimiđin 

được thế ở vị trí 2,5, quy trình bào chế và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất oxazolopyrimiđin có công thức I, trong đó A, R1, R2, R3 
và X là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất có công thức I phù hợp ví dụ để 
làm lành vết thương.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ động 
  (57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ động. Phương 

pháp mã hóa vectơ động bao gồm: lựa chọn chế độ từ chế độ thứ nhất trong đó thông tin 
chỉ báo đơn vị dự báo vectơ động của ít nhất một đơn vị dự báo vectơ động được mã hóa 
và chế độ thứ hai trong đó quá trình tạo thông tin chỉ báo của đơn vị dự báo vectơ động 
dựa trên các điểm ảnh chứa trong khu vực được mã hóa trước đó kề với khối hiện tại 
được mã hóa; xác định đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại theo chế độ được 
chọn và mã hóa thông tin về đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại; và mã hóa vectơ 
khác giữa vectơ động của khối hiện tại và đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại.  
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(86) PCT/KR2011/000303  14.01.2011 (87) WO/2011/087323 21.07.2011 
(30) 10-2010-0003558       14.01.2010 KR 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHEON, Min-Su (KR), HAN, Woo-Jin (KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo 

(KR), LEE, Tammy (US), CHEN, Jianle (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh bằng cách biến đổi nhóm 
các đơn vị dự đoán sang miền tần số. Đơn vị dự đoán có thể được dự đoán bằng cách sử 
dụng các giá trị dự đoán của các đơn vị dự đoán trong nhóm các đơn vị dự đoán, thay vì 
các điểm ảnh được tạo ra bằng cách mã hóa và sau đó khôi phục các đơn vị dự đoán, 
thay vì các điểm ảnh được tạo ra bằng cách mã hoá và sau đó khôi phục các đơn vị dự 
đoán khác trong nhóm các đơn vị dự đoán. Như vậy, tỷ lệ nén mã hoá có thể được tăng 
lên do việc nhóm các đơn vị dự đoán. 
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(75) MESZAROS, FERENC  (HU) 

Vorosv¸ri ót 27, H-2519 PiliscsÐv, Hungary. 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp khử hàm lượng khí CO2 của khí thải và bầu khí 

quyển và thiết bị dùng để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp khử hàm lượng khí CO2 trong khí thải và 

bầu khí quyển và thiết bị dùng để thực hiện phương pháp này. Các dấu hiệu của giải 
pháp theo sáng chế là nước được ion hoá "hydroxit" chứa các ion (OH-) có tính chất 
kiềm được dùng làm môi trường phản ứng để liên kết khí cacbon dioxit (CO2), và khí 
cacbon dioxit (CO2) tham gia phản ứng với nước kiềm được ion hoá, và trong quá trình 
phản ứng giữa khí cacbon dioxit (CO2) và nước, ion cacbonat (CO3

2-) và hydro 
cacbonat/bicacbonat (2HCO3

-) được tạo ra, và chúng thoát ra ngoài khí quyển và/hoặc 
thoát khỏi bề mặt nước với hàm lượng khí CO2 được liên kết dưới dạng khí hoặc dạng 
lỏng bền vững.  
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(11) 31931 
(21) 1-2012-02408 (51) 7 C02F  11/12, A47K  11/02, B01D  

24/38,  29/00,  29/88 
(22) 20.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/050922      20.01.2011 (87) WO 2011/090092 28.07.2011 
(30) 2010-010466 20.01.2010 JP 

2010-010464 20.01.2010 JP 
2011-002622 10.01.2011 JP 
2011-002623 10.01.2011 JP 

(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 
1-1, Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535 Japan 

(72) NAKAMIYA, Toshihiro (JP), MURAI, Tatsunori (JP), IMAI, Shigeo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tách chất rắn - lỏng, thiết bị làm khô nước tiểu và 

phương tiện vệ sinh được trang bị các thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tách chất rắn - lỏng có khả năng tách các chất rắn và các 

chất lỏng một cách hữu hiệu và chuyển thành phần rắn. Thiết bị tách chất rắn - lỏng (10) 
này tách hỗn hợp của các chất rắn và các chất lỏng, như chất bài tiết từ con người, nước 
tiểu và phân của vật nuôi, hoặc rác trong nhà chẳng hạn, thành thành phần rắn và thành 
phần lỏng. Thiết bị tách chất rắn - lỏng (10) này bao gồm : tấm tách dạng tấm phẳng 
(11) mà tấm này chứa hỗn hợp của các chất rắn và các chất lỏng trên bề mặt trên của nó 
và được bố trí lỗ (12) để cho phép thành phần lỏng đi xuống phía dưới qua lỗ này; cơ 
cấu vận chuyển (13) đẩy thành phần rắn còn lại trên tấm tách (11) ra khỏi một đầu (11F) 
của tấm tách (11); và các chi tiết loại bỏ (16A, 16B) loại bỏ thành phần rắn bám vào lỗ 
(12) hoặc làm kín lỗ (12).  
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Kingdom 

(72) BOEHM, Jeffrey, Charles (US), DAVIS, Roderick, S. (US), KERNS, Jeffrey, K. (US), 
LIN, Guoliang (CN), NIE, Hong (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất chẹn kênh natri mở theo điện thế và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất chẹn kênh natri mở theo điện thế và dược phẩm chứa nó 

dùng để điều trị các bệnh về hô hấp và đường hô hấp. 
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(72) Takahiro TAMANO  (JP), Shuhei OHNO (JP), Toshihiko KANAZAWA  (JP), 

Toshikazu HATAKENAKA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất điện cực kiểu bột nhão 

của ắc quy chì-axit 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để sản xuất điện cực kiểu bột nhão của ắc quy 

chì-axit, trong đó, không gian ở phía mặt dưới của điện cực kiểu bột nhão của ắc quy 
chì-axit này được nhồi chất hoạt tính dạng bột nhão, để các gọng đằng trong của cực thu 
dòng, vốn tạo thành dạng lưới, không bị lộ ra. Cực thu dòng được nhồi chất hoạt tính 
dạng bột nhão để thu được điện cực khi cực thu dòng đi qua dưới bộ phận nhồi bao gồm 
phễu để chứa chất hoạt tính dạng bột nhão. Bề mặt điện cực được ép trong quá trình vận 
chuyển điện cực trước khi chất hoạt tính dạng bột nhão đưa vào được hoá cứng. Công 
đoạn ép bao gồm: bước ép thứ nhất là ép mạnh vùng thứ nhất của bề mặt điện cực nằm ở 
một phía theo chiều rộng, vốn vuông góc với chiều vận chuyển điện cực và chiều dày 
của điện cực; bước ép thứ hai là ép mạnh vùng thứ hai của bề mặt điện cực nằm ở phía 
kia theo chiều rộng; và bước ép thứ ba là ép vùng thứ nhất và vùng thứ hai của bề mặt 
điện cực trên toàn bộ bề rộng của điện cực. Mỗi trong số các bước từ bước ép thứ nhất 
đến bước ép thứ ba đều được thực hiện ít nhất một lần. Công đoạn ép này kết thúc ở 
bước ép thứ ba.  
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(72) HODOSHIMA Shinya (JP), YAGI Fuyuki (JP), WAKAMATSU Shuhei (JP), 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất khí tổng hợp 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất khí tổng hợp, trong đó điều tránh được là các 
hợp chất lưu huỳnh có nguồn gốc từ vật liệu có thể đúc được đã trộn lẫn vào trong khí 
tổng hợp, các hợp chất lưu huỳnh đã trộn lẫn này được tách và được thu gom cùng với 
cacbon đioxit, cacbon đioxit được thu gom này được tái tuần hoàn làm khí nguyên liệu 
và sau đó các hợp chất lưu huỳnh được cung cấp trực tiếp cho thiết bị refominh dẫn đến 
làm thoái biến chất xúc tác refominh trong thiết bị refominh do sự ngộ độc lưu huỳnh. 
Cacbon đioxit đã được tách và thu gom trong bước loại bỏ cacbon đioxit được đưa vào 
thiết bị khử lưu huỳnh của bước khử lưu huỳnh hoặc thiết bị hấp phụ các hợp chất lưu 
huỳnh trước khi được tái tuần hoàn vào thiết bị refominh để loại bỏ các hợp chất lưu 
huỳnh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh trong vật liệu có 

thể đúc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh trong vật liệu có thể đúc 

được, trong đó các hợp chất lưu huỳnh có nguồn gốc từ vật liệu có thể đúc được trộn lẫn 
vào khí tổng hợp được tạo ra bởi phản ứng refominh và các hợp chất lưu huỳnh đã trộn 
lẫn này được tách và được thu gom cùng với cacbon đioxit và tiếp theo được cấp vào 
thiết bị refominh, nhờ vậy tránh được sự thoái biến của chất xúc tác refominh của thiết 
bí refominh do sự ngộ độc lưu huỳnh. Khí thổi là hơi nước hoặc khí chứa hơi nước được 
thổi vào trong ống dẫn để sử dụng cho thiết bị sản xuất khí tổng hợp và làm khô kiệt để 
loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh có trong vật liệu có thể đúc được trước khi bắt đầu quá 
trình vận hành của thiết bị sản xuất khí tổng hợp, để tránh việc các hợp chất lưu huỳnh bị 
giải phóng bởi khí tổng hợp nóng.  
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6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 
(72) YAMANISHI Keisuke (JP), FUKUCHI Ryo (JP), KAMINAGA Kengo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Mạch điện tử, phương pháp tạo ra mạch điện tử này và tấm 

mỏng mạ đồng để tạo ra mạch điện tử 
  (57)    Sáng chế đề cập đến mạch điện tử ở dạng sản phẩm nhiều lớp có cấu trúc bao gồm lớp 

(A) làm bằng lá đồng hoặc hợp kim đồng được tạo ra trên một hoặc cả hai mặt của nền 
nhựa, lớp mạ đồng hoặc hợp kim đồng (B) được tạo ra trên một phần hoặc toàn bộ bề 
mặt của lớp (A), lớp mạ (C) được tạo ra trên một phần hoặc toàn bộ bề mặt của lớp (B) 
và có tốc độ khắc ăn mòn chậm hơn so với tốc độ khắc ăn mòn của đồng đối với dung 
dịch khắc ăn mòn đồng, và lớp mạ đồng hoặc hợp kim đồng (D) được tạo ra trên lớp (C) 
và có độ dày lớn hơn hoặc bằng 0,05μm và nhỏ hơn 1μm, và mạch này được làm bằng 
mạch đồng thu được bằng cách khắc ăn mòn và loại bỏ một phần của phần nhiều lớp 
gồm lớp (A), lớp (B), lớp (C) và lớp (D) cho đến bề mặt nền nhựa. Nhờ đó có thể tạo ra 
mạch có độ rộng đồng đều, cải thiện các đặc tính khắc ăn mòn khi khắc ăn mòn dạng sơ 
đồ mạch, và ngăn ngừa sự xuất hiện của điểm ngắn mạch và các khuyết tật theo độ dày 
của mạch. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra mạch điện tử này và tấm mỏng 
mạ đồng để tạo ra mạch điện tử.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Panen xây dựng, kết cấu panen xây dựng và phương pháp xây 

dựng kết cấu panen xây dựng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới panen xây dựng, kết cấu panen xây dựng và phương pháp xây dựng 

kết cấu panen xây dựng. Panen xây dựng theo sáng chế có lõi và lớp phủ được phủ trên 
lõi. Lõi bao gồm khung và một hoặc nhiều hơn một khối kết cấu cách nhiệt. Các khối 
kết cấu cách nhiệt có thể là các khối vật liệu xốp polystyren nở (EPS). Lớp phủ có lớp 
trát làm nhám bên trong và lớp vữa san bằng chính ngoài. Lớp trát làm nhám bên trong 
có thể được tạo ra bao gồm ít nhất hai lớp. Lớp vữa san bằng chính ngoài có thể có lưới 
sợi thuỷ tinh gắn vào lớp vữa san bằng chính ngoài. Ngoài ra, phương pháp xây dựng kết 
cấu panen xây dựng bao gồm các công đoạn: tạo ra lõi bằng cách sử dụng một khung và 
một hoặc nhiều hơn một khối, phủ lớp trát làm nhám bên trong lên lõi, và phủ một lớp 
vữa san bằng chính ngoài trên lớp trát làm nhám bên trong.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Súng bắn đất sét bít kín cho các lò luyện kim 

  (57)     Sáng chế tới súng bắn đất sét bít kín (10) cho các lò luyện kim có xi lanh áp suất (11) để 
chứa chất bít kín (13) và búa nén (14) để ép chất bít kín (13) ra khỏi miệng xả (19) của 
xi lanh áp suất được ép tới lỗ rót của lò, trong đó xi lanh áp suất (11) có lớp lót xi lanh 
chứa cụm ống lót chịu mài mòn (18) được gắn vào lớp lót xi lanh được cấu tạo từ ít nhất 
một ống lót tạo ra từ phần tấm hàn.  
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(72) TANG, Peng Cho (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối dược dụng của dẫn xuất dị vòng chứa pyrolo-nitơ, 

phương pháp điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối dược dụng của dẫn xuất dị vòng pyrolo-nitơ, phương pháp 

điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến muối dược 
dụng của (R,Z)-2-(5-flo-2-oxo-1,2-đihyđro-inđol-3-metylen)-5-(2-hyđroxy-3- 
morpholinyl-4-ylpropyl)-3-metyl-5,6,7,8-tetrahy®ro-1H-pyrolo[3,2-c]azepin-4-on cã 
công thức (I), phương pháp điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO.. LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xác định vectơ chuyển động của khối hiện thời 
dựa vào vectơ chuyển động của ít nhất một khối được mã hoá/giải mã trước khi mã 
hoá/giải mã khối hiện thời này, và mã hoá/giải mã dự báo khối hiện thời dựa vào một 
trong số dự báo chiều thứ nhất, dự báo chiều thứ hai, và dự báo hai chiều, theo vectơ 
chuyển động xác định được.  
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(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã vectơ chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để mã hoá và giải mã vectơ chuyển động 
của khối hiện tại. Phương pháp mã hoá bao gồm các bước: tạo thông tin về vectơ chuyển 
động dựa trên vectơ chuyển động của khối hiện tại và bộ dự báo vectơ chuyển động của 
khối hiện tại nhờ đánh giá vectơ chuyển động và xác định ứng viên bộ dự báo vectơ 
chuyển động thứ nhất từ trong số các ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động làm bộ dự 
báo vectơ chuyển động dựa trên kết quả của việc đánh giá; và tạo vectơ chuyển động ảo 
nhờ sử dụng ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động thứ hai và thông tin về vectơ chuyển 
động, tạo các sai khác giữa vectơ chuyển động ảo và các ứng viên bộ dự báo vectơ 
chuyển động, so sánh các sai khác vectơ với thông tin về vectơ chuyển động, và loại trừ 
có lựa chọn ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động thứ hai theo bước so sánh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tổng hợp các hợp chất axit và este của axit boronic

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp hợp chất axit và este của axit boronic. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp cải tiến để sản xuất ở quy mô lớn hợp chất axit 
và este của axit boronic, bao gồm chất ức chế phân huỷ protein axit boronic peptit 
bortezomib.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tổng hợp các hợp chất axit và este của axit boronic

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp hợp chất axit và este của axit boronic. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp cải tiến để sản xuất ở quy mô lớn hợp chất axit 
và este của axit boronic, bao gồm chất ức chế phân huỷ protein axit boronic peptit 
bortezomib. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu hồi hiệu quả nguyên tố nhóm platin từ phế 

liệu đồng-sắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện thu hồi hiệu quả nguyên tố nhóm platin bằng tập trung 

hiệu quả trong pha đồng nóng chảy được thu từ phế liệu đồng-sắt có chứa nguyên tố 
nhóm platin. Nó là phương pháp gồm có nóng chảy phế liệu đồng-sắt nguyên tố nhóm 
platin, tạo thành sự nóng chảy vào hai pha chất lỏng, pha sắt nóng chảy có chứa ít nhất 
kim loại hiếm được chọn từ nhóm gồm có Nd, Pr, và Dy và pha sắt nóng chảy có hàm 
lượng cacbon ít nhất là 1% khối lượng với cacbon được chứa trong pha sắt nóng chảy 
được chỉ ra từ cacbon được chứa trong sự nung chảy, tách thành hai pha chất lỏng và thu 
hồi pha sắt nóng chảy, và tách thành và thu hồi từ pha đồng nóng chảy nguyên tố nhóm 
platin được hoà tan ở đó. Phế liệu đồng sắt có thể chứa kim loại hiếm, hoặc chi tiết có 
chứa kim loại hiếm có thể được thêm cho sự nung chảy. Tổng hàm lượng của kim loại 
quý được chứa trong sự nung chảy thích hợp hơn là 1% khối lượng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đăng ký thông tin từ trang web 

  (57)     Phương pháp và thiết bị đăng ký thông tin từ trang web được bộc lộ trong sáng chế này. 
Phương pháp bao gồm các bước: nhận dạng khối trang web người dùng đăng ký thông 
qua cây mẫu đổi tượng tài liệu (DOM) thứ nhất của trang web để lấy thông tin nhận 
dạng (101); tiếp nhận và lưu trữ địa chỉ tài nguyên (URL) của tất cả các liên kết trong 
khối trang web được đăng ký bởi người dùng, theo dõi URL trong khối trang web được 
đăng ký bởi người dùng theo thời gian thực phù hợp với thông tin nhận dạng và URL lưu 
trữ để xác định xem có sự thay đổi trong URL lưu trữ (102) không; và nếu có thay đổi 
trong URL trong khối trang web được đăng ký bởi người dùng, thì hiển thị trang web 
tương ứng với URL thay đổi (103). Thiết bị bao gồm: môđun nhận dạng, môđun theo 
dõi thời gian thực và môđun hiển thị. Phương pháp và thiết bị có thể đăng ký bất kỳ khối 
nội dung nào trong trang web và giảm nguồn dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp 
nội dung.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sơn chống ăn mòn, phương pháp sản xuất sơn này, phương pháp 

chống ăn mòn cho vật liệu thép và lớp phủ chống ăn mòn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sơn chống ăn mòn chứa: hỗn hợp gồm xi măng, vật liệu vô cơ và 

chất nở; chất nổi polyme được tuyển chọn từ chất nổi chứa copolyme styren/butađien 
hoặc chất nổi chứa copolyme acryl/styren; và nitrit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất sơn này, phương pháp chống ăn mòn cho vật liệu thép và lớp phủ 
chống ăn mòn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo giao diện người dùng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để tạo ra giao diện người dùng. Phương pháp 
này bao gồm các bước : thu thập các lớp cần vẽ và các kiểu lớp của các lớp cần vẽ (101), 
truy hồi thông tin thuộc tính của từng lớp cần vẽ theo kiểu lớp tương ứng với lớp đó và 
vẽ từng lớp cần vẽ theo thông tin thuộc tính truy hồi được để thu được các lớp được vẽ 
(102); kết hợp các lớp được vẽ với nhau để tạo ra giao diện người dùng (103). Giải pháp 
theo sáng chế sẽ đa dạng hoá giao diện người dùng và làm cho việc thay đổi giao diện 
người dùng trở nên dễ dàng hơn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất amin vòng và thuốc diệt ve bét 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất amin vòng được biểu thị bằng công thức (I) (trong công thức 
(I), Cy1 và Cy2 độc lập là nhóm C 6-10 aryl hoặc nhóm heteroxyclyl; R1a đến R5a độc lập là 
nguyên tử hyđro hoặc nhóm C1-6 alkyl chưa được thế hoặc được thế; R10, R11, R20 và R21 
độc lập là nhóm C1-6 alkyl chưa được thế hoặc được thế, nhóm C1-6 alkoxy chưa được thế 
hoặc được thế, nguyên tử halogen hoặc các nguyên tử tương tự; mỗi m, n, p, và r là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 5; và Y biểu thị nguyên tử oxy hoặc các nguyên tử 
tương tự) hoặc muối của chúng, và thuốc diệt ve bét chứa hợp chất này.  
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(54) Sơn chống ăn mòn và vật thể gia công chứa chất nền kim loại 

được sơn bằng sơn chống ăn mòn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sơn chống ăn mòn và vật thể gia công chứa chất nền kim loại được 

sơn bằng sơn chống ăn mòn này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị vận hành ở nút chuyển tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đảm bảo an toàn cho các nút chuyển tiếp 
không dây. Để giảm rủi ro về an toàn đặt ra do chèn nút chuyển tiếp vào trong mạng 
truyền thông, cả hai thủ tục xác thực thiết bị và xác thực thuê bao đều được thực hiện ở 
nút chuyển tiếp. Thủ tục xác thực thiết bị và xác thực thuê bao có thể dược liên kết với 
nhau sao cho nút chuyển tiếp được phép truy nhập để vận hành trong mạng chỉ khi cả 
hai thủ tục xác thực thiết bị và xác thực thuê bao đều thành công. Ngoài ra, mạng truyền 
thông (hoặc nút xác thực) còn có thể xác minh rằng ký hiệu nhận dạng thuê bao (thu 
được trong quá trình xác thực thuê bao) gắn kết với kiểu thiết bị tương ứng (được nhận 
dạng bằng ký hiệu nhận dạng thiết bị trong quá trình xác thực thiết bị tương ứng) trong 
quy trình xác thực thuê bao.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp đóng rắn lớp phủ nano bảo giác trên tất cả các 

bề mặt và tất cả các phần của cấu trúc hoặc cụm lắp ráp ba 
chiều bằng quy trình plasma ở áp suất thấp và cấu trúc hoặc 
cụm lắp ráp ba chiều bao gồm lớp phủ nano bảo giác được 
đóng rắn bởi phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp phủ nano bảo giác được phủ bằng quy trình plasma ở áp suất 
thấp. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp đóng rắn lớp phủ bảo giác trên tất cả các 
bề mặt và tất cả các phần của cấu trúc hoặc cụm lắp ráp ba chiều bao gồm các thành 
phần dẫn điện và không dẫn điện, khác biệt ở chỗ lớp phủ này được đóng rắn bằng quy 
trình trùng hợp plasma ở áp suất thấp, trước đó là bước khử khí cho cấu trúc hoặc cụm 
lắp ráp.  
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5619 DTC Parkway, Suite 1000, Greenwood Village, CO 80111, United States 

(72) BURBA, John (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình, phương pháp, thiết bị và hệ thống thủy luyện thu 

hồi kim loại và sản phẩm kim loại thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình, phương pháp, thiết bị và hệ thống thủy luyện thu hồi kim 

loại và sản phẩm kim loại thu được. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị xử lý khoáng chất 
bao gồm thiết bị nhiệt điện kết hợp để cung cấp năng lượng điện và nhiệt thải cho các 
thiết bị khác và thiết bị điện hóa tạo axít để tạo ra axít vô cơ từ muối để sử dụng trong 
việc thu hồi kim loại quý.  
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(11) 31953 
(21) 1-2012-02505 (51) 7 C04B  35/80,  35/14,  35/20,  35/22 
(22) 14.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2010/008936 14.12.2010 (87) WO2011/105688 01.09.2011 
(30) 10-2010-0016616       24.02.2010 KR 
(71) KCC CORPORATION  (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul 137-855, Republic of Korea 
(72) LEE Jin Hyuk (KR), SEOG In Sig (KR), LEE Jeung Je (KR), JUNG Won Sik (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo sợi gốm tan sinh học và sợi gốm tan sinh học 

được tạo ra từ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo sợi gốm và sợi gốm tan sinh học được tạo ra từ chế 

phẩm này để dùng làm vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao, đặc biệt hơn, chế phẩm tạo sợi 
gốm này bao gồm oxit tạo mạng là SiO2, oxit cải biến là CaO và MgO, và oxit trung 
gian là ZrO2, Al2O3 và B2O3 với tỷ lệ thích hợp để cải thiện độ tan của sợi gốm trong 
dịch thể nhân tạo; có các đặc tính cơ/nhiệt tốt như khả năng chịu nhiệt, độ nhớt ở nhiệt 
độ cao, độ bền nén và khả năng phục hồi khi được sử dụng ở nhiệt độ cao tới 1260oC; và 
đem lại hiệu quả kinh tế vì sợi gốm này có thể được chế tạo một cách dễ dàng bằng cách 
sử dụng các thiết bị hiện có. Sáng chế còn đề cập đến sợi gốm tan sinh học được tạo ra 
từ chế phẩm này để dùng làm vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao.  
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(11) 31954 
(21) 1-2012-02511 (51) 7 B31B  1/25,  1/26,  7/00, B31F  1/08, 

B32B  27/06, B29C  53/06 
(22) 26.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000316  26.01.2011 (87) WO2011/091989 04.08.2011 
(30) 10 2010 005 848.3       26.01.2010 DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18 CH-8212 Neuhausen, Switzerland 
(72) WOLTERS Michael (DE), PELZER Stefan (DE), SCHMIDT Holger (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình chế tạo hộp chứa thực phẩm từ vật liệu hỗn hợp 

phẳng không chứa nhôm có nhiều lớp trong bằng cách gấp 
nguội 

  (57)    Sáng chế nói chung đề cập đến quy trình chế tạo hộp chứa bao quanh phần bên trong, 
bao gồm các bước a. tạo ra vật liệu hỗn hợp phẳng bao gồm i. lớp mang, ii. lớp chắn chất 
dẻo kết nối với lớp mang này, iii. ít nhất hai lớp chất dẻo nóng KSa và KSw, các lớp này 
được tạo ra ở phía của lớp chắn chất dẻo đối diện cách xa khỏi lớp mang, ít nhất một 
trong số ít nhất hai lớp chất dẻo là hỗn hợp chất dẻo của ít nhất hai chất dẻo, b. gấp vật 
liệu hỗn hợp phẳng để tạo ra nếp gấp với ít nhất hai bề mặt gấp sát liền với nhau và c. 
kết nối một cách tương ứng ít nhất là vùng phần của ít nhất hai bề mặt gấp bằng cách 
làm nóng vùng phần này để tạo ra vùng hộp chứa, ít nhất một trong số ít nhất hai lớp 
chất dẻo nóng ở bước b. có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của lớp chất dẻo này, 
và hộp chứa thu được bởi quy trình này. 
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(11) 31955 
(21) 1-2012-02512 (51) 7 B32B  1/25,  7/00, B31F  1/08 
(22) 26.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000315 26.01.2011 (87) WO2011/091988 04.08.2011 
(30) 10 2010 005 850.5      26.01.2010 DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18 CH-8212 Neuhausen, Switzerland 
(72) WOLTERS Michael (DE), PELZER Stefan  (DE), KAUL Matthias (DE), LORENZ 

Gunther (DE), PETERGES Olivier (BE), SCHMIDT Holger (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình chế tạo hộp chứa thực phẩm từ vật liệu hỗn hợp 

phẳng không chứa nhôm có nhiều lớp trong bằng cách gấp 
nguội 

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến quy trình chế tạo hộp chứa bao quanh phần bên trong, 
bao gồm các bước a. tạo ra vật liệu hỗn hợp phẳng bao gồm i. lớp mang, ii. lớp chắn chất 
dẻo kết nối với lớp mang này, iii. ít nhất một lớp chất dẻo nóng KSa kết nối với lớp chắn 
chất dẻo, ít nhất một lớp chất dẻo tuỳ ý là hỗn hợp chất dẻo của ít nhất hai chất dẻo, b. 
gấp vật liệu hỗn hợp phẳng để tạo ra nếp gấp với ít nhất hai bề mặt gấp sát liền với nhau 
và c. kết nối một cách tương ứng ít nhất là vùng phần của ít nhất hai bề mặt gấp bằng 
cách làm nóng vùng phần này để tạo ra vùng hộp chứa, và hộp chứa thu được bởi quy 
trình này.  
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(11) 31956 
(21) 1-2012-02519 (51) 7 H01T  13/04, F02P  13/00 
(22) 23.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/054042    23.02.2011 (87) WO/2011/105456 01.09.2011 
(30) 2010-038536    24.02.2010  JP 
(71) NGK SPARK PLUG CO LTD  (JP) 

14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678525 Japan 
(72) FUMA Tomohiro (JP), SONODA Yutaka  (JP), KITAMURA Ryohei (JP), 

YAMAMOTO Takao  (JP), OHTA Junpei  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nắp bugi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bugi là kết cấu ngăn chặn một cách chắc chắn hơn sự dò dòng 
điện nhờ ngăn chặn sự xâm nhập của nước từ khe hở giữa khối điện cực và thành phần 
cao su. Nắp bugi (1) bao gồm phần đấu nối điện (5) đấu nối điện phần bugi đánh lửa với 
dây điện bugi, khối điện cực (2) được tạo ra trên mặt bên ngoài của phần đấu nối điện 
(5) và thành phần cao su dạng hình trụ (3) được lắp ở một đầu của khối điện cực (2) của 
khối điện cực (2) và bugi đánh lửa hoặc dạng tương tự được lắp vào đó.  
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(11) 31957 
(21) 1-2012-02526 (51) 7 A61K  8/37,  8/06,  8/35,  8/86,  8/92, 

A61Q  17/04 
(22) 27.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/073560     27.12.2010 (87) WO 2011/092992 04.08.2011 
(30) 2010-017893     29.01.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) TAKAKURA, Tomiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm chống nắng dạng nhũ tương loại dầu trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm chống nắng dạng nhũ tương loại dầu trong nước có khả 
năng chặn tia cực tím (UV) được cải thiện nhờ chứa một lượng lớn chất hấp thụ tia UV, 
trong khi có độ ổn định nhũ tương và tính tiện dụng tốt. Cụ thể, sáng chế đề cập đến mỹ 
phẩm chống nắng dạng nhũ tương loại dầu trong nước, đặc trưng ở chỗ, mỹ phẩm này 
chứa (A) octyl metoxyxinamat với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 7,5% trọng lượng, 
(C) copolyme khối polyoxyetylen-polyoxyalkylen alkyl ete với lượng nằm trong khoảng 
từ 0,5 đến 3% trọng lượng có cấu trúc đặc trưng và (D) không nhỏ hơn 10% trọng lượng 
của dầu không phân cực tương ứng với tổng lượng thành phần dầu. Mỹ phẩm chống 
nắng dạng nhũ tương loại dầu trong nước đặc trưng ở chỗ có đường kính hạt nhũ tương 
trung bình không lớn hơn 700nm.  
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(11) 31958 
(21) 1-2012-02531 (51) 7 B42B  5/00, B26F  1/32 
(22) 13.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/000146      13.01.2011 (87) WO2011/093016 04.08.2011 
(30) 2010-014860      26.01.2010 JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1050001, Japan 
(72) WU Xiao Dong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ đóng giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ đóng giấy để cho phép nhiều tờ giấy được đóng mà không 
sử dụng vật liệu đóng như các ghim dập, và để cho phép quy trình đóng được thực hiện 
một cách thích hợp và dễ dàng trên các tờ giấy nhìn thấy được. Kết cấu theo sáng chế 
trong đó hướng đột lỗ và hướng cắt được hướng về phía tay quay, và phần đã được đột lỗ 
nhìn thấy được trong khi quy trình đóng qua phần cửa sổ. Do vậy, có thể thực hiện quy 
trình đóng một cách thích hợp và dễ dàng trên các tờ giấy nhìn thấy được. Hơn nữa, do 
nhiều tờ giấy được đóng bởi dải, nên có thể đóng nhiều tờ giấy mà không sử dụng vật 
liệu đóng.  
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(11) 31959 
(21) 1-2012-02540 (51) 7 H01M  4/66, C25D  5/10,  7/06,  9/08
(22) 19.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/050812       19.01.2011 (87) WO 2011/090044 28.07.2011 
(30) 2010-012826       25.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2012 
(71) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 
(72) ARAI Hideta (JP), KAMINAGA Kengo (JP), MIKI Atsushi (JP), IWASAKI Yuichi 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lá đồng dùng làm cực góp điện của điện cực âm của ăcquy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lá đồng dùng làm cực góp điện của điện cực âm của ăcquy, trong 
đó: việc xử lý tạo nhám được thực hiện đối với cả mặt trước và mặt sau của lá đồng cán 
hoặc lá đồng hợp kim; độ nhám bề mặt trung bình Ra của cả mặt trước và mặt sau xác 
định được bằng kính hiển vi laze nằm trong khoảng từ 0,04 đến 0,20μm; và tỷ lệ hệ số 
diện tích bề mặt (C)/(C') nằm trong khoảng 1,0 < (C)/(C')<1,1, trong đó (C) là giá trị 
tính được từ (A)/(B) với (A) là diện tích bề mặt có kích thước ba chiều thu được bằng 
cách xác định bề mặt nhám bằng kính hiển vi laze, (B) là bề mặt có kích thước hai chiều 
làm bề mặt chiếu khi xác định diện tích bề mặt có kích thước ba chiều, và (C') là giá trị 
tính được từ (A )/(B') với (A) là diện tích bề mặt có kích thước ba chiều thu được bằng 
cách xác định các bề mặt không được tạo nhám của lá đồng cán hoặc lá đồng hợp kim 
bằng kính hiển vi laze, (B') là bề mặt có kích thước hai chiều làm bề mặt chiếu khi xác 
định diện tích bề mặt có kích thước ba chiều. Lá đồng theo sáng chế có độ bám dính của 
vật liệu hoạt tính của ăcquy tốt, và có thể làm giảm sự thay đổi trọng lượng bề mặt của 
vật liệu hoạt tính này, và còn có độ bền thời tiết và độ bền nhiệt tốt.  
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(11) 31960 
(21) 1-2012-02548 (51) 7 F23L  7/00, F02C  1/00, F23M  5/00,  

5/08 
(22) 26.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/022553 26.01.2011 (87) WO2011/094294 04.08.2011 
(30) 61/299,272 28.01.2010 US 

12/714,074 26.02.2010 US 
12/872,777 31.08.2010 US 

(71) 1. PALMER LABS, LLC.  (US) 
300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 
2. 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 
300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 

(72) Rodney John Allam (GB), Miles R. Palmer (US), Glenn William Jr. Brown (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát điện sử dụng chất lưu công tác 

cacbon ®ioxit 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống phát điện bằng cách sử dụng buồng đốt hiệu 

quả cao kết hợp với chất lưu tuần hoàn CO2. Theo cách có lợi, phương pháp và hệ thống 
theo một phương án thực hiện cụ thể của sáng chế có thể sử dụng tuabin phát điện có tỷ 
lệ áp suất nhỏ và bộ trao đổi nhiệt tiết kiệm. Nhiệt cấp thấp bổ sung từ nguồn bên ngoài 
có thể được dùng để cấp một phần nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chất lưu tuần hoàn 
CO2 được tái tuần hoàn. Nhiên liệu có nguồn gốc từ CO2 có thể được thu lại và phân 
phối ở áp lực đường ống. Các tạp chất khác có thể được thu lại.  
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(21) 1-2012-02553 (51) 7 B32B  27/30,  27/00,  27/32, C08L  

23/00,  25/02 
(22) 01.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/000548  01.02.2011 (87) WO 2011/099252 18.08.2011 
(30) 2010-026146 09.02.2010 JP 

2010-026147 09.02.2010 JP 
2010-026148 09.02.2010 JP 

(71) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  (JP) 
5-8, Higashi-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

(72) YATSUZUKA, Taichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Màng nhiều lớp 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất màng nhiều lớp có khả năng gia công tốt theo thông 
số cài đặt máy ép cùng với khả năng có thể làm tăng tỷ lệ hiệu suất của các FPC. Các 
màng nhiều lớp 100, 100A theo sáng chế được trang bị các lớp tách khuôn thứ nhất 110, 
110a, và lớp đệm 120. Lớp tách khuôn thứ nhất được tạo ra từ một loại nhựa trong đó 
thành phần chính là nhựa thuộc chuỗi polystyren có cấu trúc synđiotactic là thành phần 
chính. Lớp đệm bao gồm hơn 60 phần tính theo khối lượng và 98 phần tính theo khối 
lượng hoặc nhỏ hơn của nhựa thuộc chuỗi polyolefin, và 2 phần tính theo khối lượng 
hoặc lớn hơn và ít hơn 40 phần tính theo khối lượng của nhựa thuộc chuỗi polystyren có 
cấu trúc synđiotactic. Như vậy, lớp đệm này được đặt trên một mặt của lớp tách khuôn 
thứ nhất.  
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(11) 31962 
(21) 1-2012-02559 (51) 7 G01N  33/49,  33/50,  33/53,  35/00 
(22) 11.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2011/000192 11.01.2011 (87) WO 2011/093602 04.08.2011 
(30) 10-2010-0008392       29.01.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) In Wook KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị kênh dẫn vi dòng chảy ly tâm và phương pháp phát 

hiện chất phân tích trong mẫu chất lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kênh dẫn vi dòng chảy ly tâm để phát hiện chất được phân 

tích trong mẫu chất lỏng và phương pháp phát hiện chất được phân tích trong mẫu chất 
lỏng nhờ sử dụng thiết bị kênh dẫn vi dòng chảy ly tâm này. Hiệu suất phản ứng được 
nâng cao nhờ sử dụng dòng chảy tuần hoàn của mẫu chất lỏng được tạo ra bởi sự kết hợp 
luân phiên giữa lực mao dẫn và lực ly tâm, nhờ đó làm tăng độ nhạy phát hiện.  
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(11) 31963 
(21) 1-2012-02560 (51) 7 F16L  19/00 
(22) 28.08.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20, ngách 1/48, ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đầu nối ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối ống bao gồm: thân đầu nối (1) có hai hoặc nhiều lỗ lắp ống 
nối thông với nhau; đai ốc (3) bao quanh ống (7) và được nối với thân đầu nối (1) bằng 
mối nối ren; gioăng (2) được bố trí trong lỗ lắp ống, bao quanh mặt ngoài của ống (7) và 
tì vào phần vai (11) được tạo ra ở bên trong lỗ lắp ống; bạc đẩy (4) bao quanh ống (7) và 
được bố trí giữa gioăng (2) và đai ốc (3); trong đó mặt tiếp xúc giữa gioăng (2) và bạc 
đẩy (4) là các mặt cơn sao cho khi vặn chặt đai ốc (3) vào thân đầu nối (1), đai ốc sẽ đẩy 
bạc đẩy tiến về phía gioăng, làm cho mặt côn của gioăng (2) trượt trên mặt côn của bạc 
đẩy (4) để thu nhỏ đường kính nhằm ép chặt vào mặt ngoài của ống (7) hoặc mở rộng 
đường kính để ép chặt vào mặt trong của lỗ lắp ống, nhờ đó tạo ra mối nối kín giữa ống 
(7) và thân đầu nối (1).  
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(11) 31964 
(21) 1-2012-02567 (51) 7 B32B  17/10, C08J  5/18, H01L  

31/048, C08K  5/3475 
(22) 19.03.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2010/027976     19.03.2010 (87) WO2011/115628 22.09.2011 
(71) SOLUTIA INC.  (US) 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, United States of America 
(72) CUI, Weihong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mô đun quang điện lớp chặn có polyme được làm ổn định 
  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị quang điện lớp chặn chứa kim loại và lớp poly(vinyl butyral) 

kết hợp với lượng 1H-benzotriazol thích hợp. Khi thiên áp được cấp đến thiết bị quang 
điện lớp chặn, thì 1H-benzotriazol tạo ra một lớp rào cản ở giao diện kim loại/poly(vinyl 
butyral) để, ví dụ, gần như bất ngờ loại bỏ được hiện tượng ngả màu vàng của poly(vinyl 
butyral) trong thiết bị quang điện lớp chặn chứa thành phần bạc.  
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(11) 31965 
(21) 1-2012-02577 (51) 7 A61F  9/00, B65D  47/18 
(22) 03.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/000182   03.02.2011 (87) WO 2011/095877 11.08.2011 
(30) 10/00457      04.02.2010 FR 
(71) LABORATOIRES THEA  (FR) 

12, rue Louis BlÐriot, Zone Industrielle du BrÐzet, F-63100 Clermont-Ferrand, France 
(72) DEFEMME Alain (FR), MERCIER Fabrice (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu phân phối từng giọt chất lỏng và chai chứa chất lỏng có 

đầu phân phối này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chai dùng để chứa chất lỏng có đầu phân phối giọt, 
chai này bao gồm vật chứa có thành biến dạng đàn hồi được, vật chứa này có thể hút 
không khí vào trong vật chứa, được lắp đầu phân phối chất lỏng bao gồm một phần 
đầu đếm giọt nhô ra ngoài chai và màng lọc kháng vi khuẩn, màng này có một phần 
thấm nước và một phần kỵ nước, được đặt ngang đường dẫn chất lỏng và không khí, 
tại đế của phần đầu nêu trên. Đầu phân phối bao gồm một bộ phận chặn với thân có 
rãnh, bộ phận chặn này có một tấm lót có lỗ điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng nằm 
dọc theo vật chứa và ngược hướng với khoang nằm dưới màng nêu trên. Tại đế của 
bộ phận chặn này, trên thành bên trong của chai, các phần cong theo chiều dọc đỡ 
một chi tiết ở tâm tạo thành các đường dẫn hình sao dẫn hướng không khí theo 
hướng kính nạp vào trong chai sau khi đi qua tấm lót có lỗ.  
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(11) 31966 
(21) 1-2012-02586 (51) 7 A47J  31/41,  31/40, A23L  2/40, 

B01F  3/04 
(22) 31.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/023157  31.01.2011 (87) WO2011/094677 04.08.2011 
(30) 61/337,184       01.02.2010 US 
(71) GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC.  (US) 

33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, United States of America 
(72) NOVAK Thomas J. (US), PACKARD Ross (US), PETERSON Peter (US), GULLA 

Shawn (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để cacbonat hóa đồ uống trong hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thiết bị, phương pháp và các hộp để cacbonat hóa chất lỏng tiền 
chất, như nước, để tạo ra đồ uống. Nguồn cacbon đioxit có thể được tạo ra trong hộp, mà 
được sử dụng để tạo ra khí cacbon đioxit, khí này được hòa tan vào trong chất lỏng tiền 
chất. Môi trường đồ uống, như hỗn hợp uống dạng bột hoặc xirô lỏng, có thể được trong 
cùng một hộp, hoặc hộp riêng biệt như nguồn cacbon đioxit và được trộn với chất lỏng 
tiền chất để tạo ra đồ uống. Việc sử dụng một hoặc nhiều hộp cho nguồn cacbon đioxit 
và/hoặc môi trường đồ uống có thể khiến cho dễ sử dụng và thiết bị pha các đồ uống 
cacbonat hóa không bị bẩn, ví dụ, tại nhà của người tiêu dùng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611, Japan 
(72) AKITA Yoshikatsu (JP), YAMADA Shinichi (JP), SHIBANO Ken (JP), 

MURAMATSU Go (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu lắp cảm biến khí xả dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp cảm biến khí xả dùng cho xe máy. Xe máy này có động 
cơ mà trong đó cụm xi lanh kéo dài từ hộp trục khủy theo cách nghiêng về phía trước, 
ống xả nối với cửa xả tạo ra ở đầu xi lanh của cụm xi lanh và kéo dài về phía sau, và 
cảm biến khí xả để dò tình trạng của khí xả, trong đó cảm biến khí xả được lắp vào ống 
xả ngay bên dưới cụm xi lanh, và được tạo ra có phần đầu cuối được bố trí hướng lên 
trên.  
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C07H  15/234 

(22) 03.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/052263   03.02.2011 (87) WO 2011/096484 11.08.2011 
(30) 2010-021817      03.02.2010 JP 
(71) 1. MICROBIAL CHEMISTRY RESEARCH FOUNDATION  (JP) 

14-23, Kamiosaki 3 -chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021, Japan 
2. The University of Tokyo  (JP) 
3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654, Japan 

(72) MATSUDA, Ryoichi (JP), SHIOZUKA, Masataka (JP), WAGATSUMA, Akira  (JP), 
TAKAHASHI, Yoshikazu (JP), IKEDA, Daishiro (JP), NONOMURA, Yoshiaki (JP), 
MATSUO, Masafumi  (JP), NISHIDA, Atsushi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất cảm ứng đọc xuyên và thuốc để điều trị bệnh di truyền 

kiểu đột biến vô nghĩa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất cảm ứng đọc xuyên để gây ra sự đọc xuyên của bộ ba kết thúc 

sớm tạo ra do các đột biến vô nghĩa, chất cảm ứng đọc xuyên theo sáng chế chứa hợp 
chất có cấu trúc được thể hiện bằng công thức cấu trúc (A) sau đây, và thuốc điều trị 
bệnh di truyền gây ra do các đột biến vô nghĩa, thuốc này chứa chất cảm ứng đọc xuyên 
nêu trên.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) KUSANOSE, Yasuhiro (JP), HORIUCHI, Mika (JP), ARAKI, Yoshifumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tạo bọt, quy trình điều chế chế phẩm này và bọt 

  (57)     Sáng chế đề xuất bọt mà duy trì độ cứng cao trong khi có trọng lượng nhẹ và có độ bền 
tróc và bộ nén cố định tuyệt vời, và chế phẩm tạo bọt được sử dụng để thu được bọt được 
nêu trên đây. Chế phẩm tạo bọt bao gồm (A) copolyme được tạo thành chủ yếu từ olefin; 
(B) copolyme là (B-I) và/hoặc (B-II) được mô tả dưới đây, (B-I) copolyme được tạo 
thành chủ yếu từ vinyl thơm bao gồm đơn vị monome vinyl thơm và đơn vị monome 
dien được kết hợp, và/hoặc copolyme được tạo thành chủ yếu từ vinyl thơm bao gồm 
đơn vị monome vinyl thơm và đơn vị monome alkylen, (B-II) copolyme được tạo thành 
chủ yếu từ etylen có nhóm không no; (C) chất làm đầy vô cơ; (D) chất cặp đôi silan hữu 
cơ; và (E) chất tạo bọt; trong đó tỷ lệ khối lượng hợp phần (A) với hợp phần (B), (AlB), 
nằm trong khoảng từ 5/95 đến 100/0; lượng hợp phần (C) nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
35 phần khối lượng, và lượng hợp phần (E) nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20 phần khối 
lượng, dựa trên 100 phần khối lượng của tổng lượng các hợp phần (A) và (B); và lượng 
hợp phần (D) nằm trong khoảng từ 0,1 đến 50 phần khối lượng, dựa trên 100 phần khối 
lượng họp phần (C). 

 
  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
286 

(11) 31970 
(21) 1-2012-02598 (51) 7 B23C  3/12, B24B  9/00, B23D  

19/06, B23Q  3/00 
(22) 13.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2011/000260 13.01.2011 (87) WO 2011/099699 18.08.2011 
(30) 10-2010-0013380       12.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
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(72) Jeon, Byung-Woo  (KR), Jeon, Byung-Kwon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh độ sâu vát mép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều chỉnh độ sâu vát mép bằng một thao tác điều chỉnh 
dùng cho máy vát mép dùng để thực hiện quy trình vát mép trên bề mặt hàn của các đối 
tượng cần được xử lý (như các tấm kim loại và các đường ống). Theo sáng chế, ở thời 
điểm sau khi bộ phận điều chỉnh độ sâu vát mép được xoay, chốt định vị được lắp vào lỗ 
giữ trong bộ phận điều chỉnh độ sâu vát mép và khi đó, độ sâu vát mép được điều chỉnh 
một cách chính xác, đồng thời độ sâu vát mép định trước được khoá và được giữ nguyên 
chỉ bằng một thao tác điều chỉnh, và khi bộ phận điều chỉnh độ sâu vát mép được vận 
hành, trục lưỡi cắt di chuyển theo phương thẳng đứng và khi đó độ sâu vát mép được 
điều chỉnh ngay lập tức trong quá trình hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi chuyển 
động quay của lưỡi cắt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo dựa vào thứ tự 

quét các đơn vị dữ liệu phân cấp 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo và phương pháp và thiết bị 

mã hoá viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu phân cấp. Phương pháp giải mã 
viđeo này bao gồm các bước: thu và phân tích cú pháp dòng bit viđeo mã hoá; tách ra, từ 
dòng bit này, thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị mã 
hoá của hình ảnh; và xác định cấu trúc phân cấp của đơn vị mã hoá lớn nhất và các đơn 
vị mã hoá được phân chia theo độ sâu từ hình ảnh, và giải mã hình ảnh dựa vào các đơn 
vị mã hoá, bằng cách sử dụng thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá.  
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(11) 31972 
(21) 1-2012-02606 (51) 7 C08G  18/08,  18/09,  18/50,  18/70,  

18/76, C09D  175/04 
(22) 01.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US/026673 01.03.2011 (87) WO/2011/109386 09.09.2011 
(30) 61/309,652 02.03.2010 US 

13/037,460 01.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2012 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) SCHWENDEMAN, Irina G. (US), MARTZ, Jon (US), BOGGS, Carol L. (US), 

CHASSER, Anthony M. (US), FUHRY, Mary Ann M. (US), KALSANI, 
Venkateshwarlu (IN), AMBROSE, Ronald R. (US), SWARUP, Shanti (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ một thành phần chứa nước hóa rắn được ở môi 

trường xung quanh, phương pháp sử dụng và phương pháp sản 
xuất chế phẩm phủ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ mà có thể là một thành phần, hóa rắn được ở môi 
trường xung quanh, và chứa nước. Chế phẩm phủ bao gồm polycarbodiimit, polyme 
chức axit carboxylic, và bazơ. Polycarbodiimit được cải biến về tính thấm nước và được 
dẫn xuất từ tetrametylxylylen diisoxyanat. Bazơ có mặt trong chế phẩm ở lượng đủ để 
tạo ra chế phẩm có độ pH ít nhất bằng 9,0. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sử dụng và phương pháp sản xuất chế phẩm phủ này.  
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(11) 31973 
(21) 1-2012-02607 (51) 7 B65D  19/34 
(22) 09.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/MY2010/000321   09.12.2010 (87) WO 2011/108915 09.09.2011 
(30) PI 2010000964        05.03.2010 MY 
(71) AGROFLEET SDN BHD  (MY) 

28, Jalan Utarid U5/28, Seksyen U5, Mah Sing Integrated Industrial Park, 40150 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia 

(72) PANG, Shaw Leong (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm nâng hàng bằng giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nâng hàng (100) được làm bằng các nguyên liệu giấy tái chế để 
đỡ hàng hóa cần được vận chuyển bởi xe như xe nâng hàng và các phương pháp tạo ra 
tấm nâng hàng. Tấm nâng hàng bằng giấy (100) bao gồm nhiều chi tiết thuôn dài (200) 
tạo ra phần trên của tấm nâng hàng (100), nhiều dầm (300) được giữ chặt vào nhiều chi 
tiết thuôn dài (200) theo kiều chạy chéo tạo thành phần dưới của tấm nâng hàng (100). 
Cả các chi tiết thuôn dài (200) và các dầm (300) được tạo kết cấu từ nhiều bộ phận đỡ 
(30, 40) có chiều cao khác nhau và nhiều thành phần dạng chữ L (20). Các thành phần 
(20, 30, 40) được giữ chặt với nhau bởi phương tiện giữ chặt để tạo ra kết cấu tấm nâng 
hàng (100) cứng vững.  
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(11) 31974 
(21) 1-2012-02611 (51) 7 A44B  17/00 
(22) 03.02.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/051521         03.02.2010 (87) WO 2011/096056 11.08.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2012 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, Japan 
(72) Kenji HASEGAWA (JP), Makoto MOMOSE  (JP), Hiroyuki SUGIYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khuy bấm kiểu bao 

  (57)    Sáng chế đề xuất khuy bấm kiểu bao (10, 60) làm bằng nhựa tổng hợp tiếp nhận tháo 
được phần nhô (42) của khuy bấm kiểu bị bao (40) trong khoang tiếp nhận phần nhô 
(21, 71). Khuy bấm kiểu bao (10, 60) bao gồm phần nhô hình khuyên (20, 70) nhô lên 
từ đế (11, 61) và tạo ra khoang tiếp nhận phần nhô (21, 71). Trong phần nhô hình 
khuyên (20, 70), đã tạo ra các phần thành dày (23, 73, 83, 93) với chiều dày từ bề mặt 
trong của phần nhô tới mặt ngoài theo hướng kính là tương đối dày và các phần thành 
mỏng (24, 74, 84, 94) với chiều dày là mỏng hơn chiều dày ở các phần thành dày (23, 
73, 83, 93). Các phần thành dày (23, 73, 83, 93) và các phần thành mỏng (24, 74, 84, 
94) được bố trí xen kẽ theo hướng chu vi. Nhờ đó, độ đàn hồi, theo phương hướng kính, 
của phần nhô hình khuyên (20, 70) sẽ là nhỏ ở các phần thành dày (23, 73, 83, 93) và 
cao ở các phần thành mỏng (24, 74, 84, 94). Do vậy, các phần thành dày (23, 73, 83, 93) 
là tương đối khó biến dạng đàn hồi và các phần thành mỏng (24, 74, 84, 94) là tương đối 
dễ biến dạng đàn hồi. Do đó, độ chính xác cao xét về độ đàn hồi của phần nhô hình 
khuyên (20, 70) là không cần thiết khi chế tạo phần bấm kiểu bao, khiến cho việc chế 
tạo sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, độ bền tháo trong khoang tiếp nhận phần nhô (21, 71) 
tương đối với phần nhô (42) có thể được duy trì tương đối cao và lực gài và nhả gài yêu 
cầu để gài và nhả gài đối tiếp phần nhô (42) với và ra khỏi khoang tiếp nhận phần nhô 
(21, 71) có thể được giảm. Hơn nữa, không thể xảy ra độ không đều về độ bền tháo hoặc 
lực gài hoặc nhả gài theo hướng chu vi.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
291 

(11) 31975 
(21) 1-2012-02616 (51) 7 E03B  1/04 
(22) 04.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/051692 04.02.2011 (87) WO2011/095611 11.08.2011 
(30) 10 2010 007 115.3      05.02.2010 DE 
(71) EVAC GMBH  (DE) 

FeldstraBe 124, 22880 Wedel, Germany 
(72) Tariq ZAHIR (DE), Tobias WENDT  (DE), Detlev BOTH (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chứa nước xả, hệ thống xả nước và phương pháp vận 

hành hệ thống xả nước dùng cho buồng vệ sinh lưu động 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống chứa nước xả cho nước xả của buồng vệ sinh lưu động (11), 

cụ thể hơn là của buồng vệ sinh chân không lưu động (11), bao gồm bộ phận chứa nước 
xả (43) có dòng vào bộ phận chứa nước xả (44), khác biệt ở chỗ, bộ phận chứa nước xả 
(43) được thiết kế để tiếp nhận nước chuyển màn từ chậu rửa (10), mà cụ thể hơn là nước 
từ chậu rửa hoặc vòi sen chậu rửa, và cơ cấu định lượng (41) được trang bị , nối thông 
chất lưu với bộ phận chứa nước xả (43) và được thiết kế để xử lý nước chuyển màu nhờ 
cấp chất khử cặn và/hoặc xử lý diệt khuẩn, trong đó bộ phận chứa nước xả (43) được 
thiết kế để xả nước chuyển màu đã xử lý như nước xả tới buồng vệ sinh lưu động (11).  
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(11) 31976 
(21) 1-2012-02618 (51) 7 H01B  7/295, C08K  3/00,  5/00, 

C08L  23/00,  23/10,  9/06, H01B  
3/00,  3/44 

(22) 04.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/055110       04.03.2011 (87) WO/2011/108719 09.09.2011 
(30) 2010-048646       05.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2012 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088333, JP 
(72) KOGO Kousuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây điện chống cháy cách điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dây điện chống cháy cách điện có dây dẫn nhôm, dây này là tuyệt 
hảo về khả năng chịu nhiệt lâu dài, khả năng chống cháy, khả năng giãn và khả năng 
chống chịu mài mòn. Sáng chế đề cập đến dây điện chống cháy cách điện chứa dây dẫn 
chứa vật liệu trên cơ sở nhôm và lớp bọc cách điện có tác dụng bọc dây dẫn, trong đó 
lớp bọc cách điện được tạo ra từ chế phẩm nhựa chứa 100 phần theo trọng lượng của 
nhựa nền chứa (A) nhựa trên cơ sở polypropylen và (B) ít nhất một chất trong số chất 
đàn hồi dẻo nóng trên cơ sở olefin và chất đàn hồi dẻo nóng trên cơ sở styren, (C) 50 đến 
150 phần theo trọng lượng của chất làm chậm cháy, và (D) 0,35 đến 6,00 phần theo 
trọng lượng của chất tẩy tạp kim loại.  
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(11) 31977 
(21) 1-2012-02624 (51) 7 C07C  233/65, C07D  241/04,  

295/182 
(22) 17.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/SE2011/050171 17.02.2011 (87) WO2011/102794 25.08.2011 
(30) 61/305,583      18.02.2010 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) STRANNE, Robert (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất amit xyclopropyl và quy trình điều chế nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế dẫn xuất amit xyclopropyl có công thức I, 
và/hoặc các muối dược dụng của chúng, và các sản phẩm trung gian có liên quan. ít nhất 
một dẫn xuất amit xyclopropyl có công thức I, hoặc muối dược dụng của nó dược dùng 
để điều trị ít nhất một tình trạng bệnh có liên quan đến thụ thể histamin H3.  
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(11) 31978 
(21) 1-2012-02627 (51) 7 B62J  25/00,  23/00 
(22) 10.02.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/000840         10.02.2010 (87) WO2011/099069 18.08.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 1078556, Japan 
(72) TAKIZAWA Kota (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe ngồi để chân hai bên bao gồm khung xe có khung chính kéo dài 
xuống dưới từ ống đầu về phía sau, động cơ được đỡ ở phía dưới của khung chính này và 
gồm có hộp trục khuỷu, và chi tiết bảo vệ che ít nhất một phần của phần dưới của hộp 
trục khuỷu này, trong đó các phần vấu dùng để bắt chặt bậc để chân mà người lái xe đặt 
chân lên đó được tạo ra ở bề mặt dưới của hộp trục khuỷu, và chi tiết bảo vệ được tạo ra 
ở phía trước bậc để chân theo phương chiều dọc của xe và được bắt chặt vào các phần 
vấu cùng với bậc để chân.  
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(11) 31979 
(21) 1-2012-02629 (51) 7 H04L  1/06,  1/00, H04B  7/04 
(22) 30.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2011/070821  30.01.2011 (87) WO 2011/098015 18.08.2011 
(30) 201010111774.3       11.02.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2012 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) CUI, Qimei (CN), LI, Shiyuan (CN), TAO, Xiaofeng (CN), WANG, Chao (CN), 

YANG, Xianjun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phản hồi thông tin kênh dựa vào bảng mã, hệ 

thống và thiết bị phản hồi thông tin kênh dựa vào bảng mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi thông tin kênh dựa vào bảng mã, thiết bị và 

hệ thống phản hồi thông tin kênh dựa vào bảng mã. Phương pháp phản hồi thông tin 
kênh dựa vào bảng mã bao gồm các bước: xác định, bởi thiết bị đầu cuối trong hệ thống 
truyền thông, thông số của kênh liên kết xuống giữa thiết bị đầu cuối và trạm gốc của hệ 
thống truyền thông; chọn các ma trận mã hoá trước từ bảng mã mã hóa trước bằng cách 
sử dụng thông số của kênh liên kết xuống, trong đó các ma trận mã hóa trước có thể 
được sử dụng bởi cả chế độ truyền đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) đơn người dùng và chế 
độ truyền MIMO đa người dùng, và bảng mã mã hóa trước là tập hợp của các ma trận 
mã hóa trước; và phản hồi thông tin thứ nhất để chỉ báo các ma trận mã hóa trước về 
trạm gốc 
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(11) 31980 
(21) 1-2012-02634 (51) 7 H04B  1/40 
(22) 11.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2011/000930  11.02.2011 (87) WO2011/099807 18.08.2011 
(30) 10-2010-0012931        11.02.2010 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Ae Jung SEO (KR), Hyo Young KIM (KR), Seung Woo SHIN (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối di động và phương pháp cung cấp thông tin 

trong thiết bị đầu cuối di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cung cấp lịch sử thông tin liên quan đến 

thông tin thời gian có khả năng hiển thị thông tin liên quan bên trong hoặc bên ngoài 
liên quan đến thông tin thời gian dưới dạng một mục thông tin và có thể cho phép thấy 
được bằng trực giác lịch sử thông tin liên quan đến thời gian tương ứng bằng cách điều 
chỉnh thông tin thời gian. Phương pháp cung cấp thông tin này trong thiết bị đầu cuối di 
động bao gồm các bước: hiển thị mục thông tin có sự kết hợp giữa thông tin thời gian và 
thông tin liên quan, cập nhật và hiển thị thông tin liên quan khi thông tin thời gian thay 
đổi, tách ra thông tin liên quan tương ứng với thông tin thời gian thay đổi khi thông tin 
thời gian thay đổi theo sự kiện điều chỉnh, và hiển thị lịch sử thông tin liên quan tương 
ứng với thông tin thời gian thay đổi.  
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(21) 1-2012-02638 (51) 7 C23C  16/455,  16/509, H01J  37/32 
(22) 09.07.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2010/053138   09.07.2010 (87) WO 2011/095846 11.08.2011 
(30) EP 10401018      08.02.2010 EP 
(71) ROTH & RAU AG  (DE) 

An der Baumschule 6-8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 
(72) MAI, Joachim (DE), STRAHM, Benjamin (CH), WAHLI, Guillaume (CH), 

BUECHEL, Arthur (LI), SCHULZE, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Lò phản ứng dạng tấm song song để lắng phủ màng mỏng đồng 

nhất đồng thời giảm phủ lót công cụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng lắng phủ hơi hoá học tấm song song ghép điện dung 

được tăng cường plasma, bao gồm bộ phân phối khí được tích hợp vào điện cực RF và 
bao gồm đường xả khí. Mục đích của sáng chế là đưa ra lò phản ứng tấm song song có 
kiểu đã được tham chiếu, với điều khác là các lớp có tính đồng nhất về chiều dày và chất 
lượng cao có thể được tạo ra. Mục đích này được giải quyết bằng lò phản ứng lắng phủ 
hơi tấm song song ghép điện dung được tăng cường plasma thuộc kiểu đã nêu trên, trong 
đó bộ phân phối khí bao gồm đầu vòi sen nhiều nấc được kết cấu theo cách để cho phép 
điều chỉnh độc lập phân phối khí và biên dạng thoát khí của bộ phân phối khí.  
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(72) MATSUDO Toshiyuki (JP), NISHIMURA Shinpei (JP), TOKUMOTO Seiji (JP), 

MORIMOTO Kumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị vi kim và phương pháp chế tạo thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị vi kim mà bao gồm nền, vi kim được bố trí trên nền, và chế 
phẩm có hoạt tính sinh lý được đặt trên vi kim và/hoặc nền này. Trong thiết bị vi kim, 
chế phẩm có hoạt tính sinh học chứa: ít nhất một rượu polyhydric được chọn tử glyxerin, 
etylen glycol, propylen glycol và 1,3-butylen glycol; và chất có hoạt tính sinh lý, và về 
cơ bản không chứa nước.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Ken TOMIYASU (JP), Masaru HISADOMI (JP), Takayuki OKAWADA (JP), Makoto 

NAKAJIN (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe hai bánh có động cơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe hai bánh có động cơ được trang bị bộ lọc không khí (46), đường 
ống nạp không khí (47) để dẫn không khí bên ngoài vào trong bộ lọc không khí, và tấm 
che chân (61) dùng để che phủ khung chính (21) và bộ lọc không khí (46) và được bố trí 
ở phía trước ống chân người lái xe. Tấm che chân (61) bao gồm tấm ốp trước (62) hướng 
về phía trước xe và tấm ốp trong (63) hướng về phía sau xe. Khoảng không (81) được tạo 
ra giữa tấm ốp trước (62) và tấm ốp trong (63). Đường ống nạp không khí (47) kéo dài từ 
bộ lọc không khí (46) về phía tấm che chân (61). Lỗ nạp không khí (103) của đường ống 
nạp không khí (47) mở ra bên trong khoảng trống (81).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) AIR POWER TECHNOLOGIES CROUP LIMITED  (GB) 

4, Highgrove Drive Chellaston, Derby DE73 5XA GREAT BRITAIN 
(72) TRUGLIA, Vito Gianfranco (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Động cơ có pittông chuyển động tịnh tiến hiệu suất cao được 

dẫn động bởi không khí cao áp hoặc các loại khí chịu nén 
khác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có pittông chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay 
hiệu suất cao được dẫn động bởi không khí cao áp hoặc khí chịu nén khác, khi động cơ 
này được xem là độc lập hoặc như là một phần của một hệ thống phức tạp bao gồm ít 
nhất một két chứa, ít nhất một máy phát điện xoay chiều kiểu tuabin và một hoặc một số 
bộ sấy nóng khí chịu nén tuỳ ý.  
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(11) 31985 
(21) 1-2012-02656 (51) 7 F03G  7/04 
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(86) PCT/CN2011/000198 09.02.2011 (87) WO 2011/097952 18.08.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 

No. 2 Mintai Road, Minying Park, Hi-New Technological Industrial Development 
Zone, Zibo, Shandong 255088, China 

(72) LIU, Angfeng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ chênh nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ chênh nhiệt bao gồm tuabin môi chất hơi nước có điểm 
nóng chảy thấp (1), bộ hấp thụ nhiệt (2), bộ trao đổi nhiệt dòng ngược nhiệt độ thấp kiểu 
cách nhiệt (3), bơm tuần hoàn (4), và hệ thống làm lạnh (5) được nối với nhau tạo thành 
hệ thống tuần hoàn khép kín được nạp môi chất lỏng có điểm nóng chảy thấp. Tuabin 
môi chất hơi nước có điểm nóng chảy thấp (1) và bộ hấp thụ nhiệt (2) tạo thành hệ thống 
hấp thụ nhiệt bằng môi chất có khối lượng riêng thấp, và bơm tuần hoàn (4) và hệ thống 
làm lạnh (5) tạo thành hệ thống làm lạnh - tuần hoàn bằng môi chất có khối lượng riêng 
cao. Động cơ chênh nhiệt này có thể biến nhiệt năng thành cơ năng.  
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(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTIYU "KORPORAZIJA 

"STROY INVEST PROEKT M"  (RU) 
d. 3/30, str. 4, Komsomolskaya pl., Moscow, 107140, Russian Federation 

(72) OSIPOV, Sergey Konstantinovich (RU), MALINKIN, Aleksey Yurievich (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định tốc độ và tọa độ của các xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để giám sát việc tuân thủ các quy định giao 
thông trên đường kể cả việc tuân thủ các giới hạn tốc độ và cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
tới phương pháp và thiết bị xác định tốc độ và toạ độ của các xe. Phương pháp và thiết bị 
theo sáng chế cho phép làm giảm xác suất nhầm khi nhận dạng xe vi phạm, gia tăng độ 
dài của vùng giám sát tốc độ giới hạn lên tới vài trăm/vài nghìn mét, và tạo khả năng cắt 
giảm chi phí xây dựng và bảo dưỡng các khung đỡ để lắp đặt các thiết bị giám sát giới 
hạn tốc độ. Trong phương pháp theo sáng chế, xử lý kết hợp các tín hiệu từ một rađa và 
một camera ghi hình toàn cảnh, trong đó các luồng dữ liệu từ camera ghi hình và rađa 
được thu thập một cách độc lập, sau đó so sánh các luồng dữ liệu này và tạo ra dữ liệu về 
tốc độ và toạ độ được tạo ra với xác suất sai số nhỏ trong việc nhận dạng xe vi phạm. 
Thiết bị để thực hiện phương pháp theo sáng chế bao gồm một rađa với một môđun xử 
lý tín hiệu có khả năng tính toán tốc độ và khoảng cách của tất cả các xe trên một đoạn 
đường được chọn, và một camera ghi hình toàn cảnh.  
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NALDURAG (IN), Raghav BHASKAR (IN), Saurabh PANJWANI (IN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xác thực và thiết bị điện tử để thực hiện phương 

pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để xác thực người dùng thiết bị di động bởi một cơ quan 

có thẩm quyền xác nhận, bằng cách sử dụng ít nhất một số nhận dạng cá nhân (PIN) và 
ít nhất một khoá mật mã, PIN và khoá mật mã chỉ có người dùng và cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận được biết. Khoá mật mã bao gồm ít nhất một khoá phiên giao dịch. 
Trước hết, người dùng mã hoá PIN bằng cách sử dụng ít nhất một khoá phiên giao dịch 
và sau đó chuyển PIN đã được mã hoá đến một địa chỉ định trước của cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận thông qua thiết bị di động. Tiếp đó, cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
giải mã PIN bằng cách sử dụng khoá mật mã để xác thực người dùng nếu PIN đã được 
giải mã phù hợp với PIN được lưu trữ tương ứng với người dùng này.  
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Ngoc (AU), FARRUGIA, Jason, Michael (AU), MACKINNON, Olga, Maree (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất dạng hạt được bao polyme và sản phẩm polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất dạng hạt được bao polyme và các sản phẩm bao gồm chất dạng 
hạt được bao polyme.  
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(72) Tadamasa MAEDA (JP), Go MIYAZAKI (JP), Yohei YAMAUCHI (JP), Masahiro 

KAWAMATA (JP), Yuichi MORINO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lắp ăcquy dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu lắp ăcquy dùng cho xe dạng yên ngựa, trong đó khung chính 
được tạo ra dưới dạng một khung thân kéo dài dọc theo đường tâm của thân xe, và ăcquy 
được bố trí bên dưới khung chính này.  
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11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) YAMAGUCHI Yuuya (JP), OTSUKA Tomohisa (JP), OMORI Hiroo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phân phối chuỗi tín hiệu và phương pháp phân phối 

chuỗi tín hiệu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phân phối chuỗi tín hiệu, trong đó để phân 

phối một cách hữu hiệu và thích hợp các chuỗi tín hiệu, thiết bị phân phối chuỗi tín hiệu 
(1) bao gồm môđun tính toán bán kính « (2) để tính toán bán kính vùng của vùng trong 
các vùng truyền thông tại đó chuỗi tín hiệu được phân phối, môđun tính toán số tín hiệu 
(5) để tính toán số các tín hiệu trong chuỗi tín hiệu được phân phối tới vùng truyền thông 
dựa vào bán kính vùng, và môđun phân phối chuỗi tín hiệu (7) để phân phối chuỗi tín 
hiệu tới vùng truyền thông dựa vào số các tín hiệu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van dùng cho thiết bị áp lực chất lỏng 

  (57)    Sáng chế đề xuất van dùng cho thiết bị áp lực chất lỏng. Chi tiết van (50) để tạo thành 
van giảm áp suất (10) được tạo ra có vỏ thứ nhất (58) nối liền với cần (48), vỏ thứ hai 
(60) được tạo ra ở phía theo chu vi ngoài của vỏ thứ nhất (58), và vòng đệm kín (62) 
được tạo ra giữa vỏ thứ nhất (58) và vỏ thứ hai (60). Vòng đệm kín (62) này được lắp và 
kẹp giữa phần hình côn (66) của vỏ thứ nhất (58) và phần thành ngoài (74) của vỏ thứ 
hai (60), và nhờ đó vòng đệm kín (62) được cố định. Phần ống thứ nhất (64) của vỏ thứ 
nhất (58) được lắp vào trong phần ống thứ hai (70) của vỏ thứ hai (60), và vỏ thứ nhất 
(58) và vỏ thứ hai (60) được cố định liền khối với nhau bằng cách hàn hoặc chất dính.  
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(11) 31992 
(21) 1-2012-02681 (51) 7 A61C  17/16, A46B  5/00 
(62) 1-2007-02384   
(22) 11.04.2006 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2006/013901 11.04.2006 (87) WO2006/110880 19.10.2006 
(30) 11/104,158      12.04.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2012 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) JIMENEZ Eduardo (US), MANTILLA Alberto (US), BAXTER Tony (GB), SIERRA 

Diana (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp trang trí thân dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm đầu (20) và thân (40) có phần biểu 
thị đặc trưng bề mặt ba chiều trên thân nói chung không được trang trí. Vỏ (100) được 
lắp vào thân và bao gồm phần trang trí (110) được kết hợp với phần biểu thị đặc trưng bề 
mặt ba chiều, sao cho bên ngoài của thân thân khi được lắp vỏ có phần biểu thị đặc trưng 
bề mặt ba chiều trang trí.   
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(11) 31993 
(21) 1-2012-02684 (51) 7 B04C  5/13 
(22) 11.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000075 11.01.2011 (87) WO 2011/098199 18.08.2011 
(30) 10 2010 007 936.7      12.02.2010 DE 
(71) OUTOTEC OYJ  (FI) 

Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) WERCHOWSKI, Olena (DE), ROOS, Bernd (DE), JARABO, Jenny (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giá đỡ ống dò gió xoáy và xiclon có giá đỡ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giá đỡ ống dò gió xoáy dùng để cố định ống dò gió xoáy (4) trong 
vùng nạp (2) của xiclon (1). Để đạt được mục đích này, vòng (5) được bố trí, vòng này 
bao quanh đường ống khí thải (3) dẫn ra ngoài vùng nạp (2) của xiclon (1). Các bulông 
(7) có thể đi qua các lỗ xuyên (5c) trên vòng (5) vào trong ống dò gió xoáy (4) hoặc vào 
trong chi tiết đỡ (6) nối được với nó.   
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(11) 31994 
(21) 1-2012-02687 (51) 7 B65D  79/00,  1/02, B29C  49/54,  

49/30,  49/70 
(22) 17.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/025254 17.02.2011 (87) WO 2011/103296 25.08.2011 
(30) 12/709,302      19.02.2010 US 
(71) GRAHAM PACKAGING LC, L.P.  (US) 

2401 Pleasant Valley Road, York, PA 17402, United States of America 
(72) SCHNEIDER, Mark, D. (US), VOGEL, Matt (US), EVINS, Samuel, E. (US), 

SILVERS, Kerry, W. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật chứa làm bằng chất dẻo có đáy bù áp suất và phương pháp 

tạo ra vật chứa này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật chứa làm bằng chất dẻo có thành bên mà định rõ khoang rỗng 

và có một lỗ hở ở một đầu trong khoang rỗng; đáy kéo dài từ thành bên và bịt đầu thứ 
hai lại, đáy này có phần vành đai bên ngoài mà định rõ kết cấu đỡ, thành vành đai kéo 
dài bên trong dọc trục cách kết cấu đỡ bên trong theo hướng xuyên tâm tạo với mặt 
phẳng vuông góc với trục của vật chứa một góc lớn hơn khoảng 80o, và tấm panen uốn 
khúc bịt một đầu của thành vành đai lại, tấm panen uốn khúc có thể dịch chuyển dọc 
theo trục của vật chứa cách từ vị trí thứ nhất trong đó phần trung tâm của tấm panen ở 
phía dưới phần đỉnh của thành vành đai đến vị trí thứ hai trong đó phần trung tâm này ở 
trên phần đỉnh của thành vành đai để làm thay đổi thể tích của vật chứa; và nhiều đường 
rãnh xuyên tâm cách nhau theo chu vi trên tấm panen.  
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(11) 31995 
(21) 1-2012-02692 (51) 7 B24B  57/02, C09K  3/14 
(22) 14.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/052982    14.02.2011 (87) WO2011/099596 18.08.2011 
(30) 2010-029858 15.02.2010 JP 

2010-029859 15.02.2010 JP 
2010-103398 28.04.2010 JP 
2010-103399 28.04.2010 JP 
PCT/JP2010/068443 20.10.2010 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2012 
(71) MIITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.  (JP) 

1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 1418584, Japan 
(72) OGATA Sumikazu (JP), ONUKI Kei (JP), HAYASHI Katsuhiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tái sinh bột mài nền xeri 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp tái sinh bột mài nền xeri. Phương pháp 
này loại bỏ một cách có hiệu quả thành phần thủy tinh có mặt trong bùn bột mài nền 
xeri đã qua sử dụng, để làm phục hồi khả năng đánh bóng, và ngăn chặn việc gây ra các 
vết xước do đánh bóng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp tái sinh bùn bột mài chứa 
bùn bột mài nền xeri đã qua sử dụng. Phương pháp này bao gồm bước bổ sung ít nhất 
một trong số các hợp chất được chọn từ các axit không phải là axit nohyđric và muối của 
chúng vào bột mài nền xeri đã qua sử dụng để tạo ra hỗn hợp bùn thải; và khuấy hỗn 
hợp bùn thải này với tốc độ ở biên bằng 4 m/giây hoặc lớn hơn.  
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(11) 31996 
(21) 1-2012-02703 (51) 7 B01J  19/00, C07H  1/00,  3/02 
(22) 07.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000550   07.02.2011 (87) WO 2011/098240 18.08.2011 
(30) 10001498.4        15.02.2010 EP 
(71) CARGILL, INCORPORATED  (US) 

15407 McGinty Road W., Wayzata, MN 55391, United States of America 
(72) Bruno FrÐdÐric STENGEL (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Quy trình epime hóa sacarit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình epime hóa sacarit trong một vi thiết bị bao gồm một 
mạng lưới các kênh có kích thước micromet với sự có mặt của chất xúc tác chứa 
molybđen. Sáng chế còn đề cập đến vi thiết bị bao gồm một mạng lưới các kênh có kích 
thước micromet được sử dụng trong phản ứng epime hóa sacarit và oligome hóa sacarit 
đã epime hóa thu được, tốt hơn là thành maono- oligosacant.  
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(11) 31997 
(21) 1-2012-02706 (51) 7 G06F  1/16, H05K  7/16 
(22) 14.09.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2010/006277 14.09.2010 (87) WO 2011/031122 17.03.2011 
(30) 10-2009-0086395 14.09.2009 KR 

10-2010-0089082 10.09.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2012 
(75) RYU, SANG-KYU  (KR) 

110-904, Dongbaek Apt., Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do 437-727, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Màn hình thay đổi diện tích bề mặt hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màn hình thay đổi diện tích bề mặt hiển thị có thể thu nhỏ hoặc mở 
rộng diện tích vùng hiển thị. Màn hình theo sáng chế bao gồm: tấm đế có phần thân có 
thể gập lại; phần hiển thị được lắp vào một mặt của tấm đế và có vùng hiển thị khác 
nhau nhờ được gập lại và thay đổi bằng cách gập tấm nề; và tấm đỡ để đỡ tấm đế trước 
hoặc sau khi được gập lại.  
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(11) 31998 
(21) 1-2012-02716 (51) 7 C07D  495/04, A61K  31/519,  

31/5377,  31/541, A61P  35/00,  
35/02,  35/04,  43/00, C07D  519/00 

(22) 16.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/053303      16.02.2011 (87) WO 2011/102399 25.08.2011 
(30) 2010-031899 17.02.2010 JP 

2010-131950 09.06.2010 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) HOMMA, Misaki (JP), MIYAZAKI, Toru (JP), OGURO, Yuya  (JP), KURASAWA, 

Osamu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Cụ thể là sáng 
chế đề cập đến hợp chất được thể hiện bởi công thức (I):  

 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu trong công thức là như được định nghĩa trong bản mô tả, hoặc 
muối của nó hoặc tiền dược chất của nó, mà là hữu ích cho việc phòng ngừa hoặc điều 
trị ung thư  
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(11) 31999 
(21) 1-2012-02724 (51) 7 B65B  1/04 
(22) 16.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/028633 16.03.2011 (87) WO2011/116068 22.09.2011 
(30) 61/315,206      18.03.2010 US 
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  (US) 

Vesuvius Crucible Company, 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 
19803, United States of America 

(72) STENDERA James W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị vận chuyển vật liệu khô để phủ bằng 

cách phun khô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị vận chuyển vật liệu khô để phủ bằng cách 

phun sử dụng nút không khí quay thông với nguồn vật liệu và cuộn cảm. Vật liệu được 
cấp qua nút không khí quay tới cuộn cảm dưới áp suất lớn hơn áp suất đầu ra của cuộn cảm.  
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(11) 32000 
(21) 1-2012-02725 (51) 7 E02D  29/14 
(22) 14.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FR2011/050299 14.02.2011 (87) WO2011/101582 25.08.2011 
(30) 1051171      18.02.2010 FR 
(71) NORINCO  (FR) 

Z.I de Marivaux, F-60149 Saint Crepin Ibouvillers, FRANCE 
(72) TOURTE Bruno (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp miệng cống có khung và bộ đệm tạo ra có vòng đệm giảm 

chấn và bịt kít 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp miệng cống có khung và bộ đệm tạo ra có vòng đệm giảm chấn 

và bịt kín. Theo sáng chế, vòng đệm (11) có mặt cắt ngang có dạng gần như hình chữ U 
đậy vào vành chắn (10) và bao gồm phương tiện bảo đảm việc gắn chính xác của vòng 
đệm (11) vào vành chắn (10) của nắp (3) bằng cách kẹp chặt. Sáng chế được áp dụng 
trong lĩnh vực đường quốc lộ và đường cao tốc.  
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(11) 32001 
(21) 1-2012-02735 (51) 7 F01P  7/16, F16K  31/68,  37/00, 

H01H  37/40,  37/48 
(22) 22.11.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2010/070820      22.11.2010 (87) WO 2011/102036 25.08.2011 
(30) 2010-033041      18.02.2010 JP 
(71) NIPPON THERMOSTAT CO., LTD.  (JP) 

59-2, Nakazato 6-Chome, Kiyose-shi, Tokyo 2040003, Japan 
(72) YAJIMA Noriyasu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị ổn định nhiệt 

  (57)     Sáng chế để cập tới thiết bị ổn định nhiệt sẽ được lắp đặt trên xe (động cơ hoặc bộ phận 
tương tự) nhờ kết cấu đơn giản với số lượng chi tiết cần thiết tối thiểu và cho phép cải 
thiện đặc tính lắp ráp, thiết bị ổn định nhiệt này bao gồm vỏ (2) có đường dẫn dòng chất 
làm mát thứ nhất (2B), đường dẫn dòng chất làm mát thứ hai (2D), và phần thân chứa bộ 
ổn định nhiệt nối thông với các đường dẫn dòng chất làm mát thứ nhất và thứ hai, nắp 
(3) có đường dẫn dòng chất làm mát thứ ba (2C) nối thông với phần thân chứa bộ ổn 
định nhiệt và đậy lên phần thân chứa bộ ổn định nhiệt, và bộ ổn định nhiệt (10) bao gồm 
phần tử nhiệt điện (10h) di chuyển tiến và lùi theo thay đổi nhiệt độ của chất làm mát đi 
qua phần thân chứa bộ ổn định nhiệt. Thiết bị ổn định nhiệt có bộ cảm biến nhiệt độ (20) 
được bố trí hướng vào phần bên trong của phần thân chứa bộ ổn định nhiệt và phát hiện 
nhiệt độ của chất làm mát. Đế gá lắp bộ cảm biến (21) có bộ cảm biến nhiệt độ trong đó 
được tạo ra liền khối ở đầu trong của nắp, và đầu nối dây dẫn (25) được kéo dài ra ngoài 
từ bộ cảm biến nhiệt độ được tạo ra liền khối ở đầu ngoài của nắp.  
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(22) 18.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/056626     18.03.2011 (87) WO 2011/115265 22.09.2011 
(30) 2010-064942     19.03.2010 JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) YAMADA, Ryou (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dầu bôi trơn dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu bôi trơn dùng cho động cơ đốt trong, khác biệt ở chỗ, 
chứa dầu gốc có chỉ số độ nhót nhỏ nhất là 125 và tổn thất do bay hơi Noack (250oC x 
1h) tối đa là 15 % khối lượng và từ 0,1% đến 10% lượng của polyme tạo thành từ olefin 
C2-20 (A) có khối lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 500 đến 10000 
và/hoặc hợp chất cao phân tử (B) có khối lượng phân tử trung bình khối nằm trong 
khoảng từ 10000 đến 100000 và hợp chất cao phân tử (C) có khối lượng phân tử trung 
bình khối nhỏ nhất là 100000 với lượng tối đa là 1% tính theo tổng lượng chế phẩm. Chế 
phẩm dầu bôi trơn theo sáng chế có độ nhớt thấp và do đó có thể làm giảm tiếng ồn khi 
vận hành, ngăn ngừa sự hư hại động cơ như sự ăn mòn làm rỗ bánh răng và làm giảm sự 
tiêu thụ dầu bôi trơn, do đó nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu.  
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Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

(72) BRAIN, Christopher, Thomas (GB), CHO, Young Shin (KR), GIRALDES, John, 
William (US), LAGU, Bharat (US), LEVELL, Julian (GB), LUZZIO, Michael (US), 
PEREZ, Lawrence, Blas (US), WANG, Yaping (CN), YANG, Fan (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrolopyrimidin làm chất ức chế CDK4/6 và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyrolopyrimidin mới có công thức (I)  

 

  
 
trong đó R1, R2Y, R4, R8-R11, A và L được xác định trong bản mô tả và muối, bao gồm 
các muối dược dụng của chúng. Hợp chất theo sáng chế là chất ức chế CDK4/6 và có thể 
hữu dụng trong điều trị bệnh và rối loạn gây ra bởi CDK4/6, như ung thư, bao gồm u 
lumpho tế bào đại não, bệnh sacôm mỡ, ung thư phổi tế bào không nhỏ, u hắc sắc tố, 
ung thư thực quản tế bào có vảy và ung thư vú. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất theo sáng chế. 
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922, Republic of Korea 

(72) Soon-Koo SHIM (KR), Young-Bin CHONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tạo dao động tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo dao động tuyến tính, trong đó stato có cuộn dây được bố 
trí trên giá đỡ, và bộ phận dao động bao gồm vấu kẹp có phần nhô kéo dài xuống dưới 
và nam châm kết hợp với vấu kẹp để tạo ra mạch từ và kết hợp với cuộn dây để tạo ra lực 
dao động.  
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Martin P. (DE), HUMMEL, Rolf-Peter (DE), HATZELMANN, Armin (DE), ZITT, 
Christof (DE), WOHLSEN, Andrea (DE), MARX, Degenhard (DE), KLEY, Hans-
Peter (DE), OCKERT, Deborah (US), HEUSER, Anke (DE), CHRISTIAANS, 
Johannes A. M. (NL), STERK, Geert Jan (NL), MENGE, Wiro M. P. B. (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrazolon làm chất ức chế phosphodiesteraza kiểu 4 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, trong đó R1, R7, R8, R9 và n có ý nghĩa 

như được xác định trong phần mô tả, hợp chất này là chất ức chế hữu hiệu 
phosphodiesteraza kiểu 4.  
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(72) Kazuya TAKENOUCHI (JP), Satoshi SAITO (JP), Kaoru KOJIMA (JP), Hirokatsu 

NAKAIE (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe máy trong đó môđun ABS được bố trí ở vị trí mà ở 
đó môđun ABS chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi nắng và mưa và môđun ABS ảnh 
hưởng ở mức tối thiểu đến kiểu dáng bên ngoài của xe.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy (10) bao gồm: khung 
thân xe (11) có hai khung yên xe bên trái và bên phải (15) dùng để đỡ yên xe (27); hộp 
chứa vật dụng (25) và bình nhiên liệu (26) được bố trí giữa hai khung yên xe bên trái và 
bên phải (15) theo thứ tự này từ phía trước; phanh thủy lực (45, 46) dùng để cấp lực 
phanh cho bánh xe (WF, WR); môđun ABS (70) dùng để giảm áp suất thủy lực tác dụng 
lên phanh thủy lực (45, 46); và khoảng không dạng yên ngựa (S) được tạo ra giữa tay lái 
(22) và yên xe (27), và môđun ABS (70) được bố trí giữa hai khung yên xe bên trái và 
bên phải (15) ở vị trí bị kẹp giữa hộp chứa vật dụng (25) và bình nhiên liệu (26) theo 
chiều dọc.  
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(72) Hideki ONO (JP), NAGAYASU Yoshiyuki  (JP), HAYASAKA Kazuaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác tổng hợp Fischer-Tropsch 

tái sinh và phương pháp sản xuất hydrocacbon 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất chất xúc tác tổng hợp Fischer- Tropsch tái sinh 

thu được bằng cách tái sinh chất xúc tác đã qua sử dụng được sử dụng trong phản ứng 
tổng hợp Fischer-Tropsch, bao gồm bước hóa hơi để cho chất xúc tác đã qua sử dụng 
nêu trên tiếp xúc với khí hỗn hợp chứa từ 1 đến 30% thể tích hơi nước và khí trơ ở áp 
suất của áp suất khí quyển đến 5 MPa và nhiệt độ từ 150 đến 350oC, chất xúc tác đã qua 
sử dụng nêu trên là chất xúc tác đã qua sử dụng mà trong đó coban và/hoặc ruteni được 
mang trên chất mang chúa silica với đường kính lỗ trung bình được đo bằng phương 
pháp hấp phụ nitơ từ 4 đến 25 nm, và là chất mà hoạt tính của nó được thể hiện bằng sự 
chuyển hóa cacbon monoxit ban đầu là từ 40 đến 95% tính theo hoạt tính của chất xúc 
tác chưa qua sử dụng tương ứng.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Yutaka YAMAKURA (JP), Jun HIROSE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu phần sau của xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu phần sau (100) của xe máy (1) bao gồm khung sườn xe (5); 
bánh xe sau (17) nằm dưới phần sau của khung sườn xe (5); phần thân chính chắn bùn 
(110) được gắn vào phần sau của khung sườn xe (5) và nằm bên trên bánh xe sau (1); 
phần treo chắn bùn (120) tạo kết cấu tách rời với phần thân chính chắn bùn (110) và che 
ít nhất một phần bánh xe sau (17); và giá đỡ (130) được gắn cố định vào phần đầu sau 
của khung sườn xe (5), phần khung đầu sau (5a) kéo dài gần như theo phương nằm 
ngang từ phần đầu sau, và đỡ phần treo chắn bùn (120).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất cadaverin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cadaverin bằng cách nuôi cấy vi sinh vật tiết 
enzym lysin decarboxylaza ngoại bào, nhờ đó có thể kìm hãm sự sản xuất sản phẩm phụ 
lysin, hiệu suất của cadaverin thu được so với sự tiêu thụ glucoza được cải thiện so với 
phương pháp sản xuất thông thường, và bước tinh chế cadaverin làm nguyên liệu thô để 
sản xuất polyamit có thể được giảm tải.  
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(72) FURUKAWARA, Tomomi (JP), OMURA, Takayuki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm nhũ tương và mỹ phẩm nhũ tương chứa chế phẩm này

  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm nhũ tương có khả năng giữ cấu trúc mịn nhờ metyl 
polysiloxan, ngăn ngừa sự kết tủa tinh thể của phytosteryl của axit béo từ dầu hạt 
macadamia để nâng cao sự ổn định của chế phẩm, và có tác dụng vượt trội là mang lại 
cảm giác bền vững và đặc tính làm mềm. Cụ thể, sáng chế đề xuất chế phẩm nhũ tương 
bao gồm (A) phytosteryl của axit béo từ dầu hạt maeadamia, (B) metyl polysiloxan, và 
(C) một hoặc nhiều dầu được chọn từ nhóm bao gồm glyxeryl tri(2-etylhexanoat), 
metylphenyl polysiloxan, xetyl etylhexanoat, pentaerythrityl tetraetylhexanoat, và 
tripropylen glycol pivalat, trong đó tỷ lệ phối trộn của (A) so với (C), (A):(C), là nằm 
trong khoảng từ 1:3 đến 1:200. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất mỹ phẩm chứa chế 
phẩm nhũ tương này.  
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(72) NAKANO, Takumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt là để cắt mảnh vải của vật dụng thấm hút được vận 
chuyển theo hướng vận chuyển của dây truyền. Thiết bị cắt bao gồm con lăn cắt được 
tạo ra bởi lưỡi cắt là lưỡi cắt mảnh vải, lưỡi cắt nhô ra từ bề mặt theo chu vi ngoài của 
con lăn cắt; con lăn dưới tiếp nhận lưỡi cắt bởi bề mặt theo chu vi ngoài của nó được bố 
trí đối diện với bề mặt theo chu vi ngoài của con lăn cắt; phần nhô dạng vành tròn được 
tạo ra với bề mặt theo chu vi ngoài của con lăn này ngoài con lăn cắt và con lăn dưới 
tiếp xúc với còn lăn kia trong số các con lăn; môtơ thứ nhất dẫn động con lăn cắt; môtơ 
thứ hai dẫn động con lăn dưới.  
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(72) ANDERSON, Todd, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị để tháo cuộn vật liệu dạng tấm 

  (57)    Thiết bị đề tháo cuộn vật liệu dạng tấm bao gồm khung đỡ, trụ quay được đỡ bởi khung 
đỡ, và nhiều con lăn đỡ hình nón được đỡ bởi khung đỡ. Trụ quay có trục quay hướng 
theo phương thẳng đứng và được cấu tạo để được bố trí trong lõi rỗng của cuộn vật liệu 
dạng tấm. Nhiều con lăn đỡ hình nón được cấu tạo để đỡ lấy đáy của cuộn vật liệu dạng 
tấm, mỗi con lăn đỡ hình nón có dạng hình nón có đầu to và đầu nhỏ. Mỗi con lăn đỡ 
hình nón có trục quay và được bố trí sao cho trục quay tương ứng của nỏ hướng về phía 
trục quay của trụ quay. Mỗi con lăn đỡ hình nón được lắp đặt sao cho đầu nhỏ của con 
lăn đỡ hình nón được bố trí về phía trụ quay.  
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1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) KAMIYA Yoshitaka (JP), HASEGAWA Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết kẹp chặt khuy, phương pháp chế tạo chi tiết kẹp chặt khuy 

này, vòng khuyết, và phương pháp chế tạo vòng khuyết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết kẹp chặt khuy (10, 60) làm bằng kim loại để gắn chặt khuy 

(40, 50) như khuy bấm có chốt cắm hoặc khuy trang trí vào vải (1, 2), bao gồm đế dạng 
tấm (11, 61) và trụ hình trụ (12, 62) nhô ra khỏi vùng tâm của đế (11, 61). Mặt đầu trên 
của trụ (12, 62) được hở như lỗ trên (13), và mặt đầu dưới của trụ (12, 62) được hở ở 
vùng tâm của đế (11, 61) như lỗ dưới (14, 61). Chi tiết đóng kín (20, 7 0) đóng kín bên 
trong trụ (12 , 62) ở phía đầu gần của nó được tạo ra cho chi tiết kẹp chặt khuy (10, 60). 
Do đó , mẩu vải (1', 2'), mẩu vải này có thể vẫn nằm lại bên trong trụ (12, 62) sau khi 
được tách hoàn toàn hoặc không hoàn toàn ra khỏi vải (1, 2) khi khuy (40, 50) được gắn 
chặt vào vải (1, 2) , hoặc phần đầu xa bị chồn của trụ (12, 62) không thể nhìn thấy được 
từ phía sau của chi tiết kẹp chặt khuy (10, 60) qua lỗ dưới (14, 61). Chi tiết đóng kín (20, 
70) là phần đóng kín (20', 70') đã được cắt ra, bằng mũi đột (30), của trụ chưa hoàn thiện 
(12', 62') của bán thành phẩm (10', 60'), vốn được chế tạo làm chi tiết kẹp chặt khuy (10, 
60) và sau đó dịch chuyển bằng mũi đột (30) qua bên trong trụ chưa hoàn thiện (12', 62') 
về phía đầu dưới. Phần đóng kín (20', 70') này trước khi được cắt ra đóng kín mặt đầu 
trên của trụ chưa hoàn thiện (12', 62').  
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(11) 32014 
(21) 1-2012-02830 (51) 7 C02F  1/38, B01D  47/00,  53/14, 

B01B  1/00, B01D  21/26, C02F  
103/18 

(22) 24.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/052742 24.02.2011 (87) WO 2011/104302 01.09.2011 
(30) 10154682.8 25.02.2010 EP 

10168279.7 02.07.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2012 
(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB  (SE) 

P. O. Box 73, SE-221 00 Lund, Sweden 
(72) KONIGSSON, Staffan (SE), SUNDQUIST, Lena (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị làm sạch khí thải và phương pháp làm sạch chất lỏng 

dùng để lọc khí thải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch khí thải có bộ phận lọc khí và cơ cấu làm sạch 

chất lỏng dùng để lọc dùng để làm sạch chất lỏng chứa chất thải. Cơ cấu làm sạch chất 
lỏng dùng để lọc bao gồm máy tách ly tâm để tách ít nhất là hỗn hơp chất thải và chất 
lỏng đã được làm sạch ra khỏi chất lỏng chứa chất thải. Máy tách ly tâm này bao gồm 
rôto bao quanh khoảng trống tách có chồng đĩa tách, cửa nạp chất lỏng chứa chất thải 
kéo dài vào khoảng trống tách, cửa xả thứ nhất dùng để xả chất lỏng đã được làm sạch, 
cửa xả này kéo dài từ khoảng trống tách ra ngoài, và cửa xả thứ hai để xả hỗn hợp chất 
thải kéo dài từ khoảng trống tách ra ngoài. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm 
sạch chất lỏng dùng để lọc khí thải.  
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(11) 32015 
(21) 1-2012-02840 (51) 7 A61F  13/49,  13/15,  13/494,  13/53 
(22) 25.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/001122   25.02.2011 (87) WO/2011/105109 01.09.2011 
(30) 2010-043596      27.02.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) ARAYAMA, Takaya (JP), MUKAI, Hirotomo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Tã dùng một lần (1) có khe trung tâm 45 được tạo ra dọc theo chiều dọc (L) sao cho đệm 
thấm hút (40) có thể được uốn cong cho lồi theo chiều vào trong, và cặp gồm các khe 
bên (46L, 46R) được tạo ra dọc theo chiều dọc (L) sao cho đệm thấm hút (40) có thể 
được uốn cong cho lồi theo chiều ra ngoài. Tổng trọng lượng trung bình của polyme 
thấm hút nước ở phần trung tâm (CT) và các phần mép bên (SL, SR) thì nhỏ hơn tổng 
trọng lượng trung bình của polyme thấm hút nước ở phần giữa (ML, MR).  
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(11) 32016 
(21) 1-2012-02871 (51) 7 A61F  13/49,  13/15,  13/53 
(22) 25.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/001121     25.02.2011 (87) WO/2011/105108 01.09.2011 
(30) 2010-043594     27.02.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) MUKAI, Hirotomo (JP), ARAYAMA, Takaya  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)     Vật dụng thấm hút dùng một lần (1) có bộ phận đàn hồi trung tâm (44) được tạo ra dọc 
theo chiều dọc (L) sao cho đệm thấm hút (40) có thể được uốn cong cho lồi theo chiều 
vào trong, và cặp gồm các khe bên (42S) được tạo ra dọc theo chiều dọc (L) sao cho 
đệm thấm hút (40) có thể được uốn cong cho lồi theo chiều ra ngoài. Độ dày của đệm 
thấm hút ở phần trung tâm (40C) và ở phần mép bên (40S) thì nhỏ hơn độ dày của đệm 
thấm hút ở phần giữa (40M).  
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(11) 32017 
(21) 1-2012-02872 (51) 7 A61F  13/49,  13/15,  13/53 
(22) 23.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/053939     23.02.2011 (87) WO/2011/105412 01.09.2011 
(30) 2010-043595     27.02.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) ARAYAMA, Takaya (JP), MUKAI, Hirotomo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Vật dụng thấm hút dùng một lần vật dụng thấm hút (1) bao gồm: khe trung tâm (45) 
được tạo ra trong đệm thấm hút (40) sao cho đệm thấm hút (40) được làm cong để cho 
lồi về phía chiều vào trong về phía người mặc trong vùng đũng; các phần cong bên (46L, 
46R) được tạo ra trong đệm thấm hút (40) dọc theo chiều dọc sao cho đệm thấm hút (40) 
được làm cong để cho lồi về phía chiều ra ngoài.  

Vật dụng thấm hút dùng một lần vật dụng thấm hút (1) bao gồm bộ phận đàn hồi 
ngang qua (7A) đi ngang qua đệm thấm hút (40) trong vùng đũng giữa S và được cố 
định vào đệm thấm hút (40).  

Đệm thấm hút (40) được làm co lại nhờ bộ phận đàn hồi ngang qua (7A) về phía 
trung tâm của đệm thấm hút theo chiều ngang.  
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(11) 32018 
(21) 1-2012-02873 (51) 7 A61K  8/891, A61Q  5/02,  5/12 
(22) 14.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/052113 14.02.2011 (87) WO 2011/120736 06.10.2011 
(30) 10158148.6      29.03.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) MURRAY, Andrew, Malcolm (GB), PHAM, Thuy-Anh (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc tóc chứa siloxan được làm biến tính bằng 

alkyl và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc tóc chứa: i) pha làm sạch chứa chất hoạt động 

bề mặt anion để làm sạch mà là muối và chứa nhóm alkyl có 8 đến 14 cacbon; ii) hệ gel 
dưỡng chứa nước hoàn toàn không có điện tích hoặc là anion, hệ gel này chứa: (a) chất 
béo; (b) chất hoạt động bề mặt dạng anion của hệ gel này chứa nhóm alkyl có 16 đến 30 
cacbon; (c) chất hoạt động bề mặt dạng cation; và iii) hệ silicon chứa các hạt được nhũ 
hoá của silicon được làm biến tính bằng alkyl, trong đó silicon được làm biến tính bằng 
alkyl có công thức chung (I): (CH3)3Si-O-[Si(CH3)(R)O]m- [Si(CH3)2O]n-Si(CH3)3 trong 
đó m có trị số từ 1 đến 450, n có trị số từ 1 đến 3000 và R là gốc alkyl hoá trị đơn có 8 
đến 60 cacbon dưới điều kiện thường.  
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(11) 32019 
(21) 1-2012-02876 (51) 7 B01D  24/14, B01J  20/02, C02F  

1/28, C01B  31/00 
(22) 28.09.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2012 
(71) Viện Hóa học - Vật liệu/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự  (VN) 

Số 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Tường (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu hấp phụ chứa nano cacbon dạng 

ống, vật liệu hấp phụ chứa nano cacbon dạng ống và thiết bị 
lọc nước cầm tay bao gồm vật liệu này 

  (57)     Sáng chế phương pháp sản xuất vật liệu hấp phụ chứa nano cacbon dạng ống từ khí dầu 
mỏ hoá lỏng (LPG) trong đó, khí dầu mỏ hoá lỏng được nạp vào trong lò phản ứng ở 
nhiệt độ từ 700 đến 800oC và bị phân huỷ trên chất xúc tác chứa niken oxit và sắt oxit 
trong môi trường không có oxi để tạo ra các ống nano cacbon bên trong cấu trúc xốp của 
chất mang khoáng sét của chất xúc tác. Sáng chế còn đề cập đến vật liệu thu được từ 
phương pháp nêu trên chứa từ 20 đến 30% khối lượng ống nano cacbon. Vật liệu này 
thích hợp để dùng làm chất hấp phụ dùng trong xử lý nước, đặc biệt là trong các thiết bị 
lọc nước cầm tay. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị lọc nước cầm tay, trong đó 
lõi lọc được nhồi chặt vật liệu hấp phụ theo sáng chế.  
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(11) 32020 
(21) 1-2012-02882 (51) 7 C10G  70/04, C01C  7/00,  11/04, 

C01B  3/5, F25J  3/02 
(22) 28.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FR2011/050671  28.03.2011 (87) WO2011/124818 13.10.2011 
(30) 10 52271       29.03.2010 FR 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8 AllÐe de 1'Arche, Faubourg de 1'Arche - ZAC Danton, F-92400 Courbevoie, 
France 

(72) SIMON Yvon (FR), LAUGIER Jean-Paul (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống thiết bị để xử lý dòng khí đã 

cracking từ hệ thống thiết bị nhiệt phân hyđrocacbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống thiết bị để xử lý dòng khí đã được 

cracking từ hệ thống thiết bị nhiệt phân hyđrocacbon. Phương pháp này bao gồm bước 
tách dòng khí ngược dòng đã ngưng tụ một phần trước thiết bị tách trung gian (44B) để 
thu hồi chất lỏng trung gian (136) và dòng khí trung gian đã được cracking (138) và 
bước phun chất lỏng trung gian (140) vào tháp khử metan trung gian (68). Phương pháp 
theo sáng chế còn bao gồm bước lấy mẫu của một phần chất lỏng (136) và làm giãn nở 
ít nhất phân đoạn thứ nhất (194) thu được từ phần đã được lấy mẫu (190). Phương pháp 
này còn bao gồm bước cho phân đoạn đầu tiên đã được giãn nở nói trên trao đổi nhiệt 
với dòng trung gian đỉnh tháp (146) từ tháp (68) để ngưng tụ ít nhất một phần dòng 
trung gian đỉnh tháp (146) này. Phương pháp này còn bao gồm bước tách dòng trung 
gian đỉnh tháp đã ngưng tụ một phần trong thiết bị tách hồi lưu thứ nhất (76) để tạo ra 
dòng chất lỏng (148) được cấp vào tháp trung gian (68) và dòng khí nhiên liệu (150).  
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(11) 32021 
(21) 1-2012-02884 (51) 7 B01D  71/30,  69/04,  69/08, C02F  

1/44,  3/12 
(22) 02.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/054745  02.03.2011 (87) WO 2011/108579 09.09.2011 
(30) 2010-047798      04.03.2010 JP 
(71) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

2-4-4, Nishitenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565 JAPAN 
(72) Toshihiro TAMAI (JP), Naotaka OYABU (JP), Saki TANIMURA (JP), Takashi 

OSUGI (JP), Ryuichi MATSUO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Màng polyme dùng để xử lý nước, phương pháp sản xuất màng 

này và phương pháp xử lý nước 
  (57)     Màng polyme dùng để xử lý nước, khác biệt ở chỗ bao gồm màng sợi rỗng có thiết kế tự 

đỡ được tạo nên từ gần như một vật liệu cấu trúc chính duy nhất, với đường kính ngoài từ 
3,6mm đến 10mm và tỷ lệ giữa đường kính ngoài với độ dày, SDR, bằng từ 3,6 đến 34.  
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(11) 32022 
(21) 1-2012-02885 (51) 7 B01D  71/30,  69/08,  71/38, C08F  

214/06,  216/06,  220/28,  8/12, C08J  
9/28 

(22) 02.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/054746     02.03.2011 (87) WO 2011/108580 09.09.2011 
(30) 2010-047660 04.03.2010 JP 

2010-193487 31.08.2011 JP 
(71) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

2-4-4, Nishitenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565 JAPAN 
(72) Toshihiro TAMAI (JP), Yuki GOTO (JP), Takashi OSUGI (JP), Ryuichi MATSUO 

(JP), Naotaka OYABU (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Màng polyme dùng để xử lý nước và phương pháp sản xuất 

màng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng polyme dùng xử lý nước được tạo nên từ copolyme vinyl clorua 

bao gồm monome vinyl clorua và monome ưa nước.  
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(11) 32023 
(21) 1-2012-02886 (51) 7 B62J  9/00,  11/00,  23/00 
(22) 28.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-238674 31.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masaharu ANDO (JP), Toru UESAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có kết cấu chứa ăcquy cho phép việc bảo dưỡng ăcquy nằm sâu 
bên trong khoang chứa được dễ dàng.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy (1) được trang bị ăcquy 
(19), bộ lọc không khí (4), yên xe (17). chắn bùn sau (18) và phần chứa các bộ phận 
(100) mà ăcquy (19) có thể được lắp trên đó. Phần chứa các bộ phận (100) được tạo ra 
trên phần trên của chắn bùn sau (18), có miệng (110) trên phần trên của nó và tạo ra vị 
trí định vị ăcquy bên dưới bộ lọc không khí (4) mà ở đó các điện cực (82, 88) nằm 
hướng lên phía trên. Phần đặt tạm ăcquy (58) được tạo ra trên phần chứa các bộ phận 
(100) bằng cách cắt gân (l87) được tạo ra trên mặt trên của chắn bùn sau (l8). Các dây 
điện (92, 93) nối với các điện cực (82, 88) của ăcquy (19) có độ dài tương ứng với 
khoảng cách từ vị trí định vị của ăcquy (19) đến phần đặt tạm ăcquy (58).  
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(11) 32024 
(21) 1-2012-02893 (51) 7 A61K  8/35,  8/06,  8/37,  8/40,  8/86,  

8/90, A61Q  17/04 
(22) 19.01.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/050860      19.01.2011 (87) WO 2011/122072 06.10.2011 
(30) 2010-078039      30.03.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 
(72) TAKAKURA Tomiko (JP), KUROSAWA Takafumi (JP), YAJIMA Isao (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dạng nhũ tương dầu trong nước và mỹ phẩm chống 

nắng chứa chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nhũ tương dầu trong nước (O/W) có khả năng bảo 

vệ tia cực tím (UV). Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nhũ tương O/W chứa 
các chất hấp thụ UV hữu cơ hoà tan trong dầu, có độ ổn định chế phẩm và cảm giác khi 
sử dụng tốt, và thích hợp làm mỹ phẩm chống nắng. Sáng chế cũng đề cập đến mỹ phẩm 
chống nắng chứa chế phẩm dạng nhũ tương này.  
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(11) 32025 
(21) 1-2012-02902 (51) 7 C11D  11/00,  17/00,  3/20,  3/50 
(22) 09.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/053561 09.03.2011 (87) WO 2011/120772 06.10.2011 
(30) 10158692.3      31.03.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) CRAVEN, Richard, Michael; (GB), DOYLE, Colin, Lee (GB), HUSSEY, Ian, James 

(GB), LAVERY, Aidan, Joseph (GB), PHILIP, Jojo (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình đưa vi nang mang điện tích âm vào trong chất tẩy 

rửa dạng lỏng có cấu trúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình đưa vi nang mang điện tích âm vào nước tẩy rửa đậm đặc 

có cấu trúc chứa ít nhất 30% trọng lượng, tốt hơn nếu nhiều nhất 65%, tổng trọng lượng 
chất hoạt động bề mặt trong đó có ít nhất 5% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng chế 
phẩm là chất hoạt động bề mặt dạng anion, bao gồm xà phòng, và chất tạo cấu trúc bên 
trong, quy trình này bao gồm bước kết hợp hai hỗn hợp sơ chế, hỗn hợp sơ chế A là chế 
phẩm tẩy rửa dạng lỏng đậm đặc chứa nước được tạo cấu trúc không chứa vi nang và 
hỗn hợp sơ chế B là thể phân tán của vi nang mang điện tích âm được phân tán trong 
nước, khác biệt ở chỗ, hỗn hợp B là huyền phù đặc chứa vi nang có độ nhớt tối đa ở 25oC 
là 100 mPas và hỗn hợp thu được sau bước kết hợp được cho qua thiết bị trộn tĩnh đồng 
hoá với đầu vào năng lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 500 J/kg để tạo ra, ngay sau 
thiết bị trộn, chất lỏng có cấu trúc chứa tối đa 10%, tính theo tổng số lượng các nhóm vi 
nang, các nhóm vi nang đã kết tụ, nhóm vi nang đã kết tụ có ít nhất là 5 vi nang gộp lại 
với nhau.  
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(22) 30.03.2011 (43) 25.12.2012 
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(30) 2010-084868     01.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2012 
(71) 1. NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. CHOWA KOGYO CO., LTD.  (JP) 
1-6-4, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan 

(72) YAMASHITA Hisao (JP), OKUMURA Makoto (JP), NISHIUMI Kenji (JP), 
ISHIHAMA Yoshiroh (JP), TANAKA Ryuta (JP), SUZUKI Yukichi (JP), 
TAKAHASHI Kenji (JP), YOKOYAMA Hiroyasu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đóng cọc thép sử dụng búa rung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng cọc thép sử dụng búa rung và ống dẫn được bố 
trí dọc theo chiều dọc của cọc thép để đóng cọc thép vào trong nền đất, phương pháp 
này bao gồm các bước: phun nước từ ống dẫn trong khi vận hành búa rung để đóng cọc 
thép vào trong nền đất tới độ sâu định trước; phun chất hoá rắn chảy được từ ống dẫn 
trong khi vận hành búa rung để tạo ra phần bảo vệ móng ở vùng lân cận của phần cuối 
của cọc thép; và vận hành búa rung trong khoảng thời gian định trước sau khi cọc thép 
đạt tới độ sâu định trước và việc phun chất hoá rắn chảy được ngừng lại, nhờ đó khử khí 
khỏi chất hoá rắn chảy được này.  
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(11) 32027 
(21) 1-2012-02958 (51) 7 B65D  75/46,  75/58,  85/10 
(22) 15.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000690 15.02.2011 (87) WO 2011/110272 15.09.2011 
(30) 10 2010 010 976.2 10.03.2010 DE 

10 2010 019 867.6 07.05.2010 DE 
(71) FOCKE & Co. (GmbH & Co. KG)  (DE) 

Siemensstrasse 10, 27283 Verden, Germany 
(72) STEINKAMP, Irmin (DE), BUSE, Henry  (DE), WIEGE, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bao thuốc lá, phương pháp và thiết bị để sản xuất bao thuốc 

lá này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao thuốc lá, có các vật chứa trong bao, cụ thể là nhóm thuốc lá 

(11), được bọc bởi vỏ bọc ngoài (12), cụ thể là được ưu tiên làm bằng vật liệu tấm đóng 
kín được bằng nhiệt cách mùi và cách ẩm, theo kiểu bao dạng túi ống.  

Theo sáng chế, điều được đề xuất là vỏ bọc ngoài (12) có phương tiện mở đa dụng 
(13), và các vật chứa trong bao được bao bọc, ít nhất là ở các vùng nhất định, bởi lớp bọc 
(26) được làm bằng vật liệu mà nó có thể được đưa vào nhiệt và áp lực, phần bao bọc tạo 
thành khoảng trống bên trong và kéo dài qua toàn bộ chiều dài của các vật chứa trong 
bao.  

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp thích hợp và các thiết bị tương ứng để sản 
xuất các bao như vậy.  
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(11) 32028 
(21) 1-2012-02973 (51) 7 F28F  21/06, B01D  1/22, B29C  

65/20, B29D  7/01, C02F  1/08,  1/10, 
F28D  9/00, F28F  3/08 

(22) 08.03.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/FI2010/050172     08.03.2010 (87) WO 2011/110726 15.09.2011 
(71) ARVIND ACCEL LIMITED  (IN) 

Naroda Road, Ahmedabad, 380 025, India 
(72) RAMM-SCHMIDT, Leif (FI), GANESARAMAN, Arun (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phần tử trao đổi nhiệt, bộ trao đổi nhiệt chứa các phần tử 

trao đổi nhiệt và thiết bị sản xuất các phần tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phần tử trao đổi nhiệt (1) bằng vật liệu màng dẻo đàn hồi, bộ trao 

đổi nhiệt được tạo thành từ các phần tử trên, và thiết bị để sản xuất các phần tử. Phần tử 
(1) bao gồm một cặp các tấm dạng màng đối diện được gắn bởi các mối hàn (4, 5, 6) để 
tạo thành túi có thể giãn nở có các bề mặt bên trong và bên ngoài, lỗ nạp (2) để cung cấp 
chất lưu trao đổi nhiệt được nén vào túi, lỗ xả (3) để xả chất lưu từ túi sau khi trao đổi 
nhiệt, và một dãy các mối hàn (4, 5, 6) định rõ đường đi dành cho dòng chất lưu bên 
trong túi. Theo sáng chế có các mối hàn điểm (4) trong vùng thứ nhất (7) của phần tử, 
các mối hàn được mở rộng song song (5) trong vùng thứ hai (8) của phần tử, định rõ các 
rãnh dòng chất lưu (11) xuyên qua vùng thứ hai, và các mối hàn xiên (6) trong vùng thứ 
ba (9) của phần tử, định rõ các rãnh (12) dành cho dòng chất lưu theo hướng lỗ xả (3). 
Bộ trao đổi nhiệt bao gồm một bộ các phần tử liền kề (1) để trao đổi nhiệt giữa chất lưu 
ban đầu được nén chảy bên trong các phần tử và chất lưu thứ hai chảy giữa các phần tử 
liền kề. Trong thiết bị để sản xuất các phần tử (1) một cuộn vật liệu dạng tấm dẻo kép 
được tạo thành để di chuyển một chuỗi ba con lăn hàn có thể gia nhiệt và trục đỡ. Các 
con lăn hàn có các chỗ lồi ra để tạo thành các mối hàn lần lượt có ba dạng khác nhau, và 
được tạo ra nhờ đưa một cách chọn lọc các con lăn vào tiếp xúc với cuộn di động và 
không tiếp xúc với cuộn này.  
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(22) 31.03.2010 (43) 25.12.2012 
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(75) POMERLEAU, DANIEL GUY  (CA) 

3958 Edenstone Road, Calgary, Alberta T3A 3Z6, Canada 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị cải thiện sự tách của dịch khoan lỏng khỏi mùn khoan 

trên máy lắc và phương pháp tối ưu hóa tính năng của máy 
lắc mùn khoan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tách chất lưu từ mùn khoan. Cụ thể, sáng 
chế đề cập đến các máy lắc được đưa vào hệ thống chân không và phương pháp vận 
hành hệ thống này để tăng độ hiệu quả của sự tách chất lưu. Hệ thống và phương pháp 
hữu hiệu qua nhiều cỡ lưới, dòng lưu lượng trong chân không và các thiết kế chân 
không.  
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(72) Toshiya SATO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp chứa dễ mở và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế cập đến xuất hộp chứa dễ mở bao gồm thân hộp chứa (2) có vành gờ (25) trên 
mép chu vi của miệng của nó và nắp (3) bao gồm lớp bịt kín (31) được hàn kín nhiệt 
theo hình khuyên bởi lớp bề mặt (21) của thân hộp chứa (2) lộ ra trên vành gờ. ít nhất 
một trong số các phần bịt kín (26) của thân hộp chứa (2) và nắp (3) phải bóc tách được 
mặt phân giới hoặc không kết dính sao cho nắp (3) có thể được mở tách ra. ở bước hàn 
kín nhiệt thứ nhất để hàn kín nhiệt, nắp (3) nằm chồng lên bề mặt trên của vành gờ (25) 
của thân hộp chứa (1) và tấm bịt kín hình khuyên thứ nhất được ép lên bề mặt trên của 
vành gờ (25) từ bên trên nắp (3) để tạo ra phần nhựa chun phình (6) gần vị trí mà ở đó 
mép chu vi trong của tấm bịt kín hình khuyên thứ nhất chạm vành gờ (25), nhựa chun 
được xác định theo hình dạng cụ thể định trước. Với việc chế tạo liên tục, tốt hơn nếu 
tấm bịt kín hình khuyên thứ hai được ép từ bên trên nắp (3) để tạo ra phần nhựa chun 
theo hình dạng cụ thể định trước.  
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(72) KATO, Takanori (JP), SAKAGUCHI, Atsushi (JP), ASABE, Kazutaka  (JP), 

MAEJIMA, Takashi (JP), NAKANO, Satoru  (JP), NAKANO, Takeshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu đệm phanh dùng cho toa xe đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu đệm phanh dùng cho toa xe đường sắt bao gồm các thân ma 
sát (11) được ép tỳ lên bề mặt ma sát của đĩa phanh, và mâm cặp (12) được gá lắp vào 
bộ kẹp để đỡ các thân ma sát (11). Các thân ma sát (11) được phân bố sao cho hai hoặc 
nhiều hơn thân ma sát được bố trí theo hướng kính và theo chu vi của đĩa phanh. Từng 
thân ma sát (11) được tạo ra có vật liệu ma sát (11a) để tiếp xúc với bề mặt ma sát của 
đĩa phanh, và tấm đế (11b) được gắn chặt vào ở phía mâm cặp (12) của vật liệu ma sát 
(11a). Tấm đế (11b) có vấu nhô ra (11ba) được tạo ra ở phía mâm cặp (12). ở phía thân 
ma sát (11) của mâm cặp (12) có tạo ra rãnh (12b) để tiếp xúc với vấu nhô ra (11ba) 
được tạo ra trên tấm đế (11b). Lò xo hình đĩa (14) hoặc kết cấu tựa bằng mặt cầu (15) 
được bố trí giữa tấm đế (11b) của từng thân ma sát (11) và mâm cặp (12). Như vậy , các 
thân ma sát có thể được ngăn không cho quay ở vị trí đã được gắn chặt của chúng mà 
không cần bổ sung các bộ phận mới.  
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22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) SHIRAICHI, Yukishige (JP), OHTSUKA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt, khuôn đúc, và bộ cấp chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt ly tâm bao gồm các cánh quạt (21) được đặt cách nhau theo 
chiều đường tròn. Cánh quạt (21) có phần mép bên trong (26) được bố trí trên phía ngoại 
biên bên trong và phần mép bên ngoài (27) được bố trí trên phía ngoại biên bên ngoài. 
Cánh quạt (21) có bề mặt cánh bao gồm bề mặt áp lực và bề mặt hút. Khi cắt dọc theo 
mặt phẳng trục giao với trục quay của quạt, cánh quạt (21) có tiết diện cánh có các phần 
lõm được tạo ra tại bề mặt áp lực và bề mặt hút. Các cánh quạt (21) gồm có các cánh 
quạt (từ 21A đến 21E) có các hình dạng tiết diện cánh. Với cấu tạo như vậy, quạt có khả 
năng thổi gió rất tốt mà không gây ồn. Sáng chế còn đề xuất khuôn đúc sử dụng để sản 
xuất quạt và bộ cấp chất lưu được lắp quạt này.  
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(11) 32033 
(21) 1-2012-03030 (51) 7 C10G  15/08, C02F  1/36, B01F  

7/00, B01J  19/10 
(22) 14.04.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AT2011/000184 14.04.2011 (87) WO2011/127512 20.10.2011 
(30) A 596/2010 14.04.2010 AT 

A 597/2010 14.04.2011 AT 
(71) PRISTEC AG  (AT) 

Tech Gate Vienna Science and Technology Park, Donau-City-Strasse 1, A-1220 
Vienna, Austria 

(72) DELGADO CASTILLO Jose Miguel (ES), VENECIANO RIVERA Anibal Luis (CL), 
NUERK Ruediger Uwe (DE), CHERNIKOV Fedor (RU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý dầu khoáng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý chất lỏng, cụ thể là dầu khoáng, nhằm tăng tỷ lệ 
các phân đoạn có điểm sôi thấp. Phương pháp xử lý này bao gồm bước tạo ra các sóng 
nén có tần số thứ nhất, xử lý chất lỏng bằng các sóng nén này trong vùng tác động và 
cấp chất lỏng đã được xử lý này vào thùng chứa. ít nhất một đường ống, mà chất lỏng đã 
được xử lý này chảy qua, và ngay sau vùng tác động nói trên được kích thích đến dao 
động có tần số thứ hai là tần số cộng hưởng của hệ thống kích thích.  
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(11) 32034 
(21) 1-2012-03077 (51) 7 B65D  25/40,  1/20,  25/28,  21/02 
(22) 17.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2011/001865  17.03.2011 (87) WO2011/115438 22.09.2011 
(30) 20-2010-0002761       17.03.2010 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORP.  (KR) 

500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul, 100-749, Republic of Korea 
(72) LEE Jin Hwan (KR), MOON Sang Gwon  (KR), PARK Kwang Soo (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa lưu trữ chất lưu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bình chứa lưu trữ chất lưu bao gồm: thân bình chứa mà chất lưu 
được lưu trữ trong đó; và miệng rót được tạo ra ở bề mặt trên của thân bình chứa để rót 
chất lưu chứa trong thân bình chứa, trong đó miệng rót bao gồm phần vuốt thon có 
đường kính trong được tăng lên phía trên cách xa thân bình chứa. Do đó, chất lưu được 
ngăn không cho bị lắc hoặc bắn toé khi được rót.  
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(11) 32035 
(21) 1-2012-03079 (51) 7 F02D  35/00, B62J  99/00, B62M  

7/02 
(22) 07.02.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/JP2011/052514      07.02.2011 (87) WO2011/114803 22.09.2011 
(30) 2010-064099      19.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) HAYASHI Hiroshi (JP), WATANABE Satoru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu lắp bộ cảm biến tốc độ xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp bộ cảm biến tốc độ xe, trong đó xe ở trạng thái mà đường 
trục (O) của thân chính gần như hình trụ (78) được nghiêng bởi góc định trước (θ) hướng 
về phía sau thân xe khi nhìn từ phía thân xe, bộ phận kẹp chặt (81) được sử dụng để gắn 
cố định cùng với bộ bảo vệ (83) sẽ che phần trên của bộ eảm biến tốc độ xe (77), nhờ đó 
bộ cảm biến tốc độ xe (77) được cố định với hộp trục khuỷu (64) ở vị trí ở phía trên thân 
xe của trục truyền chung (35) và cũng ở phía sau thân xe của trống sang số (150). Thân 
chính (78) của bộ cảm biến tốc độ xe (77) được đưa vào trong lỗ thông (73) tạo trên hộp 
trục khuỷu (64), nhờ đó phần dò (78a) của bộ cảm biến tốc độ xe (77) được tạo ra để 
nằm đối với đỉnh của bánh răng bị động thứ hai (G2).  
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(11) 32036 
(21) 1-2012-03109 (51) 7 C07D  213/81,  413/04,  241/28,  

413/12,  401/04, A61K  31/443, 
C07D  403/04, A61P  11/12, C07D  
405/12 

(22) 17.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/054038 17.03.2011 (87) WO 2011/113894 22.09.2011 
(30) 61/315,509 19.03.2010 US 

61/441,853 11.02.2011 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BAETTIG, Urs (CH), BALA, Kamlesh Jagdis (GB), BUDD, Emma (GB), EDWARDS, 

Lee (GB), HOWSHAM, Catherine (GB), HUGHES, Glyn (GB), LEGRAND, Darren 
Mark (GB), SPIEGEL, Katrin (CH) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyridin, pyrazin và dược phẩm chứa chúng để điều trị 

bệnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin và pyrazin mà khôi phục hoặc tăng cường chức 

năng của CFTR đột biến và/hoặc kiểu dại để điều trị bệnh xơ nang, rối loạn vận động 
của mi nguyên phát, bệnh viêm phế quản mạn tính, bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính, bệnh 
hen, bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, bệnh ung thư phổi, bệnh khô miệng và bệnh khô 
mắt hoặc chứng táo bón (IBS, IBD, bị cảm ứng opioit). Dược phẩm chứa các hợp chất 
này cũng được đề xuất.  
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(11) 32037 
(21) 1-2012-03125 (51) 7 E02D  7/20 
(67) 2-2012-00235   
(22) 18.10.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2012 
(75) Hoàng Văn Chung  (VN) 

Phòng 106 C5, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống và phương pháp ép cọc bằng thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống ép cọc bằng thuỷ lực cải tiến sử dụng cọc 
rút đất để rút đất tạo thành lỗ cọc trước khi ép cọc xuống. Hệ thống ép cọc bằng thuỷ lực 
theo sáng chế bao gồm: máy ép cọc bằng thuỷ lực (1), và khác biệt ở chỗ, hệ thống này 
còn có cọc rút đất (2) bao gồm thân cọc (2a), cửa tháo đất (2b) được lắp trên thân cọc 
(2a) bằng các bản lề; đầu trên của cọc rút đất (2) có lỗ thông khí (2c), và quai ống (2d) 
để kết nối với ống thép nối dài (3) mà dùng để ép cọc rút đất (2) xuống đến độ sâu mong 
muốn, sau đó kéo cọc rút đất này lên bằng máy ép cọc bằng thuỷ lực (1); trên đầu mũi 
cọc (2e) có cánh lật (2f) có thể tháo ra, lắp vào tuỳ ý trên thành trong của thân cọc (2a) 
để giữ không cho đất rơi khỏi cọc rút đất khi rút cọc từ dưới lỗ lên.  
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(11) 32038 
(21) 1-2012-03147 (51) 7 E04B  1/32 
(22) 22.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2011/029291 22.03.2011 (87) WO 2011/119515 29.09.2011 
(30) 12/659,886      24.03.2010 US 
(71) M.I.C. INDUSTRIES, INC.  (US) 

11911 Freedom Drive, One Fountain Square, Reston, VA 20190, United States of 
America 

(72) ANDERSON, Todd, E. (US), MORELLO, Frederick (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết gắn kết được tạo ra từ vật liệu dạng tấm, kết cấu xây 

dựng được tạo ra bằng cách sử dụng các chi tiết gắn kết, hệ 
thống và phương pháp để tạo ra kết cấu xây dựng này 

  (57)     Chi tiết gắn kết được tạo ra từ vật liệu dạng tấm được cấu tạo để nối tường với mái cong 
của kết cấu xây dựng. Chi tiết gắn kết bao gồm ít nhất hai đoạn: đoạn thứ nhất có phần 
giữa phẳng và cặp thành kéo dài vuông góc với phần giữa nhìn trên mặt cắt, cặp thành 
này định ra rãnh được định hướng theo phương vuông góc với phần giữa, trong đó rãnh 
được điều chỉnh để vừa với phần vách của kết cấu xây dựng, và đoạn thứ hai kéo dài từ 
một trong các thành của đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai được định hướng trong cùng mặt 
phẳng như phần giữa phẳng của đoạn thứ nhất nhìn trên mặt cắt, đoạn thứ hai bao gồm 
gân dọc, gân dọc này nhô ra từ đoạn thứ hai nhìn trên mặt cắt, gân dọc này được điều 
chỉnh để ghép khớp với gân của panen xây dựng cong. Kết cấu xây dựng được tạo ra 
bằng cách sử dụng các chi tiết gắn kết và hệ thống và phương pháp tạo ra chi tiết gắn kết 
cũng được mô tả.  
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(11) 32039 
(21) 1-2012-03154 (51) 7 A61K  31/505, A61P  35/00,  35/02 
(22) 28.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/EP2011/054733 28.03.2011 (87) WO2011/120922 06.10.2011 
(30) 10 2010 014 426.6 01.04.2010 DE 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) LUCKING, Ulrich (DE), SIEMEISTER, Gerhard  (DE), WENGNER, Antje Margret 

(DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế kinaza phụ thuộc pan-xyclin để điều trị khối u 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza phụ thuộc pan-xyclin, cụ thể, sáng chế đề cập 
đến các dẫn xuất anilinopyrimidin được thế sulfoximin chọn lọc có công thức (I) để điều 
trị khối u.  
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(11) 32040 
(21) 1-2012-03155 (51) 7 G01D  11/26, B60K  35/00 
(22) 25.10.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2011-239598 31.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN  
(72) Masaharu ANDO (JP), Ryuhei SOETA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm đồng hồ đo của xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm đồng hồ đo cho phép hình ảnh của mặt người đi xe chiếu lên 
trên bề mặt của mặt kính không nhìn thấy được.  
Cụm đồng hồ đo được trang bị bề mặt kính đồng hồ (53) để che đồng thời đồng hồ đo 
tốc độ động cơ (81), là bộ chỉ báo tín hiệu tương tự, và đồng hồ đo tốc độ (83), là màn 
hiển thị tín hiệu số dạ quang. Đồng hồ đo tốc độ động cơ (81) được bố trí trên đường 
tâm theo chiều rộng xe (CL) của xe. Đỉnh (53P) của mặt kính (53) được bố trí lệch về 
một trong số các phía bên so với đường tâm theo chiều rộng xe của đồng hồ đo tốc độ 
động cơ (81). Các đường bao ngoài của đồng hồ đo tốc độ động cơ (81) và đồng hồ đo 
tốc độ (83) liền kề là hình tròn, và đồng hồ đo tốc độ động cơ và đồng hồ đo tốc độ liền 
kề nằm gối chồng một phần lên nhau. Hộp trên (50b) bao gồm các vành (81F, 83F) mà 
lần lượt tạo thành các đường bao ngoài của đồng hồ đo tốc độ động cơ (81) và đồng hồ 
đo tốc độ (83) và phần theo chu vi (SF) kéo dài từ từng vành về phía mép theo chu vi. 
Đỉnh (53P) của mặt kính (53) nằm giữa đồng hồ đo tốc độ động cơ (81) và đồng hồ đo 
tốc độ (83).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
357 

(11) 32041 
(21) 1-2012-03191 (51) 7 E04D  3/36,  3/365 
(22) 29.03.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/AU2011/000353 29.03.2011 (87) WO 2011/120081 06.10.2011 
(30) 2010201257      29.03.2010 AU 
(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) GALLATY, Rodney John  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kẹp giữ cố định dùng cho các tấm lợp có các gờ định hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹp giữ cố định để cố định mái hoặc tấm lợp khác vào cấu trúc phía 
dưới. Kẹp bao gồm đế, cặp vách bên kéo dài từ đế, và cặp mặt bích xác định các chi tiết 
giữ để ăn khớp các phần lõm ở các phía của các gờ của các tấm lợp. Các mặt bích xác 
định các cung kéo dài ra phía ngoài và xuống dưới từ các đầu trên của các vách bên. Các 
mặt bích là hình ảnh phản chiếu của nhau qua mặt phẳng đi qua đường tâm và vuông 
góc với đế. Mỗi mặt bích có thể có gân tăng cứng ở mỗi phía của đường tâm của mặt 
bích. Các vách bên có thể bao gồm các mép bên được gấp vào phía trong để nâng cao độ 
cứng của các vách bên.  
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(11) 32042 
(21) 1-2012-03307 (51) 7 C07D  239/54,  401/06,  417/06,  

471/04,  487/04,  498/04,  513/04, 
A01N  43/54 

(62) 1-2010-01971   
(22) 30.01.2009 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/US2009/032584 30.01.2009 (87) WO2009/099929 13.08.2009 
(30) 61/063,789 06.02.2008 US 

61/043,428 09.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2012 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) HOLYOKE JR, Caleb, William (US), TONG, My-hanh, Thi (US), COATS, Reed, 

Aaron (US), ZHANG, Wenming (CN), MCCANN, Stephen, Frederick (US), CHAN, 
Dominic, Ming-tak (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrimiđin, chế phẩm chứ nó, phương pháp phòng trừ 

loài gây hại không xương sống và hạt giống được xử lý bằng 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1,  
 

  
 
trong đó  
X là O hoặc S;  
Y là O hoặc S;  
và R1, R2, R3 và R4 là như được xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức 1 và phương pháp phòng 
trừ loài gây hại không xương sống bao gồm bước cho loài gây hại không xương sống này 
hoặc môi trường xung quanh chúng tiếp xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế 
với lượng hữu hiệu sinh học.  
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(11) 32043 
(21) 1-2012-03334 (51) 7 E02D  29/02 
(22) 08.04.2011 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/IB2011/051529  08.04.2011 (87) WO 2011/125052 13.10.2011 
(30) BO2010A000213      08.04.2010 IT 
(71) OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.  (IT) 

Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa (Bologna), ITALY 
(72) FERRAIOLO, Francesco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khối ghép, tường chắn và phương pháp lắp ghép tường chắn từ 

các khối ghép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khối ghép dùng để lắp ghép tường chắn bao gồm mặt trước (13) để 

tạo ra một phần của mặt nhìn thấy được của tường chắn, và mặt đỡ (11) để gá và đỡ ít 
nhất một khối ghép nằm trên tương tự trong quá trình tạo ra mặt nhìn thấy được. Mặt đỡ 
(11) được làm nghiêng so với mặt trước (13) và có ít nhất một lỗ xuyên (15) để có ít 
nhất một mặt tỳ trong (16, 17) nằm cách mặt trước khoảng cách định trước thứ nhất. 
Phương tiện định vị (23) nhô ra khỏi mặt đỡ và mằm cách mặt trước ít nhất là khoảng 
cách định trước thứ hai để đi vào để tỳ vào ít nhất một mặt tỳ trong của khối ghép nằm 
trên tương tự để ngăn không cho khối ghép này di chuyển theo một trong hai hướng 
vuông góc với mặt trước trong quá trình lắp ghép. Phương tiện định vị (23) bao gồm ít 
nhất một phần gài dẹt (24). ít nhất một rãnh (22) kéo dài theo hướng vuông góc với mặt 
trước được tạo ra trên mặt đỡ (11) để tiếp nhận phần gài dẹt tương ứng của phương tiện 
định vị (23). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp lắp ghép tường chắn và tường chắn 
được tạo ra bằng phương pháp này.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2102 
(21) 2-2011-00107 (51) 7 B65F 3/06, 3/10, 3/24 
(22) 25.05.2011 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ 

Chí Minh  (VN) 
8bis Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lý Công Tâm (VN) 
(54) Thiết bị nâng bùn bằng thuỷ lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng bùn bằng thủy lực dùng để nâng thùng chứa bùn lên 
cao và đổ bùn vào thùng xe tải bao gồm giá đỡ khung trượt (11) làm bằng sắt hình 
U150x50x6 liên kết với thành xe, giá đỡ khung nâng (4) được làm bằng sắt hình 
U100x50x6 được kết nối với giá đỡ khung trượt thông qua chốt xoay (7), khung nâng 
(3) và máng đổ (2) được liên kết dính với nhau và di chuyển trượt trên giá đỡ (4) để nâng 
cao, xoay và đổ thùng bùn vào xe tải bằng hệ thống thủy lực được kết nối với hệ thống 
thủy lực của xe.  
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(11) 2103 
(21) 2-2011-00108 (51) 7 G01R 15/20 
(22) 26.05.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) ASAHI KASEI MICRODEVICES CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018101 Japan 
(72) Kenji SUZUKI (JP), Naoya FUKAZAWA (JP), Hidenori HASEGAWA (JP), Hidenori 

HASEGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ cảm biến dòng điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ cảm biến dòng điện dễ dàng lắp ráp để cố định khoảng 
cách rò cũng như có kích thước nhỏ hơn và vùng lắp nhỏ hơn có tính đến các tiêu chuẩn 
an toàn đối với thiết bị điện và ngăn chặn khe hở lớn của lõi từ có kích thước thay đổi. 
Vỏ thân 10 bao gồm các bộ nối thứ nhất 10a mà mặt trên của nó có khoảng cách rò nhờ 
đó có thể nối. Bộ nối thứ nhất 10a có, theo chiều dọc, phần khe hở thứ nhất 10d mà được 
tạo ra giữa mặt trên và mặt dưới. Vỏ bao bọc 40 bao gồm bộ nối thứ hai 40a trong đó 
mặt dưới có khoảng cách rò nhờ đó có thể nối. Bộ nối thứ hai 40a có, theo chiều dọc, 
phần khe hở thứ hai 40d mà được tạo ra giữa mặt dưới và mặt trên. Dây dẫn sơ cấp 30 
được trang bị giữa các bộ nối thứ nhất 10a và 10d của vỏ thân 10 và được nén bởi vỏ bao 
bọc 40. Lõi 50 có tiết diện dạng hình chữ U vuông được lắp cố định vào phần khe hở thứ 
nhất 10d và phần khe hở thứ hai 40d để kẹp dây dẫn sơ cấp 30 và cảm biến từ 20.  
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(11) 2104 
(21) 2-2011-00112 (51) 7 H01Q 1/12 
(22) 03.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2011 
(71) 1. Công ty cổ phần viễn thông Nam Thanh  (VN) 

Số 153, Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát  (VN) 
Số 1 ngách 111/21 tổ 15 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đào Hồng Nam (VN) 
Giá đỡ, vỏ bảo vệ cụm anten viễn thông (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến giá đỡ bảo vệ cụm anten viễn thông, bao gồm: vỏ bảo vệ 
và thân giá đỡ. Thân giá đỡ bao gồm để đỡ dưới, tấm đỡ anten có dạng hình tròn, trên đó 
trục tâm được hàn vuông góc với tấm đỡ anten tại tâm của nó. Đỉnh trục tâm có bắt kim 
thu lôi và ba thanh đỡ để dẫn hướng và định vị vỏ bảo vệ. Ba khung liên kết được hàn cố 
định vào trục tâm, trên đó có bố trí ba ống quay cách đều nhau một góc 120o và các trục 
xoay chỉnh được lắp có thể quay trong các ống quay để điều chỉnh góc quay của anten. 
Tấm đỡ anten còn có ba ống dẫn hướng xoay được bố trí cách đều nhau 120o và đồng 
tâm với các ống quay của các khung liên kết. Các tay đỡ anten được hàn vào các trục 
xoay chỉnh đế cố định anten viễn thông. Đĩa chia độ được cố định vào các ống dẫn 
hướng quay và các vòng chỉ định được cố định vào trục xoay chỉnh để xác định góc hiệu 
chỉnh anten.  
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(11) 2105 
(21) 2-2011-00113 (51) 7 F04D  25/10 
(22) 06.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(75) CHING-LANG TSAI  (TW) 

No.1, Lane 210, Chushih Rd., See.1. Lungjing Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 

Cơ cấu truyền động chuyển hướng ở quạt (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một cơ cấu truyền động chuyển hướng ở quạt bao gồm một vỏ có 

các khoang lắp ghép thứ nhất, thứ hai và thứ ba, một trụ tròn điều khiển được lắp ghép 
trong khoang lắp ghép thứ nhất, một bánh răng truyền động và một bánh răng được 
truyền động được lắp ghép trên trụ tròn điều khiển, một trục vít được gắn vào một động 
cơ và được ăn khớp với bánh răng truyền động, một bánh răng được dẫn động được lắp 
ghép theo trục xoay trong khoang lắp ghép thứ hai, một ống nối được gắn với bánh răng 
được dẫn động, một nắp chụp vỏ, và hai bánh răng truyền động thay đổi tốc độ được lắp 
ghép theo trục xoay trong khoang lắp ghép thứ ba theo kiểu được chia bậc và được ăn 
khớp tương ứng với bánh răng được truyền động và bánh răng được dẫn động.  
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(11) 2106 
(21) 2-2011-00122 (51) 7 B02C  4/00,  4/42 
(22) 13.06.2011 (43) 25.12.2012 
(71) Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Kỹ thuật Khoa học và Công nghệ  

(VN) 
2/91 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Dương Bá Khánh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Máy nghiền khô kiểu quay (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy nghiền khô kiểu quay (N) có kết cấu bao gồm: vỏ máy 

(4a) gần như dạng trụ được làm thích ứng để chứa phương tiện nghiền và vật liệu cần 
nghiền, động cơ dẫn động (1a) lắp cố định điều chỉnh được so với vỏ máy (4a), thân dẫn 
động dạng trụ (6a) được làm thích ứng để được lắp cố định bên ngoài và gần như đồng 
tâm và cách khỏi vở máy (4a) một khoảng nhất định nhờ các phương tiện cách (C), và 
đai truyền động (3a) liên kết truyền chuyển động giữa thân dẫn động (6a) và động cơ 
dẫn động (1a), trong đó phương tiện cách (C) được gắn cố định theo kiểu cách nhiệt với 
cả thân dẫn động (6a) lẫn vỏ máy (4a).  
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(11) 2107 
(21) 2-2011-00127 (51) 7 G06F  
(22) 20.06.2011 (43) 25.12.2012 
(71) LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

15F., No. 85, Sec. 1, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan 
(72) Yang, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Khung trang trí của bảng mạch chạm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khung trang trí bảng mạch chạm bao gồm lớp khung màu 

thứ nhất được đặt ở phần mép ngoài mặt đáy của tấm trên của bảng mạch chạm và lớp 
khung màu thứ hai được đặt ở phần mép trong của lớp khung màu thứ nhất và kéo dài từ 
bề mặt của lớp khung màu thứ nhất để xếp chồng lên mặt đáy của tấm trên, trong đó 
khung trang trí có thể phủ khít lên các đường dẫn tín hiệu kéo dài dọc theo các mép của 
cảm biến chạm. Lớp khung màu thứ nhất và lớp khung màu thứ hai là các lớp màng 
không trong suốt hoặc gần như không trong suốt, trong đó lớp khung màu thứ nhất dày 
hơn lớp khung màu thứ hai.  
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2108 (11) 
(21) 2-2011-00128 (51) 7 B65D  41/32,  41/54 
(22) 22.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2011 
(71) TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO., LTD.  (CN) 

No. 6, 2ND. Road, Taichung Industrial Park, Taiwan, Republic of China. 
(72) Keith H Dai (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Nắp bịt kín dùng cho bình chứa chân không (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới nắp bịt kín dùng cho bình chứa chân không bao gồm nắp 

bằng chất dẻo (10) và tấm kim loại (20) được lắp ráp vào nắp (10). Phần giữa của nắp 
(10) và tấm (20) được phủ chồng ở mặt trên hở (51) của bình chứa (50). Chi tiết bịt kín 
(30) được đặt giữa nắp (10) và tấm (20). Nắp (10) bao gồm phần đẩy (17) để đẩy đầu 
cuộn tròn (291) của tấm (20) để tháo tấm (20) ra khỏi bình chứa (50). Đầu cuộn tròn 
(291) của tấm (20) được bao quanh trong chi tiết bịt kín (30).  
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(11) 2109 
(21) 2-2011-00130 (51) 7 A01M  23/20 
(22) 24.06.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2011 
(75) Nguyễn Đình Phương  (VN) 

1A-141 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 
ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Bẫy bắt chuột tự động (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất bẫy bắt chuột tự động cấu tạo gồm hai phần chính: phần lồng 
bẫy chứa cơ cấu bẫy và phần hộp chứa chuột bẫy được. Người sử dụng kéo cửa lồng di 
động (8) lên trên tạo ra trạng thái cân bằng tạm thời-trạng thái 1. Khi chuột chui vào 
bẫy, bò lên tấm nhựa (6) tạo ra sự chênh lệch trọng lượng đồng thời gây ra một lực tác 
dụng lên cơ cấu đòn bẩy làm mực chất lỏng chuyển động dồn về phía trước, thanh sắt 
tròn (9) liên kết với cửa lồng di động (8) chuyển động đi xuống đóng cửa lồng (8) lại. 
Nhờ ưu điểm của cơ cấu cánh tay đòn khi tấm (6) bị đè xuống thì tấm (2) được kéo lên 
trên tạo ra trạng thái cân bằng tạm thời - trạng thái 2. Khi chuột tiếp tục bò qua để tìm 
mồi nhử sẽ tác động lên tấm nhựa (2) lúc nàv do tấm nhựa (3) có tác dụng như van một 
chiều không cho chuột quay ra làm hệ mất cân bằng chuyên qua lại trạng thái 1. Chuột 
tiếp tục chui qua rọ hom (15) vào hộp chứa.  
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(11) 2110 
(21) 2-2011-00278 (51) 7 H04N 5/225, 5/76 
(22) 28.11.2011 (43) 25.12.2012 
(30) 100210740 14.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2011 
(71) HERAN CO. LTD.  (TW) 

3F, No. 88, Keji 3rd Road, Guishan Township, Taoyuan County 33383, Taiwan 
(72) Chin-Tu TSAI  (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

Hệ thống giám sát không gian sống của gia đình (54) 
  (57)    Hệ thống giám sát không gian sống của gia đình, chủ yếu bao gồm máy truyền hình, bộ 

truyền mạng Internet, bộ tiếp sóng và bộ điều khiển từ xa, trong đó bộ xử lí trung tâm 
CPU được lắp bên trong máy truyền hình và kết nối điện với ống kính video và bộ nhớ 
để truyền và ghi tín hiệu nghe nhìn AV. Dữ liệu nghe nhìn đã ghi được truyền qua bộ 
truyền mạng Internet và thu nhận bằng bộ điều khiển từ xa thông qua bộ tiếp sóng để 
thực hiện chức năng bảo vệ hai chiều và hệ thống giám sát không gian sống của gia đình 
theo thời gian thực.  
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(11) 2111 
(21) 2-2011-00281 (51) 7 A61K  35/28, C12N  5/077 
(22) 30.11.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2011 
(71) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  (VN) 

Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Thu Hà (VN), Lý Tuấn Khải  (VN), Nguyễn Thanh Bình  (VN), Đinh Duy 

Nhàn  (VN), Nguyễn Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình phân lập các tế bào gốc từ dịch tủy xương  

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phân lập các tế bào gốc từ dịch tuỷ xương bằng phương 
pháp ly tâm gradient tỷ trọng nhằm xử lý và chiết tách tế bào gốc từ dịch tuỷ xương chứa 
hỗn hợp gồm các loại tế bào, huyết tương và dung dịch chống đông để loại bỏ phần lớn 
các tế bào hồng cầu, bạch cầu hạt, huyết tương và dung dịch chống đông và giữ lại chủ 
yếu các tế bào đơn nhân chứa các tế bào gốc.   
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(11) 2112 
(21) (51) 7 F04D  13/08 2-2011-00288 
(22) 14.12.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2012 

Nguyễn Đăng Phong  (VN) (75) 
137 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
Vỏ phần thân bơm dùng điện thả chìm (54) 

  (57)    Giải pháp kỹ thuật đề cập đến vỏ phần thân của bơm dùng điện thả chìm có các gân tăng 
cứng lồi ra hoặc lõm vào tùy theo yêu các cầu về lực của vỏ phần thân bơm. Số lượng, 
kích cỡ và vị tri các gân tăng cứng trên vỏ phần thân bơm được tính toán hợp lý dựa trên 
cấu tạo của stato bên trong vỏ phần thân bơm.  
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2113 (11) 
(21) 2-2011-00301 (51) 7 F03B  3/12 
(22) 23.12.2011 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2012 

Ngô Văn Quýnh  (VN) (75) 
Thôn Tân Hòa, xã Đăk R'Moan, Gia Nghĩa, Đăk Nông 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Cánh quạt của tuabin phát điện thủy lực 

  (57)     Giải pháp kỹ thuật đề cập đến cánh quạt của tua bin phát điện thủy lực có số lượng cánh 
nhiều, độ dày cánh mỏng, khoảng cách giữa các cánh nhỏ, độ nghiêng của các cánh nhỏ 
và ở hai đầu của các cánh có các đai nối để tăng độ cứng vững.  
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2114 (11) 
(51) 7(21) 2-2012-00012 B65G 21/18 

(22) 20.01.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100209914 01.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) LIANG QIANG INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 16, Fu'an 7th St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(72) Huang, Hsien Tong  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Thiết bị vận chuyển dạng xoắn (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển dạng xoắn bao gồm bộ phận truyền động (110) 

trong đế khung phía trước (11) của bệ máy (10) để dẫn động bánh xe liên kết quay (111), 
bánh xe này được liên kết bởi bộ phận truyền động (110) để di chuyển bộ phận băng tải 
(23), bộ phận này quay quanh bánh xe liên kết quay (111) và bánh xe quay ngược (112) 
cũng như đường vận chuyển xoắn ốc phía trên (21) và đường vận chuyển xoắn ốc phía 
dưới (22) của bộ phận vận chuyển dạng xoắn (20). Trong suốt quá trình chuyển động tuần 
hoàn quá trình tạo hình gia công nguội hoặc gia công nóng các chiếc giày được thực hiện. 
Nhờ thiết kế của đường vận chuyển xoắn ốc phía trên (21) và đường vận chuyển xoắn ốc 
phía dưới (22) của bộ phận vận chuyển dạng xoắn (20), không gian làm việc được giám 
đáng kể và thời gian cho việc tạo hình gia công nguội hoặc gia công nóng được kéo dài, 
như vậy chất lượng tạo hình giày được nâng cao.  
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(11) 2115 
(21) 2-2012-00091 (51) 7 A61M  5/31,  5/178 
(22) 07.10.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/KR2010/006862   07.10.2010 (87) WO/2011/043605 14.04.2011 
(30) 20-2009-0013055        07.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  (KR) 

223-23, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam Si, Gyeonggi-Do 462-120, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Sun Hyuck  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ tiêm thuốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ tiêm thuốc bao gồm: thanh nén để thực hiện chuyển động 
tương đối với nắp bảo vệ thuốc dọc kéo dài từ nắp bảo vệ thuốc theo một hướng để nén 
thuốc lỏng chứa trong nắp bảo vệ thuốc để xả thuốc lỏng từ nắp bao vệ thuốc và có 
nhiều phần nhô ra mà được sắp xếp theo kiểu xoắn ốc ở mặt ngoài của nó; bộ phận quay 
trong đó bao gồm phần dẫn động để dẫn sự chuyển động của phần nhô ra và được gắn 
một cách cố định và quay được với mặt trong của vỏ chính để di chuyển thanh nén để 
nén thuốc lỏng, trong đó phần dẫn động tạo ra trên bề mặt trong của bộ phận quay, chi 
tiết quay được đặt giữa bộ phận quay và vỏ chính để quay bộ phận quay; và bộ phận 
dừng được lắp vào vỏ chính để tiếp xúc với mặt ngoài của bộ phận quay và được tách ra 
khỏi mặt ngoài của bộ phận quay để quay một cách chọn lọc bộ phận quay.  
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(11) 2116 
(21) 2-2012-00095 (51) 7 A61K  9/113,  45/08,  39/39, B01F  

3/08 
(67) 1-2008-03183   
(22) 25.05.2007 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2007/001706 25.05.2007 (87) WO2008/000137 03.01.2008 
(30) 11/425,143      26.06.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2012 
(71) SCHWEITZER CO.,LTD.  (TW) 

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Technology Park, Taipei City 11493, Taiwan 
(72) Tsun-Yung KUO (TW), Gabrial Hsu-Chung CHEN (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp điều chế và cung cấp chế phẩm viên nang dùng 

qua đường miệng cho động vật thủy sản 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm viên nang đùng qua đường miệng dùng cho 

động vật thủy sản dưới dạng nhũ tương w/o/w có thành phần trọng lượng: 40-80% pha 
nước chứa các chất hoạt tính tan trong nước; 18-50% pha dầu bao gồm một hoặc nhiều 
dầu; 1-5% các chất tạo nhũ thứ nhất; 1-5% các chất tạo nhũ thứ hai. Giải pháp hữu ích 
cũng đề cập đến phương pháp điều chế bao gồm bước trộn đồng nhất pha dầu với các 
chất tạo nhũ thứ nhất; bổ sung pha nước vào hỗn hợp này và trộn chúng bằng rung mạnh 
tốc độ cao để tạo thành nhũ tương nước trong dầu; trộn đồng nhất pha nước còn lại với 
chất tạo nhũ thứ hai, sau đó bổ sung hỗn hợp này vào nhũ tương nuớc trong dầu và trộn 
bằng rung tốc độ cao dễ tạo ra nhũ tương w/o/w. 
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(11) 2117 
(21) 2-2012-00119 (51) 7 A43D  
(22) 31.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100209913 01.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2012 
(71) LIANG QIANG INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 16, Fu'an 7th St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(72) Huang, Hsien Tong (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khay đàn hồi mỏng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khay đàn hồi mỏng bao gồm thân khay đàn hồi mỏng (10) 
và đế tựa khay (20). Đế tựa khay (20) được nối với đáy của thân khay đàn hồi mỏng 
(10). Đế tựa khay (20) được ghép với xích trượt (30). Phần mép thẳng (13) của thân khay 
đàn hồi mỏng (10) chồng lên phần mép nghiêng (14) của thân khay đàn hồi mỏng tiếp 
theo (10). Khi xích trượt (30) dẫn động thân khay đàn hồi mỏng (1O) lên hoặc xuống, 
phần mép nghiêng (14) có thể ngăn chặn các thân khay đàn hồi mỏng được chồng (10) 
ảnh hưởng lẫn nhau. Khi thân khay đàn hồi mỏng (10) được quay ở góc, mép của thân 
khay đàn hồi mỏng (10) sẽ bị biến dạng một chút do tính dẻo của nó. Giải pháp hữu ích 
giúp cho máy chạy êm và sử dụng thuận tiện.  
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2118 (11) 
(51) 7 B65G 15/00, 39/00, 47/00 (21) 2-2012-00141 

(22) 19.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 100211166 21.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2012 
(71) LIANG QIANG INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 16, Fu'an 7th St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(72) Huang, Hsien Tong (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu bánh răng phụ của băng chuyền 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu bánh răng phụ của băng chuyền bao gồm khung 
băng chuyền (10) và bộ phận dẫn động (20). Các răng (120) của đĩa bánh răng liên kết 
(12) dịch chuyển được để ăn khớp với các khe được giới hạn giữa các mặt tựa đã được 
liên kết (130) của xích băng chuyền (13) để dẫn động xích băng chuyền (13). Các ổ 
trượt ( 131) của xích băng chuyền (13) được đẫn hướng bởi hai tấm bảo vệ ngoài (110) 
của đĩa bánh răng phụ (11) và trượt trên hai phần đường dẫn trượt dạng vòng (111) của 
đĩa bánh răng phụ (11). Các mặt tựa đã được liên kết (130) tự do đi qua phần rãnh dạng 
vòng (112) của đã bánh răng phụ (11). Khi xích băng chuyền (13) được dẫn động, xích 
băng chuyền (13) có thể dịch chuyển một cách trơn tru với đĩa bánh răng phụ (11). Giải 
pháp hữu ích có thể ngăn xích băng chuyền (13) không bị biến dạng và lỏng, dẫn đến 
hoạt động vận hành trơn tru và hình thể ổn định.  
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2119 (11) 
(51) 7 A61M  16/00 (21) 2-2012-00154 

(22) 03.07.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2012 
(75) Đinh Hồng Hiệp  (VN) 

11/18 khu phố 2, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy bóp bóng ambu 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy bóp bóng ambu gồm có phần cơ khí và hệ thống điện 
tử dùng để điều khiển. Phần cơ khí gồm: một mô tơ dẫn động trục làm quay tay quay, 
tay quay tác động vào hai thanh bóp bóng được định vị trên hai trục định vị làm hai 
thanh này quay một góc nhất định, phần dưới của hai thanh bóp bóng sẽ bị tách ra xa 
nhau, phần trên của hai thanh bóp bóng ép lại tạo nên chuyển động bóp bóng. Hệ thống 
điện tử gồm có : một mạch chuyển nguồn điện cung cấp cho máy hoạt động, mạch sạc 
tự động sạc điện cho nguồn pin, mạch tự động chuyển nguồn pin và nguồn điện bên 
ngoài, mạch ổn định điện áp, phím điều khiển điều, mạch điều khiển trung tâm, bảng 
điện tử, mạch khuyếch đại, loa, cảm biến vòng quay mô tơ.  
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2120 (11) 
(21) 2-2012-00171 (51) 7 H01T  
(22) 23.07.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2012 
(75) Nguyễn Danh Nam  (VN) 

Đội 4 thôn giữa xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mô bin sườn có đi-ốt nắn dòng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất mô bin sườn có đi-ốt nắn dòng bao gồm: một điện trở thứ nhất 
đặt ở đầu vào trên dây dương của mô bin sườn, điện trở này mắc song song với dây đồng 
thứ nhất, điện trở thứ nhất và dây đồng thứ nhất mắc nối tiếp với đầu vào cuộn dây của 
mô bin, đầu ra của cuộn dây mô bin cùng mắc nối tiếp với dây đồng thứ hai đang mắc 
song song với điện trở thứ hai có trị số 2M đến 5,6M, điện trở thứ hai và dây đồng thứ 
hai cùng mắc nối tiếp với đi-ốt nắn dòng, đầu còn lại của đi-ốt nắn dòng nối với dây dẫn 
đến bu-gi đánh lửa. Tất cả các linh kiện trên được đặt trong một ống rỗng bịt kín một 
đầu hoặc một hộp rỗng, sau đổ keo cứng vào cố định vị trí các linh kiện.  
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(11) 2121 
(21) 2-2012-00191 (51) 7 A23L  2/02 
(22) 23.08.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2012 
(71) Viện Công nghiệp Thực phẩm  (VN) 

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lý Ngọc Trâm (VN), Bùi Quang Thuật (VN) 
(54) Quy trình sản xuất hợp chất flavonoit từ vỏ củ hành 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất flavonoit từ vỏ củ hành 
(Allium fstulosum L. ). Với mục đích thu nhận flavonoit sạch từ phế thải vỏ hành đưa 
vào sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, giảm giá thành sản phẩm, 
bảo vệ môi trường, quy trình sản xuất các hợp chất flavonoit được tiến hành theo các 
công đoạn sau: xử lý nguyên liệu, nghiền đến độ mịn 2-3 mm; trích ly bằng cồn etylic 
95%; cô đuổi dung môi từ dịch trích ly bằng thiết bị bốc hơi màng mỏng; tách các chất 
flavonoit bằng sắc ký cột, sau đó kết tinh thu được sản phẩm flavonoit tinh sạch. Sản 
phẩm flavonoit có màu vàng, thành phần chính là quercetin và các glucozit của chúng là 
các hoạt chất sinh học có tác dụng tốt trong việc điều trị các bệnh mãn tính. Được sử 
dụng trong công nghiệp thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm.  
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(11) 2122 
(21) 2-2012-00192 (51) 7 A23L  2/02 
(22) 23.08.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2012 
(71) Viện Công nghiệp Thực phẩm  (VN) 

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lý Ngọc Trâm (VN), Bùi Quang Thuật (VN) 
(54) Quy trình sản xuất hợp chất flavonoit từ vỏ quả họ citrus 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất flavonoit từ vỏ quả họ họ 
citrus.Với mục đích thu nhận flavonoit tinh sạch từ phế thải vỏ quả họ citrus đưa vào sản 
xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, bảo vệ môi trường, giảm giá thành 
sản phẩm. Quy trình sản xuất các chất flavonoit được tiến hành theo các công đoạn sau: 
xử lý nguyên liệu, xay đến độ mịn 2-3 mm; trích ly bằng cồn etylic 80%; cô đuổi dung 
môi từ dịch trích ly bằng thiết bị bốc hơi màng mỏng; tách các chất flavonoit bằng cách 
thay đổi môi trường kiềm, axit để kết tinh các chất flavonoit thu được sản phẩm 
flavonoit tinh sạch. Sản phẩm flavonoit với thành phần chính hesperidin (từ vỏ cam) và 
naringin (từ vỏ bưởi) có độ tinh khiết lớn hơn 80% được sử dụng trong thực phẩm chức 
năng và dược phẩm.  
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(11) 2123 
(21) 2-2012-00196 (51) 7 C02F  1/28,  1/52 
(22) 31.08.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Hữu Phú (VN), Trần Văn Hùng (VN), Nguyễn Thị Thu 

Trang (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Đỗ Thanh Hải (VN) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ vòng thơm 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xử lý nước thải chứa hàm lượng cao các hợp 
chất vòng thơm bao gồm bước keo tụ nhằm tách chất rắn lơ lửng khó lắng và hợp chất 
màu ra khỏi nước thải sau đó tiến hành giai đoạn hấp phụ các hợp chất hữu cơ bằng cách 
bơm nước thải sau khi keo tụ qua tháp hấp phụ đến khi tháp hấp phụ bão hòa, sau đó tái 
sinh chất xúc tác bằng không khí nóng để oxy hóa các hợp chất hữu cơ vòng thơm đã bị 
hấp phụ trong quá trình trước thành CO2 và H2O.  
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(11) 2124 
(21) 2-2012-00198 (51) 7 C13C 3/00 
(22) 07.09.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2012 

Công ty Cổ phần sản xuất - thương mại Thành Thành Công  (VN) (71) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thành Khiêm (VN), Phạm Hồng Dương (VN), Nguyễn Hồng Thanh Nhàn 
(VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Hệ thống kết tinh chân không đường tinh luyện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống kết tinh chân không đường tinh luyện có kết cấu 
bao gồm: van cách ly (1), van nước nóng (2), van điều khiển lưu lượng dịch đường (3), 
van cấp dịch đường (4), bồn (5) đùng để chứa dịch đường, bơm (6) có chức năng đưa 
dịch đường từ bồn (5) vào thiết bị gia nhiệt (7) đến nhiệt độ thích hợp rồi tuần hoàn trở 
về bồn (5), khi lưu lượng dịch đường thấp thì bơm (6) sẽ được sử dụng để tăng lưu lượng 
này và ngược lại; thiết bị gia nhiệt (7), van nước lạnh (8), van hơi (9) được điều khiển 
bằng hàm PID (Proportional Integral Derivative), có chức năng cho một lượng hơi phù 
hợp vào thiết bị gia nhiệt (7) để điều khiển nhiệt độ dịch đường theo giá trị mong muốn; 
van cắt chân không (10) mở ra sau khi quá trình kết tinh đường kết thúc để xả đường kết 
tinh xuống quá trình ly tâm.  
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2125 (11) 
(21) 2-2012-00199 (51) 7 B65D  85/10 
(22) 31.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/002231   31.12.2010 (87) WO2011/106921 09.09.2011 
(30) 201020124176.5        05.03.2010 CN 
(71) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi City, Yunnan 653100, China 
(72) ZHAO, Jian (CN), REN, Hong-guang  (CN), WANG, Peng (CN), LIU, Hongbing  

(CN), QU, Jun  (CN), LI, Wen (CN), MOU, Dingrong (CN), ZHU, Xiongwei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vỏ bao thuốc lá 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vỏ bao thuốc lá bao gồm phần thân (2) và phần nắp (3). 
Mép trên của mặt sau của phần thân nối liền với mép dưới của mặt sau của phần nắp, 
khác biệt ở chỗ: mép trên của hai mặt bên của phần thân bao lần lượt có dạng hình cung 
lõm, mép dưới của hai mặt bên của phần nắp lần lượt có dạng hình cung lồi tương ứng 
với hình dáng của mép trên của tấm sườn. Vỏ bao thuốc lá theo giải pháp hữu ích cải 
thiện được độ chịu lực của kết cấu giữa phần thân và phần nắp, tránh việc tạo ra khe hở ở 
hai mặt bên của vỏ bao thuốc lá sau khi đóng nắp, nâng cao chất lượng đóng gói và hiệu 
quả thành phẩm.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
384 

2126 (11) 
(21) 2-2012-00200 (51) 7 B65D  85/10 
(22) 31.12.2010 (43) 25.12.2012 
(86) PCT/CN2010/002232 31.12.2010 (87) WO2011/106922 09.09.2011 
(30) 201020124179.9 05.03.2010 CN 
(71) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi City, Yunnan 653100, China. 
(72) ZHAO, Jian (CN), REN, Hong-guang (CN), WANG, Peng (CN), LIU, Hongbing (CN), 

Qu, Jun (CN), LI, Wen (CN), MOU, Dingrong (CN), ZHU, Xiongwei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vỏ bao thuốc lá 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vỏ bao thuốc lá bao gồm phần thân và phần nắp, mép trên 
mặt sau của phần thân nối liền với mép dưới mặt sau của phần nắp, khác biệt ở chỗ: mép 
trên của hai mặt bên của phần thân lần lượt có dạng hình cung, mép dưới của hai mặt 
bên của phần nắp bao lần lượt có dạng hình cung tương ứng với mép trên của hai mặt 
bên của phần thân. Vỏ bao thuốc lá theo giải pháp hữu ích cải thiện được độ chịu lực của 
kết cấu giữa phần thân và phần nắp, tránh được việc tạo ra khe hở ở hai mặt bên của vỏ 
bao thuốc lá sau khi đóng nắp, nâng cao chất lượng đóng gói, và hiệu quả thành phẩm.  
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2127 (11) 
(51) 7 B01D  24/18,  24/02 (21) 2-2012-00203 

(22) 17.09.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2012 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ năng lượng & Môi trường Nusa 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 24 ngõ 89 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Phạm Quang Khải (VN) 
(54) Thiết bị lọc nước giếng khoan 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc nước giếng khoan được chế tạo sẵn bằng vật 
liệu nhựa tổng hợp an toàn thực phẩm có khả năng làm sạch nước giếng khoan thành 
nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn về nước dùng cho ăn uống sinh hoạt. Thiết bị này bao gồm 
vòi phun hòa trộn khí (2) được bố trí bên trên mặt hở của thùng (1) có miệng hở quay 
lên trên. Bên trong thùng (1) được bố trí các lớp bông lọc polyme (4), lớp cát vàng (5), 
lớp cát thạch anh (6) dùng để lọc thô, ngăn chứa nước lọc thô (7) và ngăn lọc tinh thứ 
nhất (8), ngăn lọc tinh thứ hai (9), trong đó bên trong các ngăn lọc tinh (8, 9) có các lớp 
vật liệu hấp phụ (11, 12) dùng để hấp phụ, làm sạch hiệu quả nước.  
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2128 (11) 
(51) 7 B01D  24/18,  24/02 (21) 2-2012-00204 

(22) 17.09.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2012 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ năng lượng & Môi trường Nusa 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 24 ngõ 89 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Phạm Quang Khải (VN) 
(54) Thiết bị lọc nước mưa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc nước mưa dạng hình trụ đứng có khả năng làm 
sạch nước mưa để dùng làm nguồn sạch cho vệ sinh ăn uống hàng ngày, giúp loại bỏ 
hiệu quả các tạp chất, axit, vi khuẩn ra khỏi nước mưa. Thiết bị này bao gồm ngăn lắng 
(1) trong đó các chất rắn lơ lửng có trọng lượng riêng lớn hơn nước được làm lắng đọng 
xuống phía đáy của ngăn này, nước sau khi tách loại các chất rắn lơ lửng được đẩy lên 
ngăn lọc (II) được bố trí trên ngăn lắng (I) chứa các lớp vật liệu lọc và vật liệu hấp phụ, 
nước sau khi được làm sạch được đẩy lên ngăn thu nước mưa sạch (III) và đi ra ngoài bể 
chứa. Vật liệu hấp phụ được sử dụng trong thiết bị là hỗn hợp của các vật liệu hấp phụ có tính 
chất phụ trợ nhau, được chọn từ nhóm bao gồm zeolit, đá ong hoạt hóa, than hoạt tính.  
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2129 (11) 
(51) 7 B01D  24/18,  24/02 (21) 2-2012-00205 

(22) 17.09.2012 (43) 25.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2012 

Công ty Cổ phần Công nghệ năng lượng & Môi trường Nusa 
Việt Nam  (VN) 

(71) 

Số nhà 24 ngõ 89 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(72) Phạm Quang Khải (VN) 

Thiết bị lọc nước mặt (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc nước mặt thích hợp dùng để xử lý nước mặt 

thành nước sạch dùng cho vệ sinh ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, thiết bị này bao gồm 
thùng chứa nước (1) được bố trí trên thùng lọc (2) để cấp nước cần lọc bằng phương 
pháp tự chảy vào thùng lọc (2), bên trong thùng lọc (2) có bố trí vách ngăn không hoàn 
toàn (2.3) để phân chia thùng lọc thành ngăn lọc thô (2.1) và ngăn lọc tinh (2 .2). Bên 
trong ngăn lọc thô (2.1) và ngăn lọc tinh (2.2) có bố trí các lớp vật liệu lọc và lớp vật 
liệu hấp phụ là hỗn hợp của zeolit, than hoạt tính, cát mangan, đá ong hoạt hóa. Thiết bị 
theo giải pháp hữu ích được chế tạo sẵn bằng vật liệu nhựa an toàn thực phẩm nên dễ 
dàng thi công, thời gian thi công thấp, chi phí thấp thích hợp để sử dụng ở các vùng sâu, 
vùng xa, vùng hẻo lánh và các vùng bắt buộc phải sử dụng nước mặt làm nước vệ sinh, 
sinh hoạt hàng ngày.  
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 20630 
(21) 3-2012-00099 (28) 03 
(54) Tấm da (51) 05-06 
(22) 20.01.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001894015-001 20.07.2011 EM 

001894015-002 20.07.2011 EM 
001894015-003 20.07.2011 EM 

(71) MANDARINA DUCK S.P.A.  (IT) 
Via Minghetti, 13 - localitµ Cadriano - 40057 Granarolo Emilia (Bologna) Italy 

(72) Owe Francis Walsh (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20631 
(21) 3-2012-00269 (28) 01 
(54) Giấy gói sản phẩm (51) 05-06 
(22) 07.03.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001987330-0001 06.02.2012 EM 
(71) Chivas Holdings (IP) Limited  (GB) 

111/113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, United Kingdom 
(72) David Law (GB), David Law (GB), Max Longstaff (GB), Stephanie Tyler (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20632 
(21) 3-2012-00416 (28) 01 
(54) Bát nhúng bánh tráng (51) 07-01 
(22) 11.04.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Việt Minh Thắng  (VN) 

529/69 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Việt Minh Thắng  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 20633 
(21) 3-2012-00447 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20634 
(21) 3-2012-00448 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20635 
(21) 3-2012-00450 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20636 
(21) 3-2012-00620 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0001 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Aaron ABROFF (US), Laurent MANCA (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20637 
(21) 3-2012-00621 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0002 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Aaron ABROFF (US), Gregor MITTERSINKER (AT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20638 
(21) 3-2012-00622 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0003 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Gregor MITTERSINKER (AT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20639 
(21) 3-2012-00623 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0004 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Gregor MITTERSINKER (AT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20640 
(21) 3-2012-00624 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0005 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Gregor MITTERSINKER (AT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20641 
(21) 3-2012-00625 (28) 01 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 21.05.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001303150-0006 21.11.2011 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, SWITZERLAND 
(72) Gregor MITTERSINKER (AT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20642 
(21) 3-2012-00849 (28) 01 
(54) Đầu bàn chải đánh răng 

điện 

(51) 04-02 

(22) 28.06.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 201130510928.1 28.12.2011 CN 
(71) 1. Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
2. Omron Healthcare Co., Ltd.  (JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, Japan 617-0002 

(72) Hideaki Yoshida (JP), Takashi Torihama (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20643 
(21) 3-2012-00940 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 13.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại T.M.T  (VN) 

236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Vương Phước Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20644 
(21) 3-2012-00941 (28) 01 
(54) Lọ kem (51) 09-01 
(22) 13.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại T.M.T  (VN) 

236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Vương Phước Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20645 
(21) 3-2012-00989 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 
(22) 20.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất Thuỷ Mộc  (VN) 

Số 337 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Lưu Thị Hồng Thủy (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20646 
(21) 3-2012-00999 (28) 01 
(54) Hương đốt  (51) 99-00 
(22) 24.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) 1. Hadi Kusuma  (ID) 

Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia  
2. Ken Kierando  (ID) 
Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia  

(72) Hadi Kusuma  (ID) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
406 

(11) 20647 
(21) 3-2012-01011 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm  (51) 02-03 
(22) 25.07.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 30-2012-0003394 25.01.2012 KR 
(71) 1. HJC CORP.  (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, Republic of 
Korea 
2. Aimmed Co., Ltd.  (KR) 
(Dongnam Bldg., Sinsa-dong) 3 Fl., 221, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul 135-893, 
Republic of Korea 

(72) Wan Ki Hong (KR), Young Joon Lec (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
407 

(11) 20648 
(21) 3-2012-01026 (28) 01 
(54) Bao gói tã giấy trẻ em (51) 09-05 
(22) 27.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Daio Paper Corporation  (JP) 

2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0492 Japan 
(72) Kosuke MURAI (JP), Toshio WATANABE (JP) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20649 
(21) 3-2012-01027 (28) 01 
(54) Bao gói tã giấy trẻ em (51) 09-05 
(22) 27.07.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Daio Paper Corporation  (JP) 

2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0492 Japan 
(72) Kosuke MURAI (JP), Toshio WATANABE  (JP) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20650 
(21) 3-2012-01072 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 
(22) 06.08.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001986951-0001 06.02.2012 EM 
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Jin Young Song (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                      1.2                                      1.3 
 

  
 

                                                     1.4                                        1.5 
 

     
 

                                                        1.6                                   1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
410 

(11) 20651 
(21) 3-2012-01084 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến dừa 

Lương Q−íi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, khu công nghiệp nước thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Cù Văn Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
411 

(11) 20652 
(21) 3-2012-01085 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến dừa 

Lương Q−íi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, khu công nghiệp nước thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Cù Văn Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
412 

(11) 20653 
(21) 3-2012-01086 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến dừa 

Lương Q−íi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, khu công nghiệp nước thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Cù Văn Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20654 
(21) 3-2012-01094 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 09.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

85A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20655 
(21) 3-2012-01102 (28) 03 
(54) Viên đá trang sức (51) 11-01 
(22) 10.08.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 001996794-0012 23.02.2012 EM 

001996794-0022 23.02.2012 EM 
(71) Preciosa A.S.  (CZ) 

Opletalova 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou, Czech Republic 
(72) Jan Stuchlik (CZ) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
416 

(11) 20656 
(21) 3-2012-01136 (28) 01 
(54) Nắp hộp (51) 09-07 
(22) 15.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Giang Ngọc Đức  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Đức  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
417 

(11) 20657 
(21) 3-2012-01141 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 16.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Giang Ngọc Đức  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Đức (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
418 

(11) 20658 
(21) 3-2012-01160 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 21.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(72) Đặng Phạm Minh Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20659 
(21) 3-2012-01161 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 21.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(72) Đặng Phạm Minh Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20660 
(21) 3-2012-01162 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 21.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(72) Đặng Phạm Minh Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
421 

(11) 20661 
(21) 3-2012-01190 (28) 01 
(54) ổ khóa (51) 08-07 
(22) 28.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) LI CHI YUAN  (TW) 

Số 15, đường Phụng Sơn, huyện Tân Nhâm, tỉnh Đài Bắc, Đài Loan 
(72) LI CHI YUAN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI Co., LTD.) 
(55)  
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(11) 20662 
(21) 3-2012-01203 (28) 01 
(54) Bình phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 
(22) 29.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Vũ Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20663 
(21) 3-2012-01210 (28) 03 
(54) Can đựng chất lỏng (51) 09-02 
(22) 30.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  (VN) 

Km 45 quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương  
(72) Vũ Thanh Hà (VN) 
(55)  
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(11) 20664 
(21) 3-2012-01211 (28) 03 
(54) Can đựng chất lỏng (51) 09-02 
(22) 30.08.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  (VN) 

Km 45 quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương  
(72) Vũ Thanh Hà (VN) 
(55)  
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(11) 20665 
(21) 3-2012-01225 (28) 01 
(54) Lực kế (51) 10-04 
(22) 04.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2012-019067 08.08.2012 JP 
(71) IMADA CO., LTD.  (JP) 

99, Jinnoshinden-cho, aza Kanowari, Toyohashi-shi, Aichi-ken, 441-8077 Japan 
(72) Mitsuhiro Imada (JP), Yoshihiro Sahara (JP), Ikko Inaguma (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20666 
(21) 3-2012-01227 (28) 01 
(54) Móc treo quần áo (51) 06-06 
(22) 04.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20667 
(21) 3-2012-01228 (28) 01 
(54) Bộ lưu điện dùng cho cửa 

cuốn 

(51) 13-02 

(22) 05.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bảo Hưng  (VN) 

109 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Vũ Chính (VN) 
(55)  
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(11) 20668 
(21) 3-2012-01240 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 06.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20669 
(21) 3-2012-01241 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 06.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 20670 
(21) 3-2012-01283 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2012-005828 14.03.2012 JP 
(71) NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.  (JP) 

4586-3, Koo, Komoro-shi, Nagano 384-8585 JAPAN 
(72) Daiichi AOKI (JP), Masayuki USAMI (JP), Kazuyuki YOKOBAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 

                                   1.1                     1.2                     1.3                1.4          1.5 
 

    
 

                              1.6                         1.7                           1.8                         1.9 
 

        
 

                    1.10                               1.11                         1.12                    1.13              1.14 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
433 

 
 
(11) 20671 
(21) 3-2012-01284 (28) 01 
(54) Sách điện tử (51) 14-02 
(22) 14.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ thành phố thông 

minh  (VN) 
110 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Thomas Justin Tie Qiao Chan (CA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20672 
(21) 3-2012-01294 (28) 01 
(54) Nắp chụp vành xe (51) 12-16 
(22) 17.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN) 

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20673 
(21) 3-2012-01318 (28) 01 
(54) Khay đựng (51) 09-04 
(22) 20.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Đặng Hoàng Chương  (VN) 

Số 24A/357 đường Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Hoàng Chương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20674 
(21) 3-2012-01320 (28) 01 
(54) Giá kẹp giấy nhắc việc (51) 19-02 
(22) 21.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Kudos Finder Trading Co., Ltd.  (TW) 

10F., No. 811, Sec. 5, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan 
(72) David C.T., Jour (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20675 
(21) 3-2012-01328 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên nước uống thiên nhiên Tuấn 

Anh  (VN) 
Số 50, ngõ 72, tổ 36, đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Thị Thu Hà (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH SMARTLAW (SMARTLAW LEGAL SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20676 
(21) 3-2012-01329 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 
(22) 21.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  (TW) 

No.35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) HSIEH, Tzu- Hao (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 20677 
(21) 3-2012-01331 (28) 01 
(54) Thiết bị xử lý số và điều 

khiển 

(51) 14-02 

(22) 24.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 2012-011278 15.05.2012 JP 
(71) Sony Computer Entertainment Inc.  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takashi Sogabe (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20678 
(21) 3-2012-01332 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 24.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Hợp tác xã hương trầm Quỳ Châu  (VN) 

Khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 
(72) Trần Thị Loan (VN) 
(55)  
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(11) 20679 
(21) 3-2012-01333 (28) 01 
(54) Tấm đệm (51) 06-09 
(22) 24.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu 

KHATHACO  (VN) 
92/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đức Văn  (VN) 
(55)  
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(11) 20680 
(21) 3-2012-01335 (28) 01 
(54) Hộp bóng đèn compact (51) 09-03 
(22) 24.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiết bị điện Hải 

Phòng  (VN) 
Số 7 §32, đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Nguyễn Trung Việt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
444 

(11) 20681 
(21) 3-2012-01352 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 25.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 20682 
(21) 3-2012-01360 (28) 01 
(54) Bao gói đựng cà phê (51) 09-05 
(22) 26.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Cơ sở cà phê Thành Được  (VN) 

ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Hà Phước Tới  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20683 
(21) 3-2012-01362 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 26.09.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20684 
(21) 3-2012-01372 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 
(22) 28.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 29/417061 29.03.2012 US 
(71) Tokai Corporation  (JP) 

2F. Ai-Town-Plaza, 6-21-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 160-0023  
(72) Yuzo Ochiai (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                      1.1                            1.2                      1.3              1.4 
 
 

  
 
 

                                                               1.5                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
448 

(11) 20685 
(21) 3-2012-01373 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 
(22) 28.09.2012 (43) 25.12.2012 
(30) 29/417073 29.03.2012 US 
(71) Tokai Corporation  (JP) 

2F. Ai-Town-Plaza, 6-21-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 160-0023  
(72) Yuzo Ochiai (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20686 
(21) 3-2012-01379 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 01.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần hóa chất và vật liệu xây dựng Quốc Huy 

Anh  (VN) 
930 C6 đường C, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Quốc Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20687 
(21) 3-2012-01381 (28) 01 
(54) Bao gói tấm lót em bé (51) 09-05 
(22) 02.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 20688 
(21) 3-2012-01384 (28) 01 
(54) Dụng cụ hút đờm (51) 24-02 
(22) 02.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn chính xác Minh Đạt  (VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Đỗ Sỹ Toàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20689 
(21) 3-2012-01390 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ UP  (VN) 

59/10 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Quang Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                            3.1                                                             3.2 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
454 

(11) 20690 
(21) 3-2012-01395 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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                                                 1.5                                                1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20691 
(21) 3-2012-01396 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                      1.1                           1.2 
 
 

   
 
 

                                                 1.3                                              1.4 
 
 

  
 
 

                                                 1.5                                                  1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20692 
(21) 3-2012-01397 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                           1.1                    1.2 
 
 

   
 
 

                                                1.3                                                1.4 
 
 

  
 
 

                                                1.5                                               1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20693 
(21) 3-2012-01398 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                                        1.1                       1.2 
 
 

   
 
 

                                                  1.3                                             1.4 
 
 

  
 
 

                                                  1.5                                              1.6 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20694 
(21) 3-2012-01400 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 
(22) 04.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần liên doanh Phú Quý Malay  (VN) 

Đội 3, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phong Truyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                         1.1                                          1.2                                             1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20695 
(21) 3-2012-01404 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 05.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Hoà Phát  (VN) 

Số 35, ngõ 90, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phùng Văn Hoà (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
460 

(11) 20696 
(21) 3-2012-01406 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 
(22) 05.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON 

CO-OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Hoà (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                       1.1                              1.2                         1.3              1.4 
 
 

  
 
 

                                                       1.5                                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
461 

(11) 20697 
(21) 3-2012-01427 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                     1.1                                      1.2                                    1.3 
 
 

    
 
 

                                   1.4                                       1.5                                   1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20698 
(21) 3-2012-01428 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                           1.2                                     1.3 
 
 

    
 
 

                                  1.4                                        1.5                                 1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20699 
(21) 3-2012-01429 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                         1.2                                      1.3 
 
 

    
 
 

                                     1.4                                      1.5                                  1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
464 

(11) 20700 
(21) 3-2012-01430 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                1.1                                          1.2                                      1.3 
 
 

    
 
 

                                 1.4                                        1.5                                       1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20701 
(21) 3-2012-01431 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                            1.2                                     1.3 
 
 

    
 
 

                                      1.4                                      1.5                                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20702 
(21) 3-2012-01432 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 09.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật á Châu  (VN) 

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Văn Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                            1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                                   1.4                                         1.5                                       1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20703 
(21) 3-2012-01445 (28) 01 
(54) Chìa khóa (51) 08-07 
(22) 10.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Phan Thị Tuyển  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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                                                       1.2                         1.3              1.4 
 

  
 

                                                       1.5                                    1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20704 
(21) 3-2012-01446 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 10.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN) 

Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Thị Chì (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
469 

(11) 20705 
(21) 3-2012-01473 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 15.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm 44  (VN) 

Số 42, ngõ 19, Trần Quang Điệu, ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Đức Trường (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                      1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
470 

(11) 20706 
(21) 3-2012-01476 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 16.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường  (VN) 

Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Mỹ Dung (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20707 
(21) 3-2012-01479 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 17.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Hộ kinh doanh cá thể Trần Huy Sơn  (VN) 

Số 20 Nguyễn Trường Té, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnhThanh Hóa 
(72) Trần Huy Sơn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
472 

(11) 20708 
(21) 3-2012-01481 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 17.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty cổ phần Vifon  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Nam Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20709 
(21) 3-2012-01502 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 19.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN) 

Số 23 đường ĐT743 khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) LI MING HUI (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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                                      1.4                                      1.5                             1.6 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20710 
(21) 3-2012-01504 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 19.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN) 

ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
(72) Lý Thị Ngọc Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                             1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
476 

(11) 20711 
(21) 3-2012-01513 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 22.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Hộ cá thể Hồng Vân  (VN) 

Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
(72) Phạm Thanh Nhựt (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                     1.1                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20712 
(21) 3-2012-01522 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 23.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Thierry Phạm  (VN) 

19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Thierry Phạm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20713 
(21) 3-2012-01523 (28) 04 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 23.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Thierry Phạm  (VN) 

19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Thierry Phạm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                    1.1                                                                1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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                                   4.1                                                                     4.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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(11) 20714 
(21) 3-2012-01524 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 23.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH hóa keo Kỹ Thuật  (VN) 

Lô C5, đường số 7, khu công nghiệp Long Bình (Loteco), phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Nguyễn Tấn Hòa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
481 

(11) 20715 
(21) 3-2012-01525 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 24.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm 

Đăng Dương  (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Truyền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                      1.1                                      1.2                             1.3 
 
 

      
 
 

                       1.4                                    1.5                                1.6                            1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
482 

(11) 20716 
(21) 3-2012-01526 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 24.10.2012 (43) 25.12.2012 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Dân Ôn  (VN) 

Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Ôn Dân Khương (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                  1.1                                                                 1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 
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Phần IV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2010-14906 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.12.2012 
(300) 45-2010-0000122 12.01.2010 KR 

41-2010-000858 12.01.2010 KR 
(531) 26.15.7; 26.15.5; A25.7.6 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, chương trình trò chơi trên máy vi tính dùng cho điện 
thoại di động; phần mềm ứng dụng trên máy vi tính dùng cho điện thoại di động; phần 
mềm trò chơi trên máy vi tính có thể tải xuống được; phần mềm hiển thị thông tin tín 
dụng; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; chương trình trò chơi trên máy vi tính; điện thoại di động; máy vi tính xách 
tay; máy vi tính; máy nghe nhạc MP3; bộ máy thu hình; thiết bị bán dẫn; máy quay kỹ 
thuật số; đầu đọc đĩa DVD; thiết bị định hướng qua vệ tinh.  

 
Nhóm 38: Truyền bằng phương tiện điện tử các bộ phim và các tệp tin đa phương tiện 
theo dòng liên tục và có thể tải xuống được thông qua mạng máy tính và các mạng thông 
tin liên lạc khác; cung cấp phòng trò chuyện trực tuyến, bảng thông báo và diễn đàn cộng 
đồng để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính liên quan đến giải trí và giáo 
dục; dịch vụ thông tin liên lạc cá nhân; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại công 
cộng; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền số liệu; thông tin liên lạc bằng 
radio, điện thoại, điện báo; thông tin liên lạc bằng radio; thông tin liên lạc băng rộng 
không dây; truyền dữ liệu bằng radio; thông tin liên lạc bằng mạng cục bộ không dây; 
dịch vụ điện thoại không dây; thông tin liên lạc không dây; thông tin liên lạc qua mạng 
giá trị gia tăng VAN; thông tin liên lạc qua màn hình điều khiển từ xa; thông tin liên lạc 
qua dây; dịch vụ viễn thông qua điện thoại di động; truyền qua vệ tinh; truyền dữ liệu qua 
mạng internet; dịch vụ thông tin liên lạc để truyền dữ liệu bằng phương tiện điện tử; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ truyền dữ liệu bằng máy vi tính; thông tin liên lạc 
bằng thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc 
bằng vô tuyến dành cho các cuộc họp; truyền fax; liên lạc bằng điện thoại cầm tay; cung 
cấp dịch vụ truy cập vào dịch vụ chỉ đường theo hệ thống định vị toàn cầu GPS; dịch vụ 
phát thanh truyền hình qua mạng; truyền bằng phương tiện điện tử các phần mềm máy 
tính qua mạng internet và các mạng máy tính và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; 
cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập vào các mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền 
hoặc nhận các phần mềm máy tính và các phần mềm ứng dụng; cung cấp dịch vụ kết nối 
và truy cập vào các mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, hình 
ảnh hoặc các sản phẩm đa truyền thông; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến; 
thông tin liên lạc qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ thư điện tử, dịch vụ 
gửi và nhận tin nhắn; phát sóng các chương trình về giáo dục; phát sóng các chương trình 
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về giao thông; phát thanh radio kỹ thuật số; phát chương trình truyền hình kỹ thuật sổ; 
phát thanh radio; phát thanh truyền hình qua internet không dây; phát thanh radio kỹ thuật 
số qua vệ tinh; phát chương trình truyền hình kỹ thuật số qua vệ tinh; phát thanh radio qua 
vệ tinh; phát chương trình truyền hình qua vệ tinh; truyền qua vệ tinh và phát chương trình 
truyền hình; phát sóng các chương trình về giáo dục qua internet; phát thanh (radio) qua 
internet; phát thanh truyền hình qua internet; phát thanh (radio) theo yêu cầu, phát video 
theo yêu cầu; truyền hình cáp theo yêu cầu; phát chương trình truyền hình; cung cấp dịch 
vụ truy cập vào các trang web; truyền và phân phối dữ liệu hoặc âm thanh - hình ảnh qua 
mạng máy tính toàn cầu internet; chuyển phát âm nhạc kỹ thuật số bằng liên lạc viễn 
thông; cung cấp dịch vụ truy cập vào các trang web nhạc số trên internet.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp các nội dung dạng kỹ thuật số; 
dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố dưới hình thức chuẩn đoán và sửa chữa 
các lỗi phần mềm ứng dụng của điện thoại di động, máy vi tính cá nhân, máy vi tính xách 
tay, tivi và máy nghe nhạc MP3; thiết kế, phát triển, bảo trì và quản lý phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại di động, máy vi tính cá nhân, máy vi tính xách tay, tivi và máy nghe 
nhạc MP3; bảo trì, sửa chữa và cập nhật phần mềm máy vi tính, phần mềm hệ điều hành 
máy vi tính, phần mềm tiện ích máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến phần mềm 
máy vi tính thông qua internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử và các mạng máy 
tính khác; cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật cho phần mềm máy vi 
tính và cho thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử dân dụng 
khác; dịch vụ tư vấn về phần cứng và phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn phần mềm 
nghe-nhìn và phần mềm đa phương tiện; lập chương trình máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư 
vẩn trong việc phát triển hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin liên quan 
đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính trực tuyến từ mạng máy tính toàn cầu hoặc qua 
internet; tạo và duy trì các trang web; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa 
các dữ liệu đa phương tiện dịch vụ lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác; dịch 
vụ cung cấp thông tin giới thiệu và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
(210) 4-2011-08030 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.2 (540) 

  

(731) UNDER ARMOUR, INC.   (US) 
1020 Hull Street, Maryland 21230-5356, 
U.S.A.     

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (rỗng); túi thể thao; túi du lịch; túi xách loại lớn dùng 

để đựng đồ cá nhân khi đi du lịch; balô; túi đeo lưng có dây mảnh; túi đeo vai dùng để 
đựng đồ cá nhân khi đi đu lịch; túi thể thao đa năng; túi đa năng đùng cho người tập thể 
thao; túi xách dành cho người tập thể thao; túi để đựng đồ thể thao; túi đeo lưng đựng 
hành trang du lịch; ô dùng khi đánh gôn; túi đùng khi đi bộ hoặc leo núi; túi đựng giày khi 
đi du lịch; ô; túi một đây đeo vai để đựng tài liệu; túi xách nữ; ví nữ có dây đeo ở cổ tay.  

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu, quần áo, đồ đi chân bao gồm bộ quần áo cho vận động viên, tất cổ 
chân; đồ đi chân cho vận động viên; cánh tay áo cho vận động viên; đồng phục cho vận 
động viên; khăn rằn; mũ lưỡi trai cho vận động viên bóng chày; giày đinh cho vận động 
viên bóng chày; giày cho vận động viên bóng chày; đồng phục cho vận động viên bóng 
chày; quần bó cho vận động viên bóng chày; áo bó cho vận động viên bóng chày; giầy thể 
thao để cho người chơi bóng chày; dép đi ngoài bãi biển; đồ bơi; mũ đan len; thắt lưng 
(trang phục); quần dài liền yếm dùng để đi săn; áo tắm hai mảnh; quần lót; quần lót nam; 
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quần soóc nam; áo ngực phụ nữ; áo lót nữ; quần lót nữ; mũ đội đầu; găng tay ngụy trang 
(có hoa văn dàn di); áo khoác ngụy trang (có hoa văn dàn di); quần bó nữ có hoa văn dàn 
di; quần dài dàn di; áo sơ mi có hoa văn dàn di; quần áo lót có hoa văn dàn di; áo vét dàn 
di; quần dài có ống ngắn (quần ngố); mũ lưỡi trai; đồ đội đầu cho trẻ em; đế giày có gai 
bám đường để gắn vào giày thể thao; quần áo cho vận động viên; quần áo cho vận động 
viên, cụ thể là: áo có đệm bên trong, quần có đệm bên trong; quần soóc có đệm bên trong; 
cánh tay áo bó khuỷu tay có đệm; bao tay (thuộc quần áo) để giữ ấm; áo khoác; váy; áo 
cho người câu cá; áo khoác chui đầu; giày đinh cho người chơi bóng bầu dục; quần có 
đệm cho người chơi bóng bầu dục; giày thể thao cho người chơi bóng bầu dục; đồ đi chân; 
dép xỏ ngón; quần áo mặc khi thời tiết xấu; quần bó hông; găng tay (trang phục); mũ lưỡi 
trai cho người chơi gôn; áo sơ mi cho người chơi gôn; quần soóc cho người chơi gôn; 
quần dài cho người chơi gôn; mũ; băng đô; đồ đội đầu; đồ đội đầu cho mùa đông và mùa 
hè; đồ đội đầu, cụ thể là: mũ có vành, mũ lưỡi trai nhìn xuyên qua được; áo khoác chui 
đầu có mũ; áo len chui đầu có mũ; áo có mũ liền; áo giắc - két cho người đi săn; quần áo 
cho người đi săn; áo vét cho người đi săn; áo giắc - két; áo phông thể thao; quần bó cho 
người chạy bộ; áo dệt kim; giày đinh cho môn bóng ném dùng vợt; quần áo lót nữ; quần 
dài bó; áo sơ mi dài tay; đồng phục võ thuật; tất cao cổ nam; tất nam; quần áo lót nam; 
găng tay không ngón; bộ quần áo võ thuật tự do; áo phông không cổ chui đầu; áo lót thể 
thao nữ thấm mồ hôi; quần lót thể thao thấm mồ hôi; áo sơ mi thể thao thấm mồ hôi; ghệt 
quàng cổ (khăn được may liền thành hình tròn để bao quanh cổ, mặt để giữ ấm); cánh tay 
áo bó khuỷu có đệm; quần có đệm bên trong; áo có đệm bên trong; quần; áo phông; áo 
giắc - két đi mưa; bộ quần áo đi mưa; quần đi mưa; áo giắc - két chống nước mưa; áo  
mưa; giày chạy; dép xăng đan; khăn quàng; áo sơ mi; quần soóc; áo phông chui đầu ngắn 
tay và dài tay; quần liền yếm để đi trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; áo giắc - két trượt 
tuyết; ; quần để đi trượt tuyết; tất để đi trượt tuyết; găng tay cho người chơi ván trượt 
tuyết; mũ len cho người chơi ván trượt tuyết; quần cho người chơi vát trượt tuyết; tất cao 
cổ cho người chơi ván trượt tuyết; giày chơi bóng đá; áo thể thao cho thủ môn; tất cao cổ ; 
giày đinh cho môn bóng mềm; áo sơ mi thể thao; áo nịt ngực thể thao; áo giắc - két thể 
thao; áo thể thao dài tay; quần thể thao; băng đô thấm mồ hôi; quần thấm mồ hôi; áo thấm 
mồ hôi; áo len chui đầu; quần áo bơi; áo may - « nam; quần áo để chơi tennis; quần lọt 
khe (quần lót); áo nữ; giày thể dục; áo thun ngắn tay; quần áo lót; áo lót; quần đùi nam; 
bộ đồ bó sát; áo vét; mũ lưỡi trai có lưỡi trai nhìn xuyên qua được; áo thể thao để chơi 
bóng chuyền; áo giắc - két không thấm nước; quần không thấm nước; quần gió; áo gió; áo 
giắc - két chịu gió; mũ dùng trong mùa lạnh; áo lót ngực nữ; băng đô cổ tay (trang phục); 
quần tập Yoga; áo tập Yoga. 

 
Nhóm 28: Túi chuyên dụng đựng dụng cụ chơi gôn; túi đựng dụng cụ thể thao chuyên 
dụng xách tay; găng tay chơi gôn; găng tay chuyên dụng để chơi bóng chày; găng tay 
chuyên dụng cho môn bóng bầu dục; găng tay chuyên dụng cho môn bóng vợt; dụng cụ 
bảo vệ miệng khi chơi thể thao; túi đựng dụng cụ bảo vệ miệng khi chơi thể thao; dụng cụ 
thể thao, cụ thể là miếng bảo vệ môi; miếng đệm bảo vệ cằm khi chơi thể thao; miếng 
đệm bảo vệ đầu gối khi chơi thể thao; miếng đệm bảo vệ khuỷu tay khi chơi thể thao; 
miếng đệm bảo vệ cẳng tay khi chơi thể thao; thiết bị bảo vệ ống chân khi chơi thể thao; 
quần bó chuyên dụng mặc bên trong dùng cho người chơi bóng bầu dục; miếng đệm bảo 
vệ hạ bộ cho vận động viên; dây đai chuyên dụng cho dụng cụ bảo vệ hạ bộ cho vận động 
viên; dụng cụ thể thao, cụ thể là quả bóng; túi chuyên dụng đựng gậy bóng chày; găng tay 
chuyên dụng chơi khúc quân cầu sân cỏ; túi chuyên dụng đựng gậy của môn khúc quân 
cầu sân cỏ; găng  tay chuyên dụng của thủ môn; túi đựng gậy của môn bóng vợt; găng tay 
dùng khi chơi thể thao; túi đựng gậy của môn bóng mềm; găng chuyên dụng cho môn cử 
tạ; dụng cụ môn bóng chày và bóng mềm, cụ thể là: mũ bảo hiểm, mặt nạ, tấm bảo vệ ngực, 
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tấm bảo vệ chân, tấm bảo vệ đầu gối và các dụng cụ thay thế của các dụng cụ này; quả bóng 
dùng trong thể thao: bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục Mỹ, bóng bầu dục, bóng đá, bóng 
mềm, bóng thể thao, bóng chuyền; gậy chơi môn bóng vợt; đầu gậy chơi môn bóng vợt; 
thân gậy chơi môn bóng vợt; vợt để đánh bóng vợt; găng tay chuyên dụng cho môn bóng 
vợt; bộ bảo vệ cánh tay khi chơi bóng vợt; miếng đệm bảo vệ vai khi chơi bóng vợt; miếng 
đệm bảo vệ khuỷu tay khi chơi bóng vợt; và phụ tùng thay thế của các dụng cụ trên. 

 
 

(210) 4-2011-08255 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội Tụ 300  
(VN) 
78 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim truyền hình và giới thiệu phim điện ảnh.  
 
 

(210) 4-2011-08256 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội Tụ 300  
(VN) 
78 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình truyền hình và giới thiệu phim điện ảnh. 
 
 

(210) 4-2011-09008 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.12.2012 

(731) ASIA PACIFIC LAND LIMITED   (HK) 
Suite 2102, Nine Queen' s Road Central, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; quản lý kinh doanh và thương mại; lập kế hoạch kinh 
doanh các tòa nhà (bao gồm các tòa nhà thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư và tòa nhà 
dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn); quản lý và 
điều hành doanh nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức triển lãm thương mại nhằm mục 
đích kinh doanh và thương mại; liên kết và kết nối doanh nghiệp để mang lại lợi ích cho 
các doanh nghiệp khác và cho các loại hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có 
thể xem và mua hàng hóa này tại các gian hàng, trung tâm thương mại, chuỗi đại lý bán 
buôn và bán lẻ hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cung cấp đồ ăn đồ uống, thông qua các 
cuốn sách giới thiệu chung về hoạt động mua bán hàng hóa được gửi bằng thư hoặc bằng 
các phương tiện thông tin liên lạc, hoặc thông qua các trang thông tin (website) mạng giao 
tiếp toàn cầu liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa; biên soạn, sưu tập danh sách địa 
chỉ email; quảng cáo trực tiếp bằng việc gửi thư; dịch vụ đăng thông báo; dịch vụ trưng 
bày hàng hóa cho mục đích mua bán hàng hóa; dịch vụ giới thiệu hàng hóa ra công 
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chúng; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thưng mại; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị 
trường; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 36: Quản lý quỹ; đầu tư quỹ; đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ tài chính; tài chính bất 
động sản; sắp xếp cổ phần giao dịch phân bổ (dịch vụ tàì chính); phát triển và tổ chức 
chứng khoán hóa cơ cấu tài chính (dịch vụ tài chính); định giá tài chính bất động sản; đầu 
tư vốn; đầu tư bất động sản; điều hành, quản lý quỹ quản thác, dịch vụ quỹ quản thác 
công ty; quản lý ủy thác tài chính; quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 
quản lý công ty đầu tư tín thác khách hàng cá nhân; đầu tư tín thác bất động sản; quản lý 
đầu tư tín thác và dịch vụ đầu tư tín thác; dịch vụ ủy thác bất động sản; lựa chọn và thu 
mua bất động sản; thu mua bất động sản (cho người khác); lựa chọn và thu mua đất đai; 
thu mua đất đai (cho người khác); quản lý bất động sản trong công trình xây dựng; cho 
thuê tòa nhà; quản lý bất động sản trong và xung quanh tòa nhà (bao gồm các tòa nhà 
thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư và tòa nhà dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn); tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nói trên; buôn bán bất động sản; dịch vụ đạí lý bất động sản; thuê và cho thuê bất 
động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, trung tâm 
thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ hàng hóa, 
khu căn hộ dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, 
nhà kho, nhà máy và các khu vực kinh doanh; quản lý bất động sản, định gìá và quản lý 
và điều phối dự án; quản lý bất động sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ 
doanh nghiệp, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đầu tư công ty tín 
thác; dịch vụ cung cấp thông tin thị trường tài chính; tổ chức thị trường giao dịch cho các 
dịch vụ tài chính; tài chính doanh nghiệp; môi giới chứng khoán; quản lý chứng khoán; 
buôn bán và giao dịch chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; điều hành ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ ủy thác kinh doanh (tài 
chính, bất động sản); dịch vụ quản lý ủy thác tài chính và ủy thác doanh nghiệp; dịch vụ 
bảo lãnh (tài chính, bất động sản), dịch vụ ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ ký 
thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ quản lý ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ 
thiết lập ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ hỗ trợ, quản lý và cố vấn tài chính; 
phân tích và định giá tài chính; hợp đồng bảo hiểm tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ bảo hiểm tài chính; cho vay vốn và phát hành chứng khoán; dịch vụ quản lý 
tòa nhà (bất động sản) bao gồm: tòa nhà bán lẻ, chung cư và tòa nhà thưng mại, và/hoặc 
khách sạn; quản lý kinh doanh bất động sạn (cho người khác); quản lý và điều hành kinh 
doanh bất động sạn, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu căn hộ 
dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, nhà kho, nhà 
máy và các khu vực kinh doanh; quản lý kinh doanh liên quan đến tài sản thương mại, cụ 
thể là bất động sản; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản; cải tạo đất (cho mục đích xây dựng); dịch vụ 
xây dựng và thi công công trình xây dựng; thi công, nâng cấp, tân trang, bảo trì và sửa 
chữa bất động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu căn hộ 
dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, nhà kho, nhà 
máy và các khu vực kinh doanh; dịch vụ xây dựng nhà cửa; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến 
các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2011-09298 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại một thành viên 
Đại Hoàng Tân  (VN) 
217/1/12 đường TL 19, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2011-09722 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Dương Thanh Trúc  (VN) 
59, đường Lê Hồng Phong, khóm 2, 
phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da cá sấu, trăn, kỳ đà, đà điểu cụ thể là: ví, bao để móc chìa 
khóa. 

 
 

(210) 4-2011-19582 (220) 20.09.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211- 8588 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy và thiết bị viễn thông; máy tính; chương trình máy tính và 

máy điện tử và các thiết bị và bộ phận của chúng; trò chơi vi-đê-ô dân dụng, cụ thể là, 
thiết bị chơi trò chơi dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; chương trình cho trò chơi 
vi-đê-ô dân dụng; chương trình, trò chơi cho máy chơi vi-đê-ô dân dụng; mạch điện tử và 
chương trình dùng cho trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng được lưu 
trữ trong đĩa CD; đĩa hát; mạch điện tử và đĩa CD lưu trữ chương trình có tính năng tự 
động dùng cho các dụng cụ âm nhạc điện tử; tập tin âm nhạc và đoạn âm thanh nhận và 
lưu lại từ mạng Internet; đĩa và băng vi-đê-ô đã được thu trước và các phương tiện ghi âm 
đã được thu trước khác; tập tin ảnh, vi-đê-ô và phim đã nhận và lưu lại từ mạng Internet 
xuất bản phẩm điện từ (bao gồm xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị, nhạc cụ (bao gồm cả các bộ phận của chúng) hoặc 
các hệ thống tạo nên những máy móc, thiết bị và nhạc cụ này; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc thiết kế máy vi tính; thiết kế máy tính, thiết bị điện tử và các thiết bị viễn 
thông; tư vấn thiết kế máy vi tính, thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; thiết kế chương 
trình máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp thông 
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tin liên quan đến thiết kế chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính hoặc bảo trì phần 
mềm máy vi tính; xử lý thông tin với máy vi tính; tư vấn hệ thống máy vi tính; giám sát từ 
xa đối với hệ thống máy vi tính, cài đặt phần mềm máy tính; cải biến phần mềm máy tính 
(điều chỉnh và/hoặc biến đổi phần mềm máy tính); cải tạo/nâng cấp phần mềm máy tính; 
cải tạo/nâng cấp và tích hợp phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ này ; thiết kế, lập trình máy vi tính, tạo lập 
môi trường, cài đặt, nâng cao đặc tính, đặt tải, tạo ra những phần phụ thêm, bảo trì và tạo 
những điều kiện tối ưu khác cho chương trình máy vi tính và cung cấp thông tin liên quan 
đến các hoạt động này; thiết kế và lập kế hoạch cho hệ thống mạng máy tính; tư vấn trong 
lĩnh vực hệ thống mạng thông tin liên lạc; tư vấn thiết kế chương trình máy vi tính, lập 
trình máy vi tính, hoặc bảo trì phần mềm máy vi tính; xác nhận người sử dụng trong lĩnh 
vực mua bán điện tử; dữ liệu máy vi tính được mã hóa; chuyển đổi dữ liệu điện tử để ghi 
vào và xóa bỏ hình mờ điện tử với máy vi tính; chuẩn đoán hư hỏng và kiểm tra virút cho 
các chương trình máy vi tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt động, vận hành của máy 
vi tính, ô tô và máy móc khác với yêu cầu về sự hiểu biết, kỹ năng hoặc kinh nghiệm của 
người người điều khiển ở trình độ cao để phù hợp với yêu cầu vận hành các máy móc trên 
một cách chính xác, kiểm tra hoặc nghiên cứu chương trình máy vi tính; nghiên cứu máy 
vi tính; kiểm tra hoặc nghiên cứu thiết bị và máy móc viễn thông và thiết bị ngoại biên; 
kiểm tra và nghiên cứu chất bán dẫn; kiểm tra và nghiên cứu máy móc và hệ thống sản 
xuất chất bán dẫn, và dụng cụ đo lường chất bán dẫn; cho thuê máy vi tính; cung cấp 
chương trình máy vi tính; cài đặt thủ công cho chương trình máy vi tính; chuyển đổi cơ sở 
dữ liệu và chương trình máy vi tính; tái tạo lại các chương trình máy vi tính; tạo lập và bảo 
trì các trang web cho người khác; cho thuê khu vực lưu trữ dữ liệu của máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-24681 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.12.2012 
(300) 45-2010-0000122 12.01.2010 KR 

41-2010-0000858 12.01.2010 KR 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.5 
(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  

(KR) 
1321-20, Seocho Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540)  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên cung cấp phần mềm máy vi tính thông qua 

mạng internet và các mạng máy tính và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ chuyên cung cấp phần mềm máy vi tính để sử dụng trên các thiết bị điện 
tử kỹ thuật số di động cầm tay và các hàng điện tử dân dụng khác; dịch vụ thương mại 
điện tử, cụ thể là dịch vụ tạo lập cho người khác các bảng mục lục thông tin, các trang 
mạng và các nguồn khác có sẵn trên các mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tra cứu và xử lý 
thông tin, các trang mạng và các nguồn tài nguyên khác có sẵn trên mạng máy tính toàn 
cầu và các mạng liên lạc cho người khác (vì mục đích thương mại).    

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là, cung cấp dịch vụ trò chơi trên máy vi tính 
trực tuyến từ các mạng thông tin liên lạc cục bộ hoặc toàn cầu, bao gồm mạng internet, 
mạng nội bộ, mạng hỗ trợ cho mạng nội bộ, truyền hình, kết nối di động, mạng vệ tinh và 
mạng thông tin di động tế bào; cung cấp trang web thông qua mạng máy tính toàn cầu, 
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cho phép người sử dụng ghi lại âm thanh, hình ảnh, văn bản và các sản phẩm đa truyền 
thông khác, bao gồm âm nhạc, hòa nhạc, hình ảnh, truyền thanh, truyền hình, tin tức, thể 
thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan đến giải trí; cung cấp 
trực tuyến các thông tin liên quan đến biều diễn âm nhạc, giáo dục, vui chơi giải trí và 
giáo dục tương tác từ các mạng thông tin liên lạc cục bộ hoặc toàn cầu, bao gồm mạng 
internet, mạng nội bộ, mạng hỗ trợ cho mạng nội bộ, truyền hình, kết nối di động, mạng 
vệ tinh và mạng thông tin di động tế bào; dịch vụ cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến 
(chỉ để đọc) liên quan đến âm thanh hình ảnh kỹ thuật số và các dịch vụ phổ biến các trò 
vui chơi giải trí đa truyền thông; dịch vụ thư viện âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2011-24814 (220) 22.11.2011 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sàn đẹp 
Hồng Ngọc  (VN) 
38B ngõ 43, Phùng Khoan, Trung Văn, 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn tre/gỗ các loại: coppha tre/gỗ các loại, ván sàn ghép bằng tre các loại, vật 

liệu tre ép các loại. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng tre hoặc gỗ. 
 
 

(210) 4-2011-24815 (220) 22.11.2011 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sàn đẹp 
Hồng Ngọc  (VN) 
38B ngõ 43 Phùng Khoang, Trung Văn, 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn tre/gỗ các loại: coppha tre/gỗ các loại, ván sàn ghép bằng tre các loại, vật 
liệu tre ép các loại.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng tre hoặc gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-26179 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 24.15.21; 2.1.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  
(VN) 
95 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; định giá bất động 

sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2011-26420 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.20; A26.11.12; A25.7.22; 26.11.3; 
26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng 
(731) TAIWAN TEXTILE FEDERATION  

(TW) 
16 Fl., No.22, AiGuo East Road, Taipei, 
Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải nỉ và vải không dệt; vải dầu, vải hồ gôm, vai vinyl, vải 

tráng cao su; vải da; vải lọc; phụ kiện bằng vải cho trang phục, khăn ăn bằng vải dệt, khăn 
rửa bát, màn chống muỗi; khăn phủ giường; chăn bông và đệm nhồi bông; vỏ chăn bông, 
vỏ bọc đệm; vỏ gối; chăn; vỏ bọc ghế bằng vải; tấm treo tường làm bằng vải rèm; khăn 
trải bàn, rèm che sân khấu loại dày, rèm tắm; vỏ bọc bệ ngồi của bệ xí làm bằng vải, vai 
liệm (vải bọc xác chết); vải kyohkatabira (vải liệm của người Nhật Bản); màn che bằng 
vải sọc đen- trắng, màn che bằng vải sọc đỏ-trắng; nhãn mác bằng vải; vải phủ bàn chơi 
bi-a, biểu ngữ và cờ [không làm bằng giấy].  

 
Nhóm 25: Quần áo, nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ bít tất; dây đeo quần; cạp; thắt lưng; 
trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang, quần áo dành riêng cho thể dục và thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-00973 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2011015541 26.08.2011 MY 

2011015540 26.08.2011 MY 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp 

trong các nhóm khác; sách giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, các ấn phẩm in, các vật phẩm làm từ 
giấy, các ấn phẩm in ấn dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, băng rôn, 
biển hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai in sẵn, giấy 
viết và bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, đánh giá tài chính, trao đổi tiền tệ, 
dịch vụ tài chính, đầu tư quỹ tài chính, tư vấn bảo hiểm, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác 
nhận séc (ngân phiếu), phát hành séc du lịch.  
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(210) 4-2012-00974 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2011015541 26.08.2011 MY 

2011015540 26.08.2011 MY 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Da cam, đen 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp 

trong các nhóm khác; sách giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, các ấn phẩm in, các vật phẩm làm từ 
giấy, các ấn phẩm in ấn dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, băng rôn, 
biển hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai in sẵn, giấy 
viết và bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, đánh giá tài chính, trao đổi tiền tệ, 
dịch vụ tài chính, đầu tư quỹ tài chính, tư vấn bảo hiểm, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác 
nhận séc (ngân phiếu), phát hành séc du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-00975 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 20110154616 04.11.2011 MY 

20110154618 04.11.2011 MY 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp 

trong các nhóm khác; sách giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, các ấn phẩm in, các vật phẩm làm từ 
giấy, các ấn phẩm in ấn dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, băng rôn, 
biển hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai in sẵn, giấy 
viết và bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, đánh giá tài chính, trao đổi tiền tệ, 
dịch vụ tài chính, đầu tư quỹ tài chính, tư vấn bảo hiểm, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác 
nhận séc (ngân phiếu), phát hành séc du lịch. 
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(210) 4-2012-00977 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2011054580 04.11.2011 MY 

(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 

trao đổi tiền tệ; đầu tư quỹ tài chính, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác nhận séc và phát 
hành séc du lịch, dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ gồm dịch vụ của 
các cơ sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán hoặc 
dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi giới 
chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân 
hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, dịch 
vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các hoạt động 
giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-00978 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2011054580 04.11.2011 MY 

(591) Da cam 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 

trao đổi tiền tệ: đầu tư quỹ tài chính, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác nhận séc và phát 
hành séc du lịch, dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ gồm dịch vụ của 
các cơ sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán hoặc 
dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi giới 
chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân 
hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, dịch 
vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các hoạt động 
giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-00979 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2011054582 04.11.2011 MY 

(531) 26.4.2 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 
trao đổi tiền tệ: đầu tư quỹ tài chính, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác nhận séc và phát 
hành séc du lịch, dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ gồm dịch vụ của 
các cơ sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán hoặc 
dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi giới 
chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân 
hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, dịch 
vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các hoạt động 
giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-01091 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 58539 22.07.2011 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đã chứa các thông 
tin cần thiết mà một chương trình đòi hòi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn hình 
hoặc máy in); thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa 
ghi âm/ghi hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và đĩa DVD; phương tiện 
lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống, vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử 
siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ 
nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; tấm đệm đi chuyển con 
chuột máy tính; điện thoại; máy fax, máy trả lời điện thoại tự động; máy ảnh, máy quay 
viđêô; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện, bộ nạp điện cho pin (ắc quy) 
điện, máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy 
vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả 
năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các 
công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện tử (nhỏ như 
máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tứ; thiết bị điện 
tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng 
để gửi và nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; 
thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ 
liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phần mềm và phần cứng truy xuất thông 
tin trên điện thoại; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn 
cầu (GPS); điện thoại; điện thoại di động, điện thoại có màn hình viđêô; bộ phận và phụ 
kiện dùng cho điện thoại di động; thiết bị nhận dạng giọng nói; máy ghi âm giọng nói kỹ 
thuật số; thiết bị liên lạc không dây để truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; tai nghe, 
tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, bộ khuyếch đại, máy 
quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện; thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, máy 
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ghi âm chạy băng và thiết bị tái tạo âm thanh hay hình ảnh chạy băng, micrô; máy ghi và 
máy phát âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm 
thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, đầu ghi và máy chạy đĩa compắc, 
đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy bằng âm thanh kỹ 
thuật số; máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, 
tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; phần mềm máy 
tính; chương trình trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống); phần mềm máy tính dùng để tạo ra, cho phép ghi vào, phân phối, tải xuống, 
truyền, nhận, phát, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các 
văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và xuất bản 
phẩm điện tử; phần mềm hệ điều hành; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu, phần mềm phát 
triển ứng dụng; phần mềm để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; 
phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng 
giọng nói; phần mềm chuyển đổi lời nói thành văn bản; phần mềm ứng dụng điều chỉnh 
bằng giọng nói; phần mềm quản lý điện thoại; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn 
tin điện tử; phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua 
và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm máy tính dùng để chuyên hướng (gửi một 
lân nữa) tin nhắn, thư điện tử trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều 
thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy 
tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm 
máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải xuống, phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biều tượng 
dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể 
đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với 
tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị 
điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử 
với chức năng tương tác để dùng với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện 
nhỏ, và thiết bị đo thu cho các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có 
hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ xúc tiến (quảng cáo) bán 
hàng; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành nghiên cứu thị 
trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và nghiên cứu thí trường; thiết kế, 
tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phổ biến các mẫu quảng cáo và các tài liệu quảng cáo cho 
người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền thông; quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình giải thưởng khuyến khích để thúc đẩy việc 
bán sản phẩm và dịch vụ; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ 
liệu; tạo lập các mục lục thông tin, mục lục các địa điểm và mục lục các nguồn khác sẵn 
có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác cho người 
khác; cung cấp, tìm kiếm, duyệt qua và truy xuất thông tin, địa điểm và các nguồn khác 
sẵn có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác cho người 
khác; tổ chức (sắp xếp) nội dung của thông tin được cung cấp từ một mạng máy tính toàn 
cầu và mạng thông tin và điện tử khác theo sự ưu tiên của người sử dụng; cung cấp thông 
tin kinh doanh, người tiêu dùng và thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến việc mua 
và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; biên tập các danh bạ để công bố 
trên Internet và các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ 
trực tuyến; dịch vụ bán lẻ được cung cấp qua Internet và các mạng thông tin, điện tử và 
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máy tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, bản tin, báo và 
các ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề được quan tâm phổ biến được cung cấp qua 
Internet và các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực 
giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể thao, các sản phẩm 
âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn, qua Internet và các mạng thông tin, 
điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
giải trí, thiết bị viễn thông, điện thoại di động; thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di động 
và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết bị ngoại 
vi của máy tính, bao đựng cho các sản phẩm này qua Internet và các mạng thông tin, điện 
tử và máy tính khác; giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng hoặc được cung cấp qua mạng 
thông tin toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác; dịch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể là 
cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội 
dung đa phương tiện được cung cấp qua Internet và các mạng thông tin và điện tử khác; 
dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa 
phương tiện đã được ghi sẵn và có thể tải xuống trả phí hoặc trả trước được cung cấp qua 
Internet và các mạng thông tin và điện tử khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc trưng bày 
và triển lãm về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 39: dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên máy tính, dịch vụ lưu trữ điện tử các tin nhắn và dữ 
liệu 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, và các dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan 
đến dịch vụ khoa học và công nghệ cụ thể là nghiên cứu, thiết kế, lập trình, cập nhật, bảo 
trì và phát triển phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng thực hiện việc tìm kiếm trên 
trang web, đặt chỗ, lấy thông tin và thực hiện các hoạt động tương tác khác với các ứng 
dụng hệ điều hành trên thiết bị di động của họ thông qua mệnh lệnh bằng giọng nói trên 
thiết bị di động đó; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; lập trình máy tính; thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế, phát triển và bảo trì 
phần mềm máy tính độc quyền trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, bài giảng, loa, ngôn 
ngữ, nhận dạng giọng nói và nhận dạng mẫu giọng nói; cho thuê thiết bị và dụng cụ phần 
cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính; 
cung cấp trực tuyến thông tin phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế 
và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê máy chủ đặt trang web; dịch vụ của nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm máy tính ứng dụng cho người khác; dịch 
vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm để tạo ra, cho phép 
ghi vào, phân phối, tải xuống, truyền, nhận, phát, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, 
hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ họa; hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa 
phương tiện và ấn phẩm điện tử; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) cho phần 
mềm sử dụng liên quan đến phần mềm nhận dạng giọng nói và phần mềm dựa trên giọng 
nói; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến; dịch vụ cung cấp công cụ tìm 
kiếm để thu thập dữ liệu từ internet và các mạng thông tin điện tử khác; tạo (cho người 
khác) mục lục các thông tin trực tuyến, các địa điểm và các nguồn khác sẵn có để dùng 
trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang web mạng xã hội; cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2012-01172 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 1.15.5; 26.3.1 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng dịch vụ Minh Tuấn  
(VN) 
548/35 Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện chạy bằng năng lượng gas hoặc biogas.  
 

Nhóm 11: các loại hầm (bể, bồn) ủ khí biogas; Các dụng cụ, thiết bị sử dụng năng lượng 
gas hoặc biogas như: đèn; dụng cụ đun nấu (xoong, nồi, chảo. . .); bếp; tủ lạnh; bộ lọc 
khí; máy hút khói, bụi; máy nước nóng; máy sưởi ; máy sấy; lò nướng. 

 
 

(210) 4-2012-04494 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 1.3.1; A22.3.5; A18.4.2 
(731) TRANSLINK SHIPPING, INC.  (US) 

15020 Bothell Way NE #100, Seattle, 
WA 98155, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tư vấn nghiệp vụ cho nhân viên trong ngành dịch vụ kho 
chứa hàng và vận chuyển. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ quản lý, tổ chức và tư vấn về kho chứa hàng và vận tải hàng hóa; dịch 
vụ đại lý vận tải (đại lý tàu biển); dịch vụ vận tải bằng tàu, thuyền; dịch vụ vận tải đường 
bộ; dịch vụ vận tải bằng phương tiện xe cộ; dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ cho thuê 
phương tiện xe cộ; dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ nhà thầu khoán vận tải bằng đường 
thủy và hàng không; dịch vụ cung cấp vận tải hàng hóa bằng đường thủy và/hoặc đường 
hàng không; dịch vụ thu gom hàng hóa cho mục đích vận tải; dịch vụ chuyển thư và hàng 
hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ theo dõi và tư vấn hàng hóa; dịch vụ chất hàng, 
công te nơ và dỡ hàng, công te nơ; dịch vụ kho chứa hàng; dịch vụ đóng kiện và bao gói 
hàng hóa cho mục đích vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-05162 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính, 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chủ dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-05517 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Ngô Hoàng Triều  (VN) 
63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, vòi nước; thiết bị cung cấp nước; máy nước nóng; thiết bị phân 
phối nước; thiết bị lắp đặt cung cấp nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vòi nước, thiết bị cung cấp nước, thiết bị lắp đặt trong 
buồng tắm, thiết bị phân phối nước, thiết bị lắp đặt cung cấp nước, buồng tắm, vòi hoa 
sen, các sản phẩm bằng nhựa (gồm: các loại van cấp thoát nước, các khớp nối ống nhựa); 
các sản phẩm bằng inox (gồm: hố ga, móc áo, máng khăn trong phòng tắm, bồn rửa). 

 
 

(210) 4-2012-05634 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Mi 
An  (VN) 
136D Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá các chuyến du lịch. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành các chuyến du lịch; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ 
hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức chuyến du lịch; đại lý bán vé 
máy bay. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề, dạy ngoại ngữ. 
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Nhóm 45: Tư vấn thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, thủ tục pháp lý xin cấp giấy 
chứng nhận đầu tư, thủ tục thay đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 
chứng nhận đầu tư. 

 
 

(210) 4-2012-05870 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hộ kinh doanh VI NA SEN  (VN) 
42/2/2 đường 18, khu phố 2, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt sen; đậu xanh; đậu nành (đã chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt sen, ngô (bắp), đậu xanh, đậu nành. 
 
 

(210) 4-2012-05872 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 23.1.5 
(591) Xanh nước biển, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt sợi 
DAMSAN   (VN) 
Lô A4, đường Bùi Viện, khu công 
nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi đã xe. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: bông sợi, vải, khăn, hàng dệt may, máy móc, thiết bị 
dệt may.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; tư vấn bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-05897 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23 
(591) Xanh thẫm, vàng 
(731) Trương Trọng Cử  (VN) 

160/23 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; nghiên cứu thị trường; xuất bản những bài quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở. 

 
 

(210) 4-2012-06229 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5 
(591) Vàng, đen, cam, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông tin 
về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 
điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-06263 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.1.1; 25.1.25; 23.1.1; 22.5.25 
(591) Vàng cam, vàng, trắng, xanh lá, nâu, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính, 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông tin 
về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 
điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website về liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-06330 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 26.4.1 
(731) ZIH CORP.    (US) 

Astwood Dickinson Building, 83-85 
Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 12 
Bermuda, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy in, máy in nhãn; động cơ máy in. 
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy vi tính; máy in di động (được kết nối với máy tính để lập 
trình và cài đặt, sau đó có thể ngắt kết nối và hoạt động một mình ở các khu vực như cửa 
hàng, kho lưu hàng hoặc nhà máy); đầu đọc mã vạch; thẻ và nhãn thông minh có công 
nghệ nhận dạng tần số sóng Radio (RFID) được gắn vi mạch, mạch tích hợp, ăng-ten và 
bộ tiếp sóng để ghi lại, tiếp nhận, lưu trữ, mã hóa, cập nhật và truyền tải dữ liệu; máy in, 
đầu máy in và mô-đun máy in dùng để kiểm tra bộ tiếp sóng nhận dạng tần số song radio 
(RFID), đọc và viết số liệu RFID, và tạo ra thẻ và nhãn thông minh được mã hóa bằng 
việc áp dụng các bộ phận RFID; các phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm sử dụng để 
kết nối với việc quản lý và vận hành chuỗi cung ứng; phần mềm máy tính sử dụng trong 
việc quản lý và hoạt động cửa nhà máy, kho hàng vận chuyển và trung tâm giao nhận; 
phần cứng và phần mềm máy tính dùng để nhận dạng, định vị và giám sát tài sản, thiết bị 
hoặc con người; phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị thời gian 
thực tế; máy đọc và thẻ đọc dùng cho hệ thống định vị thời gian thực tế; thiết bị ngoại vi 
máy tính; phần mềm máy tính cho phép máy tính có chức năng thông thường có thể in 
và/hoặc đọc mã vạch; chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm dành cho việc thiết kế, 
in ấn, và tạo mã vạch cho các loại thuế, nhãn, phiếu, thiệp, hay bao đeo cổ tay; chương 
trình máy tính để hoạt động máy in; chương trình máy tính gắn vào máy in hoặc máy in 
chủ; chương trình máy tính dùng để quản lý hoạt động, việc sửa chữa hoặc thay thế đồ 
dùng của máy in; sách điện tử để hướng dẫn sử dụng bán kèm theo.  

 

Nhóm 16: Thẻ, nhãn, thiệp, hay bao đeo cổ tay băng giấy trơn hoặc giấy có hình dùng để 
in ấn; dải ruy băng dùng cho máy in (ruy băng dùng cho máy in thẻ). 
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(210) 4-2012-06332 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh lá, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đúc Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế; thuốc 

dành cho thú y; thuốc dùng cho người; axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm làm 
trong sạch không khí; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật; cám tăng trọng vật nuôi; cám trộn làm thức ăn cho động vật; động vật sống. 

 
 

(210) 4-2012-06377 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Hương 
Vang   (VN) 
Số 625 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Phạm Kinh Kha  (VN) 
141 Doãn Kế Thiện, tổ 28, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-07049 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home   (VN) 
Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót (tã trẻ em); quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); tã lót dùng cho người 

không kiềm chế được. 
 

Nhóm 20: Đệm, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, khung treo, gối, móc treo không bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng gia đình hoặc bếp nóc: chậu, rổ, muôi cán dài (đồ 
dùng trên bàn), đũa, cốc, thùng, chai, lọ, bình chứa, đĩa, hộp, móc để giúp việc cài khuy. 
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Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt, màn chống muỗi, vải, tơ lụa, găng tay để giặt, chăn, ga, 
khăn trải bàn không làm bằng giấy, khăn trải giường bằng vải, khăn tắm, rèm, màn. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, cà vạt, thắt lưng (trang phục), bít tất, mũ, 
giày, dép, áo mưa.  

 
Nhóm 26: Đăng ten, đồ thêu, ruy băng, khuy, khuy bấm, khuy móc, hoa nhân tạo, khoá 
kéo, kẹp tóc, khuy móc (cho quần áo). 

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
 

(210) 4-2012-07149 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Trường Long  (VN) 
399/6 liên tỉnh 5, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh cũng như nông 

nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất kiệt ký sinh 
trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp; các loại nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo ở dạng 
thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; hoá chất để bảo quản thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân bón, hạt giống cây trồng, chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất sử dụng trong công nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng 
vải, hàng may sẵn, giày dép, lương thực thực phẩm, chế phẩm xử lý nước, chế phẩm sinh 
hóa dùng đề xử lý rác thải, chế phẩm khử mùi dùng cho gia đình, thức ăn cho gia súc, 
thức ăn dùng cho thủy sản, các loại vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị máy móc phục vụ 
cho ngành công nghiệp, nông nghiệp; xuất nhập khẩu giống, hạt giống cây trồng các loại 
(môi giới thương mại).  

 
 

(210) 4-2012-07494 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(731) bioMÐrieux  (FR) 

69280 Marcy L'etoile, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp và khoa học, thuốc thử và môi 

trường/phương tiện để giám sát và phát hiện chất gây ô nhiễm trong sản phẩm của công 
nghiệp; thuốc thử và môi trường/phương tiện để giám sát và phát hiện chất gây ô nhiễm 
trong sản phẩm của thực phẩm nông nghiệp, mỹ phẩm và dược phẩm, cụ thể là thuốc thử 
và môi trường/phương tiện để  dùng trong phòng thí nghiệm, trong công nghệ sinh học và 
nghiên cứu sinh học, tất cả cho mục đích chẩn đoán và chữa bệnh trong ống nghiệm dựa 
trên kết quả chẩn đoán và nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho từng bệnh nhân, không 
dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 05: Chất thử và môi trường/phương tiện dùng cho mục đích chẩn đoán y học và thú y.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học để giám sát và phát hiện chất gây ô nhiễm trong 
sản phẩm của công nghiệp, thực phẩm nông nghiệp, mỹ phẩm và dược phẩm; thiết bị và 
dụng cụ chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, phần mềm máy tính liên quan đến 
chẩn đoán lâm sàng trong ống nghiệm; phần mềm máy tính liên quan đến chẩn đoán công 
nghiệp trong ống nghiệm.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng cho mục đích chẩn đoán y học và thú y.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ việc tối ưu hóa quy trình công việc trong phòng thí nghiệm hoặc 
công nghiệp; dịch vụ kiểm toán cụ thể là đánh giá thực tế hoạt động, quyết định của trung 
tâm chi phí và tính thiếu hiệu quả, đề xuất thiết lập phương pháp mới, các công cụ và chỉ 
tiêu, sự hỗ trợ và trợ giúp thực hiện các thay đổi; dịch vụ cố vấn giảm chi phí, cụ thể là 
dịch vụ hỗ trợ quản lý về nhân lực, kiểm kê, thu mua sản phẩm và kiểm soát chi phí, theo 
dõi chứng khoán, giảm thiểu lãng phí và tính thiếu hiệu quả; tất cả các dịch vụ này đều 
thuộc lĩnh vực phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị và dụng cụ chẩn đoán trong ống 
nghiệm dùng riêng lẻ hay kết hợp; dịch vụ bảo trì và sửa chữa các dụng cụ và hệ thống 
dùng trong phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; dịch vụ đào tạo và các chương trình đào tạo là một phần của phương 
pháp tiếp cận chất lượng, cụ thể là đào tạo để xây dựng, để tổ chức và quản lý quy trình 
chất lượng, đào tạo kiến thức và nhận thức về các quy định, tiêu chuẩn và chỉ thị hiện 
hành, đào tạo tuân thủ tiếp cận chất lượng về tiêu chuẩn, đào tạo sản phẩm (đào tạo kiến 
thức về sản phẩm), đào tạo về khoa học kỹ thuật, đào tạo quản lý đội ngũ cán bộ phòng thí 
nghiệm, đào tạo năng lực nhân sự; tất cả các dịch vụ này đều thuộc lĩnh vực phòng thí 
nghiệm hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra chất lượng nội bộ, liên phòng thí nghiệm hoặc liên ngành: 
dịch vụ trợ giúp về quy trình chất lượng theo các qui định, tiêu chuẩn và chỉ thị hiện hành, 
cụ thể là dịch vụ trợ giúp về thẩm định chất lượng hệ thống, về thiết lập các giao thức 
kiểm tra tính phù hợp của phương pháp, kiểm tra tính phù hợp của phương pháp và thông 
số để phê duyệt về mặt phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp; thiết lập hoặc cải thiện hệ 
thống quản lý chất lượng, giám sát và kiểm tra về môi trường, đặc biệt là các thông số vật 
lý và môi trường trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp hoặc bên ngoài phòng 
thí nghiệm hoặc ngoài ngành, và trong quá trình vận chuyển mẫu và thuốc thử; dịch vụ trợ 
giúp trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp, 
dịch vụ trợ giúp trong việc tự động hóa phòng thí nghiệm hoặc ngành công nghiệp; dịch 
vụ thiết kế khu vực dành riêng cho việc chẩn đoán trong ống nghiệm, tư vấn kỹ thuật cho 
hệ thống hoặc tổ hợp hệ thống chẩn đoán trong ống nghiệm được biến đổi phù hợp với 
nhu cầu của khách hàng, tạo ra, thiết kế, cài đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm; dịch vụ 
nhà cung cấp phần mềm có khả năng kết nối cho mạng công nghệ thông tin và máy tính 
từ xa để trao đổi và so sánh các thông số vật lý và môi trường nêu trên; dịch vụ xử lý và 
hỗ trợ kỹ thuật từ xa về phần mềm, dữ liệu và cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cho việc chẩn đoán 
và bảo trì phần mềm và dụng cụ; tất cả các dịch vụ này đều thuộc lĩnh vực phòng thí 
nghiệm hoặc công nghiệp; phát triển về mặt kỹ thuật hệ thống hoặc tổ hợp hệ thống cho 
hệ thống chẩn đoán trong ống nghiệm được biến đổi để đáp ứng nhu cầu khách hàng. 
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(210) 4-2012-07538 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Dòng  (VN) 
Số 67, tổ 30, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm ốp nhôm nhựa dùng trong đồ dùng nội thất (thành phần chính là nhôm).  
 
 

(210) 4-2012-07539 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và kinh doanh bia 
rượu SHOCHU  (VN) 
Xóm Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu Anit; rượu hoa quả; rượu ngô. 
 
 

(210) 4-2012-07550 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.6; 2.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLD BABY CARE 
VN  (VN) 
71/15 đường 33, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2012-07785 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) KABUSHIKI KAISHA SONY 

COMPUTER ENTERTAINMENT 
(ALSO TRADING as Sony Computer 
Entertainment Inc.)   (JP) 
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo Japan  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; pin dùng cho trò chơi cầm tay với màn hình 
tinh thể lỏng; dây đeo điện thoại di dộng; băng làm sạch máy ghi băng video; đầu làm 
sạch máy ghi âm thanh hoặc máy ghi băng video; đã làm sạch ống kính quang học; cần 
gạt dùng cho ống kính quang học; nôi (giá) để sạc pin và kết nối bảng điều khiển trò chơi 
video và trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; máy ảnh kỹ thuật số; nôi (giá) để 
sạc điện dùng cho bộ tiếp nhận không dây và/hoặc tuyền tải dữ liệu; tai nghe; ống nói; bộ 
khuyếch đại âm thanh; loa; máy thu âm thanh; cáp điện dùng cho loa và bộ kết nối âm 
thanh; bộ giải mã âm thanh; bộ giải mã video; thiết bị chuyển đổi năng lượng; bộ đổi 
điện; bộ đảo điện; máy thu hình (tivi); đầu đọc đĩa kỹ thuật số DVD; màn hình, bàn phím, 
bộ điều khiển, tai nghe, con chuột, pin, ống nói, thẻ nhớ, nôi (giá) để sạc pin dùng cho 
máy tính lưu động; chương trình trò chơi trên điện thoại di động; bàn phim máy tính; 
chuột quang; chương trình trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; tai nghe, bàn 
phím, pin, ống nói, thẻ nhớ, nôi (giá) để sạc điện, dây cáp điện, bộ chuyển đổi dòng điện, 
tất cả là bộ phận tách rời và có thể dùng cho thiết bị chơi trò chơi dùng với màn hình hoặc 
màn chiếu ngoài; máy quay đĩa; máy nhịp; mạch điện tử và đĩa CD-ROM đã được mã hoá 
tự động chơi các chương trình dùng cho các thiết bị âm nhạc điện tử; các tập tin về nhạc 
được tải xuống thông qua Internet; phim điện ảnh đã in tráng; phim đèn chiếu đã in tráng; 
khung gắn phim đèn chiếu; các tập tin hình ảnh được tải xuống thông qua Internet; đĩa 
hình; băng hình; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

Nhóm 16: Chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; thùng bìa giấy dùng 
trong công nghiệp; khăn giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy; bìa giấy; băng dính dùng trong văn 
phòng; bút bi; thẻ (văn phòng phẩm); con dấu ngày tháng; bút lông mực dấu; bút máy; 
con dấu đánh số thứ tự; cặp bìa hồ sơ; giấy văn phòng phẩm; dụng cụ chặn giấy; hộp đựng 
bút và bút chì; nắp đậy đầu bút chì; bút chì; sổ nhật ký; tẩy làm bằng cao su; mực để đóng 
dấu; con dấu; vở nháp; hộp dấu; giá để con dấu; giá cắm bút và bút chì; dụng cụ ép đóng 
ghim (không dùng điện); nhãn có sẵn cồn dính (văn phòng phẩm); quả địa cầu; đinh bấm 
(văn phòng phẩm); giấy gói; dụng cụ viết; tấm lót khi viết; danh thiếp; sổ để danh thiếp; 
sổ tay hướng dẫn chơi các trò chơi; ấn phẩm in; tranh ảnh; giá dựng ảnh chụp.  

 

Nhóm 28: Máy chơi giải trí sử dụng trong các công viên nhưng khác với các máy trò chơi 
điện tử hình ảnh; đồ chơi cho súc vật nuôi trong nhà; khung (vỏ) độc quyền sử dụng cho 
các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể 
lỏng; thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho trò chơi; trò chơi không thích ứng với việc sử dụng 
màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi du hành vũ trụ; xe ô tô nhỏ (đồ chơi), 
mô hình tên lửa (đồ chơi); đồ chơi mô hình; đồ chơi nhân vật hành động; nhân vật đồ chơi 
đúc khuôn; búp bê; trò chơi súc sắc; trò chơi cờ; quân cờ và bàn cờ (đồ chơi); dụng cụ 
chơi trò ảo thuật; cờ đôminô; bài lá (để chơi bài); trò chơi (trừ các trò chơi thích ứng với 
việc sử dụng cùng màn hình chiếu ngoài, sử dụng kết hợp màn chiếu ngoài hoặc màn hình 
máy tính); bóng bi-a; bàn bi-a; gậy chơi bi-a; dụng cụ bắn cung; găng tay chơi bóng chày; 
dây chun kéo tập ngực (dụng cụ thể thao); túi chuyên dụng đựng vật dụng đánh gôn; vật 
ghi bóng khi chơi gôn; gậy đánh gôn; bóng để chơi gôn; ruột của vợt chơi bóng bàn và vợt 
chơi quần vợt; dù lượn (trò chơi thể thao); hộp bảo vệ chuyên dùng cho các trò chơi hình 
ảnh (video) cầm tay; bao túi đựng vợt để chơi quần vọt và bóng bàn; xe cộ (đồ chơi) điều 
khiển bằng sóng vô tuyến; đồ chơi điều khiển được từ xa; giày trượt pa-tanh; đế kẹp dùng 
với ván trượt tuyết; thùng hộp đựng ván trượt tuyết; xe đạp đặt cố định để luyện tập thể 
dục; ván lướt sóng; bộ điều khiển là bộ phận cấu thành của thiết bị trò chơi dùng với màn 
hình và màn chiếu ngoài; thiết bị chơi trò chơi dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo thông qua mạng Internet; quảng cáo; hãng cung cấp thông tin 
quảng cáo; cho thuê chỗ để quảng cáo trên mạng Internet; triển lãm đĩa và băng hình ảnh 
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trên Internet; cửa hàng bán lẻ máy trò chơi hình ảnh (video) và các chương trình trò chơi 
dùng cho các máy đó; cửa hàng bán lẻ các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng và 
các chương trình trò chơi dùng cho các máy đó; cửa hàng bán lẻ đồ chơi, búp bê và máy 
chơi các trò vui chơi giải trí; cửa hàng bán lẻ các đĩa DVD và đĩa từ đã ghi sẵn phần mềm 
các trò chơi hình ảnh; dịch vụ quảng cáo liên quan đến việc bán đồ chơi, trò chơi và các 
máy trò chơi vui chơi giải trí; cung cấp các phân tích bán hàng của các phương tiện truyền 
thông bộ nhớ đã được ghi với phần mềm trò chơi; cung cấp các phân tích bán hàng của 
phần mềm trò chơi; xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức, xúc tiến và điều khiển 
các sự kiện quảng cáo đối với các mặt hàng trò chơi; cung cấp thông tin trong lĩnh vực về 
các xu hướng của ngành công nghiệp trò chơi hình ảnh; cung cấp phân tích bán hàng của 
trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng và các vi mạch điện tử và đĩa CD-ROMs đã 
được ghi với các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; sắp xếp thư đặt hàng qua 
internet; đại lý môi giới và đơn vị môi giới cho các hợp đồng mua bán sản phẩm thông 
qua mạng trung tâm mua sắm; cung cấp dịch vụ thông tin về doanh số bán hàng của đĩa 
CD đã ghi và băng từ; cung cấp các phân tích doanh số bán hàng của đĩa video và băng 
video đã ghi hình; cung cấp thông tin kinh doanh trên doanh số bán hàng được cung cấp 
trong biểu mẫu của trung tâm mua sắm trực tuyến trên các trang website; cung cấp thông 
tin kinh doanh trên doanh số bán hàng thông qua việc liên lạc bằng điện thoại và thiết bị 
đầu cuối máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh trên doanh số bán hàng; tổ chức bán 
đấu giá qua mạng internet; dịch vụ biên chép đối với doanh số bán hàng thông qua 
Internet; hãng biên chép tổng hợp; biên chép việc tiếp nhận và phân phát thư đặt hàng hoá 
thông qua mạng Internet; dịch vụ biên chép thư đặt hàng qua mạng internet đối với sách, 
nhạc, trò chơi, phần mềm máy tính, máy tính xách tay, phụ kiện dùng cho máy tính và các 
thiết bị ngoại vi máy tính; biên tập và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu cho các 
máy tính và cho các máy trò chơi hình ảnh. 

 
Nhóm 38: Phát sóng các chương trình truyền hình cáp; phát sóng các chương trình truyền 
hình ảnh và âm thanh qua mạng Internet; dịch vụ phát thanh truyền hình và cung cấp dịch 
vụ viễn thông để truy cập nội dung hình ảnh và âm thanh đã được phát sóng thông qua 
mạng Internet; phát sóng truyền hình cáp; mạng điện thoại viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông 
tin liên lạc thông qua thiết bị đầu cuối băng truyền kỹ thuật số hoặc truyền qua vệ tinh; 
truyền thông qua sóng vô tuyến, điện báo, điện thoại và phát hình; thông tin liên lạc dữ 
liệu bằng thư điện tử; truyền và tiếp nhận dữ liêu thông qua các phương tiện viễn thông; 
truyền dữ liệu điện tử; trao đổi điện tử dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu truy cập 
thông qua mạng viễn thông; gửi tin nhắn, điện tử; truyền điện tử dữ liệu, tài liệu thông qua 
thiết bị đầu cuối máy tính và các thiết bị điện tử truyền fax; truyền thông tin thông qua 
mạng viễn thông điện tử; dịch vụ phát sóng đài qua mạng internet; dịch vụ điện thoại vô 
tuyến di động; cung cấp truy cập đến các trang website về âm nhạc kỹ thuật số trên mạng 
Internet; cung cấp quyền truy cập vào mạng viễn thông; cung cấp các dịch vụ thư điện tử; 
cung cấp các kết nối điện tử viễn thông; cung cấp quyền truy cập nhiều lần vào mạng 
thông tin máy tính toàn cầu để chuyển giao và phổ biến tầm truyền đạt rộng của thông tin; 
cung cấp cho người sử dụng bên thứ ba truy cập vào cơ sở hạ tầng viễn thông; cung cấp 
quyền truy cập vào mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc tài 
liệu được lưu trữ trong các tập tin trong tâm để được tư vấn từ xa; phát sóng vô tuyến; phát 
sóng các chương trình nghe đài; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
cho thuê thiết bị truyền hình ảnh; cho thuê thiết bị và phương tiện truyền thông; cho thuê 
thiết bị dùng để thông tin liên lạc, bao gồm cả điện thoại và máy fax; cho thuê đường dây 
liên lạc; phát sóng truyền hình qua vệ tinh; truyền hình vệ tinh, cáp, mạng truyền dẫn âm 
thanh, hình ảnh, tín hiệu và dữ liệu; dịch vụ thư điện tử an toàn; dịch vụ truy cập thông tin 
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liên lạc; thông tin liên lạc điện thoại; phát sóng truyền hình; truyền dữ liệu bằng viễn 
thông; truyền dữ liệu, âm thanh, hình ảnh bằng vệ tinh; truyền thông tin bằng mạng viễn 
thông điện tử; truyền thông tin qua hệ thống viễn thông hình ảnh; truyền tin nhắn trên các 
phương tiện truyền thông điện tử; truyền tín hiệu, âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; dịch vụ 
hội nghị truyền hình; dịch vụ truyền hình ảnh theo yêu câu qua mạng Internet; trò chuyện 
ảo (chatroom) được thiết lập thông qua tin nhắn; truyền điện tử không dây tín hiệu giọng 
nói, dữ liệu, hình ảnh, bản fax và thông tin.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí trong công viên; sắp xếp và tiến 
hành buổi hoà nhạc; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển các buổi tập 
huấn; dịch vụ triển lãm nghệ thuật; dịch vụ quay thu âm thanh và hình ảnh; dịch vụ đặt 
chỗ cho các buổi biểu diễn; dịch vụ giữ vé xem văn nghệ; dịch vụ giới thiệu phim; điều 
khiển hội thảo trong lĩnh vực trò chơi hình ảnh; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ lồng 
tiếng; biên tập các chương trình phát thanh và truyền hình; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin liên quan đến giáo dục và giải trí 
được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu mạng máy tính hoặc mạng internet; cho thuê sách và 
các ấn phẩm khác; xuất bản tạp chí; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vu cho thuê băng 
video và phim điện ảnh; cung cấp các tiện nghi bảo tàng cho việc giới thiệu, trưng bày; 
xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; tổ chức các trò chơi; tổ chức các cuộc thì trò 
chơi hình ảnh; tổ chức trình diễn thời trang (không cho mục đích quảng cáo); lập kế 
hoạch và tổ chức các buổi chiếu phim, trình diễn, diễn kịch, biểu diễn âm nhạc; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất âm thanh và hình ảnh ghi trên băng 
đĩa, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách, tạp 
chí, tạp chí định kỳ, ấn phẩm catalog, tờ bìa quảng cáo; xuất bản báo điện tử có thể truy 
cập thông qua mạnh máy tính toàn cầu; thư viện tham khảo các phim tài liệu và văn học; 
cho thuê máy và thiết bị giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê phim; cho thuê máy 
và thiết bị chơi trò chơi; cho thuê băng hình; cho thuê đĩa và các bản ghi âm nhạc; cho 
thuê máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê băng từ đã ghi; cho thuê thiết bị thể thao 
(trừ xe cộ); cho thuê băng hình và phim ảnh; giải trí trên truyền hình; đặt vé và giữ chỗ 
cho các sự kiện liên quan đến giải trí, thể thao và văn hoá; dịch vụ ghi băng hình; cung 
cấp trò chơi thông qua mạng internet hoặc máy tính; cung cấp dịch vụ trò chơi cho phép 
sử dụng tạm thời các chương trình trò chơi được truy cập từ mạng máy tính hoặc internet, 
thông qua trò chơi hình ảnh sử dụng với một màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình 
và được phát liên tục cho đến khi ngắt nối cung cấp điện, cung cấp thông tin về cho thuê 
tạp chí điện tử và các ấn phẩm điện tử khác; cho thuê các chương trình trò chơi đã được 
ghi trên thẻ nhớ dùng cho các máy chơi trò chơi hình ảnh và máy trò chơi điện tử với màn 
hình hiển thị tinh thể lỏng; cho thuê đô chơi.  

 
Nhóm 42: Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn hệ 
thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế công nghiệp như thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
bao gồm cả phụ tùng của chúng hoặc thiết kế các hệ thống bao gồm cả máy móc, thiết bị 
và dụng cụ; thiết kế máy trò chơi hình ảnh; thiết kế quần áo; dịch vụ sao chép các chương 
trình máy tính; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; cài đặt phần mềm máy tinh; dịch vụ xác minh 
và xác nhận trực tuyến người sử dụng liên quan đến thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp 
xác minh điện tử của các đơn đặt hàng trực tuyến nội dung kỹ thuật số và tạo ra các mã số 
cho phép điện tử mà sau đó cho phép người dùng truy cập nội dung số; thiết kế bao bì; 
cung cấp thông tin khí tượng (dự báo thời tiết); cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
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dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; nâng 
cấp phần mềm máy tính.  
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(531) 26.1.1; A16.1.5; 10.3.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng điện nước Minh Anh  
(VN) 
Phòng 101B, khu tập thể G7, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, thang máy, thiết bị vận hành thang máy; máy giặt. máy bán 

hàng tự động làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; thiết bị kém rèm cửa bằng điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị thông minh dùng trong các toà nhà, cụ thể là: chuông cửa dùng điện; 
thiết bị cảnh báo an ninh; thiết bị cảm biến dùng để phát hiện người; thiết bị giám sát 
trung tâm (dùng cho mục đích an ninh và báo cháy); thiết bị giám sát từ xa; thiết bị kiểm 
soát vào ra bằng thẻ; thiết bị báo động; thiết bị điều khiển từ xa; camera giám sát; thiết bị 
báo cháy tự động; thiết bị cảm biến khói (dùng cho mục đích báo cháy); thiết bị cảm biến 
nhiệt độ (dùng cho mục đích báo cháy); thiết bị phát thông báo khẩn cấp (phát thông báo 
cho 113, 114, 115); thiết bị điều khiển kiểm soát năng lượng điện; thiết bị điều khiển định 
giờ để tưới cây tự động; thiết bị hẹn giờ và nhắc việc bằng giọng nói; thiết bị điện tử điều 
khiển việc cho cá ăn tự động và cung cấp ôxy cho cá; thiết bị điện tử điều khiển việc cung 
cấp thức ăn tự động cho vật nuôi trong nhà;  thiết bị và dụng cụ báo hiệu: thiết bị và dụng 
cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi 
tính; thiết bị kiểm soát, điều khiển thang máy; các cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu.  

 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy 
khô, thiết bị thông gió; thiết bị nấu nướng dùng điện: nồi cơm điện, bếp từ (dùng điện), lò 
vi sóng, ấm đun nước dùng điện, quạt điện; bình đun nước nóng dùng cho nhà tắm (bình 
nóng lạnh); thiết bị làm ấm giường ngủ, lồng sưởi bằng điện; đệm và chăn được làm nóng 
bằng điện (không dùng cho mục đích y tế). 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ 
dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên 
thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng 
phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; 
sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ 
trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong 
bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; 
quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm 
bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; 
túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng 
để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng nhựa; 
túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; 
hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh 
chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm 
sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy 
chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh 
sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; 
giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ 
viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), 
bút đánh đầu dòng.  

 
 

(210) 4-2012-08350 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
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ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng nhựa; túi đựng dùng cho bữa tiệc 
làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút 
chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo 
ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng.   

 
 

(210) 4-2012-08501 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; A25.7.21; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh dương, vàng, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
 
 

(210) 4-2012-08502 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; 26.4.4; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh dương, vàng, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
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(210) 4-2012-08755 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ARNOLDO MONDADORI EDITORE 
SPA (IT)   (IT) 
Via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano, 
Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại và điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy thu thanh, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy 
tính xách tay cỡ nhỏ; băng au-di-o và video chưa ghi và đã được ghi sẵn, đĩa CD-ROM và 
đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 
tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.  
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Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).    

 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bải quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quang cảo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ chăm sóc khách hàng và người mua 
hàng dài hạn; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, 
không gian quảng cáo và phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến 
trên mạng máy tính toàn cầu như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng 
cáo (áp phích quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ 
kính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm) 
hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem được 
hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên trang 
web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương thức 
thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ trích lục báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua dịch 
vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức bán 
hàng trên internet; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet và dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản lý, phân tích và tư vấn 
về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan đến việc mua bán 
hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng trên internet; dịch 
vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho 
khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất nhập khẩu; đại 
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lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, 
nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất 
bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
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như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  

 
 

(210) 4-2012-09067 (220) 07.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 7.5.10; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TCT  (VN) 
15A phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước xúc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, dày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2012-09068 (220) 07.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.5.10; A7.1.11; 26.3.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TCT   (VN) 
15A phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước xúc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, dày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-09233 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HALO TRADEMARKS LIMITED  (HK)
G/F, 17 Gough Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chùm; đèn sàn, tường và trần; đèn chiếu sáng; bộ phận và phụ 
kiện cho những sản phẩm nêu trên. 

 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; da động vật; da sống; rương (hòm) và túi du lịch; ô; lọng; gậy chống; roi da, 
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yên cương; va li; túi và túi đựng đồ lặt vặt; ví nam và ví nữ; túi đựng chìa khóa làm bằng 
da; túi xách tay; bộ đồ du lịch; va li xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; tấm phủ đồ đạc 
bằng da thuộc.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; giường; ghế; khung giường) 
(bằng gỗ); ghế dài; thùng (không bằng kim loại); tủ đựng; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng 
quần áo; hòm, không bằng kim loại; giá treo áo; thùng đựng hàng; quầy hàng (dạng bàn); 
sọt (không bằng kim loại); tủ đựng; thanh ray cho rèm; móc rèm; vòng treo rèm; ghế xếp; 
bàn học sinh; bàn để vẽ; bàn trang điểm, ghế để chân; khung (ảnh); giá để tạp chí; giá đỡ 
(kệ); đệm; đồ đạc văn phòng; gối; tủ nhiều ngăn; ghế sopha; ghế dài có đệm; ghế bành; 
tượng bằng gỗ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế đẩu; mặt bân; bàn; giá 
đỡ; xe đẩy tay; bàn làm việc của thợ mộc; đồ đạc nhà bếp; đồ đạc văn phòng; nệm; giá 
(đồ đạc); sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, 
hoặc làm bằng chất dẻo (dùng cho mục đích trang trí). 

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường; 
khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; tấm trải phủ giường; chăn; vải 
thêu kim tuyến; vải thô hồ cứng; vải in hoa; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ đệm; tấm phủ rời 
dùng cho đồ đạc; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; tơ lụa đamát; chăn lông vịt; vải có 
hoạ tiết mô phỏng da động vật; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong nhà; vỏ 
nệm; vải không dệt; khăn phủ gối; vỏ gối; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng 
giấy; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường (vải dệt); rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; 
khăn trải bàn; khăn mặt bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; vải nhung; tấm treo tường bằng 
vải; khăn trải giường; khăn trải đệm; tấm lót đệm; chăn nhồi lông vịt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán háng trực tuyến, bán buôn và đặt hàng qua bưu 
điện liên quan đến đèn điện, đèn chùm, đèn sàn, tường và trần, đèn chiếu sáng, da và giả 
da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, 
da sống, rương (hòm) và túi du lịch, ô, lọng, gậy chống, roi da, yên cương, va li, túi và túi 
đựng đồ lặt vặt, ví nam và ví nữ, túi đựng chìa khóa làm bằng da, túi xách tay, bộ đồ du 
lịch, va li xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, giường, ghế, khung giường, ghế dài, thùng, tủ đựng, tủ 
đựng cho đồ chơi, tủ đựng quần áo, hòm, không bằng kim loại, giá treo áo, thùng đựng 
hàng, quầy hàng (dạng bàn), sọt, tủ đựng, thanh ray cho rèm, móc rèm, vòng treo rèm, 
ghế xếp, bàn học sinh, bàn để vẽ, bàn trang điểm, ghế để chân, khung (ảnh), giá để tạp 
chí, giá đỡ (kệ), đệm, đồ đạc văn phòng, gối, tủ nhiều ngăn, ghế sopha, ghế dài có đệm, 
ghế bành, tượng bằng gỗ, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, ghế đẩu, mặt bàn, 
bàn, giá đỡ, xe đẩy tay, bàn làm việc của thợ mộc, đồ đạc nhà bếp, đồ đạc văn phòng, 
nệm, giá (đồ đạc), sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, 
liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật 
liệu nay, hoặc làm bằng chất dẻo, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải 
bàn và trải giường, khăn tắm (trừ quần áo), khăn trải giường bằng vải lanh, tấm trải phủ 
giường, chăn, vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, vải in hoa, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vỏ 
đệm, tấm phủ rời dùng cho đồ đạc, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, tơ lụa đamát, 
chăn lông vịt, vải có hoạ tiết mô phỏng da động vật, cờ (không làm bằng giấy), vải lanh 
dùng trong nhà, vỏ nệm, vải không dệt, khăn phủ gối, vỏ gối, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, 
không làm bằng giấy, mÒn bông, chăn du lịch, khăn phủ giường (vải dệt), rèm tắm bằng vải 
hoặc nhựa, khăn trải bàn, khăn mặt bằng vải, vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung, tấm treo 
tường bằng vải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2012-09234 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.3 
(731) HALO TRADEMARKS LIMITED  (HK)

G/F, 17 Gough Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chùm; đèn sàn, tường và trần; đèn chiếu sáng; bộ phận và phụ 
kiện cho những sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; da động vật; da sống; rương (hòm) và túi du lịch; ô; lọng; gậy chống; roi da, 
yên cương; va li; túi và túi đựng đồ lặt vặt; ví nam và ví nữ; túi đựng chìa khóa làm bằng 
da; túi xách tay; bộ đồ du lịch; va li xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; tấm phủ đô đạc 
bằng da thuộc.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; giường; ghế; khung giường) 
(bằng gỗ); ghế dài; thùng (không bằng kim loại); tủ đựng; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng 
quần áo; hòm, không bằng kim loại; giá treo áo; thùng đựng hàng; quầy hàng (dạng bàn); 
sọt (không bằng kim loại); tủ đựng; thanh ray cho rèm; móc rèm; vòng treo rèm; ghế xếp; 
bàn học sinh; bàn để vẽ; bàn trang điểm, ghế để chân; khung (ảnh); giá để tạp chí; giá đỡ 
(kệ); đệm; đồ đạc văn phòng; gối; tủ nhiều ngăn; ghế sopha; ghế dài có đệm; ghế bành; 
tượng bằng gỗ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế đẩu; mặt bân; bàn; giá 
đỡ; xe đẩy tay; bàn làm việc của thợ mộc; đồ đạc nhà bếp; đồ đạc văn phòng; nệm; giá 
(đồ đạc); sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, 
hoặc làm bằng chất dẻo (dùng cho mục đích trang trí). 

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường; 
khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; tấm trải phủ giường; chăn; vải 
thêu kim tuyến; vải thô hồ cứng; vải in hoa; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ đệm; tấm phủ rời 
dung cho đồ đạc; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; tơ lụa damát; chăn lông vịt; vải có 
hoạ tiết mô phỏng da động vật; cờ [không làm bằng giấy]; vải lanh dùng trong nhà; vỏ 
nệm; vải không dệt; khăn phủ gối; vỏ gối; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng 
giấy; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải dệt], rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; 
khăn trải bàn; khăn mặt bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung; tấm treo tường bằng 
vải; khăn trải giường; khăn trải đệm; tấm lót đệm; chăn nhồi lông vịt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán háng trực tuyến, bán buôn và đặt hàng qua bưu 
điện liên quan đến đèn điện, đèn chùm, đèn sàn, tường và trần, đèn chiếu sáng, da và giả 
da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, 
da sống, rương (hòm) và túi du lịch, ô, lọng, gậy chống, roi da, yên cương, va li, ói và túi 
đựng đồ lặt vặt, ví nam và ví nữ, túi đựng chìa khóa làm bằng da, tui xách tay, bộ đồ du 
lịch, va li xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, giường, ghế, khung giường, ghế dài, thùng, tủ đựng, tủ 
đựng cho đồ chơi, tủ đựng quần áo, hòm, không băng kim loại, giá treo áo, thùng đựng 
hàng, quầy hàng [dạng bàn], sọt, tủ đựng, thanh ray cho rèm, móc rèm, vòng treo rèm, 
ghế xếp, bàn học sinh, bàn để vẽ, bàn trang điểm, ghế để chân, khung (ảnh), giá để tạp 
chí, giá đỡ (kệ), đệm, đồ đạc văn phòng, gối, tủ nhiều ngăn, ghế sopha, ghế dài có đệm, 
ghế bành, tượng bằng gỗ, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, ghế đẩu, mặt bàn, 
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bàn, giá đỡ, xe đẩy tay, bàn làm việc của thợ mộc, đồ đạc nhà bếp, đồ đạc văn phòng, 
nệm, giá (đồ đạc), sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, 
liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải 
bàn và trải giường, khăn tắm (trừ quần áo), khăn trải giường bằng vải lanh, tấm trải phủ 
giường, chăn, vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, vải in hoa, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vỏ 
đệm, tấm phủ rời dùng cho đồ đạc, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, tơ lụa damát, 
chăn lông vịt, vải có hoạ tiết mô phỏng da động vật, cờ [không làm bằng giấy], vải lanh 
dùng trong nhà, vỏ nệm, vải không dệt, khăn phủ gối, vỏ gối, miếng vải để lót ® a ở bàn 
ăn, không làm bằng giấy, mÒn bông, chăn du lịch, khăn phủ giường [vải dệt], rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa, khăn trải bàn, khăn mặt bằng vải, vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung, 
tấm treo tường bằng vải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 

(210) 4-2012-09403 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hoàng Kim Gia  

(VN) 
70 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp như: chống lão hoá, tái tạo da, trắng da; 
kem dưỡng da (ban ngày, ban đêm); sữa rửa mặt; sữa dưỡng da tay và toàn thân (mỹ 
phẩm); sữa chống nếp nhăn (mỹ phẩm); kem trị sẹo (mỹ phẩm, không chứa thuốc). 

 
 

(210) 4-2012-09819 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; A26.3.6; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần R&R  (VN) 
Số 34, ngõ 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý bao gồm: cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược 
và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính 
sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển; 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.  
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(210) 4-2012-09876 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOZEN CORPORATION  (JP) 
8-4 Asahi, Yoshikawa, Saitama, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Miếng đệm lót; mối nối ống (không làm bằng kim loại); đệm kín (vòng đệm 

làm cho kín, gioăng đệm kín); mối nối giãn nở làm bằng vải tổng hợp; mối nối mềm 
(không làm bằng kim loại); ống cao su; ống nhựa mềm; ống bằng vật liệu dệt;  thiết bi 
chống rung làm bằng cao su; vật liệu giảm xóc làm từ cao su; vật liệu cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-09998 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TIGER CORPORATION   (JP) 
1-9, 2-Chome Gamo, Joto-ku, Osaka-
city, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn thức ăn chạy bằng điện; máy trộn thức ăn chạy bằng điện có chức 

năng nạo, phay và nghiền thức ăn; máy làm kem chạy bằng điện; máy làm sạch và phay 
chạy bằng điện; máy nghiền đá ăn chạy bằng điện. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi điện giữ ấm cơm; bình nước nóng chạy bằng điện; ấm điện; 
chảo nướng chạy bằng điện; khay nướng chạy bằng điện; máy làm bánh gạo chạy bằng 
điện; máy pha cà phê chạy bằng điện; lò nướng bánh chạy bằng điện; máy làm bánh giòn 
chạy bằng điện; máy làm bánh sandwich nóng chạy bằng điện; chảo rán chạy bằng điện; 
lò nướng cá chạy bằng điện; máy lọc không khí chạy bằng điện; máy làm ẩm không khí 
chạy bằng điện; máy hút ấm không khí chạy bằng điện; lò nấu chạy bằng điện; nồi nấu 
chạy bằng điện; vỉ nướng điện; chảo rán sâu đáy chạy bằng điện; nồi sâu đáy chạy bằng 
điện; lò nướng loại xách tay nhỏ gọn dùng ga; khay điện tử dùng để nấu nướng; máy sấy 
bộ đồ ăn chạy bằng điện; thiết bị làm sữa chua chạy bằng điện; nồi cơm điện sử dụng cho 
mục đích thương mại; nồi điện tử dùng để giữ ấm thực phẩm sử dụng cho mục đích 
thương mại; nồi điện tử giữ ấm súp sử dụng cho mục đích thương mại; nồi được điều 
khiển bằng máy tính để giữ ấm cho súp, vì mục đích thương mại; nồi áp suất chạy bằng 
điện; ấm điện cảm ứng; máy lên men chạy bằng điện; máy điện dùng để làm bánh gạo 
nướng; máy lọc nước chạy bằng điện; chảo điện; máy khử mùi chạy bằng điện; nồi nấu 
cháo bằng điện; nồi cơm điện từ; lò vi sóng.  

 
Nhóm 21: Bình chân không có tay cầm; bình chân không có bơm không khí; hộp giữ ấm 
thức ăn trưa; bình chân không đựng trà; bình chân không bằng thép không gỉ; hộp đựng 
thức ăn bằng thép không gỉ; chai chân không; cốc cách nhiệt bằng thép không gỉ; bình 
đựng đá; bình cách nhiệt; máy làm mát đồ uống có thể mang theo được (không dùng 
điện); thùng/hộp để chứa và phân chia cơm; bình nước cách nhiệt; nồi thép không gỉ để 
giữ ấm cho thực phẩm; hộp đựng giữ ấm thức ăn; bình cách nhiệt chảy kiểu nhỏ giọt; chảo 
nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn hoặc đồ uống; máy 
pha cà phê không dùng điện; nồi ủ nhiệt chân không, không dùng điện. 
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(210) 4-2012-09999 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TIGER CORPORATION    (JP) 
1-9, 2-Chome Gamo, Joto-ku, Osaka-
city, Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn thức ăn chạy bằng điện; máy trộn thức ăn chạy bằng điện có chức 

năng nạo, phay và nghiền thức ăn; máy làm kem chạy bằng điện; máy làm sạch và phay 
chạy bằng điện; máy nghiền đá ăn chạy bằng điện.   

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi điện giữ ấm cơm; bình nước nóng chạy bằng điện; ấm điện; 
chảo nướng chạy bằng điện; khay nướng chạy bằng điện; máy làm bánh gạo chạy bằng 
điện; máy pha cà phê chạy bằng điện; lò nướng bánh chạy bằng điện; máy làm bánh giòn 
chạy bằng điện; máy làm bánh sandwich nóng chạy bằng điện; chảo rán chạy bằng điện; 
lò nướng cá chạy bằng điện; máy lọc không khí chạy bằng điện; máy làm ẩm không khí 
chạy bằng điện; máy hút ấm không khí chạy bằng điện; lò nấu chạy bằng điện; nồi nấu 
chạy bằng điện; vỉ nướng điện; chảo rán sâu đáy chạy bằng điện; nồi sâu đáy chạy bằng 
điện; lò nướng loại xách tay nhỏ gọn dùng ga; khay điện tử dùng để nấu nướng; máy sấy 
bộ đồ ăn chạy bằng điện; thiết bị làm sữa chua chạy bằng điện; nồi cơm điện sử dụng cho 
mục đích thương mại; nồi điện tử dùng để giữ ấm thực phẩm sử dụng cho mục đích 
thương mại; nồi điện tử giữ ấm súp sử dụng cho mục đích thương mại; nồi được điều 
khiển bằng máy tính để giữ ấm cho súp, vì mục đích thương mại; nồi áp suất chạy bằng 
điện; ấm điện cảm ứng; máy lên men chạy bằng điện; máy điện dùng để làm bánh gạo 
nướng; máy lọc nước chạy bằng điện; chảo điện; máy khử mùi chạy bằng điện; nồi nấu 
cháo bằng điện; nồi cơm điện từ; lò vi sóng.  

 
Nhóm 21: Bình chân không có tay cầm; bình chân không có bơm không khí; hộp giữ ấm 
thức ăn trưa; bình chân không đựng trà; bình chân không bằng thép không gỉ; hộp đựng 
thức ăn bằng thép không gỉ; chai chân không; cốc cách nhiệt bằng thép không gỉ; bình 
đựng đá; bình cách nhiệt; máy làm mát đồ uống có thể mang theo được (không dùng 
điện); thùng/hộp để chứa và phân chia cơm; bình nước cách nhiệt; nồi thép không gỉ để 
giữ ấm cho thực phẩm; hộp đựng giữ ấm thức ăn; bình cách nhiệt chảy kiểu nhỏ giọt; chảo 
nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn hoặc đồ uống; máy 
pha cà phê không dùng điện; nồi ủ nhiệt chân không, không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-10563 (220) 23.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fansi  (VN) 
Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm bổ sung ăn kiêng 
dùng trong ngành chất ăn kiêng dùng trong ngành y; dược phẩm; chế phẩm vitamin, 
khoáng chất, sữa ong chúa dùng cho ngành y; thực phẩm giầu protein cụ thể là chế phẩm 
protein dạng lỏng uống liền và dạng bột.  
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Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế cụ thể là sữa, 
các sản phẩm sữa, sữa non; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ hải sản cụ thể là chế phẩm 
thực phẩm chiết xuất từ các loại hải sản như con trai, dầu cá, con hàu, bào ngư, sụn cá 
mập, dầu gan cá mập, tảo biển; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ cả chế phẩm thực phẩm 
chiết xuất từ thịt. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bản lẻ tại các điểm bán hàng hoặc thông qua mạng internet các sản 
phẩm: chất bổ sung cho sức khỏe và thực phẩm ăn kiêng, chế phẩm thuốc và dược phẩm, 
chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, chế phẩm vitamin và khoáng chất, thực phẩm chế 
biến từ sữa, đồ uống và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-10694 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; A25.3.3; 26.1.1 
(591) Da cam, đỏ, xanh xám, trắng 
(731) JAPAN BIO PRODUCTS CO., LTD. (JP)

1-44-4 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ nhau thai, cụ thể là phấn trang điểm, nước hoa hồng dưỡng da, 
kem dưỡng da mặt, chế phẩm chăm sóc tóc, xà phòng, huyết thanh dưỡng ẩm da không 
chứa thuốc, sữa dưỡng ẩm da, mặt nạ làm đẹp, kem chống nắng, kem chống nếp nhăn, 
thuốc đánh răng và nước hoa.  

 
Nhóm 05: Chất làm từ nhau thai, cụ thể là chất để cải thiện chức năng của gan, chất hỗ trợ 
tim mạch, chất tác động đến các cơ quan tiêu hóa, thuốc chữa bệnh cho cơ quan cảm giác, 
chất tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, protein dùng cho mục đích y tế, tác 
nhân hoá học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chất tác động đến quá trình trao đổi chất, 
chế phẩm sinh học, và các chế phẩm kháng sinh; thực phẩm bổ sung làm từ nhau thai. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, và 
bơm kim tiêm cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến dạng hạt, dạng viên nang hoặc dạng lỏng có nhau 
thai là thành phần cơ bản.  

 
 

(210) 4-2012-10695 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) JAPAN BIO PRODUCTS CO., LTD. (JP)
1-44-4 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất làm từ nhau thai, cụ thể là chất để cải thiện chức năng của gan, chất hỗ trợ 
tim mạch, chất tác động đến các cơ quan tiêu hóa, thuốc chữa bệnh cho cơ quan cảm giác, 
chất tác động đến hệ thong thần kinh trung ương, protein dùng cho mục đích y tế, tác 
nhân hoá học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chất tác động đến quá trình trao đổi 
chất, chế phẩm sinh học, và các chế phẩm kháng sinh; thực phẩm bổ sung làm từ nhau thai. 
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Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến dạng hạt, dạng viên nang hoặc dạng lỏng có nhau 
thai là thành phần cơ bản.  

 
 

(210) 4-2012-11115 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.6; 3.5.6; A3.7.24; A3.5.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp 
hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, quạt 
tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí 
nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất); 
bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm 
bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất), đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   

 
 

(210) 4-2012-11127 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.25; 2.5.2; 2.5.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION     (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
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đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói 
các món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút 
chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo 
ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.   

 
 

(210) 4-2012-11220 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép dây, thép thanh, dầm thép chữ H, ống hàn xoắn (ống thép).   
 

Nhóm 35: Mua bán: thép dây, thép thanh, thép kết cấu, phôi thép, phế liệu, dầm thép chữ 
H, ống hàn xoắn.   

 

Nhóm 40: Cán, kéo các sản phẩm thép dây, thép thanh.  
 
 

(210) 4-2012-11352 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.2; 26.4.2; 26.7.25; A26.11.9 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông quốc tế HTM   (VN) 
Số 6 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi và phần mềm về quản trị hệ thống máy vi tính; quảng cáo; mua bán vải, hàng may sẵn, 
giày dép; mua bán sách báo, tạp chí văn phòng phẩm; mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet, 
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thẻ sim; mua bán trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý khác; mua bán thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán lẻ hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa 
hàng chuyên doanh; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế chuyên ngành; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt bảng hiệu, pano quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông, cụ thể: dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và mạng 
internet; dịch vụ cung cấp dữ liệu; dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ 
trao đổi dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có 
như VOIP; hoạt động truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây; hoạt động truy cập 
internet bằng mạng viễn thông không dây; đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo 
chủ đề; hoạt động ghi âm; hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video, và chương 
trình truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu, thiết kể có liên quan đến chúng, 
cụ thể là lập trình trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-11444 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoa Sen  (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 
II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép. 
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 
nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ 
thép; xà gồ kim loại mạ kẽm; ống thép đen; ống thép mạ kẽm; mạ các loại kim loại khác; 
lưới thép; dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm trần bằng nhựa PVC. 

 
Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm kẽm bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), 
xà gồ thép; xà gồ mạ kẽm; ống thép đen, ống thép mạ kẽm; mạ các loại kim loại khác; 
lưỡi thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội  dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; máy cán máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ thể là thiết 
bị máy cán thép, máy cắt tôn 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, tài chính ngân hàng, 
chứng khoán. 
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Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường xá; cầu cống; 
cảng; bến tàu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 
 

(210) 4-2012-11524 (220) 31.05.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.7; 26.15.15 
(731) DISCOVERY HOLDINGS LIMITED  

(ZA) 
155 West Street, Sandton, Gauteng, 
Republic of South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu và điều tra kinh doanh; điều hành kinh doanh; quản trị 
kinh doanh; tổ chức, điều hành và thực hiện các chương trình khuyến mại, khen thưởng 
hoặc chương trình dành cho khách hàng trung thành và các kế hoạch quảng cáo khác; 
phát triển, cung cấp và điều hành các chương trình y tế hoặc chăm sóc sức khỏe nhằm 
mục đích khích lệ dành cho doanh nghiệp và nhân viên của họ; thúc đẩy việc bán hàng 
hóa và dịch vụ của người khác bằng cách thưởng điểm hoặc trao giải thưởng cho việc mua 
hàng, trở thành thành viên hoặc tham gia chương trình; hoạt động văn phòng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ đầu tư; bảo hiểm; trợ giúp tài 
chính cho việc chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm y tế; tài khoản tiết kiệm y tế; phát 
hành trái phiếu có giá trị dành cho các chương trình khuyến mại, khen thưởng hoặc 
chương trình dành cho khách hàng trung thành và các kế hoạch quảng cáo khác; điều 
hành và quản lý các kế hoạch bảo hiểm y tế và các tài khoản tiết kiệm y tế; điều hành và 
quản lý các chi phí y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe cho 
nhân viên; điều hành và quản lý các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân 
viên và các chương trình phúc lợi cho nhân viên; cung cấp thông tin cho các thành viên 
tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe để thông báo cho họ các vấn đề về sức khỏe, 
các chương trình phúc lợi và các thông tin khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-11751 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH VIMARK  (VN) 

Lô D7, khu công nghiệp Đình Trám, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2012-11752 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH VIMARK   (VN) 

Lô D7, khu công nghiệp Đình Trám, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2012-12084 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NETJETS INC.   (US) 
4111 Bridgeway Avenue, Columbus, 
Ohio 43219, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính liên quan đến máy bay; dịch vụ sở hữu từng phần và cho thuê 
sở hữu từng phần, cụ thể là sở hữu từng phần máy bay và cho thuê sở hữu từng phần máy 
bay. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành máy bay, như là điều hành việc cung cấp nhiên liệu, phi 
hành đoàn, lập chương trình và kế hoạch bay; dịch vụ cho thuê máy bay; dịch vụ thuê 
máy bay theo chuyến; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.  

 
 

(210) 4-2012-12264 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ sinh học Thành 
Công  (VN) 
Văn phòng số 115, đường Trần Phú, 
phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn tươi; thịt lợn đã qua chế biến; thịt lợn lửng chưa qua chế biến; thịt lợn 
đóng hộp, thịt lợn đông lạnh xuất khẩu.  

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn sinh học phục vụ chăn nuôi, mua bán gạo, cám gạo, cám mỳ, 
cám mạch, tấm gạo, ngô hạt, bột sắn, bột cá nhạt, bột thịt, bột huyết của động vật (máu của 
động vật đã sấy khô để làm thức ăn cho chăn nuôi), bột xương, bột nghệ đỏ, dầu thực vật, 
men tiêu hoá SH- L100, men laczym , rau an toàn, củ khúc khắc, cây kim ngân, muối biển. 
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(210) 4-2012-12366 (220) 11.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINAGAP Việt 
Nam  (VN) 
Xóm Ngõ Cái, tổ dân phố 1, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản khô; thủy sản đông 

lạnh; rau quả đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản; các sản phẩm trong vườn có 
thể ăn được, đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản (không bao gồm các sản phẩm 
ngũ cốc đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản), cụ thể là dưa muối, lạc đã chế 
biến; các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ gia súc, gia cầm để tiêu dùng hoặc bảo 
quản.  

 
Nhóm 31: Rau cỏ tươi; hạt (ngũ cốc chưa chế biến); thực phẩm tươi sống, cụ thể gồm: 
động vật sống, cá còn sống, gia cầm sống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm tươi sống (cá, mực, tôm, cua, ghẹ), thực phẩm đã 
que chế biến (cá tra, cá basa, mực), trang thiết bị phục vụ cho vui chơi giải trí, thể thao 
(vợt, giầy, cầu lông, bóng bàn).  

 
 

(210) 4-2012-13032 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

   

(731) Châu Thị Thúy Hằng   (VN) 
Tân Trà 1, phường Tân Bình, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2012-13151 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) DOUGLAS PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (NZ) 
Central Park Drive, Lincohn, Auckland 
0610, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chất và chế phẩm dược; các chất và chế phẩm dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-13174 (220) 19.06.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
Lộc Tài  (VN) 
304/91 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ tiếp thị; môi giới thương mại; mua bán hàng 
lưu niệm tranh ảnh, các tác phẩm nghệ thuật (tranh, ảnh), hàng thủ công mỹ nghệ (đồ 
dùng, và đồ trang trí nội thất đan bâng mây, tre, nứa, bằng gỗ); quảng bá du lịch; tổ chức 
hội thảo triển lãm nhằm mục đích thương mại). 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet nhằm mục đích truyền thông 
 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, tàu hoả; dịch vụ hỗ trợ tổ chức chuyến du lịch. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề (nấu ăn, nghiệp vụ lễ tân); tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức 
lễ hội văn hóa; tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-13213 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) WORLD KITCHEN, LLC   (US) 
5500 Pearl Street, Suite 400, Rosemont 
Illinois 60018 USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao làm bếp, cụ thể là dao thái thịt bò, dao tiện ích, dao cắt bánh mì, dao cắt, 
và dao gọt, được bán riêng hoặc bán cùng với giá để dao bằng gỗ cứng, dụng cụ gọt vỏ 
rau quả không dùng điện, dụng cụ khui hộp không dùng điện, dụng cụ cắt trứng cầm tay, 
dụng cụ thái pho mát cầm tay, dụng cụ cắt bánh pizza cầm tay, kéo cắt tỉa để làm bếp, 
dụng cu thái cầm tay, dao chặt cầm tay, dụng cụ dần để làm mềm thịt, cụ thể là búa dần 
thịt; dĩa nấu ăn, thìa nẫu ăn, thìa có lỗ, dĩa ăn mì, dao, dĩa. 

 

Nhóm 09: Nhiệt kế nấu ăn, đồng hồ bấm giờ để nấu ăn, cốc và thìa để đo lường, và nam 
châm. 

 

Nhóm 21: Bộ đồ ăn, bộ đồ nấu, cụ thể là bộ đồ ăn hoặc nấu chịu nhiệt bằng thủy tinh, kim 
loại gốm thủy tinh hoặc gốm; đồ bày bàn ăn cụ thể là đồ chứa đựng thức ăn bằng thủy 
tinh, gốm-thủy tinh, gốm, nhựa và/hoặc pha lê thủy tinh, các nắp đậy và các bộ phận thay 
thế của chúng; dụng cụ nấu ăn làm bằng kim loại, cụ thể là, chảo nấu nước sốt, nồi nấu 
nước sốt, chảo rán, nồi hấp hai tầng, xoong nhỏ có cán, chảo tráng trứng, lò quay, nồi nấu 
có hai tay cầm, nồi hầm xương, nồi sâu lòng, bát trộn thức ăn, chảo làm nước sốt (nồi 
fondue), xoong chần thức ăn, nồi hơi, nồi đựng đồ buffet, ấm đun nước không dùng điện, 
ấm đun trà, bình lọc cà phê không dùng điện, máy trộn bột nhồi không dùng điện, máy 
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pha cà phê không dùng điện, dụng cụ trộn sa-lát, đồ đựng giữ nhiệt cho thực phẩm 
và/hoặc đồ uống và thành phần của bộ đồ đó bằng thủy tinh hoặc gốm - thủy tinh như là 
nồi sâu lòng, đĩa, bát, hoặc ca cốc, hoặc đồ nấu thức ăn trong lò, được bán theo bộ; dụng 
cụ và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là dao trộn, muôi xúc/lật thức ăn, dụng cụ cạo đáy nồi và 
chảo, dụng cụ ép tỏi, dụng cụ gắp, dụng cụ phết mỡ, dụng cụ xiên bắp ngô, dụng cụ tách 
hạt ngô, dụng cụ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng, dụng cụ phết bột, cái đánh trứng 
hoặc đánh kem, cái giần bột, dụng cụ cắt tạo hình bánh, cái nạo, dụng cụ múc kem/bánh, 
dụng cụ chắn miệng nồi/chảo khi nấu, xoong chần trứng, dụng cụ mở bình, bàn chải đĩa 
và nồi, miếng đệm quanh đèn (bếp ga), nắp đậy (bếp ga), muôi, cái lọc, giá róc nước để 
đĩa, dụng cụ đựng và bảo quản bánh; và các dụng cụ làm đồ nướng cụ thể là cái xiên, bàn 
xẻng, kẹp, bàn chải. 

 
 

(210) 4-2012-13280 (220) 26.02.2010 
(641) 4-2010-03568 (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; A5.1.5; A5.1.12; 6.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch Sầm Sơn  (VN) 
Số 30 ngách 272/25 Gia Quất, Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-13297 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Thanh Lâm  
(VN) 
Số 299/36 Minh Phụng, Phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bộ xả nước. , vòi 
nước, chậu rửa. 

 
 

(210) 4-2012-13336 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH EVERTRADE Việt 

Nam  (VN) 
Số 35 đường số 6, khu công nghiệp Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ kệ, giường, phụ kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: bàn, ghế, tủ kệ, giường, phụ kiện lắp ráp đồ đạc không 
bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-13370 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.21; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT  (VN) 
Lô 305, tầng 3, tòa nhà Hà Thành Plaza, 
số 102 đường Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; 
quản lý tệp tin máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phần mềm 
máy tính (bảo trì phần mềm); dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; lập chương trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-13419 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.2.1; A25.7.4; 2.3.1; 26.1.2; 26.1.1; 
A1.1.12 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, ghi 
xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-13490 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUHYOUNG ELECTRONICS & 
INDUSTRIES INC   (KR) 
423-1 Cheongcheon-dong Bupyeong-gu 
Incheon City Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh hỗn hợp (sound mixer); thiết bị âm thanh khuyếch đại (sound 
amplifier); loa âm thanh với bộ khuyếch đại (loud speakers with built in amplifier); loa 
âm thanh hỗn hợp với bộ khuyếch đại được tích hợp sẵn (sound mixers with integrated 
amplifier); bộ khuyếch đại công suất (power amplifier); loa phóng to giọng nói (loud 
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speaker); loa phóng to giọng nói và nhạc cụ (loud speaking and instrument); hệ thống địa 
chỉ công cộng (public address system).  

 
 

(210) 4-2012-13491 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SANG HWANG MI-IN CO., LTD  (KR) 
#309, Marine Bio Center, Gwaebeop-
dong, Sasang-gu, Busan, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; tinh dầu; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm (lotion); mỹ phẩm trang điểm; phấn phủ; dầu gội; sản phẩm chăm sóc 
da; xà phòng; mỹ phẩm làm trắng da; kem làm trắng da. 

 
 

(210) 4-2012-13493 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.1.16; 26.13.25 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá 
(731) KOREAMAGNESIUM CO., LTD  (KR) 

973-3 Masan Hoewongu Yangduckdong 
973-3, Changwon City 
Kyoungsangnamdo Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 21: Cái kẹp quần áo; giỏ đựng đồ; ván giặt; dụng cụ lau nhà và giặt ủi (ngoại trừ đồ 
điện); giá phơi quần áo [để hong khô]; vật dụng để treo và làm phẳng quần áo; thùng rác; 
sọt rác (dùng chứa giấy vệ sinh); dụng cụ hốt rác; chuồng cho vật nuôi trong nhà; hộp 
đựng giấy; lợn đựng tiền tiết kiệm; thùng gạo; lư; cái giá để nến. 

 
 

(210) 4-2012-13496 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) JAKKS PACIFIC, INC.   (US) 
22619 Pacific Coast Highway, Malibu, 
California 90265, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử cụ thể là, phần mềm trò chơi trên máy tính, chương trình trò chơi 
điện tử, hộp đựng băng trò chơi viđêo, và phần mềm trò chơi viđêo, băng viđêo, đĩa 
compact, đĩa nghe nhìn đĩa DVD dưới hình thức chương trình phim ảnh và truyền hình, 
các chương trình truyền thông kĩ thuật số đã được ghi âm sẵn và có thể tải về được cho 
mục đích giải trí trẻ em; chương trình trò chơi viđêo tương tác; phần mềm máy tính để 
dùng trong vận hành chương trình trò chơi tương tác trên máy trò chơi viđêo, trên máy 
tính cá nhân, và trên các thiết bị viễn thông không dây, cụ thể là trên điện thoại di động 
điện thoại kĩ thuật số, và các chương trình trò chơi viđêo và máy tính có thể tải về được.  
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Nhóm 16: Giấy chất lượng cao mịn và bóng; bút lông dùng cho họa sỹ; bộ sơn dùng cho 
thủ công và nghệ thuật và bộ đất sét thủ công; bìa đóng sách; bưu thiếp trống; vở nhật ký 
trống, bìa bao sách; vật dùng đánh dấu trang sách, cọ dùng để tô; lịch; phấn viết bảng; 
sách cho trẻ em; bút màu và bút chì màu; giấy thủ công, nút đinh ghim giấy trên bảng 
thông báo; giấy dùng đề gói, bút sáp, đề can; thước thiết lập bản vẽ và thước vẽ; cọ vẽ; 
giấy vẽ phong bì; tẩy; phiếu quà tặng, thiệp chúc mừng, bưu thiếp; túi đựng đồ ăn trưa làm 
bằng giấy, bút đánh dấu; tập giấy ghi chú, vật liệu để nặn và nguyên liệu nhân tạo dạng 
hỗn hợp để nặn dùng cho trẻ em; hợp chất tạo mầu; cụ thể là đất sét để làm mô hình; sổ 
tay; thiệp ghi chú; tập ghi nhớ; cọ sơn; bộ dụng cụ vẽ dùng cho trẻ em, nhãn bằng giấy; 
bút màu, khuôn mẫu cắt để may quần áo; ống cắm bút; hộp bút và hộp bút chì; ruột bút 
chì; vật được gắn lên bút chì để trang trí (văn phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng); tập 
anbom ảnh (đồ dùng văn phòng); áp phích quảng cáo; bản in khắc; nút đinh ghim cố định 
vật (văn phòng phẩm); dải băng giấy (đồ văn phòng), con dấu bằng cao su; bộ văn phòng 
phẩm dùng cho trường kết hợp các loại văn phòng phẩm khác nhau như là khuôn tô màu; 
giấy dính và dụng cụ viết; vở trang rời; tập anbom sưu tầm tem; tập anbom các nhãn dính 
có hình; các hình xăm tạm thời; thẻ sưu tầm hình ảnh bằng giấy bìa cứng; bút lông để 
viết; dụng cụ viết, sách cụ thể là sách cho trẻ em, truyện tranh, sách hình ảnh phát triển trí 
tuệ cho trẻ, sách ảnh; sách minh họa chuỗi hình ảnh được đóng thành tập thể và sách để 
kể truyện cho trẻ em, sách về lĩnh vực truyện tranh và các chương trình hoạt hình trên 
truyền hình; tạp chí về lĩnh vực truyện tranh và các chương trình hoạt hình trên truyền 
hình; tạp chí, cụ thể là tạp chí cho trẻ em, tạp chí truyện tranh; truyện tranh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và các đồ tiêu khiển, cụ thể, trò chơi rời có thể sưu tập thành 
bộ, các nhân vật đồ chơi rời có thể sưu tập thành bộ, thẻ trò chơi quảng cáo cho sản phẩm; 
các nhân vật đồ chơi mô phỏng các nhân vật trong phim ảnh, bộ đồ chơi và các linh kiện 
kèm theo các nhân vật đồ chơi búp bê, bộ đồ chơi và các linh kiện kèm theo búp bê; bài 
lá; thẻ trò chơi trao đổi (dùng để chơi trò chơi); thiết bị cầm tay cho các trò chơi điện tử 
(ngoại trừ các thiết bị dùng với màn chiếu ngoài hay màn hình), bộ đồ chơi đa chức năng 
cho trẻ em; đồ chơi phát triển trí tuệ bằng điện tử trò chơi có bàn cờ, trò chơi kỹ năng 
hành động, và trò chơi xếp hình; thiết bị cầm tay cho trò chơi điện tử dùng cho màn chiếu 
ngoài và màn hình; máy trò chơi viđêo dùng với màn chiếu ngoài và màn hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng các chương trình truyền hình trực tiếp trong lĩnh vực 
giải trí cho trẻ em, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình truyền hình trong lĩnh 
vực giải trí cho trẻ em thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu, truyền hình và phương tiện 
truyền thông viđeo dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình giải trí trong lĩnh vực 
trò chơi tương tác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí cụ thể là cung 
cấp các trò chơi máy tính tương tác trực tuyến; cung cấp các trang web về giáo dục và giải 
trí cho trẻ em; sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là trình chiếu các 
chuỗi chương trình trực tiếp về giải trí cho trẻ em được cung cấp thông qua truyền hình, 
các trang web, vệ tinh, cáp và phương tiện truyền thông viđêo; trung tâm giải trí và vui 
chơi cho trẻ em cụ thể là các khu vực trò chơi tương tác; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ 
thể là cung cấp các truyện thiếu nhi tương tác trực tuyến; dịch vụ giải trí; cụ thể là cung 
cấp các trò chơi trực tuyến các cuộc thi trực tuyến và các tin tức sản phẩm trực tuyến liên 
quan đến trò chơi và đồ chơi, dành cho đối tượng người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi, dịch vụ 
giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi máy tính trực tuyến và các trò chơi máy tính trực 
tuyến tương tác giữa nhiều người chơi thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu, tổ chức và 
tiến hành các trận đấu và triển lãm trò chơi trực tuyến, cung cấp các trò chơi máy tính trực 
tuyến qua internet, vệ tinh, cáp, phương tiện truyền thông nghe nhìn; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi máy tính và trò chơi video có thể được đăng nhập và chơi 
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thông qua truyền hình tương tác, băng tần viễn thông, vệ tinh, mạng lưới truyền hình cáp; 
cung cấp các trò chơi máy tính có thể tải về được từ các trang web tương tác cho mục đích 
giải trí trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-13498 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Phong 
Phó  (VN) 
68/11 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy giặt; máy chế biến thức ăn dùng điện; dụng cụ mở đồ 
hộp bằng điện; máy phát điện. 

 

Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện; thiết bị khử mùi và hút khói cho nhà bếp; tủ lạnh; lò nướng 
bằng điện; quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-13503 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần sách điện tử 
Giáo Dục  (VN) 
Tầng 8, khách sạn Thể Thao, làng sinh 
viên HACINCO, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); sách điện tử (dạng ghi sẵn); 
phần mềm đọc sách điện tử; từ điển điện tử (dạng ghi sẵn); thiết bị giảng dạy; thiết bị đọc 
sách điện tử. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ xuất bản sách điện tử và tạp chí trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; dịch vụ giải trí; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm, hội nghị 
nhằm cho mục đích giáo dục, văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-13648 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH mạng máy tính 
Phú Sĩ  (VN) 
51A Phạm Hùng, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy văn phòng như: máy tính, máy fax, máy photo, các thiết bị của nó.  
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Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, máy tính và linh kiện của máy tính, máy văn 
phòng: máy fax, máy photo, văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy vi tính; dịch vụ giúp đỡ kỹ thuật chuyên 
môn và dịch vụ tư vấn liên quan đến máy vi tính và phần mềm máy vi tính; cho phép sử 
dụng và cho thuê phần mềm máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-14006 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần B.U.I 
Furniture   (VN) 
Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, xã 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.  
 

Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, gỗ cây và gỗ chế biến, 
đồ gỗ gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế gia dụng, các vật dụng đồ gỗ dùng cho nhà bếp (tủ, 
kệ bếp), bàn ghế trang điểm, tủ âm tường, hàng trang trí nội thất, máy móc, thiết bị và phụ 
tùng ngành chế biến gỗ; môi giới thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa: vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, gỗ cây và gỗ chế biến, đồ gỗ gia dụng, giường, tủ, 
bàn, ghế gia dụng, các vật dụng đồ gỗ dùng cho nhà bếp (tủ, kệ bếp), bàn ghế trang điểm, 
tủ âm tường, hàng trang trí nội thất, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành chế biến gỗ; 
quản lý dự án. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng nhà cửa; xây dựng công nghiệp; xây 
dựng đường xá; xây dựng cầu; cung cấp thông tin về xây dựng; xây dựng nhà máy; dịch 
vụ sửa chữa: máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành chế biến gỗ: máy cắt, máy phay, máy bào, 
máy rong, máy khoan, máy tuabi, máy ép.  

 

Nhóm 40: Gia công sản phẩm cơ khí chế tạo.  
 
 

(210) 4-2012-14104 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV phân phối 
Sài Gòn CO.OP  (VN) 
765-766 đường 8B, khu A, khu đô thị An 
Phú-An Khánh, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chức năng; bán buôn đồ 
dùng khác trong gia đình như quạt, ổ cắm điện, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; 
bán buôn đồng hồ, mắt kính, trang sức, vàng bạc, kim loại quí, bút viết. 

 
 

(210) 4-2012-14108 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh đen, trắng, vàng 

(540) 

    

(731) Công ty TNHH điện cơ Nam 
Việt  (VN) 
Khu phố Khánh Lộc, thị trấn Tân Phước 
Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bếp gas; nồi áp suất dùng điện (nồi hầm), chảo điện; máy điều hòa 

không khí; tủ lạnh.  
 
 

(210) 4-2012-14400 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.5; 7.15.8 
(591) Vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội ngoại thất Hoàng Gia  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Hải, phường Anh Dũng, 
quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ). 

 
 

(210) 4-2012-14784 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đen, cam 
(731) KUOK REGISTRATIONS LIMITED  

(WS) 
Level 1 Central Bank of Samoa Building, 
Beach Road, Apia, Samoa  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ ma-két-ting và bán lẻ hàng hóa các sản phẩm gồm hoá chất dùng trong 

công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa 
cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vécni và thuốc màu, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dạng sữa dùng cho tóc 
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và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, nến, chế phẩm dược và chế phẩm vệ 
sinh, đồ sắt và các vật phẩm nhỏ bằng kim loại cứng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm 
tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ điện bao gồm: hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc 
quy điện, ắc quy điện dùng cho xe cộ, dây anten, chuông báo động điện tử, thiết bị báo 
động, bộ pin anôt, cực dương, máy trả lời tự động, thiết bị chống nhiễu [điện], thiết bị báo 
hiệu chống trộm, pin điện, pin điện dùng cho xe cộ, pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn 
pin, hộp pin, bộ nạp pin, thùng pin, chuông báo tín hiệu, cáp điện, tụ điện, cực âm, thiết bị 
âm cực để chống han gỉ, bộ giảm [điện], cái ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, cuộn 
dây điện, cuộn dây điện từ, lõi của cuộn điện, cực góp điện, thiết bị điện để chuyển mạch, 
dây dẫn điện, cột thu lôi, công tắc điện, thiết bị nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, thiết bị 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, kinh đeo mắt và kính râm, thiết bị chiếu 
sáng sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, đồ 
trang sức, đồ làm bằng bạc, đá quý, dụng cụ bấm giờ và đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, 
tạp chí, sách và các dụng cụ văn phòng, da và giả da và các sản phẩm làm bằng vật liệu 
này, túi xách tay, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền, vật để đựng (giữ) bằng da, túi, hành lý, 
«, quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu, gương soi, khung ảnh, giá treo áo khoác, 
chiếu (thảm) trải trong nhà, đồ đạc trong nhà, dụng cụ gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp bao 
gồm: tấm ván để là, cái mở nút chai, chai lọ, bát thuỷ tinh, chổi, bàn chải, bàn chải rửa bát 
đĩa, chậu, bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ) không bằng kim loại quý, chảo vạc để nấu, 
đồ gốm dùng trong gia đình, đồ trang trí bằng sứ, giá treo quần áo [giá hong quần áo cho 
khô], lược, lọ đựng bánh kẹo, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi, cái xiên để 
nướng (bằng kim loại), chậu hoa, bát thuỷ tinh, bóng đèn bằng thuỷ tinh, bình xịt nước 
hoa, đồ sứ, nắp bình lọ, chổi cạo râu, hộp đựng xà phòng, đồ dùng trong nhà vệ sinh, chậu 
giặt, sản phẩm dệt may, vật dụng dùng cho thợ may, thảm và chăn, ga phủ giường và khăn 
trải bàn, trò chơi, đồ chơi và dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm và 
thú săn, rau và quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín, mứt quả và nước xốt hoa quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm sữa, mỡ ăn và dầu ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột mỳ, 
bánh mỳ và bánh ngọt, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và 
đồ uống không có cồn khác, đồ uống có cồn, sản phẩm từ cây cỏ, thuốc lá, vật dụng dùng 
cho người hút thuốc và diêm; phân tích giá cả thị trường cho người khác; tập hợp các 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; nghề kế toán; lập các báo cáo kế toán; quảng cáo; 
quảng cáo thông qua thư tín; truyền bá tài liệu quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư 
vấn kinh doanh chuyên sâu; thông tin kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; phân tích giá thành; tập hợp bằng máy tính các yêu cầu đặt hàng; 
phân phối hàng mẫu; dịch vụ chuyên gia tư vấn về hiệu quả công việc (làm tăng hiệu quả 
công việc); đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu tiếp thị; quan hệ công chúng; hỗ trợ quản lý 
công nghiệp và thương mại; quản lý hàng tồn kho; xử lý các yêu cầu đặt hàng, bao gồm 
cả tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa này từ một danh mục hàng hóa thông qua thư đặt hàng hoặc 
các phương tiện truyền thông, và thông qua một cửa hàng hạ giá; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến dịch vụ khách hàng; xúc tiến mua bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ tư vấn và 
cung cấp thông tin tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa hoặc thư tín; lập kế hoạch phân phát bằng 
máy tính có liên quan đến vận chuyển; phân phát hàng hóa; phân phát hàng hóa thông qua 
thư đặt hàng; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển; vận chuyển bằng đường hàng 
không; vận chuyển bằng tàu, thuyền; vận chuyển bằng đường sắt; vận chuyến bằng đường 
bộ; cung cấp thông tin về vận chuyển và kho hàng thông qua mạng máy tính toàn cầu; sắp 
xếp lộ trình, vận chuyển và các thông tin liên quan, tất cả được cung cấp trực tuyến từ một 
cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc qua mạng internet; vận chuyển; đóng gói và lưu kho hàng 
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hóa; sắp xếp hành trình; đặt chỗ vận chuyển; cho thuê công-ten-nơ chứa hàng; thông tin 
về kho hàng; thông tin vận chuyển; cho thuê xe; dịch vụ kho chứa hàng; đóng gói hàng 
hóa; vận chuyển trong nội bộ kho hàng; sắp xếp hàng hóa lên giá trong kho; dịch vụ lo-
gis-tic, cụ thể là: dịch vụ vận tải bằng đường sắt; dịch vụ kiểm đếm hàng hoá, dịch vụ bốc 
dỡ hàng hoá; cho thuê nhà kho; xác định vị trí các toa hàng hoá bằng máy vi tính cho mục 
đích vận tải; dịch vụ quản lý nhà kho cho mục đích vận tải; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-14810 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.2; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Bosco  
(VN) 
Số 16 ngách 64/33 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm, cửa sổ, cửa đi bằng sắt, inox. 
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa; kính thủy lực, kính an toàn; sàn gỗ; cửa 
sổ, cửa đi bằng gỗ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công ích; xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
khác; dịch vụ trang trí nội thất; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước lò 
sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây 
dựng.  

 
 

(210) 4-2012-14811 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Bosco  
(VN) 
Số 16, ngách 64/33 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm; cửa sổ, cửa đi bằng sắt, inox.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa; kính thủy lực, kính an toàn; sàn gỗ; cửa 
sổ, cửa đi bằng gỗ.   
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(210) 4-2012-14841 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ứng dụng công nghệ sinh học 
GAMA   (VN) 
Số 27A, tổ 2, ngõ Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14922 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & xây 
dựng Thành Việt Hưng Yên  
(VN) 
Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm các loại. 
 
 

(210) 4-2012-15007 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.11.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P  (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, sản phẩm vữa dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị , vật liệu xây dựng, dây chuyền công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) các loại vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, toà nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất 
động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và 
nhà ở. 

 

Nhóm 37: Nhận thầu, tổng thầu thi công xây lắp và hoàn thiện, sửa chữa, lắp đặt các công 
trình dân dụng, công nghiệp giao thông, sân bay, bến cảng, thuỷ lợi, đường hầm, các công 
trình văn hoá thể thao, vui chơi giải trí khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, cấp 
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nước, thoát nước, các công trình liên quan đến điện, sửa chữa, lắp đặt, bảo hành điều hoà 
không khí; điện lạnh, thang máy, các thiết bị dây chuyền công nghệ và thiết bị tự động 
hoá; tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

 

Nhóm 42: chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; tư vấn kỹ thuật về thiết bị 
công nghệ mới, thiết tự động hoá phục vụ cho xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất thuỷ 
văn, đo đạc công trình, thiết kế, thẩm tra đề án thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, kiểm 
định các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, sân bay, bến cảng, thuỷ lợi, đường 
hầm, các công trình văn hoá thể thao, vui chơi giải trí, du lịch khách sạn, công sở, trường 
học, bệnh viện, cấp nước, thoát nước, các công trình liên quan đến điện; thẩm tra dự án 
đầu tư. 

 
 

(210) 4-2012-15025 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh nổi (trên đồ uống) 
 
 

(210) 4-2012-15030 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không dùng cho mục đích y tế); xà phòng; 
nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; kem đánh răng, chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị 
và làm đẹp da, da đầu và tóc (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-15150 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí MIAN LAN  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn bột.   
 

Nhóm 06: Đồ dùng, đồ trang trí trong gia đình bằng kim loại như: móc quần áo; tấm hợp 
kim nhôm; thanh nhôm.  
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Nhóm 07: Mô-tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy giặt, máy chắt lọc ép.  
 

Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa VCD-DVD; màn hình vi tính; điện thoại; nón (mũ) bảo hiểm.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; máy lọc nước.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô: bình xăng, ghi đông, vành xe, khung xe, chân 
chống yên xe, bàn đạp; ổ trục.   

 

Nhóm 20: Đồ gia dụng trong gia đình: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá treo, móc treo quần áo 
(không bằng kim loại).  

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bằng nhựa như: xô, chậu, khay, cây lau nhà, thùng rác.  
 
 

(210) 4-2012-15151 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí MIAN LAN  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn bột.  
 

Nhóm 06: Đồ dùng, đồ trang trí trong gia đình bằng kim loại như: móc quần áo; tấm hợp 
kim nhôm; thanh nhôm.  

 

Nhóm 07: Mô tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy giặt, máy chắt lọc ép.  
 

Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa VCD-DVD; màn hình vi tính; điện thoại; nón (mũ) bảo hiểm.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; máy lọc nước.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô: bình xăng, ghi đông, vành xe, khung xe, chân 
chống yên xe, bàn đạp; ổ trục.  

 

Nhóm 20: Đồ gia dụng trong gia đình: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá treo, móc treo quần áo 
(không bằng kim loại).  

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bằng nhựa như: xô, chậu, khay, cây lau nhà, thùng rác.  
 
 

(210) 4-2012-15152 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí MIAN LAN  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn bột.    
 

Nhóm 06: Đồ dùng, đồ trang trí trong gia đình bằng kim loại như: móc quần áo; tấm hợp 
kim nhôm; thanh nhôm.    
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Nhóm 07: Mô tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy giặt, máy chắt lọc ép.    
 

Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa VCD-DVD; màn hình vi tính; điện thoại; nón (mũ) bảo hiểm.   
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; máy lọc nước.    
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô: bình xăng, ghi đông, vành xe, khung xe, chân 
chống yên xe, bàn đạp; ổ trục.    

 
Nhóm 20: Đồ gia dụng trong gia đình: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá treo, móc treo quần áo 
(không bằng kim loại).    

 
Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bằng nhựa như: xô, chậu, khay, cây lau nhà, thùng rác.  

 
 

(210) 4-2012-15153 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí MIAN LAN  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn bột.    
 

Nhóm 06: Đồ dùng, đồ trang trí trong gia đình bằng kim loại như: móc quần áo; tấm hợp 
kim nhôm; thanh nhôm.    

 
Nhóm 07: Mô tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy giặt, máy chắt lọc ép.    

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa VCD-DVD; màn hình vi tính; điện thoại; nón (mũ) bảo hiểm.   

 
Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; máy lọc nước.    

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô: bình xăng, ghi đông, vành xe, khung xe, chân 
chống yên xe, bàn đạp; ổ trục.    

 
Nhóm 20: Đồ gia dụng trong gia đình: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá treo, móc treo quần áo 
(không bừng kim loại).    

 
Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bằng nhựa như: xô, chậu, khay, cây lau nhà, thùng rác.  

 
 

(210) 4-2012-15235 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) RIVERDOR CORP. S.A. (UY)   ( 
Av. 18 de Julio 878, Office 1204, 
Montevideo, Republic of Uruguay  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 01: Các hóa phẩm sử dụng trong nông nghiệp và làm vườn trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, phân bón, chế phẩm xử 
lý nước và hóa chất làm mềm nước cứng.  

 
 

(210) 4-2012-15270 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền thông
trực tuyến 123 Mua Bán  (VN) 
38/2 Tân Thới Hiệp 21, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sự kiện thương mại; 
kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) gồm: mua bán điện thoại, thiết bị 
viễn thông, máy tính, thiết bị máy tính, thiết bị điện tử, nhạc cụ, máy ảnh,máy quay, ô tô, 
xe máy, xe đạp, máy móc công nghiệp, vật liệu và thiết bị xây dựng, hàng thời trang, đồ 
dùng sinh hoạt mẹ và bé, sách, đồ văn phòng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, 
hoa, quà tặng lưu niệm, đồ chơi, đồ nội thất, ngoại thất , thực phẩm, đồ uống, các sản 
phẩm liên quan đến giải trí, du lịch, thuốc đông y, dược liệu. 

 
 

(210) 4-2012-15286 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng trang 
trí nội thất Kiến Tâm  (VN) 
27 đường số 7, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt sàn gỗ, trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-15378 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES  (VN) 
Phòng 03-11, tầng 3, Sofitel Plaza, số 1 
đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; sữa; bơ; sữa chua; thịt đóng hộp  
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Nhóm 35: Mua bán dầu ăn, sữa, bơ, sữa chua, thịt đóng hộp, bột nở, bột ngũ cốc dành cho 
người, cà phê, chè, ca cao, đồ gia vị, thức ăn gia súc, lúa mạch, hoa quả tươi, ngũ cốc hạt 
chưa gia công, lúa mì. 

 
 

(210) 4-2012-15474 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất cuộc 
sống Tươi Mát  (VN) 
196/12 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 
 

(210) 4-2012-15533 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TEMMLER WERKE GMBH  (DE) 
Weihenstephaner Str. 28, 81673 
Munchen, Deutschland/Germany  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm chăm sóc sức khỏe (dược phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-15543 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) COCO COLLECTION RESORTS 
HOTELS SPAS JLT    (AE) 
Unit No. 2302-A, 1-Lake Plaza, Plot No. 
PH2-T2, Jumeirah Lakes Towers, Dubal, 
United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp phòng nghỉ và chỗ ở tạm thời, bao gồm dịch vụ khách sạn và nhà 
nghỉ; đặt trước chỗ ở tạm thời cho người khác; dịch vụ đặt chỗ trong khách sạn, nơi lưu 
trú tạm thời và nhà hàng ăn uống; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan tới chỗ ở tạm thời, 
dịch vụ lập kế hoạch kỳ nghỉ; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể dùng cho việc đặt chỗ ở tạm 
thời; cung cấp khu nghỉ dưỡng (nơi lưu trú tạm thời). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng; 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bằng suối nước khoáng; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu 
bằng mỹ phẩm, dịch vụ tư vấn và trị liệu trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, mỹ 
phẩm, nghỉ dưỡng, mát xa; dịch vụ trung tâm kiểm tra hoặc đánh giá sức khoẻ và chăm 
sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2012-15544 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) COCO COLLECTION RESORTS 
HOTELS SPAS JLT   (AE) 
Unit No. 2302-A, 1-Lake Plaza, Plot No. 
PH2-T2, Jumeirah Lakes Towers, Dubal, 
United Arab Emirates  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tư vấn liên quan đến phát triển và điều hành khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm chăm sóc sắc 
đẹp; dịch vụ quảng cáo và thúc đẩy bán hàng liên quan tới cung cấp chỗ ở tạm thời và đón 
tiếp khách và cho thuê không gian quảng cáo ngoài trời, bên trong và ngoài các tòa nhà; 
dịch vụ quảng bá du lịch và dịch vụ tiếp thị liên quan tới lữ hành; dịch vụ sắp xếp, vì lợi 
ích của người khác các loại hàng hóa và dịch vụ đi kèm với khách sạn, khu nghỉ dưỡng, 
nhà hàng ăn uống, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm chăm sóc sắc đẹp, nhằm 
giúp khách hàng dễ dàng quan sát và mua sắm các loại, hàng hóa và dịch vu đó; các dịch 
vụ trên có thể được cung cấp bởi các trung tâm thương mại và dịch vụ hành chính văn 
phòng; các dịch vụ kinh doanh bao gồm quản trị, tư vấn, thông tin và quản lý quan hệ 
công chúng; quảng cáo và xuất bản các ấn phẩm quảng cáo dùng trong khách sạn, du lịch 
và ngành dịch vụ khách hàng. 

 

Nhóm 43: Cung cấp phòng nghỉ và chỗ ở tạm thời, bao gồm dịch vụ khách sạn và nhà 
nghỉ; đặt trước chỗ ở tạm thời cho người khác; dịch vụ đặt chỗ trong khách sạn, nơi lưu 
trú tạm thời và nhà hàng ăn uống; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan tới chỗ ở tạm thời, 
dịch vụ lập kế hoạch kỳ nghỉ; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể dùng cho việc đặt chỗ ở tạm 
thời; cung cấp khu nghỉ dưỡng (nơi lưu trú tạm thời). 

 
 

(210) 4-2012-15666 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DISCOVERY HOLDINGS LIMITED  
(ZA) 
155 West Street, Sandton, Gauteng, 
Republic of South Africa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu và điều tra kinh doanh; điều hành kinh doanh; quản trị 
kinh doanh; tổ chức, điều hành và thực hiện các chương trình khuyến mại, khen thưởng 
hoặc chương trình dành cho khách hàng trung thành và các kế hoạch quảng cáo khác; 
thúc đẩy việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách thưởng điểm hoặc trao 
giải thưởng cho việc mua hàng, trở thành thành viên hoặc tham gia chương trình; hoạt 
động văn phòng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ đầu tư; bảo hiểm; trợ giúp tài 
chính cho việc chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm y tế; tài khoản tiết kiệm y tế; phát 
hành trái phiếu có giá trị dành cho các chương trình khuyến mại, khen thưởng hoặc 
chương trình dành cho khách hàng trung thành và các kế hoạch quảng cáo khác; điều 
hành và quản lý các kế hoạch bảo hiểm y tế và các tài khoản tiết kiệm y tế; điều hành và 
quản lý các chi phí y tế. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; chương trình chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe có quản lý; dịch vụ tư vấn và đánh giá tình trạng sức khỏe; cung cấp 
thông tin, tin tức và tư vấn trong lĩnh vực y tế, sức khỏe, dinh dưỡng và các vấn đề chăm 
sóc sức khỏe và y tế, bao gồm cung cấp thông tin thông qua mạng Internet và trên trang 
web; phát triển, cung cấp và điều hành các chương trình y tế hoặc chăm sóc sức khỏe 
nhằm mục đích khích lệ dành cho doanh nghiệp và nhân viên của họ; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên; điều hành và quản lý 
các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và các chương trình phúc lợi 
cho nhân viên; cung cấp thông tin cho các thành viên tham gia chương trình chăm sóc sức 
khỏe để thông báo cho họ các vấn đề về sức khỏe, các chương trình phúc lợi và các thông 
tin khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-15688 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; 1.5.1; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh dương, xám, vàng, 

trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế giới 
Thông minh  (VN) 
35/9 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học khử mùi không khí. 
 
 

(210) 4-2012-15780 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; A5.5.22; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa, kệ nhựa, bàn nhựa, ghế nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-15781 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; A5.5.22; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15782 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.22; 25.7.25; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân     (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15783 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15784 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
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(210) 4-2012-15785 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; ; 3.5.3; 3.2.9 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15786 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.1; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15787 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.22; 25.7.25; 3.4.7 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15788 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; 26.4.2; A5.5.20; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15795 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần bán lẻ trực 
tuyến OSS Việt Nam  (VN) 
Lô 15, C16 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đấu giá, bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thông tin thương 

mại và tư vấn tiêu dùng, dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở 
phí, biên tập các quảng cáo để sử dụng như các trang web trên internet, biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu trong máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin qua điện thoại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ thông tin giải trí qua internet. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và 
kỹ, xuất bản phần mềm, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh, tư vấn máy tính và quả trị 
hệ thống máy tính, xử lý dữ liệu, cho thuê máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-15861 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Trường Thành  (VN) 
C3, tầng 3, tòa nhà số 96 Định Công, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền hình; 

dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; dịch vụ mua bán sách và thiết bị trường học; dịch vụ 
mua bán các thiết bị truyền hình, truyền thông.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; đầu tư góp vốn; phát hành trái phiếu có giá 
trị; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình truyền hình; phát thanh; truyền hình cáp; truyền 
qua vệ tinh; cho thuê thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cho thuê phim điện ảnh; 
trường quay phim; cho thuê máy thu thanh và thu hình; dàn dựng chương trình phát thanh 
và truyền hình.  
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Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả. 

 
 

(210) 4-2012-15882 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.9; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tùng 
Thảo Nguyên  (VN) 
Tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán bán lẻ máy móc thiết bị gia dụng: nồi cơm điện, bếp điện, 

máy giặt, máy điều hoà nhiệt độ, máy sưởi ấm, thiết bị cung cấp nước nóng, thiết bị chiếu 
sáng; mua bán thực phẩm, thực phẩm đã chế biến, gạo, đồ uống các loại, thuốc lá, thuốc 
lào, vải, hàng may mặc sẵn, giày dép; buôn bán đồ dùng gia đình bao gồm: vali, cặp, túi, 
ví, da và giả da; mua bán nước hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ thuỷ tinh là đồ gia dụng; mua 
bán máy vi tính, phần mềm máy vi tính; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh 
doanh; phân phát các mẫu hàng; trưng bày sản phẩm; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; 
cho thuê không gian quảng cáo, tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại và nghiệp vụ kinh doanh đặc biệt trong lĩnh 
vực bán lẻ thực phẩm; thúc đẩy việc bán hàng trên thị trường; nghiên cứu và phân tích thị 
trường; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân viên; tái lập cửa hàng (tái lập kinh doanh); tái lập 
địa điểm kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-15883 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tùng 
Thảo Nguyên   (VN) 
Tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán bán lẻ máy móc thiết bị gia dụng: nồi cơm điện, bếp điện, 

máy giặt, máy điều hoà nhiệt độ, máy sưởi ấm, thiết bị cung cấp nước nóng, thiết bị chiếu 
sáng; mua bán thực phẩm, thực phẩm đã chế biến, gạo, đồ uống các loại, thuốc lá, thuốc 
lào, vải, hàng may mặc sẵn, giày dép; buôn bán đồ dùng gia đình bao gồm: vali, cặp, túi, 
ví, da và giả da; mua bán nước hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ thuỷ tinh là đồ gia dụng; mua 
bán máy vi tính, phần mềm máy vi tính; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh 
doanh; phân phát các mẫu hàng; trưng bày sản phẩm; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; 
cho thuê không gian quảng cáo, tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại và nghiệp vụ kinh doanh đặc biệt trong lĩnh 
vực bán lẻ thực phẩm; thúc đẩy việc bán hàng trên thị trường; nghiên cứu và phân tích thị 
trường; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân viên; tái lập cửa hàng (tái lập kinh doanh); tái lập 
địa điểm kinh doanh. 
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(210) 4-2012-15938 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng, cụ thể là: tê, co, 
mặt bích: măng song, rắc co, cà rá, ron, nút bịt ren, khớp nối, bầu giảm lệch, hai đầu ren.  

 

Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bướm, van bi, van cổng, 
van cầu, van 1 chiều, y lọc, rọ bơm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15939 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga    (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng, cụ thể là: tê, co, 
mặt bích, măng song, rắc co, cà rá, ron, nút bịt ren, khớp nối, bầu giảm lệch, hai đầu ren. 

 

Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bướm, van bi, van cổng, 
van cầu, van 1 chiều, y lọc, rọ bơm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-16078 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; A3.13.4; 5.5.19; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, tím, trắng, nâu, đen, 

xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ mật ong Dương Linh  (VN) 
Tổ 4, ấp 2, xã Bình Lộc, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong nghệ; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người 
(không dùng cho mục đích y tế); mật ong nguyên chất; mật ong sữa chúa. 

 
 

(210) 4-2012-16107 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) đen, trắng 
(731) GUD HOLDINGS LTD   (MY) 

82, Jalan Rotan, Off Jalan Kampung 
Attap, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đông lạnh; trái cây đông lạnh; rau đông lạnh (cho thực phẩm); cá đông 
lạnh; thịt đã chế biến; rau được bảo quản; cá đã chế biến; mứt quả ướt; mứt nhão; dầu có 
thể ăn được; mỡ có thể ăn được; sản phẩm bơ sữa; thảo mộc sấy khô (rau đã sấy khô). 

 
 

(210) 4-2012-16134 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ tính, đĩa ghi; các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi tính; thiết bị dập 
lửa. 

 
 

(210) 4-2012-16178 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 24.17.25; 24.17.18 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GEO ADD Việt 
Nam  (VN) 
Lô 39, TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, 
Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2012-16179 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.23; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PLAN ADD Việt 
Nam  (VN) 
Lô 39, TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, 
Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Chức năng văn phòng; quản lý dự án xây dựng. 
 

Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế quy hoạch xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-16330 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và dịch vụ Mặt Trời 
Vàng (GOLDEN SUN SERVICE 
AND PRODUCE TRADING JOINT 
STOCK COMPANY)  (VN) 
Số nhà 114, phố Chùa Bộc, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi cho thể thao; túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay; vali; rương, hòm (hành 

lý); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví đựng danh thiếp; ví để chìa khoá (đồ 
da); ô che nắng; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2012-16395 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.4; A14.1.8; A14.1.6; 
26.3.1 

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Quan Đô  

(VN) 
Lô 05-9B cụm TTCN Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu săm lốp, băng tải cao su, băng tải PVC, keo dán và 
vật tư, máy móc, thiết bị cho ngành sản xuất, chế biến cao su, săm lốp; đại lý mua bán, ký 
gửi săm lốp, băng tải cao su, băng tải PVC, keo dán và vật tư, máy móc, thiết bị cho 
ngành sản xuất, chế biến cao su, săm lốp.  

 
 

(210) 4-2012-16432 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải trí Việt 
Com  (VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (các loại phim nghệ thuật và phim nhằm mục đích giải trí).  

 
 

(210) 4-2012-16433 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Việt 
Com  (VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (các loại phim nghệ thuật và phim nhằm mục đích giải trí).  

 
 

(210) 4-2012-16468 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH Ba Thuận   (VN) 

29 Ngõ Giếng, Đông Các, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đèn led).  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, cụ thể: vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, vôi, xi 
măng, gạch), máy gia công xây dựng (máy cẩu, máy trộn bê tông, máy kéo, máy đầm); 
dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 
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(210) 4-2012-16506 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.2; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ROBINSON PHARMA INC   (US) 

3330 S Harbor Blvd., Santa Ana, CA 
92704, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin dùng cho ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2012-16508 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.     (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế, nước khoáng dùng 

cho mục đích y tế; nước tăng lực có chứa thuốc; chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (quần áo); mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu).    

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.    

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cacao, sôcôla, trà (chè); cà phê, trà (chè), ca cao và 
cà phê nhân tạo; gạo; bánh mỳ, bánh nướng và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; gia vị.   

 
Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; động vật sống; trái cây và rau tươi; hạt giống thực vật; thức ăn cho 
động vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.    

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống), đồ uống không cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả, xi-rô để làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước chanh; nước sô đa; nước ép rau (đồ uống); 
đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước suối để uống; 
nước quả cô đặc, không cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn; tinh dầu dùng để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn.   
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không bao gồm bia); rượu cốc-tai; rượu vang; đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; đồ uống được chưng cất; rượu mùi.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến hóa chất dùng trong công nghiệp, 
khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân 
tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram 
và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong 
công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 
thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp chất bôi trơn, chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu 
cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
thực phẩm chức năng bổ sung cho chế độ ăn uống dùng cho con ngươi và động vật, cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt 
động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ; kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, đồ sắt nhỏ, 
vật dụng nhỏ bằng đồ ngũ kim; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm 
kim loại thường, quặng kim loại, máy, cụ thể là máy cơ điện để chế biến đồ uống, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, 
máy ép nho và máy ép hoa quả để làm rượu vang, máy chế biến đồ uống có ga, máy làm 
nước có ga, máy tách kem sữa, máy sản xuất bơ sữa, máy phân phối tự động, máy động cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện và máy công cụ, động cơ và 
đầu máy (không bao gồm động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ 
phận ghép nối và truyền động (không bao gồm các bộ phận dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), dụng cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, máy ấp trứng, 
máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và 
dĩa, vũ khí đeo cạnh sườn, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp 
ảnh, điện ảnh, quang học; cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và 
giảng dạy, thiết bị và dung cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, đĩa ghi, đĩa CD, đĩa DVD và cơ cấu dùng cho các thiết 
bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy 
vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa 
và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, 
thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh; sấy khô, thông gió, 
cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ; trên không hoặc 
dưới nước; kim loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại 
này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là: huy hiệu bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại 
quý, tượng bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại quý, dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn), hoa tai (đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm cài đầu (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn), mặt dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), 
khuy măng sét và ghim cài (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo chìa khoá được làm 
bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý, đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dụng cụ âm nhạc, giấy, các-tông và các sản phẩm làm 
bằng các vật liệu này cụ thể là bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tấm lót bình và 
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cốc làm bằng giấy, vật liệu dùng để bọc làm bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, áp phích làm 
bằng giấy hoặc bìa cứng, miếng đệm lót làm bằng giấy, bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng, khăn ăn bằng giấy, bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng, khăn ăn bằng giấy và khăn 
bàn bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng giấy, tấm lót bàn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, ấn 
phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (không bao gồm đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm 
thiết bị giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc, cao su, nhựa pec-
ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này cụ thể là trang kim 
mica để trang trí, vải amiăng, nỉ amiăng hoặc phớt amiăng, bìa cứng amiăng, bao bì 
amiăng, giấy amiăng, tấm amiăng, rèm chịu lửa bằng amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) 
bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su để vặn mở nắp bình, nắp van bằng cao su, dây 
bằng cao su, vòng bằng cao su, nút bằng cao su, chất dẻo ở dạng đúc sẵn dùng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm không bằng kim loại, da và giả da; sản 
phẩm bằng các vật liệu này cụ thể là hộp bằng da thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc 
hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc,  dây buộc bằng da, túi đựng dụng cụ bằng da 
thuộc (túi rỗng), vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, bìa giả da, da động vật, da 
sống, rương, hòm, va li và túi du lịch ô; lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, 
bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại; 
đồ đạc, gương, khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này cụ thể là tre, 
san hô, dừa ngà, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà 
bếp, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau 
dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ, đồ bằng đất nung để chứa đựng, dây thừng, dây, lưới, lều (trại), mái 
che bằng vải dệt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi 
(trừ cao su hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, chỉ và sợi dùng để dệt, vải và hàng 
dệt, khăn trải giường, khăn trải bàn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu; 
ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
bằng hoa nhân tạo, thảm, thảm day trải sàn, thảm chùi chân và chiếu, vải sơn và các vật 
liệu trải sàn khác, bức trướng treo tường (không bằng vải dệt), trò chơi, đồ chơi; dụng cụ 
tập thể dục và thể thao, đổ trang trí cho cây noel, thịt, cá (không còn sống); gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo 
quản, đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa; dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, chè; ca cao và cà phê nhân tạo, gạo; 
bột sắn, bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh nướng, bánh, kẹo, đá lạnh 
có thể ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở; muối, tương hạt cải, giấm 
và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn và 
làm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không cồn khác, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn, nước tăng lực; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 
triển làm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ  mua sắm cho người khác 
[mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác]. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước; dịch vụ in; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; phân loại rác và 
vật liệu tái chế (biến đổi); dịch vụ may.    
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Nhóm 42: Kiến trúc; lập trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
(địa chỉ trang tin điện tử); thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; kiểm soát chất 
lượng.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời, cụ thể là, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, căn 
hộ cho thuê, nhà ở chung và nhà ở riêng trong quần thể khu nhà nghỉ và an dưỡng; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ dùng 
tại chỗ do nhà hàng thực hiện (catering services); dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ đã nói ở trên.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ làm vườn; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh băng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp về thú y.  

 
 

(210) 4-2012-16509 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.     (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand    

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế, nước khoáng dùng 

cho mục đích y tế; nước tăng lực có chứa thuốc; chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (quần áo); mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu).    

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.    

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cacao, sôcôla, trà (chè); cà phê, trà (chè), ca cao và 
cà phê nhân tạo; gạo; bánh mỳ, bánh nướng và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; gia vị.   

 
Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; động vật sống; trái cây và rau tươi; hạt giống thực vật; thức ăn cho 
động vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.    

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống), đồ uống không cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả, xi-rô để làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước chanh; nước sô đa; nước ép rau (đồ uống); 
đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước suối để uống; 
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nước quả cô đặc, không cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn; tinh dầu dùng để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không bao gồm bia); rượu cốc-tai; rượu vang; đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; đồ uống được chưng cất; rượu mùi.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến hóa chất dùng trong công nghiệp, 
khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân 
tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram 
và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong 
công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 
thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp chất bôi trơn, chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu 
cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
thực phẩm chức năng bổ sung cho chế độ ăn uống dùng cho con ngươi và động vật, cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt 
động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ; kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, đồ sắt nhỏ, 
vật dụng nhỏ bằng đồ ngũ kim; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm 
kim loại thường, quặng kim loại, máy, cụ thể là máy cơ điện để chế biến đồ uống, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, 
máy ép nho và máy ép hoa quả để làm rượu vang, máy chế biến đồ uống có ga, máy làm 
nước có ga, máy tách kem sữa, máy sản xuất bơ sữa, máy phân phối tự động, máy động cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện và máy công cụ, động cơ và 
đầu máy (không bao gồm động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ 
phận ghép nối và truyền động (không bao gồm các bộ phận dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), dụng cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, máy ấp trứng, 
máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và 
dĩa, vũ khí đeo cạnh sườn, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp 
ảnh, điện ảnh, quang học; cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và 
giảng dạy, thiết bị và dung cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, đĩa ghi, đĩa CD, đĩa DVD và cơ cấu dùng cho các thiết 
bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy 
vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa 
và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, 
thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh; sấy khô, thông gió, 
cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ; trên không hoặc 
dưới nước; kim loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại 
này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là: huy hiệu bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại 
quý, tượng bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại quý, dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn), hoa tai (đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm cài đầu (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn), mặt dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), 
khuy măng sét và ghim cài (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo chìa khoá được làm 
bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý, đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; 
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đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dụng cụ âm nhạc, giấy, các-tông và các sản phẩm làm 
bằng các vật liệu này cụ thể là bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tấm lót bình và 
cốc làm bằng giấy, vật liệu dùng để bọc làm bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, áp phích làm 
bằng giấy hoặc bìa cứng, miếng đệm lót làm bằng giấy, bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng, khăn ăn bằng giấy và khăn bàn bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng giấy, tấm lót bàn 
bằng giấy, khăn lau bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng 
phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ đạc); đồ dùng để hướng 
dẫn và giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, 
chữ in, bản in đúc, cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các 
loại vật liệu này cụ thể là trang kim mica để trang trí, vải amiăng, nỉ amiăng hoặc phớt 
amiăng, bìa cứng amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, tấm amiăng, rèm chịu lửa bằng 
amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su để vặn mở 
nắp bình, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su, vòng bằng cao su, nút bằng cao su, chất 
dẻo ở dạng đúc sẵn dùng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
không bằng kim loại, da và giả da; sản phẩm bằng các vật liệu này cụ thể là hộp bằng da 
thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc,  dây 
buộc bằng da, túi đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng), vật trang trí bằng da thuộc dùng 
cho đồ đạc, bìa giả da, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch ô; lọng và 
gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại; đồ đạc, gương, khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, li-
e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này cụ thể là tre, san hô, dừa ngà, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút 
lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ, đồ bằng đất nung để chứa 
đựng, dây thừng, dây, lưới, lều (trại), mái che bằng vải dệt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao 
đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng 
thô, chỉ và sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải giường, khăn trải bàn, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu; ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim bằng hoa nhân tạo, thảm, thảm day trải sàn, thảm 
chùi chân và chiếu, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, bức trướng treo tường (không 
bằng vải dệt), trò chơi, đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao, đổ trang trí cho cây noel, 
thịt, cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chất 
chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, chè; 
ca cao và cà phê nhân tạo, gạo; bột sắn, bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, 
bánh nướng, bánh, kẹo, đá lạnh có thể ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, 
bột nở; muối, tương hạt cải, giấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản 
phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn và làm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt 
giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước có ga và 
các loại đồ uống không cồn khác, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn, nước tăng lực; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển làm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ  mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác]. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước; dịch vụ in; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; phân loại rác và 
vật liệu tái chế (biến đổi); dịch vụ may.    
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Nhóm 42: Kiến trúc; lập trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
(địa chỉ trang tin điện tử); thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; kiểm soát chất 
lượng.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời, cụ thể là, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, căn 
hộ cho thuê, nhà ở chung và nhà ở riêng trong quần thể khu nhà nghỉ và an dưỡng; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ dùng 
tại chỗ do nhà hàng thực hiện (catering services); dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ đã nói ở trên.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ làm vườn; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh băng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp về thú y.  

 
 

(210) 4-2012-16653 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) REGAL CREAM PRODUCTS PTY 

LTD  (AU) 
15 Swann Drive, Derrimut, Victoria 
3030, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sản phẩm sữa đông lạnh gồm bánh kẹo đông lạnh và kem lạnh; món 

tráng miệng đông lạnh làm từ sữa; kem lạnh, kem lạnh đựng trong hũ, kem lạnh đựng 
trong cốc, kem ốc quế, kem que, kem đông lạnh dạng que và bánh kẹo đông lạnh dạng 
que; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là: bánh kẹo đông lạnh, ca ra men đông lạnh, 
thạch trái cây đông lạnh (dạng bánh kẹo), sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh) có hương vị; sản phẩm sữa đông lạnh nhân tạo gồm sản phẩm 
giả kem đông lạnh; kem nước đá, kem nước đá có hương vị và kem từ sữa có hương vị; 
bánh trứng và sản phẩm giả bánh trứng.  

 
 

(210) 4-2012-16760 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; A5.5.20; 26.4.9; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, tím, 

ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Nhiệm  (VN) 
42/7 quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2012-16772 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá 

cây 
(731) JAPAN PILE CORPORATION   (JP) 

1-1 Nihonbashi-Hamacho 2 chome, 
Chuoku, Tokyo Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khuôn đúc sản phẩm xi măng bằng kim loại; 

cọc bằng kim loại; mặt bích đầu cọc, bằng kim loại; tấm nối bằng kim loại, chưa được 
hàn. 

 
Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ thử nghiệm, không dùng cho mục đích y tế; máy móc và 
thiết bị điều khiển hoặc phân phối điện; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dùng trong xây dựng; xi măng và các sản phẩm 
bằng xi măng, cụ thể, bê tông, cọc bê tông; cọc gỗ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ cố vấn về xây dựng; vận hành, kiểm tra hoặc bảo dưỡng 
thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị, cụ thể, máy móc và thiết bị 
bốc dỡ, máy móc và thiết bị văn phòng, nồi hơi, máy móc và thiết bị điện tử, máy móc và 
thiết bị viễn thông, đồ điện gia dụng, thiết bị thắp sáng chạy bằng điện, máy móc và thiết 
bị xây dựng, động cơ điện, máy móc và thiết bị điều khiển hoặc phân phối điện, máy phát 
điện; cho thuê, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và cho thuê dụng cụ đo đạc và thử 
nghiệm dùng trong xây dựng; cho thuê thiết bị và máy xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; trắc địa; nghiên cứu địa chất; thiết kế máy móc, thiết bị, 
dụng cụ [bao gồm các bộ phận của chúng] hoặc hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị 
và dụng cụ đó; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm 
máy tính; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về xây dựng dân dụng. 

 
 

(210) 4-2012-16773 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.4; 26.13.25; A26.11.12 
(731) JAPAN PILE CORPORATION    (JP) 

1-1 Nihonbashi-Hamacho 2 chome, 
Chuoku, Tokyo Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khuôn đúc sản phẩm xi măng bằng kim loại; 

cọc bằng kim loại; mặt bích đầu cọc, bằng kim loại; tấm nối bằng kim loại, chưa được 
hàn.   

 
Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ thử nghiệm, không dùng cho mục đích y tế; máy móc và 
thiết bị điều khiển hoặc phân phối điện; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn.   
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dùng trong xây dựng; xi măng và các sản phẩm 
bằng xi măng, cụ thể, bê tông, cọc bê tông; cọc gỗ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ cố vấn về xây dựng; vận hành, kiểm tra hoặc bảo dưỡng 
thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị, cụ thể, máy móc và thiết bị 
bốc dỡ, máy móc và thiết bị văn phòng, nồi hơi, máy móc và thiết bị điện tử, máy móc và 
thiết bị viễn thông, đô điện gia dụng, thiết bị thắp sáng chạy bằng điện, máy móc và thiết 
bị xây dựng, động cơ điện, máy móc và thiết bị điều khiển hoặc phân phối điện, máy phát 
điện; cho thuê, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và cho thuê dụng cụ đo đạc và thử 
nghiệm dùng trong xây dựng; cho thuê thiết bị và máy xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; trắc địa; nghiên cứu địa chất; thiết kế máy móc, thiết bị, 
dụng cụ [bao gồm các bộ phận của chúng] hoặc hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị 
và dụng cụ đó; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm 
máy tính; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về xây dựng dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-16776 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.5; A25.1.10; 26.1.2; 26.1.6; 5.9.19 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Phúc Nguyên  

(VN) 
Số 304/12/9 đường Bùi Đình Túy, 
phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã qua sơ chế và bảo quản, củ cải, củ cải sợi muối; hạt é và lười −ơi đã 

qua sơ chế, sâm bổ lượng (rau củ quả sấy khô); thang tiềm gà (rau củ quả sấy khô để tiềm 
với gà); đậu đã qua sơ chế;hạt vừng (mè) đã chế biến sấy khô. 

 
Nhóm 30: Gạo; miến khô, bún khô; cốm dẹp; hạt tiêu; bột khoai; bột báng (thực phẩm 
dạng viên bột khô được làm từ tinh bột khoai mì). 

 
 

(210) 4-2012-16845 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 24.1.1; 5.13.4; 3.3.1; A3.3.17 
(591) Vàng ánh kim, xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Trịnh Gia  (VN) 
40 đường P, khu PANORAMA Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
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Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như nhà ở, căn hộ. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách;  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới 
du lịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 
 

(210) 4-2012-16910 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P     (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên,huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; sản phẩm vữa dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16911 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P   (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa  dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2012-16912 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P     (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa  dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16913 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P     (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa  dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16914 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P     (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa  dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
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thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 

(210) 4-2012-16915 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P   (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên,  
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, vữa  dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16916 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P      (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, vữa dùng trong xây dựng.     
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16917 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P      (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa dùng trong xây dựng 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16918 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.25; 24.15.21 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

xây dựng A&P      (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa dùng trong xây dựng 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp, công nghệ xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) công nghệ xây dựng, các loại vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-16927 (220) 02.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Đông Phương Việt 
Nam   (VN) 
Số 34 ngõ 1295 đường Giải Phóng, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy nghiền đá; máy trộn bê tông; máy sản xuất nhựa.  
 

Nhóm 12: Linh kiện phụ tùng ôtô, xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước, máy nghiền đá, máy trộn bê tông, máy sản 
xuất nhựa, thiết bị khai thác khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ (gồm mây tre, sản phẩm 
làm từ gỗ, thêu thùa, nến), hàng mây tre đan, quà tặng lưu niệm, đèn lồng; đại lý ký gửi 
hàng hóa (bao gồm: linh kiện, phụ tùng xe gắn máy, ô tô, thiết bị viễn thông). 
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(210) 4-2012-16943 (220) 02.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phan Võ Minh Thắng  (VN) 
328/13C, Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính. 
 

Nhóm 41: Thông tin điện tử về giải trí, giáo dục, văn hoá; tổ chức các sự kiện khoa học, 
công nghệ nhằm mục đích văn hoá, giáo dục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-16957 (220) 02.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; bột gia vị; bột canh; phở ăn liền; mì ăn liền; tương cà chua  (nước 

sốt).  
 
 

(210) 4-2012-16958 (220) 02.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt, cháo ăn liền; bột gia vị; bột canh; phở ăn liền; mì ăn liền; bột súp 

(gia vị). 
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây(đồ uống); nước 
khoáng (đồ uống); nước sôđa (đồ uống); nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2012-16969 (220) 02.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

BIM  (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm từ tinh bột: bột gạo; bột mỳ; bột gạo nếp; muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; gạo; bánh gạo. 

 

Nhóm 31: Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; thủy sản giống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: gạo, muối, tôm, hàu, thủy sản, các sản phẩm chế 
biến từ gạo, tôm, hàu, thủy sản. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát lúa, gạo (vì lợi ích của người khác); dịch vụ gia công sơ chế, 
bảo quản các sản phẩm thủy sản (vì lợi ích của người khác); dịch vụ xử lý và bảo quản hạt 
giống (vì lợi ích của người khác). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ phục vụ đồ ăn 
và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ hải sản; dịch vụ nuôi trồng con giống thuỷ sản; dịch vụ 
làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi; dịch vụ trồng lúa. 

 
 

(210) 4-2012-17042 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
tiết kiệm H&D  (VN) 
94/2B đường Nguyễn Văn Quá, KP2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến nhằm mục đích thương mại bán hàng 
trực tuyến: dịch vụ ưu đãi bán hàng thông qua thẻ, mua bán mỹ phẩm, thực phẩm, quảng 
cáo, thúc đẩy bán hàng thông qua việc cung cấp các thông tin về các chương trình khuyến 
mại, tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-17071 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, hồng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tăng Nguyệt 
Minh  (VN) 
Số 391 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách thời trang bằng da; ví tiền bằng da; túi du lịch bằng da; túi đựng dụng 
cụ bằng da [túi rỗng]; ba lô du lịch; túi sách. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; nón thời trang; giày dép thời trang; dây 
lưng (dây nịt) bằng da 

 
 

(210) 4-2012-17136 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Cơ sở Việt Thắng  (VN) 
166/15 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 
 

(210) 4-2012-17163 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOBITEX Việt 
Nam   (VN) 
Số 32B -D3, ngõ 190 phố Lò Đúc, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Các loại chậu rửa (thiết bị vệ sinh) như: chậu vệ sinh cho phụ nữ, chậu tiểu nữ, 
chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ, chậu rửa tay; bệ xí vệ sinh; thiết bị lọc nước, các 
loại bồn tắm như: bồn tắm để ngồi, bồn tắm ngồi; vòi hoa sen; bình nước nóng cho nhà 
tắm. 

 
 

(210) 4-2012-17245 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) PROVENT HOLDINGS LIMITED  (VG)

Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc chơi đánh bạc; dịch vụ cung cấp trò chơi cho mục 
đích giải trí; dịch vụ tổ chức cá cược cho các cuộc đua ngựa; cung cấp dịch vụ giải trí 
thông qua các máy trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức quay giải xổ số; cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử thông qua internet; dịch vụ cung cấp các trò chơi trên mạng máy tính toàn 
cầu (không tải xuống được); dịch vụ cung cấp các trò chơi trên hệ thống máy tính.  
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(210) 4-2012-17266 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại-

dịch vụ Phát Việt  (VN) 
247 Bis Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; nghiên cứu, phân tích thị trường, tư vấn hỗ trợ các doanh 

nghiệp; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương 
mại trên mạng Internet. 

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp: đào tạo ngoại ngữ, tin học, dạy nghề cơ khí; dịch vụ 
dịch thuật; tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích văn hoá, giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-17272 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED  (GB) 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng cho mục đích giặt giũ; chất làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và chế 

phẩm mài mòn, chất làm sạch kính; chế phẩm làm sạch dùng để tẩm khăn ướt, vải, khăn 
giấy và miếng bọt biển; chất tẩy rửa; chất khử vôi và cạo gỉ dùng cho mục đích gia dụng; 
chất tẩy cặn vôi, chất tẩy gỉ, chất tẩy vết bẩn, chất tẩy dầu mỡ; chế phẩm để thông bồn rửa 
và ống dẫn nước; chế phẩm ngăn ngừa cặn vôi, gỉ hoặc dầu mỡ; tất cả các sản phẩm nói 
trên có hoặc không có thành phần là chất khử trùng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh; chất khử trùng; chế phẩm khử trùng, dung dịch khử trùng sử 
dụng trong việc lau bề mặt; chất khử trùng sử dụng cho hộ gia đình hoặc dùng mục đích 
vệ sinh hoặc làm sạch; tác nhân khử trùng và các chế phẩm có đặc tính khử trùng; chất 
chống vi khuẩn; các chất hoặc chế phẩm làm thơm mát không khí hoặc làm sạch không 
khí; chất diệt nấm; chế phẩm và các chất có đặc tính vệ sinh, khử trùng, làm thơm mát 
không khí, làm sạch không khí hoặc diệt nấm. 
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(210) 4-2012-17282 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 10462088 06.02.2012 CN 

  
(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông có động cơ trên bộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, 

trên không, dưới nước và bằng đường ray; động cơ xe cộ; giá chở hàng trên mái xe ô tô; 
túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; tấm chắn côn trùng cho xe có 
động cơ; bậc lên xuống của xe có động cơ; chắn bùn cho xe có động cơ; và móc kéo cho 
xe có động cơ; kính chắn gió cho xe có động cơ, cửa kính cho xe có động cơ, bánh xe cho 
xe có động cơ, nắp chụp moay-ơ cho bánh xe.  

 
 

(210) 4-2012-17292 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn VISTA  
(VN) 
Số nhà 56, ngách 8, ngõ 95 phố Chùa 
Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; nghiên cứu pháp lý bao gồm cả dịch vụ điều tra chi tiết, 

phân tích thông tin và chuẩn bị cho báo cáo điều tra nghiên cứu; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến những dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-17347 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Vinadream 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; dây cáp điện.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc; nồi áp suất chạy điện; quạt điện; bếp từ; 
lò vi sóng; máy sấy tóc; lò nướng dùng điện. 

 
Nhóm 21: Nồi, xong chảo inôc (không dùng điện); chảo nướng không dùng điện. 
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(210) 4-2012-17388 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.14; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 
(731) Nguyễn Tiến Đạt   (VN) 

ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước tinh khiết; nước tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-17400 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 

giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng; 
dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến cảng; 
dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ 
làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục), dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi gôn, cho thuê sân ten-nít. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
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phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 

 
 

(210) 4-2012-17401 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 

giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng; 
dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến cảng; 
dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ 
làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục), dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf, cho thuê sân tennis.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 
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(210) 4-2012-17413 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
VJC  (VN) 
2Bis Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư 
 
 

(210) 4-2012-17416 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.23; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Nguyên Lê  (VN) 
260 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Bóp da, túi xách bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép da, dây nịch da (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-17417 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Nguyên Lê   (VN) 
260 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Giày dép da, bóp da, dây nịt da, túi xách bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-17418 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.23; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Nguyên Lê   (VN) 
260 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Bóp da, túi xách bằng da. 
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Nhóm 25: Quần áo, giầy dép da, dây nịt da (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-17419 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Nguyên Lê   (VN) 
260 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18:  Bóp da, túi xách bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép da, dây nịt da (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-17448 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AEON  (VN) 
D16 Khu Nhà ở Thương mại, 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị điện tử (các loại nồi, các loại chảo, các loại nồi cơm điện, các 

loại bếp điện từ, các loại máy xay sinh tố, các loại bàn ủi, các loại máy sấy tóc, các loại ổ 
cắm điện, các loại bình đun nước), viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-17450 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD.  
(MY) 
20, Bangunan ELKEN, Jalan 1/137C, 
Batu 5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm tăng cường sức khỏe [thuốc]; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích 

y tế, chất bổ sung vi-ta-min và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung khoáng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung để tăng cường sức 
khỏe dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; ấn phẩm in các thông tin 
kiến thức; bản vẽ; sổ tay; túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy để bao gói; bảng hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng dùng cho mục đích quảng cáo và hiển thị hình ảnh. 
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(210) 4-2012-17451 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD. (MY)
20, Bangunan ELKEN, Jalan 1/137C, 
Batu 5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm tăng cường sức khỏe [thuốc]; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung vi-ta-min và khoáng chất; chất bồ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích 
y tế chất bổ sung khoáng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung để tăng cường sức 
khỏe dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; ấn phẩm in các thông tin 
kiến thức; bán vẽ; sổ tay; túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy để bao gói; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng dùng cho mục đích quảng cáo và hiển thị hình ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-17452 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD. (MY)
20, Bangunan Elken, Jalan 1/137C, Batu 
5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu thơm [tinh dầu]; son môi; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; chế phẩm chăm sóc 
da (mỹ phẩm), chế phẩm trang điểm.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; ấn phẩm in các thông tin 
kiến thức; bản vẽ; sổ tay; túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy để bao gói, biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng dùng cho mục đích quảng cáo và hiển thị hình ảnh.  

 

Nhóm 25: Quần áo lót của phụ nữ [đồ vải]; yếm; váy mặc bên trong [đồ lót]; quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; trang phục dệt kim; dải đeo quần.  

 
 

(210) 4-2012-17478 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và quảng cáo Táo Đỏ  (VN) 
45CO, đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2012-17502 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20 
(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng 
dạng đồ uống hỗn hợp; bột prô-tê-in được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung dinh dưỡng dạng thanh để thay thế bữa ăn chính và phụ; chất bổ sung dinh dưỡng để 
thay thế bữa ăn dạng đồ uống lỏng và bột; đồ uống có ướp hương làm từ prô-tê-in và các 
chất dinh dưỡng dạng lỏng khác (chất bổ sung dinh dưỡng dạng đồ uống). 

 

Nhóm 09: Phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được 
dùng cho chương trình quản lý cân nặng, cụ thể là phần mềm theo dõi nhật ký ăn uống, kế 
hoạch hoạt động; lên thực đơn, theo dõi lượng calo, tính toán công thức nấu ăn và theo dõi 
kết quả; phương tiện kết quả, cụ thể là đĩa CD, VCD, tập tin có thể tải về chứa thông tin về 
giảm cân; quản lý cân nặng; chế độ dinh dưỡng và tập luyện; phần mềm ứng dụng máy tính 
cho điện thoại di động, bao gồm phần mềm dùng cho quản lý cân nặng; nhật ký điện tử. 

 
Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; bữa ăn đóng gói sẵn bao gồm thành phần chính là mì ống, cơm 
hoặc các loại ngũ cốc khác; mật ngô và/hoặc bánh ăn nhẹ làm từ bột mỳ hoặc ngũ côc có 
bổ sung vitamim và/hoặc khoáng chất; bánh quy bổ sung chất dinh dưỡng 

 
Nhóm 32: Đồ uống thể thao; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng cho cơ thể và 
đồ uống hỗn hợp; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, chế phẩm dùng để làm đồ uống có 
hương vị hoặc đồ uống không cồn; đồ uống có ướp hương làm từ hoa quả và đường. 

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và tổ chức liên quan tới việc thành lập và/ 
hoặc hoạt động tiếp thị đa cấp và bán lẻ cho chương trình quản lý cân nặng; dịch vụ quảng 
cáo, tiếp thị và khuyến mại về quản lý cân nặng; chế độ dinh dưỡng và tập luyện; cung 
cấp dịch vụ trưng bày sản phẩm về quản lý cân nặng, chế độ đinh dưỡng và tập luyện; 
dịch vụ của hàng bán lẻ, bao gồm sản phẩm và dịch vụ liên quan tới cân nặng, chế độ 
dinh dưỡng và tập luyện, cụ thể là: chất bổ sung dinh dưỡng; phần cứng máy tính, phần 
mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được dùng cho chương trình quản lý cân nặng, 
cụ thể là phần mềm theo dõi nhật ký ăn uống, kế hoạch hoạt động, lên thực đơn, theo dõi 
lượng calo, tính toán công thức nấu ăn và theo dõi kết quả, phương tiện kỹ thuật số, cụ thể 
là đĩa CD, VCD, tập tin có thể tải về chứa thông tin về giảm cân, quản lý cân nặng, chế độ 
dinh dưỡng và tập luyện, phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, bao gồm 
phần mềm dùng cho quản lý cân nặng, nhật ký điện tử, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, chế phẩm dùng để làm đồ uống có hương vị hoặc đồ uống không cồn, bữa ăn đóng 
gói sẵn bao gồm thành phần chính là mì ống, cơm hoặc các loại ngũ cốc khác, mật ngô 
và/hoặc bánh ăn nhẹ làm từ bột mỳ hoặc ngũ cốc có bổ sung vitamin và/hoặc khoáng 
chất, bánh quy bổ sung chất dinh dưỡng, bộ dụng cụ chuẩn đoán để đánh giá các yếu tố di 
truyền, chỉ dấu sinh học và các vấn đề sức khoẻ kết hợp với một chương trình quản lý cân 
nặng; dịch vụ bán lẻ trực tuyến bao gồm sản phẩm và dịch vụ liên quan tới cân nặng, chế 
độ dinh dưỡng và tập luyện, cụ thể là: chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng, 
bột prô tê in được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng, phần cứng máy tính, phần mềm 
máy tính và thiệt bị ngoại vi máy tính được dùng cho chương trình quản lý cân nặng, cụ 
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thể là: phần mềm theo dõi nhật ký ăn uống, kế hoạch hoạt động, lên thực đơn, theo dõi 
lượng calo, tính toán công thức nấu ăn và theo dõi kết quả, phương tiện kỹ thuật số, cụ thể 
là đĩa CD, VCD, tập tin có thể tải về chứa thông tin về giảm cân, quản lý cân nặng, chế độ 
dinh dưỡng và tập luyện, phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, bao gồm 
phần mềm dùng cho quản lý cân nặng, nhật ký điện tử, đồ uống thể thao, đồ uống đẳng 
trương cung cấp muối và khoáng cho cơ thể và đồ uống hỗn hợp, đồ uống hoa quả và 
nước ép chất dinh dưỡng, bộ dụng cụ chuẩn đoán để đánh giá các yếu tố di truyền, chỉ dấu 
sinh học và các vấn đề sức khoẻ kết hợp với một chương trình quản lý cân nặng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác trong lĩnh vực 
quản lý cân nặng; dịch vụ quản lý một trang web xã hội trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin 
giữa các thành viên cộng đồng tham gia vào chương trình quản lý cân nặng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ quản lý cân nặng, cụ thể là, cung cấp chương trình giảm cân và/hoặc 
quản lý cân nặng bao gồm tài liệu hỗ trợ; dịch vụ cung cấp bởi chuyên gia dinh dưỡng, tư 
vấn viên, ban điều tra và câu hỏi kiểm tra vấn đáp để tư đánh giá bản thân; và cung cấp tư 
vấn và thông tin về quản lý cân nậng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện; kiểm tra chăm sóc 
sức khỏe, bao gồm kiểm tra gen; kiểm tra dấu ấn sinh học và đánh giá lối sống kết hợp 
với việc quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện; cung cấp thông tin về lĩnh vực 
quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện qua mạng máy tính toàn cầu, cung cấp 
địa chỉ trang mạng tương tác gồm thông tin và các liên kết  tới lối sống khoẻ mạnh và việc 
giảm cân. 

 
 

(210) 4-2012-17504 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, xanh nõn chuối, trắng, xanh lá cây, 

đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Pháp Việt   (VN) 
Số 1181 tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng; chế phẩm làm sạch. 

 
 

(210) 4-2012-17525 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.4; A5.5.20; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá chuối non, xanh lá cây, da 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ong Trung 
Ương   (VN) 
Ngõ 68 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
580 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm từ ong mật như: mật ong nguyên chất, mật ong nghệ, sữa ong 
chúa, sáp ong.  

 
Nhóm 31: phấn hoa (vật liệu thô) 

 
 

(210) 4-2012-17577 (220) 09.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) EDUCATIONAL TESTING SERVICE 

(A New York Non-Profit Corporation)  
(US) 
Rosedale Road, Princeton, New Jersey 
08541, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phương tiện mang từ tính và phương tiện kỹ thuật số được ghi sẵn, chương trình 

vận hành trên máy tính ghi sẵn sử dụng trong việc quản lý các bài kiểm tra trình độ tiếng 
Anh cho học viên nhỏ tuổi.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm giáo dục, cụ thể là, sách, sách hướng dẫn, sách bài tập, tài liệu hướng 
dẫn nghiên cứu; bảng trả lời câu hỏi kiểm tra sử dụng trong giảng dạy, học tập và kiểm tra 
trình độ tiếng Anh; ấn phẩm dùng cho giảng dạy ngôn ngữ; sách bài tập kiểm tra; giấy 
kiểm tra sử dụng trong kiểm tra trình độ tiếng Anh; giấy kiểm tra; ấn phẩm; văn phòng 
phẩm và tài liệu học tập; tài liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc, thiết bị). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ tài liệu giảng dạy (không bao gồm thiết bị) bằng cách sử dụng 
internet cung cấp thông tin liên quan đến bán các mặt hàng băng video, đĩa video, đĩa 
than; cung cấp thông tin liên quan đến các xuất bản phẩm để làm bài kiểm tra, tài liệu 
hướng dẫn học tập và đại lý phân phối các xuất bản phẩm nói trên; dịch vụ bán lẻ hoặc 
dịch vụ bán buôn ấn phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu về tiếp thị; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng (cho người khác); sắp xếp và tiến hành khuyến mại hàng hoá; 
dịch vụ cung cấp khuyến mại; dịch vụ khuyến mại hàng hóa; dịch vụ cung cấp khuyến 
mại (cho người khác); cung cấp thông tin liên quan đến sắp xếp và tiến hành khuyến mại 
hàng hóa; sắp xếp và cung cấp thông tin về khuyến mại bán hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục cụ thể là tiến hành các khóa học và hội thảo trong lĩnh vực 
học tiếng Anh; quản lý và tính điểm kiểm tra trình độ Anh ngữ; cung cấp dịch vụ đăng ký 
kiểm  tra và báo cáo điểm số kiểm tra; phân phối (không phải mua bán) các tài liệu, thông 
tin liên quan đến kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh và quản lý kiểm tra trình độ tiếng 
Anh; dịch vụ giáo dục cụ thể là quản lý và tính điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh; lập kế 
hoạch, thực hiện kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh; thực hiện kiểm tra để xác định 
trình độ tiếng Anh; phân tích khả năng thông thạo tiếng Anh thông qua kiểm tra xác minh 
trình độ tiếng Anh; cung cấp thông tin về lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra trình độ tiếng 
Anh; dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, đồ thủ công, thể thao hoặc 
kiến thức tổng quát; sắp xếp, thực hiện và tổ chức hội thảo; cung cấp (không phải mua 
bán) ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2012-17608 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hiệp Phước V.N  
(VN) 
Tổ 4, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Tri, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tăng phô. 

 
 

(210) 4-2012-17609 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh dịch vụ địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán ôtô, xe máy; 

máy móc: máy gặt lúa, máy đập lúa, máy vắt sữa, máy nuôi ong, máy ấp trứng nuôi gia 
cầm, máy kéo sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, máy cắt cỏ, máy móc thiết bị 
phụ tùng máy dùng trong ngành dệt (máy xe, máy chải, máy dệt), máy móc thiết bị phụ 
tùng máy dùng trong ngành may (máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy thùa 
khuyết), máy móc thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành da giày, máy móc thiết bị 
phụ tùng máy dùng cho ngành dệt, may, da giày điều khiển bằng máy vi tính; thiết bị ôtô; 
mua bán thiết bị ngành in; tổ chức hội chợ và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại 
và công nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ bán đấu giá tài sản và hàng hóa, 
cung cấp các thông tin và tư vấn về giá cả thị trường của tài sản, hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ tư vấn đấu thầu; quản lý dự án đầu tư. 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là dịch vụ nhà đất; kinh doanh nhà; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng (dịch vụ bất động sản) khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch; dịch vụ lập dư 
án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư tập trung; xây 
dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp điện, công trình cấp nước; 
thi công công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao 
thông, công trình bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm 
biến thế điện, công trình công cộng và công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; dịch vụ 
trang trí nội thất và ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; giáo dục mầm non; giáo dục bậc 
tiểu học, giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông; kinh doanh khu 
vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng, các công trình giao thông 
thủy lợi; tư vấn kỹ thuật, đánh giá các công trình xây dựng; tư vấn về thiết kế công trình 
dân dụng và công nghiệp; kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, bộ 
phận công trình, chất lượng công trình. 

 
 

(210) 4-2012-17614 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HON CHUAN 
VIETNAM  (VN) 
Số 29 VSIP II, đường số 7, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIPII), 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 17: Phôi chai nhựa các loại. 
 

Nhóm 21: Chai nhựa, nắp chai nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-17621 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) 1. Đỗ Đức Minh  (VN) 

Số 12, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
2. Nguyễn Thanh Ngọc  (VN) 
Số 12, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Cho thuê và bán toà nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, kinh doanh bất 
động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vu nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán trà, dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng, cho thuê phòng, hội ghị hội thảo.  
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(210) 4-2012-17638 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CASAS DEL TOQUI S.A.   (CL) 
Fundo Santa Anita s/n Totihue, 
Requinoa, VI Regiãn, Chile 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-17639 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CASAS DEL TOQUI S.A.   (CL) 
Fundo Santa Anita s/n Totihue, 
Requinoa, VI Regiãn, Chile 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-17640 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Bích Thuỷ  (VN) 
Số nhà 88 Bế Văn Đàn, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 07: Pít tông xe máy; pít tông ô tô; xi lanh xe máy, ô tô; xéc măng động cơ xe máy 

(vòng găng xe máy); xéc măng động cơ ô tô (vòng găng ô tô). 
 
 

(210) 4-2012-17641 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.22; 2.1.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tiếp thị và phân 
phối Hoà Bình  (VN) 
352/5 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Thuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng: xử lý văn bản.  
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(210) 4-2012-17644 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.5.11; A3.5.24 
(731) SAFETY SHOES COMPANY LIMITED  

(TH) 
199/8 Village no. 3, Panthong - 
Banbueng Road, Banbueng Sub-district, 
Banbueng District, Chonburi Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; máy và thiết bị cứu hộ; quần 
áo bảo hộ để bảo vệ chống tai nạn hoặc thương tích; giày bảo hộ chuyên dụng để bảo vệ 
chống tai nạn hoặc thương tích; đồ đi chân bảo hộ chuyên dụng để bảo vệ chống lại các 
tai nạn hoặc thương tích; kính đeo bảo vệ mắt; kính đeo mắt; kính bảo hộ khi làm việc 
(kính mắt); găng tay bảo hộ để ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích; đai an toàn; mũ bảo 
hiểm; mặt nạ bảo hộ chuyên dụng; mặt nạ dưỡng khí, không dùng để hô hấp nhân tạo; 
mặt nạ bảo hộ sử dụng trong khi làm việc; lá chắn bảo vệ khi hàn; kính che mắt bảo hộ 
của thợ hàn; bộ lọc dùng cho mặt nạ dưỡng khí. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; tấm đỡ lưng (dụng cụ y tế); thắt lưng hỗ trợ (dụng cụ y tế); 
dụng cụ lấy dáy tai; thiết bị bảo vệ thính giác; dụng cụ bảo vệ tai (dụng cụ y tế); nút bịt lỗ 
tai (thiết bị bảo vệ tai); găng tay cho các mục đích y tế. 

 

Nhóm 25: Giày; giày thể thao; ủng; đế cho đồ đi chân; đế giày; áo khoác ngoài; mũ; cái 
chụp tai (trang phục); găng tay (quán áo); mũ trùm (quần áo). 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ an toàn để ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích. 
 
 

(210) 4-2012-17665 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen 
(731) XU FEI  (CN) 

1001room, Building No 2, HuaRun 
Plaza, XinHu 1 Road, HuiCheng District, 
Huizhou City, GuangDong Province, 
China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ đổi nguồn điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn điện; đèn LED (thiết bị chiếu sáng); đèn chiếu ánh 
sáng từ trên xuống (đèn downlight); đèn pha; đèn com-pắc (compact); đèn ha-lo-gen; đèn 
huỳnh quang; đèn trần; đèn lắp dưới mặt đất; đèn lắp dưới nước; đèn thả; đèn lắp trên 
tường; đèn soi tranh; đèn dây; đèn chiếu sáng ở vườn; đèn chiếu sáng ngoài trời; đèn 
đường; đèn tán quang; đèn rọi; đèn lắp ở thanh ray; đèn lắp ở gương; thanh ray dùng để 
lắp đèn. 
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(210) 4-2012-17688 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) PLENUS CO., LTD.   (JP) 

19-21, Kamimuta 1-Chome, Hakata-Ku, 
Fukuoka, 812-8580 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống; quán 

cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê dụng 
cụ nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, bộ đồ uống bằng thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2012-17750 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ánh Thy  (VN) 
64 Lò Lu, khu phố Phước Hiệp, phường 
Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 40: May trang phục, may quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-17769 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.22; A5.5.20 
(731) NISHIMATSUYA CHAIN CO., LTD.  

(JP) 
266-1, Sho, Shikito-cho, Himeji-shi, 
Hyogo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng để bao gói dùng khi đi mua sắm; túi giấy để bao gói 
khi đi mua sắm; túi nhựa (nhựa dẻo) dùng để bọc quà; túi giấy dùng để bọc quà; nhựa dẻo 
dùng để bao gói; giấy dùng để bao gói; khăn giấy; văn phòng phẩm và tài liệu học tập 
(không bao gồm máy móc); sách ghi nhớ bỏ túi; thiếp giấy để ghi tin nhắn; giấy vệ sinh; 
khăn lau tay vệ sinh bằng giấy; giấy vệ sinh dạng tấm; khăn lau tay khổ lớn làm bằng 
giấy; khăn tay làm bằng giấy; miếng dán trang trí (văn phòng phẩm); tập anbom; giá đỡ 
ảnh; sách; miếng dán [văn phòng phẩm]; túi rác bằng nhựa dẻo để đựng tã giấy dùng 
trong gia đình; túi rác làm bằng giấy dùng một lần để đựng tã; bìa bọc sách vở; hộp đựng 
sách vở (bằng bìa cứng hoặc giấy); hộp quà làm bằng bìa cứng hoặc giấy; bìa để in hình 
bàn tay và bàn chân; nhật ký chăm sóc trẻ em. 
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(210) 4-2012-17770 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.5.1; A5.5.20; 1.15.23; 15.7.1; A3.5.24 
(731) NISHIMATSUYA CHAIN CO., LTD.  

(JP) 
266-1, Sho, Shikito-cho, Himeji-shi, 
Hyogo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng để bao gói khi đi mua sắm; túi giấy dùng khi đi mua 
sắm; túi nhựa (nhựa dẻo) dùng để bọc quà; túi giấy dùng để bọc quà; chất dẻo dùng để 
bao gói; giấy dùng để bao gói; khăn giấy; văn phòng phẩm và tài liệu học tập (không bao 
gồm máy móc); sách ghi nhớ bỏ túi; thiếp giấy để ghi tin nhắn; giấy vệ sinh; khăn lau tay 
vệ sinh; giấy vệ sinh dạng tấm; khăn lau tay khổ lớn làm bằng giấy; khăn tay làm bằng 
giấy; miếng dán trang trí; tập anbom; giá đỡ ảnh; sách; miếng dán [văn phòng phẩm]; túi 
rác bằng nhựa dẻo để dựng tã giấy dùng trong gia đình; thùng rác làm bằng giấy dùng 
một lần để đựng tã; bìa bọc sách vở; hộp đựng sách vở; hộp quà làm bằng bìa cứng hoặc 
giấy; bìa để in hình bàn tay và bàn chân; nhật ký chăm sóc trẻ em. 

 

(210) 4-2012-17771 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 
cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; gờ (viền) 
mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim 
loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
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người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán các sản phẩm kim loại và phi kim loại và vật liệu 
xây dựng, qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý dữ kiện trên 
máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học; dịch vụ gia công: đai 
kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu 
của khách hàng; dịch vụ xử lý vật liệu: đai kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và 
vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ mạ, đánh bóng, 
mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) vác sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần 
cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy 
tính. 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 

cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; gờ (viền) 
mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim 
loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán các sản phẩm kim loại và phi kim loại và vật liệu 
xây dựng, qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý dữ kiện trên 
máy tính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học; dịch vụ gia công: đai 
kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu 
của khách hàng; dịch vụ xử lý vật liệu: đai kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và 
vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ mạ, đánh bóng, 
mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) vác sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm máy 
tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 
cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
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thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; gờ (viền) 
mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim 
loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán các sản phẩm kim loại và phi kim loại và vật liệu 
xây dựng, qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý dữ kiện trên 
máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học; dịch vụ gia công: đai 
kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu 
của khách hàng; dịch vụ xử lý vật liệu: đai kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và 
vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ mạ, đánh bóng, 
mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) vác sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm máy 
tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 
cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; gờ (viền) 
mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim 
loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán các sản phẩm kim loại và phi kim loại và vật liệu 
xây dựng, qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý dữ kiện trên 
máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học; dịch vụ gia công: đai 
kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu 
của khách hàng; dịch vụ xử lý vật liệu: đai kim loại, cuộn dây kim loại, tấm kim loại và 
vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ mạ, đánh bóng, 
mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) vác sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần 
cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy 
tính. 
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(210) 4-2012-17790 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FD MANAGEMENT, INC.  (US) 
200 First Stamford Place, Stamford, 
Connecticut 06902, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm có mùi thơm dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là: nước hoa đậm 
đặc với hàm lượng tinh dầu từ 20-40% (perfume), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 12-
20% (eau de parfum), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 5-12% (eau de toilette), nước 
hoa với hàm lượng tinh dầu từ 2-4% (eau de cologne), nước hoa cologne và nước xịt thơm 
toàn thân; sữa dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); sữa dưỡng thể có mùi thơm, kem 
tẩy tế bào chết dùng cho chân và cơ thể; nước hoa xoa mặt sau khi cạo râu; phấn thơm 
dùng cho cơ thể; kem dưỡng da tay, kem dưỡng da chân, kem dưỡng da dùng cho mặt và 
cơ thể; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi (mỹ phẩm); gel dưỡng thể, sữa tắm dạng 
gel dùng cho tắm bồn và sữa tắm dạng gel dùng cho tắm vòi sen. 

 
 

(210) 4-2012-17791 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FD MANAGEMENT, INC.   (US) 
200 First Stamford Place, Stamford, 
Connecticut 06902, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm có mùi thơm dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là nước hoa đậm đặc 

với hàm lượng tình dầu từ 20-40% (perfume), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 12-20% 
(eau de parfum), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 5-12% (eau de toilette), nước hoa 
với hàm lượng tinh dầu từ 2-4% (eau de cologne), nước hoa cologne và nước xịt thơm 
toàn thân, sữa dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm), sữa dưỡng thể có mùi thơm, kem 
tẩy tế bào chết dùng cho chân và cơ thể, nước hoa xoa mặt sau khi cạo râu; phấn thơm 
dùng cho cơ thể, kem dưỡng da tay, kem dưỡng da chân, kem dưỡng da dùng cho mặt và 
cơ thể chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi (mỹ phẩm), gel dưỡng thể, sữa tắm dạng gel 
dùng cho tắm bồn và sữa tắm dạng gel dùng cho tắm vòi sen. 

 
 

(210) 4-2012-17800 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 24.15.21 
(731) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY  

(US) 
1145 17th street, N.W., Washington, 
D.C. 20036, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ứng dụng cho điện thoại di động, máy vi tính, máy tính 
cầm tay, máy tính cầm tay chủ yếu dùng để truy cập internet (netbooks), máy tính bảng 
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(tablets), thiết bị điện tử nghe nhạc và xem viđêô cầm tay, cụ thể là phần mềm sử dụng để 
phân phối các tệp tin hình ảnh, âm thanh, và các nội dung đa phương tiện kỹ thuật số; 
phim và các chương trình truyền hình có thể tải xuống được cung cấp thông qua dịch vụ 
xem theo yêu cầu. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình ảnh, và dữ liệu nghe nhìn bằng 
giao thức theo dòng (stream) thông qua mạng máy vi tính toàn cầu; dịch vụ phát thanh và 
truyền hình thông qua mạng internet; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ xem phim và chương trình truyền hình không 
tải xuống được theo yêu cầu; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động 
văn hóa; dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí bằng chương trình 
truyền hình, phim điện ảnh, viđêô, chương trình truyền thông internet (webcast) và hình 
ảnh đang diễn ra thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp bản đồ trực tuyến chỉ dẫn 
địa điểm cùng biểu thời gian và nội dung chương trình dùng cho mục đích tiến hành các 
hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục và giải trí đang diễn ra. 

 
 

(210) 4-2012-17826 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, vàng, nâu, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-17849 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DV TM KT MMP   (VN) 
312/12 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo vệ màn hình và vỏ máy công nghệ nano, chất phủ kính công nghệ 

nano, chất phủ bề mặt công nghệ nano (tất cả đều là chất phủ bề mặt như sơn hoặc dầu 
bóng). 
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(210) 4-2012-17865 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH INOX Gia Hưng  
(VN) 
Số 68, TT27/7 Trung Kính, Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn inôc, ống bằng kim loại.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông 
gió, cấp nước, thiết bị làm sạch nước (bình lọc nước). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu thép không gỉ.  

 
 

(210) 4-2012-17885 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.11.13; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, vàng cam, vàng tươi, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ thương mại Hải Dương  
(VN) 
Số A5 tổ 56, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

nước khoáng; nước; nước suối.  
 
 

(210) 4-2012-17886 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, vàng cam, vàng tươi, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ thương mại Hải Dương  
(VN) 
Số A5 tổ 56, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

nước khoáng; nước; nước suối.  
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(210) 4-2012-17887 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.11.13; 25.12.1 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, vàng cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ thương mại Hải Dương  
(VN) 
Số A5 tổ 56, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 
nước khoáng; nước; nước suối.  

 
 

(210) 4-2012-17968 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ân Nam 
MANDARIN  (VN) 
288 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: hàng trang trí nội ngoại thất, thực phẩm.  
 

Nhóm 36: Tư vấn dịch vụ bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, 
quản lý bất động sản, dịch vụ làm tài chính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng, dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ 
quầy rượu, tiệm cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-17969 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.2; A2.5.18; 25.1.6; 8.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kem Hà Nội  
(VN) 
P03 nhà VP công ty TNHH Anh Đào, 
KCN Phú Diễn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 
 

(210) 4-2012-17974 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; hộp đựng các, thiếp, thẻ bằng da hoặc giả da; ba lô; ví không 
bằng kim loại quý; túi xách tay; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); bộ da lông thú nhân tạo; «.  

 
 

(210) 4-2012-17975 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; váy; áo len dài tay; áo choàng ngoài; quần áo; quần của trẻ em; quần 

áo bơi; áo mưa; váy khiêu vũ; giày dùng để chạy; dép; quần áo lót; mũ; bít tất ngắn cổ; 
găng tay (trang phục); quần áo ngủ; áo ngủ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày 
dép; váy trong. 

 
 

(210) 4-2012-17976 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng 

hàng ngày, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến văn phòng phẩm, dịch 
vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến đồ dùng cho giường, dịch vụ xúc tiến 
bán hàng cho người khác liên quan đến đồ chơi, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác 
liên quan đến đồng hồ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến quần áo, 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến túi; dịch vụ xúc tiến bán hàng 
cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng hàng ngày qua mạng internet; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách 
sạn. 

 
 

(210) 4-2012-17977 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 
19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; hộp đựng các, thiếp, thẻ bằng da hoặc giả da; ba lô; ví không 
bằng kim loại quý; túi xách tay; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); bộ da lông thú nhân tạo; «.  

 
 

(210) 4-2012-17978 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 
19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; váy; áo len dài tay; áo choàng ngoài; quần áo; quần của trẻ em; quần 
áo bơi; áo mưa; váy khiêu vũ; giày dùng để chạy; dép; quần áo lót; mũ; bít tất ngắn cổ; 
găng tay (trang phục); quần áo ngủ; áo ngủ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày 
dép; váy trong. 

 
 

(210) 4-2012-17979 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 
19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng 
hàng ngày, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến văn phòng phẩm, dịch 
vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến đồ dùng cho giường, dịch vụ xúc tiến 
bán hàng cho người khác liên quan đến đồ chơi, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác 
liên quan đến đồng hồ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến quần áo, 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến túi; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho 
người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng hàng ngày qua mạng internet; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-17990 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 
19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; váy; áo len dài tay; áo choàng ngoài; quần áo; quần của trẻ em; quần 
áo bơi; áo mưa; váy khiêu vũ; giày dùng để chạy; dép; quần áo lót; mũ; bít tất ngắn cổ; 
găng tay (trang phục); quần áo ngủ; áo ngủ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày 
dép; váy trong.  
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(210) 4-2012-17991 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; hộp đựng các, thiếp, thẻ bằng da hoặc giả da; ba lô; ví không 

bằng kim loại quý; túi xách tay; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); bộ da lông thú nhân tạo; «.  

 
 

(210) 4-2012-17992 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Vật liệu giả da; hộp đựng các, thiếp, thẻ bằng da hoặc giả da; ba lô; ví không 

bằng kim loại quý; túi xách tay; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); bộ da lông thú nhân tạo; «.  

 
 

(210) 4-2012-17993 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng 

hàng ngày, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến văn phòng phẩm, dịch 
vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến đồ dùng cho giường, dịch vụ xúc tiến 
bán hàng cho người khác liên quan đến đồ chơi, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác 
liên quan đến đồng hồ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến quần áo, 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến túi; dịch vụ xúc tiến bán hàng 
cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng hàng ngày qua mạng internet; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách 
sạn.  
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(210) 4-2012-17994 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED    (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng 

hàng ngày, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến văn phòng phẩm, dịch 
vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến đồ dùng cho giường, dịch vụ xúc tiến 
bán hàng cho người khác liên quan đến đồ chơi, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác 
liên quan đến đồng hồ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến quần áo, 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến túi; dịch vụ xúc tiến bán hàng 
cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng hàng ngày qua mạng internet; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách 
sạn. 

 
 

(210) 4-2012-17995 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 

19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; hộp đựng các, thiếp, thẻ bằng da hoặc giả da; ba lô; ví không 

bằng kim loại quý; túi xách tay; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); bộ da lông thú nhân tạo; «. 

 
 

(210) 4-2012-17996 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 

19-8 Changieon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; váy; áo len dài tay; áo choàng ngoài; quần áo; quần của trẻ em; quần 

áo bơi; áo mưa; váy khiêu vũ; giày dùng để chạy; dép; quần áo lót; mũ; bít tất ngắn cổ; 
găng tay (trang phục); quần áo ngủ; áo ngủ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày 
dép; váy trong. 
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(210) 4-2012-17997 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E.LAND WORLD LIMITED   (KR) 
19-8 Changieon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng 
hàng ngày, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến văn phòng phẩm, dịch 
vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến đồ dùng cho giường, dịch vụ xúc tiến 
bán hàng cho người khác liên quan đến đồ chơi, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác 
liên quan đến đồng hồ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến quần áo, 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác liên quan đến túi; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho 
người khác liên quan đến hàng hóa sử dụng hàng ngày qua mạng internet; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-18049 (220) 15.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi, đỏ nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Hưng  (VN) 
Tổ 24 khu vực 4, phường Thị Nại, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, đồ chơi cờ tướng bằng chất liệu gỗ. 
 
 

(210) 4-2012-18108 (220) 16.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Chuyên  (VN) 
62 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh: mua bán gọng kính, mắt kính cũ các loại; quản 
lý giao dịch: mua bán gọng kính, mắt kính cũ các loại. 

 
 

(210) 4-2012-18109 (220) 16.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Chuyên   (VN) 
62 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh: mua bán gọng kính, mắt kính cũ các loại; quản 
lý giao dịch: mua bán gọng kính, mắt kính cũ các loại. 
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(210) 4-2012-18116 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 2.9.1; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Anh   (VN) 
Số 34 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao hoặc sôcôla, kem 

ăn; chè (trà), bánh; bánh mứt kẹo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: lương thực, thực phẩm, thực phẩm dinh 
dưỡng, đồ uống, hàng tiêu dùng (mỹ phẩm, thời trang).  

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện), 
quầy rượu (quán bar), nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-18119 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.3.1; A25.3.3; 26.2.7 
(731) ARCOR S.A.I.C.   (AR) 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, 
Province of Cordoba, Republic of 
Argentina  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, đá lạnh (ăn được); mật ong, 
nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh 
(kem ăn) nước sốt hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-18169 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) THAKSIN-SUU BEVERAGE CO., 

LTD.   (TH) 
2539 Imperial World Ladprao, 4th Floor, 
Klongchaoklunsign, Wangthonlang, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2012-18205 (220) 17.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 15.7.1; A1.1.5 
(591) Trắng, vàng, vàng đậm, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội Doanh 
Nhân  (VN) 
349 Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh quảng cáo; hoạt 
động văn phòng, bao gồm: lập các thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp tài liệu, xử lý văn 
bản. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-18299 (220) 17.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tèo 

Phan  (VN) 
Tổ 10, ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-18323 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.11.12; 2.5.6; A2.5.23; 
26.4.2; A26.4.6; 26.13.25 

(591) Xanh, vàng, trắng, hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kiều 
Phương Anh   (VN) 
Số 4, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, hàng thời trang 
(quần áo; giày dép, đồ đội đầu, túi xách), hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị sưởi ấm, thiết bị làm lạnh; đồ trang sức, đồ chơi, ti vi, tủ lạnh, điện 
thoại, bánh kẹo, thuốc lá, rượu, bia, đồ uống không cồn.  
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(210) 4-2012-18341 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.25; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh tím, xanh ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - kỹ thuật Kiến Gia 
Huy   (VN) 
17/175A Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  

 
 

(210) 4-2012-18377 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.5.3 
(731) Công ty cổ phần Bkav   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2012-18378 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bkav  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2012-18390 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long đậm, xanh cửu long nhạt 
(731) Công ty TNHH thủy hải sản 

Hưng Lợi Phát   (VN) 
245/2/1A Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); chế phẩm sinh học xử lý môi trường 
nước; hóa chất cơ bản.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y và thuỷ sản; chất phụ gia cho 
thức ăn gia súc và gia cầm.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy sản; con giống vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-18443 (220) 21.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A12.1.9; A12.1.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khải Hồng  (VN) 
ấp Hoà Lân 2, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ quần áo; bàn dùng cho gia đình và bàn dùng cho văn phòng; ghế 

văn phòng và ghế dùng cho gia đình; tủ và bàn trang điểm; giá sách; tủ đựng giày dép; 
ghế sofa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và phân phối đồ gỗ và các dụng cụ gia đình, cụ thể là: 
bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-18468 (220) 21.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) T1202559H 28.02.2012 SG 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) CITY HILL CO., LTD. (KABUSHIKI 

KAISHA CITY HILL)   (JP) 
4F Honmachi Taihei Building, 5-9, 
Bakuroumachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0059, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay khổ lớn; va-li xách tay; ba lô; túi xách tay dạng hộp; túi đeo vai; 
va li; túi xách có gắn con lăn; ví đựng chìa khóa làm bằng da; ví đựng chìa khóa; đai lưng 
làm bằng da thuộc; túi đựng quần áo khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ví đựng 
mỹ phẩm (rỗng); túi nhỏ và túi làm bằng da thuộc để bao gói; ví; ví dạng túi; ví đựng tiền 
xu; ví có gắn móc kim loại thường để treo chìa khóa; khung của túi xách tay; cặp đựng tài 
liệu; túi xách hành lý; ví đựng danh thiếp; túi xách khi đi mua sắm; ô (dù có thể rút ngắn 
lại; bao đựng ô (dù); dây đai làm bằng da thuộc; da lông thú.    

 

Nhóm 25: áo choàng; áo bành tô; áo khoác có thể đi mưa; áo choàng không tay; áo phao 
có mũ trùm (trang phục); áo dạng khăn; áo vét [quần áo]; áo chui đầu; áo bludông; áo 
ghi-lê; bộ quần áo vét; áo khoác không tay [quần áo], áo khoác ngoài; áo mưa; áo paca 
(áo da có mũ trùm đầu); áo cánh; áo mặc; áo chẽn; áo sơ mi không tay; áo sơ mi; áo 
phông nam; áo sơ mi nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi thể thao; áo len; áo len dài; áo váy; váy; 
quần dài; quần bò nam; quần ngố của nam; quần ngắn; quần len; quần tây nam; quần yếm 
của nam; quần ống rộng của nữ; váy ngắn; áo thân dài có thể mặc như váy; quần dài ống 
rộng; váy quây; váy xếp li; váy yếm; áo nịt ngoài; yếm; quần lót; quần đùi; quần sịp; áo 
lót của nam; áo lót của nữ; váy trong [quần áo lót]; chân váy xếp li; quần đùi nịt bụng cho 
nữ; áo nịt ngực [áo lót]; bộ lót áo liền quán [quần áo]; áo choàng ngủ; váy ngủ bằng 
satanh; bộ đồ ngủ; áo choàng tắm; bộ đồ bơi; bộ đồ tắm; mũ tắm; tất; quần bó; ghệt mắt 
cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, không dùng cho các môn thể thao; quần bó 
quàng tới bàn chân; tất hở ngón và tất hở gót; tất dài; quần tất; tất da chân; quần để giữ 
ấm chân; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; khăn choàng; 
khăn choàng rộng; cà vạt; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; khăn choàng bằng 
lông thú [trang phục]; bịt tai [trang phục]; ca vát; băng đô đội đầu, mũ; nón; mũ len; mũ 
nồi; cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt lưng 
[trang phục]; dải đeo để giữ tất (trang phục); nịt bít tất; dây đeo quần; dây nịt đeo để giữ 
tất ngắn; giày mũi nhọn; giày đế cao su; dép xăng đan; dép đế mỏng [giày dép]; giày múa 
ba lê; giày thể thao [giày dép]; giày đi bộ dành cho nam; giày ống nhẹ; bốt ngắn; giày ống 
ngắn; bốt cao cổ; giày đi trên bãi biển; giày bãi biển; giày có đế nâng chiều cao; giày đi 
với lễ phục; giày đế bằng của nam. 
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(731) CITY HILL CO., LTD. (KABUSHIKI 

KAISHA CITY HILL)    (JP) 
4F Honmachi Taihei Building, 5-9, 
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Osaka-shi, Osaka 541-0059, Japan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay khổ lớn; va-li xách tay; ba lô; túi xách tay dạng hộp; túi đeo vai; 
va li; túi xách có gắn con lăn; ví đựng chìa khóa làm bằng da; ví đựng chìa khóa; đai lưng 
làm bằng da thuộc; túi đựng quần áo khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ví đựng 
mỹ phẩm (rỗng); túi nhỏ và túi làm bằng da thuộc để bao gói; ví; ví dạng túi; ví đựng tiền 
xu; ví có gắn móc kim loại thường để treo chìa khóa; khung của túi xách tay; cặp đựng tài 
liệu; túi xách hành lý; ví đựng danh thiếp; túi xách khi đi mua sắm; ô (dù có thể rút ngắn 
lại; bao đựng ô (dù); đây đai làm bằng da thuộc; da lông thú.     
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Nhóm 25: áo choàng; áo bành tô; áo khoác có thể đi mưa; áo choàng không tay; áo phao 
có mũ trùm (trang phục); áo dạng khăn; áo vét [quần áo]; áo chui đầu; áo bludông; áo 
ghi-lê; bộ quần áo vét; áo khoác không tay [quần áo], áo khoác ngoài; áo mưa; áo paca 
(áo da có mũ trùm đầu); áo cánh; áo mặc; áo chẽn; áo sơ mi không tay; áo sơ mi; áo 
phông nam; áo sơ mi nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi thể thao; áo len; áo len dài; áo váy; váy; 
quần dài; quần bò nam; quần ngố của nam; quần ngắn; quần len; quần tây nam; quần yếm 
của nam; quần ống rộng của nữ; váy ngắn; áo thân dài có thể mặc như váy; quần dài ống 
rộng; váy quây; váy xếp li; váy yếm; áo nịt ngoài; yếm; quần lót; quần đùi; quần sịp; áo 
lót của nam; áo lót của nữ; váy trong [quần áo lót]; chân váy xếp li; quần đùi nịt bụng cho 
nữ; áo nịt ngực [áo lót]; bộ lót áo liền quán [quần áo]; áo choàng ngủ; váy ngủ bằng 
satanh; bộ đồ ngủ; áo choàng tắm; bộ đồ bơi; bộ đồ tắm; mũ tắm; tất; quần bó; ghệt mắt 
cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, không dùng cho các môn thể thao; quần bó 
quàng tới bàn chân; tất hở ngón và tất hở gót; tất dài; quần tất; tất da chân; quần để giữ 
ấm chân; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; khăn choàng; 
khăn choàng rộng; cà vạt; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; khăn choàng bằng 
lông thú [trang phục]; bịt tai [trang phục]; ca vát; băng đô đội đầu, mũ; nón; mũ len; mũ 
nồi; cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt lưng 
[trang phục]; dải đeo để giữ tất (trang phục); nịt bít tất; dây đeo quần; dây nịt đeo để giữ 
tất ngắn; giày mũi nhọn; giày đế cao su; dép xăng đan; dép đế mỏng [giày dép]; giày múa 
ba lê; giày thể thao [giày dép]; giày đi bộ dành cho nam; giày ống nhẹ; bốt ngắn; giày ống 
ngắn; bốt cao cổ; giày đi trên bãi biển; giày bãi biển; giày có đế nâng chiều cao; giày đi 
với lễ phục; giày đế bằng của nam. 
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay khổ lớn; va-li xách tay; ba lô; túi xách tay dạng hộp; túi đeo vai; 
va li; túi xách có gắn con lăn; ví đựng chìa khóa làm bằng da; ví đựng chìa khóa; đai lưng 
làm bằng da thuộc; túi đựng quần áo khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ví đựng 
mỹ phẩm (rỗng); túi nhỏ và túi làm bằng da thuộc để bao gói; ví; ví dạng túi; ví đựng tiền 
xu; ví có gắn móc kim loại thường để treo chìa khóa; khung của túi xách tay; cặp đựng tài 
liệu; túi xách hành lý; ví đựng danh thiếp; túi xách khi đi mua sắm; ô (dù có thể rút ngắn 
lại; bao đựng ô (dù); đây đai làm bằng da thuộc; da lông thú.     

 

Nhóm 25: áo choàng; áo bành tô; áo khoác có thể đi mưa; áo choàng không tay; áo phao 
có mũ trùm (trang phục); áo dạng khăn; áo vét [quần áo]; áo chui đầu; áo bludông; áo 
ghi-lê; bộ quần áo vét; áo khoác không tay [quần áo], áo khoác ngoài; áo mưa; áo paca 
(áo da có mũ trùm đầu); áo cánh; áo mặc; áo chẽn; áo sơ mi không tay; áo sơ mi; áo 
phông nam; áo sơ mi nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi thể thao; áo len; áo len dài; áo váy; váy; 
quần dài; quần bò nam; quần ngố của nam; quần ngắn; quần len; quần tây nam; quần yếm 
của nam; quần ống rộng của nữ; váy ngắn; áo thân dài có thể mặc như váy; quần dài ống 
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rộng; váy quây; váy xếp li; váy yếm; áo nịt ngoài; yếm; quần lót; quần đùi; quần sịp; áo 
lót của nam; áo lót của nữ; váy trong [quần áo lót]; chân váy xếp li; quần đùi nịt bụng cho 
nữ; áo nịt ngực [áo lót]; bộ lót áo liền quán [quần áo]; áo choàng ngủ; váy ngủ bằng 
satanh; bộ đồ ngủ; áo choàng tắm; bộ đồ bơi; bộ đồ tắm; mũ tắm; tất; quần bó; ghệt mắt 
cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, không dùng cho các môn thể thao; quần bó 
quàng tới bàn chân; tất hở ngón và tất hở gót; tất dài; quần tất; tất da chân; quần để giữ 
ấm chân; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; khăn choàng; 
khăn choàng rộng; cà vạt; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; khăn choàng bằng 
lông thú [trang phục]; bịt tai [trang phục]; ca vát; băng đô đội đầu, mũ; nón; mũ len; mũ 
nồi; cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt lưng 
[trang phục]; dải đeo để giữ tất (trang phục); nịt bít tất; dây đeo quần; dây nịt đeo để giữ 
tất ngắn; giày mũi nhọn; giày đế cao su; dép xăng đan; dép đế mỏng [giày dép]; giày múa 
ba lê; giày thể thao [giày dép]; giày đi bộ dành cho nam; giày ống nhẹ; bốt ngắn; giày ống 
ngắn; bốt cao cổ; giày đi trên bãi biển; giày bãi biển; giày có đế nâng chiều cao; giày đi 
với lễ phục; giày đế bằng của nam. 
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(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay khổ lớn; va-li xách tay; ba lô; túi xách tay dạng hộp; túi đeo vai; 
va li; túi xách có gắn con lăn; ví đựng chìa khóa làm bằng da; ví đựng chìa khóa; đai lưng 
làm bằng da thuộc; túi đựng quần áo khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ví đựng 
mỹ phẩm (rỗng); túi nhỏ và túi làm bằng da thuộc để bao gói; ví; ví dạng túi; ví đựng tiền 
xu; ví có gắn móc kim loại thường để treo chìa khóa; khung của túi xách tay; cặp đựng tài 
liệu; túi xách hành lý; ví đựng danh thiếp; túi xách khi đi mua sắm; ô (dù có thể rút ngắn 
lại; bao đựng ô (dù); đây đai làm bằng da thuộc; da lông thú. 

 

Nhóm 25: áo choàng; áo bành tô; áo khoác có thể đi mưa; áo choàng không tay; áo phao 
có mũ trùm (trang phục); áo dạng khăn; áo vét [quần áo]; áo chui đầu; áo bludông; áo 
ghi-lê; bộ quần áo vét; áo khoác không tay [quần áo], áo khoác ngoài; áo mưa; áo paca 
(áo da có mũ trùm đầu); áo cánh; áo mặc; áo chẽn; áo sơ mi không tay; áo sơ mi; áo 
phông nam; áo sơ mi nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi thể thao; áo len; áo len dài; áo váy; váy; 
quần dài; quần bò nam; quần ngố của nam; quần ngắn; quần len; quần tây nam; quần yếm 
của nam; quần ống rộng của nữ; váy ngắn; áo thân dài có thể mặc như váy; quần dài ống 
rộng; váy quây; váy xếp li; váy yếm; áo nịt ngoài; yếm; quần lót; quần đùi; quần sịp; áo 
lót của nam; áo lót của nữ; váy trong [quần áo lót]; chân váy xếp li; quần đùi nịt bụng cho 
nữ; áo nịt ngực [áo lót]; bộ lót áo liền quán [quần áo]; áo choàng ngủ; váy ngủ bằng 
satanh; bộ đồ ngủ; áo choàng tắm; bộ đồ bơi; bộ đồ tắm; mũ tắm; tất; quần bó; ghệt mắt 
cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, không dùng cho các môn thể thao; quần bó 
quàng tới bàn chân; tất hở ngón và tất hở gót; tất dài; quần tất; tất da chân; quần để giữ 
ấm chân; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; khăn choàng; 
khăn choàng rộng; cà vạt; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; khăn choàng bằng 
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lông thú [trang phục]; bịt tai [trang phục]; ca vát; băng đô đội đầu, mũ; nón; mũ len; mũ 
nồi; cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt lưng 
[trang phục]; dải đeo để giữ tất (trang phục); nịt bít tất; dây đeo quần; dây nịt đeo để giữ 
tất ngắn; giày mũi nhọn; giày đế cao su; dép xăng đan; dép đế mỏng [giày dép]; giày múa 
ba lê; giày thể thao [giày dép]; giày đi bộ dành cho nam; giày ống nhẹ; bốt ngắn; giày ống 
ngắn; bốt cao cổ; giày đi trên bãi biển; giày bãi biển; giày có đế nâng chiều cao; giày đi 
với lễ phục; giày đế bằng của nam. 
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay khổ lớn; va-li xách tay; ba lô; túi xách tay dạng hộp; túi đeo vai; 
va li; túi xách có gắn con lăn; ví đựng chìa khóa làm bằng da; ví đựng chìa khóa; đai lưng 
làm bằng da thuộc; túi đựng quần áo khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ví đựng 
mỹ phẩm (rỗng); túi nhỏ và túi làm bằng da thuộc để bao gói; ví; ví dạng túi; ví đựng tiền 
xu; ví có gắn móc kim loại thường để treo chìa khóa; khung của túi xách tay; cặp đựng tài 
liệu; túi xách hành lý; ví đựng danh thiếp; túi xách khi đi mua sắm; ô (dù có thể rút ngắn 
lại; bao đựng ô (dù); đây đai làm bằng da thuộc; da lông thú. 

 

Nhóm 25: áo choàng; áo bành tô; áo khoác có thể đi mưa; áo choàng không tay; áo phao 
có mũ trùm (trang phục); áo dạng khăn; áo vét [quần áo]; áo chui đầu; áo bludông; áo 
ghi-lê; bộ quần áo vét; áo khoác không tay [quần áo], áo khoác ngoài; áo mưa; áo paca 
(áo da có mũ trùm đầu); áo cánh; áo mặc; áo chẽn; áo sơ mi không tay; áo sơ mi; áo 
phông nam; áo sơ mi nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi thể thao; áo len; áo len dài; áo váy; váy; 
quần dài; quần bò nam; quần ngố của nam; quần ngắn; quần len; quần tây nam; quần yếm 
của nam; quần ống rộng của nữ; váy ngắn; áo thân dài có thể mặc như váy; quần dài ống 
rộng; váy quây; váy xếp li; váy yếm; áo nịt ngoài; yếm; quần lót; quần đùi; quần sịp; áo 
lót của nam; áo lót của nữ; váy trong [quần áo lót]; chân váy xếp li; quần đùi nịt bụng cho 
nữ; áo nịt ngực [áo lót]; bộ lót áo liền quán [quần áo]; áo choàng ngủ; váy ngủ bằng 
satanh; bộ đồ ngủ; áo choàng tắm; bộ đồ bơi; bộ đồ tắm; mũ tắm; tất; quần bó; ghệt mắt 
cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, không dùng cho các môn thể thao; quần bó 
quàng tới bàn chân; tất hở ngón và tất hở gót; tất dài; quần tất; tất da chân; quần để giữ 
ấm chân; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; khăn choàng; 
khăn choàng rộng; cà vạt; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; khăn choàng bằng 
lông thú [trang phục]; bịt tai [trang phục]; ca vát; băng đô đội đầu, mũ; nón; mũ len; mũ 
nồi; cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt lưng 
[trang phục]; dải đeo để giữ tất (trang phục); nịt bít tất; dây đeo quần; dây nịt đeo để giữ 
tất ngắn; giày mũi nhọn; giày đế cao su; dép xăng đan; dép đế mỏng [giày dép]; giày múa 
ba lê; giày thể thao [giày dép]; giày đi bộ dành cho nam; giày ống nhẹ; bốt ngắn; giày ống 
ngắn; bốt cao cổ; giày đi trên bãi biển; giày bãi biển; giày có đế nâng chiều cao; giày đi 
với lễ phục; giày đế bằng của nam. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
608 

(210) 4-2012-18524 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
thuê tàu biển Việt Nam 
(VITRANSCHART JSC)   (VN) 
428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu lao động; mua bán phương tiện, thiết bị, phụ tùng ngành vận 
tải biển, vật tư, hóa chất, sơn phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển; mua bán nguyên 
vật liệu ngành xây dựng; đại lý kinh doanh xăng dầu; bán buôn nông lâm sản nguyên liệu.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.   
 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải biển; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa 
bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cung ứng tàu 
biển; cho thuê kho, bãi công-ten-nơ; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải biển; 
môi giới thuê tàu thuyền; dịch vụ giao nhận hàng hoá.  

 

Nhóm 41: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên.  
 
 

(210) 4-2012-18537 (220) 22.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 22.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào Tân 
Đông Dương  (VN) 
368 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2012-18574 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.5 
(731) REVLON CONSUMER PRODUCTS 

CORPORATION  (US) 
237 Park Avenue, New York, Ny 10017, 
United States Of America  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, cọ rửa và 
mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm và đồ trang điểm, mỹ phẩm chăm sóc 
da (không dùng cho mục đích y tế), kem làm trắng da (mỹ phẩm); nước xức tóc, kem 
đánh răng. 
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(210) 4-2012-18609 (220) 22.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.3.1; A25.3.3; A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Khánh Linh   (VN) 
Số 27 đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trãi, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-18628 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.9.1; 21.3.1; A26.11.12; 5.3.11; 
A5.3.13; 5.3.16 

(591) Xám bạc, xám đen, vàng, xanh lá, xanh 
dương đậm, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
MeKong  (VN) 
Xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý sân gôn. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng sân gôn; bảo trì bảo dưỡng sân gôn.  
 

Nhóm 39: Du lịch sinh thái. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn; dịch vụ hồ bơi.  
 

Nhóm 42: Thiết kế sân gôn. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-18661 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Đào Ngọc Bảo  (VN) 
Số 141P Trương Định, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức 

năng. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc thực vật: chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-18662 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

khách sạn Hải Đăng  (VN) 
Số 19 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ xoa bóp mát xa; 
vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.  

 

Nhóm 45: Tổ chức nghi lễ cưới. 
 
 

(210) 4-2012-18699 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; A8.1.16 
(591) Nâu, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phương 

Chi  (VN) 
416 Lê Văn Việt, khu phố 6, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh kem, bánh bao; bánh trung thu; cà phê; sô cô la.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, bánh kem, bánh bao, bánh trung thu, cà phê, sô cô la.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2012-18701 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.11; A17.5.7 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, cam, đỏ, hồng, 

xanh dương sẫm, xanh lá cây 
(731) Viện Khoa học Đo đạc và Bản 

đồ  (VN) 
479 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo sau đại học về lĩnh vực đo đạc, bản đồ theo quy định của pháp luật. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp trắc địa cao cấp để xây dựng hệ tọa 
độ động, hệ thống thông tin trắc địa quốc gia, xác định sự chuyển  dịch của vỏ trái đất và 
các số liệu điều tra cơ bản về trọng trường quả đất, địa hình trên đất liền và đáy biển thuộc 
lanh thổ Việt Nam; nghiên cứu cơ sở khoa hoc và công nghệ atlas, bản đồ, đo vẽ ảnh và 
viễn thám dựa trên công nghệ thông tin để thành lập atlas, bản đồ điện tử và xây dựng hệ 
thống thông tin địa lý; nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp trắc địa công trình, đo 
đạc địa chính để phục vụ công tác quản lý tài nguyên đất và các tài sản gắn liền với đất; 
tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học về trắc địa, bản đồ phục vụ việc xây dựng định hướng 
chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; tham gia xây 
dựng chiến lược pháp triển khoa học, công nghệ của Bộ; nghiên cứu, hoàn thiện các 
phương pháp và công nghệ về trắc địa, bản đồ và địa tin học phục vụ công tác điều tra, 
khảo sát, đánh giá, phân tích hiện trạngtài nguyên thiên nhiên và môi trường; nghiên cứu 
ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ về trắc địa, bản đồ và địa tin học; nghiên 
cứu cơ sở khoa học và tham gia xây dựng quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ 
thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa, bản đồ; thẩm định các chương trình, dự án, đề 
tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về trắc địa, bản đồ theo phân công của Bộ trưởng. 

 
 

(210) 4-2012-18704 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Lâm 

Anh   (VN) 
Nhà A27, khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không chứa cồn); nước uống có ga; nước khoáng (đồ 
uống); đồ uống không có cồn; đồ uống khai vị không có cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (quán bar).  
 
 

(210) 4-2012-18740 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cấp nước Bạc 
Liêu  (VN) 
80 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 39: Mua bán nước sạch phục vụ sinh hoạt (cung cấp nước theo đường ống). 
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(210) 4-2012-18767 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Hoàng 
Phát   (VN) 
113 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Dầu trợ lực tay lái; dầu phanh(dầu thắng); chất làm mát động cơ. 
 

Nhóm 03: Nước rửa kính; nước tẩy rửa vệ sinh động cơ máy móc; dung dịch làm bóng vệ 
sinh bánh xe, thân xe, nội thất ô tô, nước giảm nhiệt động cơ. 

 
Nhóm 04: Dầu nhờn động cơ; trợ lực tay lái; dầu bôi trơn chống rỉ; phụ gia dầu nhớt 
(không phải là hoá chất); mỡ bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2012-18771 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.6; 10.5.25; A19.3.4; A19.3.25; 
A5.11.17 

(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, tím 
(731) Công ty TNHH Việt Hàn  (VN) 

Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn 

giấy để tẩy trang. 
 
 

(210) 4-2012-18847 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TIFFANY AND COMPANY   (US) 

727 Fifth Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dao đút túi; kéo, dao cạo.  
 

Nhóm 14: Sản phẩm làm bằng kim loại quý và các hợp kim của chúng hoặc được bọc 
bằng kim loại này cụ thể: hộp và tác phẩm nghệ thuật; đồ trang sức và đá quý, đá bán quý, 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ bấm giờ. 
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Nhóm 16: Sách và các ấn phẩm khác, văn phòng phẩm; bút và dụng cụ viết.  
 

Nhóm 18: Da và vật liệu giả da và các sản phẩm làm bằng những vật liệu này và không 
bao gồm trong các nhóm khác, cụ thể là: bao để móc chìa khóa, hộp đựng trang sức và 
đồng hồ (không kèm trang sức và đồng hồ), túi da xách tay, ví điện thoại, nhãn hành lý, ví 
tiền, ví đựng danh thiếp, cặp dựng giấy tờ, tài liêu: giỏ xách đi chợ túi xách tay, vali và túi 
du lịch, «, « che nắng và gậy chống.  

 
Nhóm 20: Gương soi, khung ảnh và khung lịch.  

 
Nhóm 21: Bát thủy tinh, giá đỡ nến (không bằng kim loại quý), bát đĩa bằng sành, pha lê 
(đồ chứa đựng bằng thủy tinh), đĩa, thùng đựng đá lạnh, bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và 
thìa), lược và bọt biển, đồ chứa đựng bằng thủy tinh, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất 
nung để chứa đựng. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho các sản 
phẩm: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, dầu gội đầu, dao kéo, muôi múc, dao đúc 
túi, kéo, dao cạo; Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho các 
sản phẩm làm bằng kim loại quý và các hợp kim của chúng hoặc được bọc bằng kim loại 
này; cụ thể bát, hộp xô, giá đỡ nến, hộp đựng khay, lư, bình, lọ và tác phẩm nghệ thuật, đồ 
trang sức và đá quý đá bán quý; Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến cho các đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ bấm giờ, sách và các ấn phẩm khác, 
văn phòng phẩm; bút và dụng cụ viết, da và vật liệu giả da và các sản phẩm làm bằng 
những vật liệu này và không bao gồm trong các nhóm khác; Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho các vali và túi du lịch, ô tô che nắng và gậy chống, 
roi da, bộ yên và cương; Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
cho các vật dụng nhỏ bằng da, gương soi, khung ảnh và khung lịch, trò chơi và đồ chơi, 
đồ trang trí cây noel. 

 
 

(210) 4-2012-18860 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.  

(LU) 
7 Rue Nicolas Bove, L-1253 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy 

rượu và dịch vụ quầy rượu hỗn hợp (cốc-tai); dịch vụ câu lạc bộ, dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phục vụ thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-18881 (220) 27.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.6; 2.3.5; 
A2.3.16; A2.3.17 

(731) L' ORMARINS (PTY) LIMITED  (ZA) 
Santam Building, Burg Street, Cape 
Town, South Africa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-18896 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) THE QUANTUM BEAUTY 

COMPANY LIMITED   (GB) 
200 Brook Drive, GreenPark, Reading, 
Berkshire RG2 6UB, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và sản phẩm không chứa thuốc dùng cho tóc; chế phẩm và nước xức 
tóc để bảo vệ tóc khỏi hơi nóng; chế phẩm tẩy màu tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm 
chăm sóc và làm đẹp tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc và uốn tóc; keo bọt dùng cho tóc; chế 
phẩm làm bóng tóc; gel bôi tóc; nước xịt tóc; sáp bôi tóc; dầu thơm bôi tóc; chế phẩm và 
nước xức để tạo màu tóc, nhuộm tóc, phủ màu tóc, tẩy màu tóc; dầu gội đầu và chế phẩm 
làm bóng tạo kiểu tóc để có hiệu ứng màu; chế phẩm dưỡng tóc không chứa thuốc; nước 
xịt tóc để có hiệu ứng màu dùng trong tạo kiểu tóc; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước 
hoa; nước hoa cô-lô-nhơ; mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm; chế phẩm dưỡng da không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da, da dầu và cơ thể; chế phẩm chăm sóc móng 
tay chân; chế phẩm làm cứng và bóng móng tay chân và nước bóng bôi móng tay chân; 
phấn nén trang điểm; son môi; son bóng bôi môi; chế phẩm tẩy nước làm cứng và bóng 
móng tay chân; bông dạng tròn và dạng que dùng để tẩy và bôi mỹ phẩm; chế phẩm và 
sản phẩm để tẩy trang; miếng bông trang điểm; phấn bột và kem nền trang điểm; khăn 
giấy được tẩm mỹ phẩm dùng cho mặt; chế phẩm mỹ phẩm làm ẩm; tinh dầu dùng cho cá 
nhân; nước thơm xức sau khi cạo râu; muối tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm để 
tẩy dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm có mùi thơm và dầu thơm; mỹ phẩm tạo màu 
cho tóc; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm và kem làm trắng da; chế phẩm làm phai màu; chế phẩm 
tẩy nhờn; chế phẩm làm rụng lông; mỹ phẩm nhuộm màu; chế phẩm trang điểm mắt; giấy 
mẫu để hướng dẫn trang điểm mắt; mỹ phẩm bôi lông mày; bút chì trang điểm lông mày; 
lông mi, chất dính để gắn lông mi và chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm vê 
sinh thân thể; chế phẩm để tắm và tắm vòi hoa sen; xà phòng; tinh dầu, kem đánh răng; 
chế phẩm chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân, bột tan dùng cho trang 
điểm; mặt nạ chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); kem, mặt nạ, dầu, phấn và chế phẩm tẩy da 
chết, chế phẩm dưỡng da tay và cơ thể; chế phẩm cạo râu; chế phẩm tắm, cụ thể là chế 
phẩm tắm dạng hạt, tinh thể, bọt, gel, dầu và bột; chế phẩm dạng xịt có mùi thơm dùng 
cho cơ thể; chế phẩm bôi trước khi cạo râu; gel tẩy da chết; chế phẩm dạng lỏng làm ẩm 
da; chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm làm da bắt nắng khi phơi nắng và làm da rám 
nắng; chế phẩm mỹ phẩm làm da có màu rám nắng; gel làm da rám nắng; bọt làm da rám 
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nắng; dầu làm da rám nắng; dầu bóng bôi môi, phấn bột bôi làm da có màu rám nắng tự 
nhiên; kem làm mờ tàn nhang và rám da (mỹ phẩm), dầu, kem, nước xức, bọt, keo bọt, 
bột, gel bôi làm da rám nắng tức thì và kem dạng xịt làm da rám nắng; khăn giấy được 
tẩm chế phẩm mỹ phẩm; khăn giấy ướt được tẩm chế phẩm làm da rám nắng; chế phẩm 
làm rám nắng; kem bôi da (mỹ phẩm); sửa bôi làm da rám nắng; nước xức làm da rám 
nắng; bọt làm da rám nắng; dầu và gel làm da rám nắng; chế phẩm chống nắng; chế phẩm 
trang điểm để làm giảm cháy nắng. 

 
 

(210) 4-2012-18980 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.13.4; A2.5.24; A2.5.22; 5.7.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH lương thực Huy 

Hoàng - Tân Hưng  (VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-18981 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.7.25; 3.7.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, xanh lá cây, vàng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huy Hoàng - Tân Thuận Thành  
(VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-18982 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 1.15.11; 2.1.22 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh lá cây, vàng, 

hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huy Hoàng - Tân Thuận Thành  
(VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-19018 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Tô Hồng Phong  (VN) 
281/39/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, thức ăn nhanh làm từ gạo; bánh làm bằng gạo; chế phẩm của ngũ cốc; bột 

lúa mạch; bột nở; bột đậu; bột để làm bánh ngọt; bột ngô; bột mì cho thực phẩm; bột sắn 
dùng làm thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19019 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A24.17.11; A24.17.13 
(591) Xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức biểu 
diễn nghệ thuật SI ĐÔ  (VN) 
76 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ quay video, chụp hình; 
hoạt động của các công viên theo chủ đề; hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video, 
chương trình truyền hình; hoạt động thiết kế dàn dựng sân khấu; hoạt động hậu kỳ sản 
xuất phim, chương trình truyền hình, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ 
quay video, chụp hình; hoạt động của các công viên theo chủ đề; hoạt động sản xuất phim 
điện ảnh, phim video, chương trình truyền hình; hoạt động hậu kỳ sản xuất phim, chương 
trình truyền hình, cụ thể là: dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; biên tập, dàn dựng băng hình; 
dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ phối âm, phối nhạc; dịch vụ ghi phụ đề cho phim. 

 
Nhóm 42: Thiết kế dàn dựng sân khấu. 

 
 

(210) 4-2012-19041 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PONAFLEX CORPORATION  (KR) 
Namdong gongdan 10B-1L 623 
Namchon-Dong, Namdong-Ku, Incheon 
City, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 17: Khuôn nhựa dùng trong sản xuất cụ thể là khuôn làm bằng nhựa cứng dùng 
trong sản xuất (khuôn bằng cao su cứng); ống mềm bằng nhựa gồm: ống PVC mềm, ống 
nước bằng nhựa, ống nhựa dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-19042 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PONAFLEX CORPORATION   (KR) 
Namdong gongdan 10B-1L 623 
Namchon-Dong, Namdong-Ku, Incheon 
City, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Khuôn nhựa dùng trong sản xuất cụ thể là khuôn làm bằng nhựa cứng dùng 
trong sản xuất (khuôn bằng cao su cứng); ống mềm bằng nhựa gồm: ống PVC mềm, ống 
nước bằng nhựa, ống nhựa dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-19043 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PONAFLEX CORPORATION   (KR) 
Namdong gongdan 10B-1L 623 
Namchon-Dong, Namdong-Ku, Incheon 
City, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Khuôn nhựa dùng trong sản xuất cụ thể là khuôn làm bằng nhựa cứng dùng 
trong sản xuất (khuôn bằng cao su cứng); ống mềm bằng nhựa gồm: ống PVC mềm, ống 
nước bằng nhựa, ống nhựa dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-19084 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 21.1.16 
(731) BOND CHEMICALS CO., LTD.   (TH) 

No. 337 North Lieb-Klongpasicharoen 
Road, Nongkham, Bangkok 10160, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính sử dụng trong công nghiệp ; chất dính hoặc keo dùng cho giầy da; 
chất dính dùng cho da; chất dính hoặc keo dùng ho ngành công nghiệp sản xuất đồ đi 
chân; chế phẩm để chuội hồ vải; chế phẩm làm âm (làm thấm ướt) dùng để tẩy trắng; keo 
dính sử dụng trong công nghiệp; chất dính dùng để sửa chữa các hàng hoá bị vỡ hoặc gẫy 
(hóa chất công nghiệp); hoá chất tạo màu cho men tráng, dung môi dùng cho véc ni; hóa 
chất sử dụng trong công nghiệp; hoá chất sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất các 
sản phẩm có bọt (bia, rượu. . . ); hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất cao 
su xốp; hóa chất dùng cho chất dính công nghiệp dạng loãng; hoá chất để xử lý vật liệu 
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(hóa chất công nghiệp; hoá chất dùng cho sơn loãng (hoá chất công nghiệp); hoá chất để 
phủ ngoài cho gỗ (hoá chất công nghiệp); hoá chất dùng cho thuốc nhuộm (hoá chất công 
nghiệp); hóa chất dùng để gia công đồ da; hoá chất để gia công nhựa PVC; chất để thuộc 
da; chế phẩm hóa học, trừ chất màu dùng để sản xuất men tráng; chế phẩm làm mờ đục 
men tráng keo dính dùng cho gỗ (hóa chất công nghiệp); keo dính dùng cho kim loại (hóa 
chất công nghiệp); chất dính dùng trong xây dựng và kiến trúc; chất dính dùng cho ngành 
công nghiệp sản xuất đồ ngũ kim (chất dính dùng cho mục đích công nghiệp); chất dính 
dùng trong ngành công nghiệp đồ gỗ; chất dính dùng trong ngành công nghiệp tự động 
hóa; chất dính dùng trong ngành công nghiệp đóng gói hàng hoá; chất dính dùng trong 
ngành công nghiệp điện và điện tử; chất dính dùng trong ngành công nghiệp chất dẻo; 
chất dính dùng trong ngành công nghiệp cao su; chất dính dùng trong ngành công nghiệp 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-19103 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.19; 26.4.9; 3.7.17 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH DELTA CENTRE 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xây dựng, keo dán công nghiệp, chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn và chất phủ (sơn). 
 
 

(210) 4-2012-19147 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.  
(JP) 
1-5, Doyama-cho, Kita-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính cho mục đích công nghiệp; chất dính acrylic được tạo độ dai cho 
mục đích công nghiệp; chất làm tăng độ cứng nhanh cho chất dính dùng cho mục đích 
công nghiệp.  

 
Nhóm 16: Chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính acrylic 
được tạo độ dai cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; dải băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất làm tăng độ 
cứng nhanh cho chất dính dùng cho văn phòng hoặc gia dụng [được sử dụng cùng với chất 
dính (keo dán) dùng cho văn phòng hoặc gia dụng để làm tăng độ cứng nhanh cho chất 
dính (keo dán)]; hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân 
phối băng dính (đồ dùng văn phòng).  
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(210) 4-2012-19148 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) JP2012-017152 07.03.2012 JP 

(731) SAN NOPCO LTD.   (JP) 
11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 
thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng (lâm nghiệp), trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống đóng cáu cặn; chất khử 
bọt; chất nhũ tương; hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm 
đặc; chất điều hòa độ nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính 
dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cáo; chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho gạch lát 
tường; chất dính đóng rắn bằng tia cực tím (dùng cho mục đích công nghiệp); chất dẻo 
chưa chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-19149 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) JP2012-017153 07.03.2012 JP 

(731) SAN NOPCO LTD.    (JP) 
11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan    

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 
thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng (lâm nghiệp), trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống đóng cáu cặn; chất khử 
bọt; chất nhũ tương; hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm 
đặc; chất điều hòa độ nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính 
dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cáo; chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho gạch lát 
tường; chất dính đóng rắn bằng tia cực tím (dùng cho mục đích công nghiệp); chất dẻo 
chưa chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-19155 (220) 29.08.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.11.2; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JEONGHOON   (VN)
N12 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sâm đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Sâm tươi.  
 
 

(210) 4-2012-19207 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) AIR TECHNIQUES, INC.   (US) 

1295 Walt Whitman Road, Melville, 
New York 11747, the United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, cụ thể là hệ thống thiết bị nén khi chuyên dùng cho phòng 

khám nha khoa. 
 
 

(210) 4-2012-19208 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AIR TECHNIQUES, INC.   (US) 
1295 Walt Whitman Road, Melville, 
New York 11747, the United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, cụ thể là hệ thống máy hút chân không chuyên dùng cho 

phòng khám nha khoa. 
 
 

(210) 4-2012-19247 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực sử dụng cho máy in văn phòng, mực in cho máy sao chụp, hộp mực in đã 

có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, chất tổng hợp dùng để in có chức năng như 
mực in, phẩm màu. 

 
Nhóm 16: Bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm), bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm; băng 
keo; thẻ, nhãn làm bằng bìa cứng hoặc các vật liệu tương tự từ giấy, băng xóa (xóa kéo, 
xóa giấy), (tẩy) gôm (văn phòng phẩm), bìa đỡ và kẹp hồ sơ, bút (dùng cho văn phòng và 
học sinh), bút dạ quang, bút lông, bút viết trên phim máy chiếu (gọt) chuốt bút chì, 
compa, đế cắm bút, đinh ghim (văn phòng phẩm), dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng), 
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đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, giấy dùng trong văn phòng và học tập, giấy vẽ, 
giấy ghi chú, keo (hồ) dính dùng trong văn phòng, hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng 
văn phòng, kẹp giấy, khay đựng văn phòng phẩm khay pha màu, kìm bấm, màu vẽ ruột 
bút chì, ru băng, nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập, ruột bút viết, sáp nặn, sổ tay, 
thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ). 

 
Nhóm 18: Cặp táp, ba lô, túi xách, va li, ví (bóp), ô (dù). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, trò chơi lắp ghép, trò chơi điện tử cầm tay, bộ phận của trò 
chơi, linh kiện của trò chơi (không dùng với và không bao gồm bộ điều khiển và màn hình 
ngoài), dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; điện thoại di dộng.  

 
 

(210) 4-2012-19248 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long    (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực sử dụng cho máy in văn phòng, mực in cho máy sao chụp, hộp mực in đã 

có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, chất tổng hợp dùng để in có chức năng như 
mực in, phẩm màu.  

 
Nhóm 16: Bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm), bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm; băng 
keo; thẻ, nhãn làm bằng bìa cứng hoặc các vật liệu tương tự từ giấy, băng xóa (xóa kéo, 
xóa giấy), (tẩy) gôm (văn phòng phẩm), bìa đỡ và kẹp hồ sơ, bút (dùng cho văn phòng và 
học sinh), bút dạ quang, bút lông, bút viết trên phim máy chiếu (gọt) chuốt bút chì, 
compa, đế cắm bút, đinh ghim (văn phòng phẩm), dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng), 
đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, giấy dùng trong văn phòng và học tập, giấy vẽ, 
giấy ghi chú, keo (hồ) dính dùng trong văn phòng, hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng 
văn phòng, kẹp giấy, khay đựng văn phòng phẩm khay pha màu, kìm bấm, màu vẽ ruột 
bút chì, ru băng, nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập, ruột bút viết, sáp nặn, sổ tay, 
thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ). 

 
Nhóm 18: Cặp táp, ba lô, túi xách, va li, ví (bóp), ô (dù). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, trò chơi lắp ghép, trò chơi điện tử cầm tay, bộ phận của trò 
chơi, linh kiện của trò chơi (không dùng với và không bao gồm bộ điều khiển và màn hình 
ngoài), dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; điện thoại di dộng.  
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(210) 4-2012-19314 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) EASY RIDER DRINKS GMBH   (AT) 
Jochberger StraBe 62, 6370 Kitzbuhel, 
Austria  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz và đồ uống không có cồn khác; 

đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống; đồ uống năng lượng (đồ uống cố cafein để bổ sung năng lượng). 

 
 

(210) 4-2012-19320 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á  (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê. 

 
 

(210) 4-2012-19338 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 9.7.1; A9.7.19; 26.11.2 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm (sơ chế và bảo quản); cua (sơ chế và bảo quản), cá (sơ chế và bảo quản); 

mực (sơ chế và bảo quản); nghêu (sơ chế và bảo quản); thực phẩm chế biến được làm từ 
thịt; thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, cua, mực, nghêu; nem (chả giò, thực phẩm 
được chế biến từ tôm, cua, thịt và rau củ quả); há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ 
tôm, thịt); xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt); giò chả; chạo tôm. 
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(210) 4-2012-19342 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1; A26.11.12; 26.13.25; A3.13.24 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần SCAVI  (VN) 

Số 14, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da và tóc. 
 

Nhóm 41: Cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo. 
 

Nhóm 44: Điều trị thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ, sức khỏe và sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-19377 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 5.5.19; A5.5.22; 
25.7.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, hồng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Phương Anh   (VN) 
22/21 tổ 22 Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã của trẻ em bằng giấy.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy, khăn bằng giấy ướp lạnh, giấy vệ sinh, khăn lót bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2012-19386 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) CHANAPAN KITTIKASEMSAK   (TH) 

No. 40 Soi Pattanakarn 40, Pattanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng cho động vật cảnh; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể động 

vật cảnh; dầu gội đầu cho động vật cảnh; nước xức lông cho động vật cảnh; chất khử mùi 
cho động vật cảnh; chế phẩm làm sạch sàn nằm cho vật nuôi cảnh.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung cho thức ăn của vật nuôi cho mục đích ăn kiêng và thú y.  
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Nhóm 31: Thức ăn nhai cho chó; bánh cho chó; thức ăn cho chó làm từ gà sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-19396 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn AIC  
(VN) 
Phòng 1806 tòa nhà The Garden, khu đô 
thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị 

linh kiện điện tử và viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: hệ thống 
kiểm tra truy nhập (Access control), hệ thống camera quan sát bảo vệ (CCTV system), hệ 
thống âm thanh hội nghị (Congress system), hệ thống âm thanh biểu diễn (Prosound), hệ 
thống thông báo công cộng (Public Address), hệ thống báo cháy, chống trộm, hệ thống 
hiển thị màn hình, máy chiếu, màn hình ghép, màn hình LED, chiếu sáng, máy in, máy 
fax, máy scan, máy photocopy, máy hủy giấy, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện như: 
máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện như: hệ 
thống ổ cắm, cáp điện các loại dùng cho hệ thống kiểm tra truy nhập (Access control), hệ 
thống camera quan sát bảo vệ (CCTV system), hệ thống âm thanh hội nghị (Congress 
system), hệ thống âm thanh biểu diễn (Prosound), hệ thống thông báo công cộng (Public 
Adđress), hệ thống báo cháy, chống trộm, hệ thống hiển thị màn hình, máy chiếu, màn 
hình ghép, màn hình LED, chiếu sáng, thiết bị nghe nhìn: hệ thống kiểm tra truy nhập 
(Access control), hệ thống camera quan sát bảo vệ (CCTV system), hệ thống âm thanh 
hội nghị (congress system), hệ thống âm thanh biểu diễn (Prosound), hệ thống thông báo 
công cộng (Public Ađdress), hệ thống báo cháy, chống trộm, hệ thống hiển thị màn hình, 
máy chiếu, màn hình ghép, màn hình LED, chiếu sáng  đồ điện gia dụng: hệ thống đèn 
chiếu sáng nội thất, ngoại thất, chiếu sáng đường, hệ thống ổ cắm, cáp điện các loại, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự: hệ thống đèn, hệ thống camera, hệ thống 
kiểm tra truy cập, các hệ thống điện tử; đại lý mua bán: hệ thống kiểm tra truy nhập 
(Access control), hệ thống camera quan sát bảo vệ (CCTV system); hệ thống âm thanh 
hội nghị (Congress system); hệ thống âm thanh biểu diễn (Prosound); hệ thống thông báo 
công cộng (Public Address); hệ thống báo cháy,  chống trộm; hệ thống hiển thị màn hình; 
máy chiếu; màn hình ghép; màn hình LED; chiếu sáng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị hệ thống điện tử thông tin, viễn thông; lắp đặt trang trí nội, 
ngoại thất công trình (không bao gồm thiết kế công trình); lắp đặt máy móc và thiết bị 
công nghiệp; sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; sữa chữa thiết bị liên lạc; sửa chữa 
thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng; sửa chữa máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị điện tử 
và quang học; sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng công trình thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế thiết bị hệ 
thống điện tử thông tin, viễn thông; lập trình máy vi tính; cho thuê máy vi tính; tư vấn 
máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; tư vấn nghiên cứu khoa học và phát triển; 
dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông. 
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(210) 4-2012-19398 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 5.3.20; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Đen, vàng, đỏ, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trà và cà phê 
Đông Dương  (VN) 
482/4 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; hạt tiêu; gạo; gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-19399 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 5.3.20; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đen, vàng, nâu, vàng chanh, xanh lá, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trà và cà phê 
Đông Dương  (VN) 
482/4 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; hạt tiêu; gạo; gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-19402 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CHENGDU GUIBAO SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.16, Xinyuan Avenue, Hi-Tech Zone, 
Chengdu City, Sichuan Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Chất trám silicon để bịt lỗ rò rỉ và băng dính không dùng cho mục đích y tế, 

văn phòng hoặc gia dụng; xi gắn kín; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu để bịt 
kín; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; đệm lót; đệm nối kín.  

 
 

(210) 4-2012-19428 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ROBERT GRAHAM HOLDINGS LLC  
(US) 
264 West 40th St., New York, NY 
10018, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng để eạo râu; kem eạo râu; gel 
cạo râu; nước hoa; son môi; son bóng; phấn má hồng; phấn trang điểm; phấn trang điểm 
mắt; chì kẻ mắt; bút nước kẻ viền mắt; sơn móng tay; dầu gội đầu.  

 

Nhóm 09: Hộp đựng kính mắt và kính râm; kính mắt; gọng kính mắt và kính râm; kính 
râm; hộp chuyên dụng đựng máy tính xách tay 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng sét; khuy áo sơ mi làm bằng kim loại quý, khuy áo sơ 
mi (trang sức cho trang phục); kẹp cà vạt; vòng đeo tay (đồ kim hoàn, đồ trang sức); đồng 
hồ đeo tay; đồng hồ.  

 

Nhóm 18: Túi xách; ví; vali đựng quần áo; túi du lịch; ô; ví đựng danh thiếp; túi xách 
hành lý; hòm; túi đựng mỹ phẩm (trống); túi đựng quần áo dùng khi đi đu lịch; ví đựng 
tiền xu; ví da; ví cầm tay.  

 

Nhóm 25: Quần áo; cụ thể là; quần dài; quần bò; quần đùi; áo sơ mi; váy; áo khoác; áo 
khoác dài; khăn quàng cổ; khăn choàng; găng tay (trang phục); nón; yếm; quần lót; trang 
phục dệt kim; quần áo ngủ; áo choàng tắm; áo vét; đồ lót (trang phục lót); giày; áo mặc 
ban đêm; dép; mũ và lưỡi trai (bộ phận của mũ); mũ bóng chày; mũ đi mưa; áo mưa; áo 
tắm; tất dài; cà vạt; thắt lưng (trang phục); áo cánh; áo len; áo khoác thể thao; bộ quần áo 
mặc ở nhà.  

 
 

(210) 4-2012-19470 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85/558,710 02.03.2012 US 

(731) SKINMEDICA, INC., A DELAWARE 
CORPORATION   (US) 
5909 Sea Lion Place, Suite H Carlsbad, 
California 92010  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chống nắng; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm; chế 
phẩm chăm sóc da không phải là thuốc, cụ thể lâ kem và chế phẩm dạng lỏng (serum) làm 
sáng da, chế phẩm làm sáng da; chế phẩm làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2012-19473 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 40-2012-0045139 16.07.2012 KR 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu làm hương liệu cho bánh ngọt; chế phẩm tẩy trắng; nước thơm dùng 
cho da; tinh dầu hồi; bộ mỹ phẩm; son môi; phấn nền trang điểm, chế phầm trang điềm; 
gel tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước hoa; chế phẩm mỹ phầm giúp cho người 
thon thả; gel vuốt tóc; sáp bôi thơm tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu oải hương; chế 
phẩm làm sạch; xà phòng nước; dầu gội đầu; kem đánh răng; mỹ phẩm cho động vật.  
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(210) 4-2012-19481 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) VE PRARMACEUTICALS PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
Room No.7&8 Ramdas 
Building.Cooperative Housing Socierty 
Ltd., 454/456 Kalbadevi Mubai-400 002, 
India  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19482 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) VE PRARMACEUTICALS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
Room No.7&8 Ramdas 
Building.Cooperative Housing Socierty 
Ltd., 454/456 Kalbadevi Mubai-400 002, 
India 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19487 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Minh    (VN) 
Số 127 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là than cám theo tiêu chuẩn Việt Nam 

 
 

(210) 4-2012-19503 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) BUNKA SHUTTER CO., LTD   (JP) 
17-3, 1 - Chome, Nishikata, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy và thiết bị xây dựng; thang máy; máy móc dùng 

để sửa chữa; máy nâng sử dụng cho bãi đỗ xe; khớp nối trục (máy móc); bộ truyền động 
không dùng cho xe cộ mặt đất; lò xo (bộ phận của máy móc); ổ trục (bộ phận của máy 
móc); đai truyền cho máy móc; phanh (bộ phận của máy móc không dùng cho xe cộ mặt 
đất); thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện; thiết bị đóng và mở cửa vận hành bằng điện; bộ 
khởi động cho máy và động cơ; máy phát điện; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; máy công cụ; máy nông nghiệp.  
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Nhóm 09: Hệ thống phun nước dùng cho thiết bị cứu hỏa; thang thoát hiểm; thiết bị báo 
cháy; khóa điện; bộ dò khói; hệ thống điện sử dụng cho việc điều khiển từ xa các thao tác 
công nghiệp; thiết bị điều khiển từ xa; tổng đài điện thoại; bảng điều khiển (điện); tụ điện; 
dây dẫn điện; thiết bị liên lạc; xuất bản phầm điện tử (có thế tải xuống được); phần mềm 
máy tính (được ghi sẵn); pin và thiết bị sạc pin; thiết bi báo động bằng âm thanh; máy ghi 
hình; thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính); thiết bị và dụng cụ hóa học, vi 
mạch (mạch tích hợp); thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bi và dụng 
cụ hàng hải; kính quang học; bộ điều khiển băng điện kết nối với máy tính dùng để đóng 
và mở cửa tự động; bộ điều khiển bằng điện dùng để đóng và mở cửa tự động; chương 
trình máy tính (có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; mành che bên trong cửa sổ (đồ đạc nội thất); mành bằng 
tre; phụ kiện để lắp ráp rèm, không bằng kim loại; bình phong (đồ đạc); vách ngăn bằng 
gỗ của đồ đạc; cửa cho đồ đạc; đồ đạc nội thất văn phòng bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đệm; 
ghế xếp; tấm nâng tải hàng không bằng kim loại; móng vuốt động vật; vòng đệm làm 
bằng chất dẻo; biển để ghi tên không làm bằng kim loại; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
ghế dài (đồ đạc); bàn; gương soi; khung ảnh; xương động vật (dạng thô hoặc bán thành 
phẩm); vỏ sò; san hô.  

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; sợi dệt dạng thô; vật liệu lót không làm bằng cao su hoặc 
chất dẻo; buồm; lều trại (mang đi được); dây buộc để đóng gói; lưới; cái võng; vải bạt 
(không dùng cho tàu thuyền); dây thừng.  

 

(210) 4-2012-19522 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng cam, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mẫn Hồ Điệp  (VN) 
194/50/8B Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: đầu nối cáp, ốc xiết cố định, sứ đỡ, rờ le, chi tiết đánh 

dấu dây (phụ kiện của dây điện), ống co nhiệt. 
 
 

(210) 4-2012-19538 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Sen Việt   (VN) 
Khu phố Hạ, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, nồi cơm điện.  
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(210) 4-2012-19557 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) UNl-CHARM CORPORATlON   (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh; quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng ống, quần đùi vệ sinh, tã 

của trẻ sơ sinh; quần tã của em bé, tã hoặc tã lót đùng một lần của em bé bằng giấy hoặc 
xen-lu-lô; tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót của trẻ 
em; tã lót dùng cho người không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần dùng cho người 
không kiềm chế được bằng giấy hoặc xen-lu-lô; miếng đệm lót dùng cho người không 
kiềm chế được; quần lót vệ sinh dành cho người không kiềm chế được; miếng đệm ngực; 
quần đùi vệ sinh (dành cho nam giới) đùng cho người không kiềm chế được; mặt nạ vệ 
sinh; băng đùng để băng bó; cao dán; bông thấm hút; gạc để băng bó; giấy dầu cho mục 
đích y tế; bánh xốp dùng trong y tế; đường lactoza (đường sữa); sữa bột (cho trẻ sơ sinh); 
bịt mắt dùng cho mục đích y tế, băng tai, khăn giấy ướt tẩm dược phẩm; chế phẩm dược 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm thú y.  

 
 

(210) 4-2012-19569 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Vũ Văn Bằng  (VN) 

Xóm 12, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-19588 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) XIE FANGCHENG   (CN) 

No.24, Liujia Group, Chalin Village, 
Shuidongjiang Town, Shaodong County, 
Hunan Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại di động; vỏ hộp loa; máy dập thẻ cho văn phòng; dụng 

cụ đo; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; dây cáp điện; máy biến 
thế [điện]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị nạp ắc quy.  
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(210) 4-2012-19604 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần PRODETECH  

(VN) 
Phòng 705, tòa nhà N06B2, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thang máng cáp điện (dùng để chạy đỡ hệ thống dây cáp điện); tủ điện. 
 

Nhóm 11: Cửa thông gió (cửa thổi và hút gió của hệ thống điều hòa không khí); ống 
thông gió (dùng cho hệ thống điều hoà không khí).  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thang máng cáp điện (dùng để chạy đỡ 
hệ thống dây cáp điện), tủ điện, cửa thông gió (cửa thổi và hút gió của hệ thống điều hòa 
không khí), ống thông gió (dùng cho hệ thống điều hoà không khí); tiếp thị (marketing); 
giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-19625 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 6.1.2; A6.1.4; 26.13.25; A26.11.12
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Thái Sơn   (VN) 
42/20 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 20: Kệ để chén đĩa trong nhà bếp; kệ góc để nhà bếp; giá treo ly chai; giá để đũa 
muỗng trong bếp (tất cả đều làm bằng i nốc). 

 

Nhóm 21: Giá để gia vị và dao thớt trong nhà bếp; kệ để góc phòng tắm; kệ để trong 
phòng tắm (tất cả đều làm bằng i nốc). 

 
 

(210) 4-2012-19627 (220) 04.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A25.7.7 
(731) TWG TEA COMPANY PTE LTD   (SG) 

61 Kim Yam Road, Singapore 239362 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và phân phối (không bao gồm vận chuyển) các hàng 
hóa: nến có mùi thơm, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, chè đen (chè của người 
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Anh), chè xanh, chè Rui-bos, chè thảo mộc (dùng cho mục đích dinh dưỡng), chè đen kết 
hợp với các hương vị, chè ô long, đồ uống trên cơ sở chè, chè hương vị hoa quả, chè hỗn 
hợp, hương vị/chất thơm chè, chè ướp lạnh, chè túi, chiết xuất chè, tinh dầu chè, chè để 
hãm; gia vị, đường, sô cô la, sô cô la thanh, bánh ngọt, đá, kem lạnh, các món tráng 
miệng lạnh, kẹo, bánh ngọt, bánh hạnh nhân (bánh ngọt), bánh quy, mứt, thạch cho thực 
phẩm, mứt quả, hoa và lá là thực phẩm được sấy khô, nấu chín hoặc bảo quản, ấm chè, 
chén chè và đĩa nhỏ, bình sữa có tay cầm và vòi, bát và ấm nhỏ đựng đường, đĩa, đồ chứa 
thực phẩm; quả cầu lọc để pha chè, hộp đựng chè, hộp nhỏ đựng chè, đồ pha chè, bộ lọc 
chè, bộ đồ ăn sứ xương (không bao gồm đồ để cắt), đồ sứ, dao kéo, đồ bạc, ấn phẩm, xuất 
bản phẩm, tạp chí, bảng chọn, thực đơn in; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa kể trên 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng, để họ dễ xem và mua các hàng hóa này 
từ một cửa hàng bán lẻ hoặc một cửa hàng bán buôn hoặc một cửa hàng phân phối hoặc 
một trang web tạp hóa trên mạng truyền thông toàn cầu hoặc từ một ca-ta-lô tạp hóa 
thông qua đơn đặt hàng hoặc bằng các phương tiện viễn thông; xúc tiến bán hàng trực 
tuyến (cho người khác) và quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính toàn cầu và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ; tư vấn quản lý và kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ tư vấn và cố vấn cho việc thành lập và quản lý cửa 
hàng bán lẻ; dịch vụ nhượng quyền thương mại (kinh doanh theo nhóm, quảng cáo theo 
nhóm); dịch vụ tư vấn quản lý liên quan đến nhượng quyền thương mại; tư vấn (trong kinh 
doanh) các kỹ năng chào hàng và tư vấn quản lý kinh doanh; và tư vấn và hỗ trợ quản lý 
kinh doanh trong việc thành lập và vận hành các phòng trà hoặc tiệm trà. 

 
 

(210) 4-2012-19669 (220) 05.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh nước btển, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Tân  (VN) 
Số 12 Nguyễn Phương, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2012-19703 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.1.6; 5.5.16; 2.3.22 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Vương Tỷ  
(VN) 
R23/37/36 cư xá Phú Lâm A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
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(210) 4-2012-19745 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85/658,470 21.06.2012 US 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) CAR CONNECTIVITY CONSORTIUM 

LLC  (US) 
3855 SW 153rd Drive, Beaverton OR 
97006, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần cứng máy tính; thiết bị liên lạc máy tính; 
thiết bị viễn thông; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị điện tử dân dụng; phần mềm thông 
tin giải trí và viễn thông tin học dùng cho ô tô; phần cứng thông tin giải trí và viễn thông 
tin học dùng cho ô tô; thiết bị phụ trợ thông tin giải trí và viễn thông tin học dùng cho ô tô 
bao gồm máy tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn), máy phát, máy thu và thiết bị giao điện 
mạng; môđun giao diện điện tử được bán như một phần hợp nhất của phương tiện giao 
thông đường bộ dùng cho giao diện vô tuyến và hữu tuyến của thiết bị điện tử cầm tay; 
giao diện người sử dụng của thiết bị điện tử được bán như một phần hợp nhất của xe ôtô. 

 
 

(210) 4-2012-19775 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 57159/2012 11.06.2012 CH 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.   (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn (forum) và phòng trò chuyện ảo trực tuyến để truyền các tin 
nhắn trong số người sử dụng máy tính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng máy 
tính; dịch vụ gửi tin nhắn qua trang web; truyền tin nhắn điện tử.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp các khóa học 
và buổi hội thảo về thiết kế, xây dựng và duy trì mạng máy tính; dịch vụ giáo dục, cụ thể 
là, cung cấp các buổi hội thảo và các lớp học trực tuyến trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng 
và duy trì mạng máy tính; dịch vụ đào tạo trực tuyến tương tác trong lĩnh vực thiết kế, xây 
dựng, và duy trì mạng máy tính; dịch vụ giáo dục, cụ thể là đào tạo giáo viên trong lĩnh 
vực mạng máy tính được cung cấp qua việc giảng dậy trên lớp trên cơ sở thời gian thực và 
hội thảo trực tuyến; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra, phân tích và đánh giá sự hiểu biết, kỹ năng và khả năng của 
người khác cho mục đích cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực mạng máy tính và thiết kế 
mạng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng 
đã đăng ký tham gia các thảo luận, phản hồi từ những người ngang hàng với họ và dạng 
cộng đồng ảo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng máy tính; cung cấp các trang 
web có chứa hình ảnh không tải xuống được và thông tin giáo dục tất cả trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và mạng máy tính.   
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(210) 4-2012-19789 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia 
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK   (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No- 51, Jakarta 10350, 
Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy các tông; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của 
họa sĩ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài 
liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) 
làm bằng giấy; chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in.  

 
 

(210) 4-2012-19810 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý bề mặt vải.  
 
 

(210) 4-2012-19819 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 

Nhóm 04: Dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt. 
 
 

(210) 4-2012-19830 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất (hoàn thiện) trong công nghiệp dệt may.  
 

Nhóm 02: Chất cầm màu trong quá trình nhuộm vải. 
 
 

(210) 4-2012-19831 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt may; hoá chất hoàn tất 
trong xử lý vải. 

 
 

(210) 4-2012-19857 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 21.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Quỹ đầu tư và phát triển tài 

năng Bóng Đá Việt Nam  (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách giáo khoa, giáo trình dạy môn bóng đá, thể thao; băng rôn không dùng 
vải, áp phích, tờ rơi quảng cáo giải đấu bóng đá.  

 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao; giày dép, giày thể thao; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Quả bóng đá, cầu môn bóng đá; máy tập đá bóng, dụng cụ tập thể thao.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ bóng đá, đồ thể thao; quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá; quyên góp tài chính làm từ thiện.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo môn bóng đá; tuyển sinh khóa đào tạo tài năng bóng đá, tổ 
chức giải đấu bóng đá; trung tâm thể dục, thể thao và hồi phục sức khỏe (fitness center). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và hồi phục sức khỏe và chấn thương cho các cầu thủ bóng đá. 
 
 

(210) 4-2012-19858 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Quỹ đầu tư và phát triển tài 
năng bóng đá Việt Nam  (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Sách giáo khoa, giáo trình dạy môn bóng đá, thể thao; băng rôn không bằng 
vải, áp phích, tờ rơi quảng cáo giải đấu bóng đá.  

 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao; giày dép, giày thể thao; mũ nón.  

 
Nhóm 28: Quả bóng đá, cầu môn bóng đá; máy tập đá bóng, dụng cụ tập thể thao.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ bóng đá, đồ thể thao; quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá; quyên góp tài chính làm từ thiện.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo môn bóng đá; tuyển sinh khóa đào tạo tài năng bóng dá; tổ 
chức giải đấu bóng đá; trung tâm thể dục, thể thao và hồi phục sức khỏe (fitness center).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và hồi phục sức khỏe và chấn thương cho các cầu thủ bóng đá.  

 
 

(210) 4-2012-19865 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Góc Đẹp Việt  (VN) 
257/80 đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm chăm sóc da vùng 

mắt; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm dưỡng da làm từ bùn; dầu gội đầu; muối để tắm 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2012-19869 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) THE CORYN GROUP II, LLC   (US) 

7 Campus Blvd, Newtown Square, 
PennsyIvania 19073, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp và cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói, cụ thể là đăng ký đặt chỗ và giữ chỗ 

trên các phương tiện vận chuyển.  
 

Nhóm 43: Sắp xếp và cung cấp trọn gói các kỳ nghỉ, cụ thể là đăng ký đặt chỗ và giữ chỗ 
ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-19877 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải (dùng để giặt).  

 
 

(210) 4-2012-19878 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Chất để tẩy trắng vải dùng để giặt. 
 

Nhóm 03: Chất để tẩy trắng vải (chất tẩy màu) dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-19924 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ Phong Vũ  (VN) 
125 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện.  
 
 

(210) 4-2012-19925 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ Phong Vũ  (VN) 
125 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
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Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và linh kiện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy vi tính.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện.  
 
 

(210) 4-2012-19940 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; 5.7.1; 26.1.1; 5.5.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) MOLLY's COFFEE INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-19947 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 2012-017151 07.03.2012 JP 

  
(731) SAN NOPCO LTD.  (JP) 

11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 

thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng [lâm nghiệp], trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống đóng cáu cặn; chất khử 
bọt; chất nhũ tương; hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm 
đặc; chất điều hòa độ nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính 
dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cáo; chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho gạch lát 
tường; chất dính đóng rắn bằng tia cực tím dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo chưa 
chế biến. 

 
Nhóm 02: Chất màu; sơn; mực in (không bao gồm mực máy rônêô); sơn đóng rắn bằng 
chiếu xạ; mực in đóng rắn bằng chiếu xạ (không bao gồm mực máy rônêô). 
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(210) 4-2012-19949 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.9 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vệ sinh 
CLEANMAXX  (VN) 
Phòng 0402 tòa nhà Topaz, số 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà; dịch vụ vệ sinh văn phòng.  
 
 

(210) 4-2012-19960 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.12.1 
(731) NIKKO YOZAI MFG., CO., LTD.   (JP) 

2-1-21 Midorigaoka, Ikeda-shi, Osaka 
563-0026 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Que bằng kim loại dùng để hàn; dây hàn bằng kim loại; que bằng kim loại 
dùng để hàn vẩy.  

 
 

(210) 4-2012-19961 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NIKKO YOZAI MFG., CO., LTD.  (JP) 
2-1-21 Midorigaoka, Ikeda-shi, Osaka 
563-0026 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Que bằng kim loại dùng để hàn; dây hàn bằng kim loại; que bằng kim loại 
dùng để hàn vẩy.  

 
 

(210) 4-2012-19964 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 3.2.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh dương 

sẫm, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, 
vàng, hồng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 
Quyên   (VN) 
80/65 đường 41, bến Phú Định, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19965 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương sẫm, đỏ, 

vàng, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 

Quyên   (VN) 
80/65 đường 41, bến Phú Định, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-19966 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.3.20; A5.1.5; 25.1.5; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, đen, xanh 

cốm, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19967 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 2.9.25; 2.9.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, đỏ, hồng, 

xám, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-20002 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SHENZHEN JUNJIAHAO 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
First, Second Floor, Building B, Block A, 
Phase 2, Fuyu Industrial Park, Huafan 
Road,Tongsheng Community, Dalang 
Street, Baoan District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy fax; bảng thông báo điện tử, điện thoại di động; vỏ hộp loa; 

máy chụp ảnh; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thấu kính dùng cho việc chụp ảnh 
thiên văn; dây điện; chất bán đẫn; mạch tích hợp; cầu dao điện; vật dụng nút lỗ tai dùng 
cho thợ lặn; thiết bị báo động; bao kính đeo mắt; thiết bị sạc pin.  

 
 

(210) 4-2012-20008 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 

CO., LTD.   (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 

(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  

 
 

(210) 4-2012-20009 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 

CO., LTD.   (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 

(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  
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(210) 4-2012-20034 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Trần Văn Vân   (VN) 
Thôn Kỳ Thọ, xã Hành Đức, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đậu nành; ngô (hạt); ca cao; bột (thực phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-20078 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, ghi, xanh nước biển 
(731) CHINLEAD INT'L CORP.  (TW) 

13F., No. 180, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., 
Da-an Dist., Taipei City 106, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu dùng cho động cơ; dầu dùng cho bộ truyền động; dung dịch để cắt ; dầu 
công nghiệp; mỡ bôi trơn. 

 

Nhóm 12: Các bộ phận của xe cộ, cụ thể là động cơ cho xe cộ giao thông trên bộ, khung 
xe máy, cơ cấu truyền động dùng cho xe cộ giao thông trên bộ, xích truyền động dùng 
cho xe cộ giao thông trên bộ, trục truyền động dùng cho xe cộ giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2012-20100 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Thịnh Phát  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lưọc, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt; khăn lau bằng vải; khăn bằng vải để tẩy trang 
 
 

(210) 4-2012-20107 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Số 7C, ngõ 5 Sơn Tây, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy 
sản xuất bơ sữa; máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc.  

 
Nhóm 11: Lò nướng chạy bằng điện; lò vi sóng chạy bằng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; máy làm sữa chua chạy bằng điện; máy làm rau mầm (ủ các hạt giống bằng cách 
điều hòa nhiệt độ).  

 
Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-20108 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số 7C, ngõ 5 Sơn Tây, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; may 

sản xuất bơ sữa, máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc.  

 
Nhóm 11: Lò nướng chạy bằng điện; lò vi sóng chạy bằng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; máy làm sữa chua chạy bằng điện; máy làm bằng rau mầm (ủ các hạt giống bằng 
cách điều hoà nhiệt độ). 

 
Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-20109 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số 7C, ngõ 5 Sơn Tây, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; mảy 

sản xuất bơ sữa; máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc.  

 
Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện.  
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(210) 4-2012-20139 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85977114 20.04.2012 US 

85604271 20.04.2012 US 
(531) 26.4.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đỏ 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để công bố và chia sẻ thông tin và phương tiện kỹ 
thuật số thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; công cụ phát triển phần mềm 
máy tính; phần mềm máy tính để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); 
phần mềm máy tính dùng để tạo các danh mục thông tin, danh mục của trang web và 
danh mục của các nguồn thông tin khác.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại, quảng cáo và tiếp thị các thương hiệu, hàng hóa, 
dịch vụ và các trang web trực tuyến của các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi 
nhuận; dịch vụ nghiên cứu và thông tin về thị trường.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền điện tử dữ liệu và thông điệp kỹ 
thuật số qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; dịch vụ viễn thông, cụ thể là cho 
phép người sử dụng truyền và chia sẻ bằng điện tử các thông tin và phương tiện kỹ thuật 
số qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến, 
phòng trò chuyện trực tuyến và bản tin điện tử trực tuyến qua mạng Internet nhằm truyền 
thông điệp giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau về lĩnh vực mọi người quan 
tâm; dịch vụ phát sóng đa phương tiện kỹ thuật số thông qua mạng Internet, cụ thể là, gửi, 
hiển thị và truyền điện tử dữ liệu, âm thanh và video; cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ 
liệu máy tính trong các lĩnh vực mọi người quan tâm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu 
trực tuyến về các lĩnh vực giải trí và về các nhóm có chung mục đích xã hội và cộng đồng; 
dịch vụ nhật ký trực tuyến, cụ thể là cung cấp các trang nhật ký trên Internet thể hiện nội 
dung có xác định người sử dụng về các lĩnh vực xã hội, giáo dục, chính trị, văn hóa và 
lĩnh vực mọi người quan tâm; dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản sách kỹ thuật 
số, sách được ghi dưới đạng âm thanh và tạp chí trên mạng thông qua mạng máy tính và 
truyền thông toàn cầu về các lĩnh vực xã hội, giáo dục, chính trị, văn hóa và lĩnh vực mọi 
người quan tâm; dịch vụ xuất bản các nội dung giải trí trên các phương tiện ghi hình, ghi 
âm và đa phương tiện kỹ thuật số trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ sử 
dụng tạm thời các trò chơi tương tác nhiều người chơi hoặc một người chơi được chơi 
thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực 
tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến về các lĩnh vực lên kế hoạch cho các sự 
kiện xã hội, giáo dục và văn hóa.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính trực tuyến không 
tải về được dùng cho mục đích xuất bản và chia sẻ thông tin và phương tiện kỹ thuật số 
thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời 
các công cụ phát triển phần mềm máy tính trực tuyến không tải về được; cung cấp dịch vụ 
sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải về được được sử dụng như một 
giao diện lập trình ứng dụng (API); cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm máy 
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tính trực tuyến không tải về được dùng để tạo các danh mục thông tin, danh mục của 
trang web và danh mục của các nguồn thông tin khác; cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 
cho người sử dụng các chương trình máy tính không tải về được; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là cung cấp nền lưu trữ các trang web cho người khác để tổ chức và điều hành các cuộc 
họp, sự kiện xã hội và các buổi thảo luận tương tác dưới dạng văn bản, âm thanh và video 
qua mạng Internet.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2012-20153 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TRADECARD, INC.   (US) 
75 Maiden Lane, 12th Floor New York, 
NY 10038, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính để truy cập vào và để quản lý một nền tảng điện toán 
đám mây, cụ thể là, một nền máy tính cộng tác nhằm tích hợp việc tìm kiếm, đánh giá, 
tuyển chọn các nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ, tích hợp việc quản lý nguồn cung ứng hàng 
hóa/dịch vụ và tích hợp quá trình hỗ trợ tài chính cho chuỗi cung ứng hàng hóa/dịch vụ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là cung cấp cho người khác việc xử lý, tài 
liệu và việc kiểm tra các giao dịch mua/bán đã được đưa vào máy tính, kiểm tra tình trạng 
các giao dịch mua/bán đã được đưa vào máy tính, quản lý hồ sơ ghi chép cho việc chuyển 
khoản điện tử, xác định việc tuân thủ các điều khoản của các giao dịch nêu trên, duy trì và 
quản lý cơ sở dữ liệu ở một địa điểm trung tâm cho các giao dịch nêu trên, thông báo liên 
quan đến các điều khoản nêu trên hoặc liên quan đến việc tuân thủ các điều khoản đó đã 
được đưa vào máy vi tính, và thông báo đã được đưa vào máy tính mà theo đó việc thanh 
toán được đảm bảo liên quan đến các giao dịch mua/bán, tất cả đều liên quan đến việc tạo 
thuận lợi cho các giao dịch giữa công ty với công ty. 

 

Nhóm 36: Thông tin và tư vấn tín dụng, cụ thể, nghiên cứu tín dụng, dịch vụ định giá và 
ghi nợ; dịch vụ đưa ra các quyết định tín dụng; định giá tín dụng và dữ liệu của công ty 
lưu trữ hồ sơ tín dụng; dịch vụ tài chính, cụ thể là, giao dịch liên quan đến tài chính, trước 
và sau khi cấp tiền cho giao dịch, cấp tiền cho vốn lưu động, và khấu trừ các khoản nợ 
nhằm mục đích tài trợ; và bảo hiểm bảo đảm thanh toán.  

 
 

(210) 4-2012-20158 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TEMPNOLOGY LLC   (US) 
210 Commerce Way- Suite 100, 
Portsmouth NH 03801, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt dùng cho sản xuất quần áo, sản xuất dải băng buộc đầu, sản xuất đồ đội 
đầu, sản xuất đồ trang tri nhà cửa, sản xuất tấm phủ đồ đạc, sản xuất chăn, sản xuất vỏ 
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gối, sản xuất khăn trải giường và áo gối, sản xuất khăn lau, sản xuất khăn tắm và sản xuất 
đồ vải lanh dùng trong nhà bếp.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; áo sơ mi, áo phông, áo ghi-lê, áo chẽn không 
tay, áo chui đầu, áo nỉ, quần nỉ, quần dài, quần soóc, bộ đồ quần áo (mặc để luyện tập thể 
thao hoặc làm thường phục), áo vét, áo choàng ngoài, đồng phục thể thao, quần áo lót, áo 
nịt len thể thao, áo pacca/áo khoác ngăn có mũ không thấm nước, áo mưa, áo chui đầu, 
quần áo ngủ, khăn quàng cổ, khăn choàng, quần dài nam giới/quần lót chẽn, áo váy, váy, 
găng tay (trang phục), găng tay hở ngón, bao tay (trang phục), mũ, mũ lưỡi trai, dải băng 
buộc đầu (trang phục) và luỡi trai của mũ, giày thể thao và giày đi thông thường, dép di 
trong nhà, giày đi bộ đường dài, giày đi bộ, giày leo núi, giày chơi gôn, bít tất ngắn cổ 
quần áo bó, tất dài/tất cao cổ và trang phục dệt kim.  

 
 

(210) 4-2012-20205 (220) 11.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.3.1; 25.12.1 
(731) HE JU  (CN) 

No.4 Group 5 Yapo Village, Quetang 
Town, Xinshao County, Hunan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn rọi; đèn pin (dùng để soi sáng); 
đèn thợ mỏ. 

 
 

(210) 4-2012-20265 (220) 11.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long   (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch rửa, vệ sinh và bảo quản kính áp tròng không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-20284 (220) 11.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH ASI Việt Nam (VN)

Số 15B, ngõ 122, ngách 122/1, đường 
Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-20364 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) DWI PUTRA RAHARDJOT.   (ID) 

Jl. Pinang Perak II/3, Kelurahan Pondok 
Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gạch xây dựng (đồ chơi); bàn cờ trò chơi; đồ chơi lắp ráp cho trẻ em; 

trò chơi ghép hình; trò chơi xếp hình 3D (3 chiều) bằng giấy xốp mang tính giáo dục; trò 
chơi điện tử.  

 

(210) 4-2012-20365 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DWI PUTRA RAHARDJO T.   (ID) 
Jl. Pinang Perak II/13, Kelrahan Pondok 
Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gạch xây dựng (đồ chơi); bàn cờ trò chơi; đồ chơi lắp ráp cho trẻ em; 

trò chơi ghép hình; trò chơi xếp hình 3D (3 chiều) bằng giấy xốp mang tính giáo dục; trò 
chơi điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-20368 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) UNIQUE TRADING (THAILAND) 

CO., LTD   (TH) 
16,18 Chaloem Phrakiat Rama 9 Soi 12, 
Chaloem Phrakiat Rd., Nongbon, Praves, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép. 
 
 

(210) 4-2012-20412 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.  (JP) 
1-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8253, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Chất hút bám dầu (hóa chất dùng trong công nghiệp); hóa chất bao gồm chủ 
yếu là cácbon.  

 
Nhóm 11: Hộp thiết bị và thiết bị xử lý nước thải; hộp thiết bị và thiết bị xử lý chất thải; 
hộp thiết bị và thiết bị dùng để lọc nước bẩn; hộp thiết bị và thiết bị khử khí dùng để xử lý 
nước; lõi lọc khí dùng để xử lý nước; hộp thiết bị và thiết bị xử lý nước; thiết bị sản xuất 
nước tinh khiết sử dụng màng trao đổi ion hoặc nhựa trao đổi ion. 

 
Nhóm 17: Phao ngăn chống ô nhiễm; sợi hóa học [không dùng trong ngành dệt].  

 
Nhóm 24: Vải không dệt.  

 
 

(210) 4-2012-20417 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Bột đậu nành đã được lên men bởi vi khuẩn axit lactic dùng cho mục đích công 
nghiệp; bột đậu nành dùng cho mục đích công nghiệp; bột và tinh bột dùng cho mục đích 
công nghiệp; hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán (dùng cho mục đích 
y tế); vật liệu để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy 
uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chất bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau đã được bảo quản, ướp lạnh, sấy khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trái cây nấu nước đường (mứt quả); trưng; sữa; sữa đậu 
nành [thay thế sữa]; sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được và mỡ ăn; đậu nành đã chế biến 
làm thực phẩm cho người; đậu nành làm thực phẩm ăn kiêng (không dùng trong ngành y); 
thực phẩm không dùng cho mục đích y tế chủ yếu được chế biến từ sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
và các chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh (để ăn và 
dùng cho đồ uống); mật ong, mật đường; nấm men (dùng cho thực phẩm); bột nở (dùng 
cho thực phẩm); muối ăn, mù tạc, dấm, xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh có thể ăn được; chế 
phẩm từ bột đậu nành làm thực phẩm cho người, chế phẩm từ bột đậu nành làm thực phẩm 
dinh dưỡng (không dùng trong ngành y); bánh kẹo được làm chủ yếu từ bột đậu nành; bột 
đậu nành được lên men bởi vi khuẩn axit lactie (làm thực phẩm); bột đậu nành dùng cho 
ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn cho người được làm chủ yếu từ bột đậu nành 
(không dùng trong ngành y); thực phẩm đã chế biến được làm chủ yếu từ bột đậu nành; 
bột đậu nành; thực phẩm ăn nhẹ được làm chủ yếu từ bột đậu nành; thực phẩm không 
dùng cho mục đích y tế được chế biến chủ yếu từ bột đậu nành.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và đồ uống không cồn; đồ 
uống làm từ trái cây và nước ép trái cây (không có cồn); xi rô dùng cho đồ uống và chế 
phẩm để làm đồ uống; đồ uống làm từ chế phẩm của bột đậu nành hoặc đậu nành; đồ 
uống kiêng làm từ chế phẩm của bột đậu nành hoặc đậu nành (không dùng cho ngành y); 
đồ uống làm từ đậu nành; đồ uống dinh dưỡng không có cồn không dùng cho mục đích y 
tế và đồ uống bổ sung dinh dưỡng không có cồn không dùng cho mục đích. 

 
 

(210) 4-2012-20438 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, nâu, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khổng Gia  (VN) 
123/13 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang sức, thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20474 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Thiên Hội  (VN) 
H27A/25 Kiệt, 122 đường Phan Thanh, 
phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Khóa tay; chìa khóa; chốt cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại (trừ khóa 
điện), khóa bánh xe (chặn giữ). 

 
 

(210) 4-2012-20480 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.4; A26.11.8 
(731) 1. STUART PALMER  (GB) 

7B Queens Square, Poulton-Le-Fylde 
FY6 7BW, United Kingdom 
2. BENJAMIN PEADON   (GB) 
34 Newgate Street, Bingham, 
Nottinghamshire, NG13 8FD, United 
Kingdom 
3. EDGAR MARTINEZ  (US) 
843 W 69th Str., Los Angeles, Ca 90044 
USA 
4. CALVIN PHONG NGUYEN  (US) 
3347 Ellesborough Lane Spring, TX 
77388, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc và giả da, vali, túi xách, túi dùng ở bãi biển; ba lô; túi thể thao, ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu; đồ đi chân bao gồm giày, giày ống, dép đi trong nhà.  
 

Nhóm 37: Quảng cáo bao gồm quảng cáo đa phương tiện; cho thuê địa điểm quảng cáo, 
phổ biến các thông báo quảng cáo bao gồm phổ biến các thông báo quảng cáo trên mạng 
lưới truyền thông quốc gia và quốc tế (internet); cho thuê vật liệu và tư liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bao bì.  
 
 

(210) 4-2012-20485 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 010969939 15.06.2012 EM 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  
(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-20486 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 010969988 15.06.2012 EM 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  
(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-20489 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 11.3.5; 19.9.1 
(731) Công ty cổ phần VIFON  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến, các loại rau quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín, các loại mứt hoa quả (mứt ướt), trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật, 
bơ thực vật, hạt điều rang muối, đậu phộng chiên. 
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Nhóm 30: Các loại mỳ, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui, mỳ ống; các loại nước 
chấm có nguồn gốc từ thực vật.  

 
 

(210) 4-2012-20527 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.1; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Agricare Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 Phạm Văn 
Đồng, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-20543 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.1.6; 26.11.3; 25.7.20; 7.11.10 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, đỏ cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mai Diêu  (VN)
48/4 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng, bán buôn hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải. 
 
 

(210) 4-2012-20555 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG  
(DE) 
Feringastr.4, 85774 Unterfohring, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điều khiển trực tiếp và từ xa để cấp quyền, kiểm soát truy 

cập và kích hoạt các ổ khóa điện, xi lanh điện kỹ thuật số, hệ thống tiếp sóng; thiết bị và 
dụng cụ điều khiển trực tiếp và từ xa để cấp quyền, kiểm soát truy cập và kích hoạt các ổ 
khóa điện, xi lanh điện kỹ thuật số, hệ thống tiếp sóng có sử dụng hệ thống thông tin liên 
lạc giữa các điểm kiểm soát trong các mạng có dây và không dây; các phần mềm ứng 
dụng dùng cho máy vi tính và phần mềm điều hành trên máy tính của các ứng dụng đó, 
thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh; thiết bị truyền dẫn âm thanh và hình ảnh; thiết bị tái tạo 
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âm thanh và hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi dữ liệu; đĩa compắc [nghe-nhìn]; 
đĩa ghi hình kỹ thuật số (DVD), và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác (cụ thể 
là đĩa ghi âm thanh kỹ thuật số); cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm 
tiền; máy tính, thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị 
dập lửa. 

 
 

(210) 4-2012-20611 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CAB CO., LTD   (JP) 
38-6 2chome Meieki Nakamura Nagoya 
Aichi Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo thun ngăn tay, áo thun có cổ, áo thun thấm mồ hôi, quần, 
áo pacca, áo vét [quần áo], áo chui đầu (không tay).  

 
 

(210) 4-2012-20622 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và đồ uống Quốc tế 
(INTERBOS)   (VN) 
Xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm làm sữa; đồ uống có sữa (với sữa là thành phần chủ yếu); thịt 
được bảo quản (bằng cách xông khói, muối, đóng hộp); dầu ăn; thạch dùng cho thực 
phẩm, rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Chè, cà phê, ca cao, bánh kẹo, kem lạnh, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2012-20631 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Rạng Đông   (VN) 
Số 10/28/243 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại. 
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(210) 4-2012-20639 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Lê Văn Tiến  (VN) 

17/16 khu phố Bình Hòa, thị trấn Lái 
Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-20650 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A10.3.4 
(591) Xanh dương đậm, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Không Gian 
Đẹp  (VN) 
30 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Gọng dùng cho ô hoặc dù; «.  
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích 
hợp pin mặt trời. 

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải dệt.  

 
 

(210) 4-2012-20651 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 7.1.24; A7.1.11 
(731) JIANGSU LIHE ADHESIVE CO.,LTD.  

(CN) 
No. 28, Houyang Chemical Park, Jintan, 
Jiangsu, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; mát tít dùng cho da 

thuộc; mát tít dùng cho săm, lớp xe; keo dùng cho mục đích công nghiệp; chất gắn kết 
[luyện kim].  
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(210) 4-2012-20655 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.9; 7.15.22 
(731) AYALA CORPORATlON   (PH) 

34F, Tower One, Ayala Triangle, Ayala 
Avenue, Makati City 1226, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quân lý kinh doanh của khách sạn; dịch vụ thuê 

ngoài (hỗ trợ kinh doanh), dịch vụ cho thuê máy và thiết bị văn phòng (loại trừ không cho 
thuê máy tính); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; tố chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ rải nhựa đường; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 
điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ xây dựng; 
dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm (xây dựng); 
dịch vụ lát bề mặt đường; dịch vụ lát đường; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ 
lắp dặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; dịch vụ xây, lát; dịch vụ xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới.  

 
 

(210) 4-2012-20656 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.9; 7.15.22 
(731) AYALA CORPORATlON   (PH) 

34F, Tower One, Ayala Triangle, Ayala 
Avenue, Makati City 1226, Philippines   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quân lý kinh doanh của khách sạn; dịch vụ thuê 

ngoài (hỗ trợ kinh doanh), dịch vụ cho thuê máy và thiết bị văn phòng (loại trừ không cho 
thuê máy tính); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; tố chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ đại lý bất động sản.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ rải nhựa đường; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 
điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ xây dựng; 
dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm (xây dựng); 
dịch vụ lát bề mặt đường; dịch vụ lát đường; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ 
lắp dặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; dịch vụ xây, lát; dịch vụ xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới.  
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(210) 4-2012-20657 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) CÔNG TY TNHH PROSPERITY  (VN)

Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt; nước sốt thịt; nước tương; gia vị; hạt nêm (gia vị).  
 
 

(210) 4-2012-20696 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo, dụng cụ cạo râu; hộp phân phối, hộp đựng và đầu dao cạo 
có thể thay thế, tất cả có chứa lưỡi dao cạo; các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-20769 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Hồng 
(731) SHINYOUNG WACOAL INC.   (KR) 

104, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực (áo lót); quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo lót mặc bên trong; 
quần lót; váy trong (quần áo lót); quần áo mặc bên trong; quần áo ngủ; quần đùi; quần lót 
phụ nữ; tất dài.  

 
 

(210) 4-2012-20782 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.4; A26.3.5; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Quân Thiên Phát  (VN) 
Số 269 ấp An Hưng, thị trấn An Phú, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc trừ sâu; hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất nền dùng 
để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng cây. 

 
 

(210) 4-2012-20784 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MINKA LIGHTING, INC.  (US) 
1151 W. Bradford Court, Corona, 
California 92882, Hoa Kỳ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt trần và thiết bị chiếu sáng bằng điện.  
 
 

(210) 4-2012-20785 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MINKA LIGHTING, INC.   (US) 
1151 W. Bradford Court, Corona, 
California 92882, Hoa Kỳ  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt trần và thiết bị chiếu sáng bằng điện.  
 
 

(210) 4-2012-20786 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(731) MINKA LIGHTING, INC.   (US) 

1151 W. Bradford Court, Corona, 
California 92882, Hoa Kỳ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt trần và thiết bị chiếu sáng bằng điện.  
 
 

(210) 4-2012-20787 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Tỷ Muội  (VN) 

47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, mua bán 
nón bảo hiểm, nến thơm, máy chụp hình, tai nghe điện thoại, khay đĩa, hộp, ly, chén, 
tượng, bàn chải đánh răng, mua bán kim loại và quặng kim loại, mua bán vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da, mua bán dụng cụ thể dục, thể thao, mua bán sách báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, mua bán hàng gốm sứ, thủy tinh, mua bán nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh, mua bán đồ uống như: rượu, bia, nước giải khát, mua bán hàng may mặc và giày 
dép, vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt, mua bán vàng bạc đá quý, đồ trang sức, mua bán 
lương thực thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20810 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.1; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp Bảo 
Mật Thế Hệ Mới  (VN) 
257/60C Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu cà phê, trà (chè), ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-20811 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 5.7.1; A26.11.12; A11.3.4 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp Bảo 
Mật Thế Hệ Mới  (VN) 
257/60C Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè) 
 

Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu cà phê, trà (chè), ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-20814 (220) 19.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.3; A1.1.10; 1.15.5 (540) 

  

(731) Võ Thị Ly Ly  (VN) 
31-33-35 Ngô Văn Sở, phường Hòa 
Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ uống thức ăn, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-20815 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam 
EXPERIENCE  (VN) 
420 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và dịch vụ thể thao ngoài trời.  
 
 

(210) 4-2012-20816 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Que Lin   (VN) 
231/89/17A Bình Tiên, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Mực, lọ mực. 
 
 

(210) 4-2012-20817 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 1.15.24; A5.3.13; 
A5.3.15 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, 
xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 
Phát  (VN) 
Số 7/57KP3, phường Tam Hoà, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống ; nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2012-20818 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Đen, xám, trắng, xanh lá cây, đỏ, cam 
(731) Nguyễn Thành Tú  (VN) 

250 (số cũ 348) Võ Thành Trang, 
phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dành cho người. 
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(210) 4-2012-20819 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Quang 

Phiên  (VN) 
183 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ săn sóc da mặt; dịch vụ giảm béo, làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-20830 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 5.5.3; 13.3.25; 25.7.25 
(591) Xanh da trời, hồng, vàng, xanh lá cây, 

trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Tuấn Anh VINA   (VN) 
80 đường 138, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải; bột giặt; chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2012-20831 (220) 19.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 20.5.15; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Tâm  (VN) 
74/1D ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, quần áo thời trang, giầy, dép, mũ, nón.  
 
 

(210) 4-2012-20832 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-20833 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-20834 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20835 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh dương, xanh đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Bảo Lâm   (VN) 
56/12 khu phố 1, Phạm Văn Thuận, 
phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
660 

(210) 4-2012-20836 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1
(591) Vàng sậm, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Nông Gia Phát  

(VN) 
05-B3, khu vực 4, đường Cái Sơn Hàng 
Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; hạt giống thực vật; cây giống.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống. 
 
 

(210) 4-2012-20837 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, ghi 
(731) Công ty xây dựng Tiến Thành 

(TNHH)   (VN) 
Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công, xây dựng, sửa chữa: nhà cửa, công trình công cộng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình, dịch vụ thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-20838 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ. 
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(210) 4-2012-20839 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

nông nghiệp Tiên Tiến     (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, bánh, kẹo, cacao.  

 
 

(210) 4-2012-20845 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.15.5; 26.15.25; A8.1.23; 8.1.19 
(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo; kẹo dạng thanh, bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 

ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy, sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); bánh kẹo dùng để phủ lên 
kem và các món tráng miệng; bánh, bánh ngọt, kem lạnh, bánh kẹo đông lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-20846 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.15.5; 26.15.25; A8.1.23; 8.1.19 
(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo; kẹo dạng thanh, bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 

ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy, sô cô la cô đặc không dường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); bánh kẹo dùng để phủ lên 
kem và các món tráng miệng; bánh, bánh ngọt, kem lạnh, bánh kẹo đông lạnh.  
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(210) 4-2012-20850 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 
Sinh   (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi; 

nồi hơi; mảy tìm kim; may kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: 
ổ mảy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ), hộp điều khiển.  

 

(210) 4-2012-20851 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh   (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07:  Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 

dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận của máy); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy 
in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động 
cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bộ điều khiển dùng cho máy và 
động cơ.  

 
 

(210) 4-2012-20852 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh  (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07:  Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 

dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận của máy); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy 
in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động 
cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bộ điều khiển dùng cho máy và 
động cơ.  
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(210) 4-2012-20853 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh   (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07:  Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận của máy); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy 
in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động 
cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bộ điều khiển dùng cho máy và 
động cơ.  

 
 

(210) 4-2012-20854 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07:  Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận của máy); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy 
in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động 
cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bộ điều khiển dùng cho máy và 
động cơ.  

 
 

(210) 4-2012-20855 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07:  Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận của máy); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy 
in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con suốt chỉ; động 
cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bộ điều khiển dùng cho máy và 
động cơ.  
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(210) 4-2012-20856 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(731) Nguyễn Văn Thăng   (VN) 

Số 18/01/170 đường Thiên Lôi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-20857 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu vang.  

 
 

(210) 4-2012-20858 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Đông Dương  (VN) 
Lầu 4, 14 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, dầu bôi trơn. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-20859 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh thẳm, cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Thuyền 
Thế Giới  (VN) 
228 Paster, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh , quản lý giao dịch thương mại, quảng cáo, chức năng văn 
phòng. 

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói hàng hóa, du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-20863 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.1.25; 15.1.1 
(731) ELPROM MOTOR INDUSTRIES (M) 

SDN BHD   (MY) 
No. 20, Jalan Kuchai Maju 16, Kuchai 
Entrepreneurs' Park, Off Jalan Kuchai 
Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ khí nén; động cơ điện dùng cho hệ thống cấp nhiệt; động cơ cho quạt; 

quạt có gắn động cơ dùng cho máy móc; quạt [bộ phận của động cơ]; quạt điện (làm mát) 
[bộ phận của động cơ]; quạt điện (làm mát) [bộ phận của máy]; quạt [bộ phận của máy]; 
quạt dùng để làm mát động cơ xe cộ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; quạt 
nén khí [bộ phận của máy].  

 
 

(210) 4-2012-20870 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20871 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-20872 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-20874 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.2 
(591) Da cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Phan Thị Ngọc Tuyền   (VN) 

2/9/10 Tú Mỡ, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; trường đào tạo [giáo dục]; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục] ; khảo thí giáo dục ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-20875 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-20876 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20877 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20878 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20879 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20890 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mỹ phẩm 
Đạt Hiếu  (VN) 
541/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-20891 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 
xuất, và thương mại Sao Đỏ  
(VN) 
Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà.  
 
 

(210) 4-2012-20892 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn sở hữu 
trí tuệ và thời trang ngày 
nay Lê Gia  (VN) 
328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các loại hàng hóa như sau: chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt 

và chống đông cho xe cộ, chất phụ gia (hóa chất) dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt), phụ gia 
(hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, diesel), chất lỏng dẫn động, chất chống 
sôi dùng cho chất làm mát động cơ, chế phẩm để tiết kiệm nhiên liệu, hóa chất dùng trong 
việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuộc diệt nấm và thuốc diệt; hoá chất, axit, chế phẩm sinh 
học không dùng cho thú y hoặc ngành y, hóa chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm 
(không dùng cho thú y hoặc ngành y), nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô, thuỷ tinh lỏng, 
sơn, chế phẩm chống ăn mòn, sơn dầu bitum (vecni bitum), chất dùng để sơn lót, chế 
phẩm để bảo vệ kim loại, nhựa tự nhiên ở trạng thái thô, chất màu, nhựa cây, mực in, chế 
phẩm chống gỉ (để bảo vệ), phẩm mầu dùng cho thực phẩm, chế phẩm làm mềm vải dùng 
để giặt, nước hoa dùng cho cá nhân, xà phòng bột, chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 
mục đích gia đình, xà phòng dùng cho mục đích gia đình, chế phẩm tay rửa được làm từ 
dầu mỏ dùng để làm sạch dùng trong gia đình, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia 
đình, xà phòng bánh, chế phẩm tẩy khô, chế phẩm cọ rửa dạng bột, chế phẩm làm sạch 
ống thoát nước thải, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, xà phòng không dùng cho cá 
nhân, chế phẩm tẩy rửa được làm từ dầu mỏ không dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế, xà phòng dùng làm tươi sáng màu vải, cám gạo dùng để làm bóng da, 
chế phẩm dùng để tắm rửa, phấn để tẩy sạch, dầu dùng cho mục đích làm sạch, vỏ cây 
thạch kiêm dùng để giặt, tro núi lửa dùng để làm sạch, vải tẩm chất tẩy rửa dùng để làm 
sạch, chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y 
tế, chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích tẩy rửa, xà phòng giặt; chế 
phẩm ngâm dùng khi giặt; xà phòng dùng đế tẩy uế, chế phẩm tẩy rửa dùng cho máy rửa 
bát đĩa, chế phẩm rửa bát đĩa dạng lỏng, chế phẩm tẩy rửa đĩa, chế phẩm làm sạch cốc, 
chế phẩm dùng để giữ quần áo, chế phẩm làm sạch kính chắn gió dạng lỏng, chế phẩm 
tẩy rửa xe ô tô, chế phẩm tẩy rửa bồn cầu vệ sinh, mỹ phẩm, kem chăm sóc da, kem dùng 
trang điểm mi mắt, nước hoa, chế phẩm làm quăn tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm dùng 
rửa tay, mặt và thân thể, tinh dầu, túi trà dùng để tắm, thuốc đánh răng, tinh dầu, hương 
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liệu (dùng cho đồ ăn và đồ uống), nhiên liệu, chất bôi trơn (dầu nhờn), khí dầu mỏ, sáp 
ong (dạng thô), sản phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ), thuốc thú y, thuốc thú y thủy 
sản, dược phẩm, chế phẩm dược và dược chất, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, vitamin, sản phẩm bổ sung khoáng chất và dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, vật liệu dùng để băng bó dùng cho mục đích y tế, chất tẩy 
uế dùng cho kính áp tròng, chế phẩm dược và dược chất dùng cho mắt, dung dịch lau cửa 
kính áp tròng; thuốc nhỏ mắt, thuốc diệt trừ động vật có hại, nước suối nóng dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm diệt trùng, chất phản ứng hóa học dùng trong ngành y hoặc thú 
y, chế phẩm để diệt cây có hại, khoá bằng kim loại dùng cho xe cộ, bản lề bằng kim loại 
dùng cho xe cộ, khoá bằng kim loại dùng cho thùng để hành lý đằng sau xe ô tô, bản lề 
bằng kim loại của nắp thùng đựng hành lý đằng sau xe ô tô, khoá bằng kim loại dùng cho 
mui xe ô tô, bản lề bằng kim loại dùng cho mui xe ô tô, chìa khoá, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, bộ khung nhà bằng kim loại được lắp ráp sẵn dùng trong xây dựng, ròng rọc 
bằng kim loại (ngoài loại dùng cho máy), lò xo bằng kim loại (ngoài loại dùng cho máy) 
và van bằng kim loại (ngoài loại là bộ phận của máy), đầu nối bằng kim loại dùng cho 
ống, vòng kẹp bằng kim loại (cổ dề), công te nơ bằng kim loại dùng cho việc vận chuyển, 
bảng ghi tên bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, bể 
chứa bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, 
thùng bằng kim loại, tấm kim loại dùng trong xây dựng; hợp kim để hàn, khung nhà hằng 
kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, máy công nghiệp, máy nông nghiệp, máy đào, 
máy xúc, máy phát điện, máy cắt, các bộ phận của động cơ xe ô tô cụ thể là bộ phận bơm 
nước, máy bơm dầu, bộ lọc dùng cho động cơ xe ô tô (là bộ phận của động cơ xe ô tô), 
quả nén (van đẩy) dùng cho động cơ xe ô tô (là bộ phận của động cơ xe ô tô), bộ phận 
thổi gió dùng cho động cơ xe ô tô (là bộ phận của động cơ xe), quạt gió dùng cho động cơ 
xe ô tô (là bộ phận của động cơ xe ô tô), vỏ bọc nắp xi lanh của máy, ống xả của máy, 
hộp tay quay dùng cho động cơ xe ô tô (là bộ phận của động cơ xe ô tô), động cơ và tua 
bin (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất), máy chạy bằng khí động và động cơ thủy lực, ổ 
đỡ dùng cho trục truyền động, cuxinee (bộ phận máy móc) ngoài loại dùng cho xe cộ mặt 
đất, cơ cấu ghép nối ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu truyền động, ngoài loại 
dùng cho xe cộ mặt đất, khớp truyền động bánh răng ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất, 
cơ cấu dẫn động ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất, khớp ly hợp không dùng cho xe cộ 
mặt đất, bộ chuyển hướng ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất, bộ phận chống sự va chạm 
trong máy, bộ phận hãm trong máy, van, bộ phận của máy (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt 
đất), bộ khởi động dùng cho động cơ và máy nổ, động cơ dòng điện xoay chiều và động 
cơ dòng điện một chiều (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất), máy phát dòng điện xoay 
chiều, máy phát dòng điện một chiều, máy khâu, máy thêu, máy sơn, máy chế biến nhựa, 
máy sản xuất chất bán dẫn, máy sản xuất các sản phẩm bằng cao su, máy để gia công kim 
loại và máy công cụ, khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), thiết bị 
để diệt ký sinh của cây trồng, dụng cụ nông nghiệp (cầm tay), dụng cụ làm vườn, dụng cụ 
có lưỡi sắc, thiết bị đo dùng cho việc phát hiện tốc độ đi của ô tô, thiết bị đo và thiết bị 
phân tích (không dùng cho ngành y), bảng điều khiển điện tử của xe ô tô, máy tính điện 
tử, phần mềm máy tính (ghi sẵn), chất bán dẫn, mạch tổng hợp, pin nhiên liệu, dụng cụ 
dùng cho nghề hàng hải, máy và thiết bị phát chương trình truyền hình, ắc quy điện và bộ 
nạp pin dùng cho ô tô, pin điện, bộ điều chỉnh điện của ô tô, bộ ngắt điện, cái ngắt mạch 
điện, máy biển thế (điện), máy đổi điện, khoá điện tử, thiết bị phát hiện kẻ xâm phạm 
dùng cho mục đích an ninh, thiết bị báo hiệu chống sự lấy cắp, thiết bị và dụng cụ quang 
học, sách báo điện tử, cơ cấu dùng cho thiết bị mở bằng sự cho vào thẻ tiền, thiết bị hàn 
bằng hồ quang điện, thiết bị cắt kim loại bằng hồ quang điện, thiết bị hàn điện, máy điện 
phân, máy phỏng theo dùng để điều khiển hoặc kiểm tra xe cộ, bộ cảm biến điện của 
đồng hồ chỉ báo tốc độ của xe cộ, thiết bị và dụng cụ quang học và đo lường, thiết bị ghi, 
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truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy vi tính, mắt kính, thấu kính quang học, kính mắt, kính đeo mắt, kính áp tròng, hộp 
đựng kính áp tròng, thiết bị chuẩn đoán, không dùng cho mục đích y tế, máy vi tính, ắc 
quy điện, kính, điện thoại di động, máy báo động bằng âm thanh, dụng cụ đo độ dài; bệ xí 
để đi vệ sinh có vòi phun tia nước để rửa ray, chậu vệ sinh, máy điều hoà không khí hoạt 
động bằng máy bơm nhiệt, băng động cơ chạy bằng khí, máy điều hoà không khí, thiết bị 
để làm sạch nước, máy đun nước chạy bằng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước máy 
dùng cho gia đình, bệ xí và bệ ngồi của xí bệt, thiết bị sấy khô, bộ trao đổi nhiệt (không là 
bộ phận của máy móc), nồi hơi (trừ các bộ phận của động cơ), bồn tắm, thiết bị tắm, vòi 
hoa sen, động cơ và tua bin dùng cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận của 
chúng ), trục xe dùng cho xe cộ mặt đất, ổ trục xe dùng cho xe cộ mặt đấ, cơ cấu nối ghép 
dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu truyền động dùng cho xe cộ mặt đất, khớp truyền động 
bánh răng dùng cho xe cộ mặt đất, bộ giảm sóc dùng cho xe cộ mặt đất, phanh xe cộ, dây 
phanh xe cộ mặt đất, lõi dây phanh cho xe cộ mặt đất, má phanh xe cộ mặt đất, guốc 
phanh dùng cho xe cộ, phanh chống trượt, bộ phận điều chỉnh giữ thăng bằng cho xe cộ, 
van của săm dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu dẫn động dùng cho xe cộ mặt đất, khớp ly 
hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất, vỏ bọc khớp ly hợp dùng cho xe cộ mặt đất, khớp ly hợp 
hình đĩa dùng cho xe cộ mặt đất, trục của khớp ly hợp dùng cho xe cộ mặt đất, bộ chuyển 
hướng dùng cho xe cộ mặt đất, nhíp xe dùng cho xe cộ mặt đất, tay lái điện dùng cho xe 
cộ mặt đất, động cơ dòng điện xoay chiều và động cơ dòng điện một chiều dùng cho xe 
cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận của chúng), xe ô tô, ghế lăn dùng cho người tàn 
tật, xe cộ đi trên nước, xe cộ đường hàng không, khung gầm xe cộ, cửa cho xe cộ, ghế 
ngồi (xe cộ), mui xe, khung của thân xe cộ, tay lái dùng cho xe cộ, bộ báo hiệu chống lấy 
cắp dùng cho xe cộ, chất nổ, pháo hoa, chất tự cháy, súng, pháo hiệu báo sương mù và 
báo nổ, tên lửa báo hiệu, vòng đeo tay (đồ nữ trang), đồng hồ (đo thời gian), hoa tai, đồ nữ 
trang, vòng đeo cổ (đồ nữ trang), đồng hồ (đeo tay), bộ chuông hoà âm, nhạc cụ, hộp 
dùng cho nhạc cụ, thiết bị lật trang của tập bản nhạc đàn violon, vở học sinh, sổ tay, bìa 
sơ mi, bìa bao vở viết, giấy các loại, dụng cụ học sinh và các loại văn phòng phẩm, dụng 
cụ học sinh, các loại bút bi, bút lông kim, bút dạ, bút kim, bút máy, bút chì, bút viết bảng 
trắng, bút xóa, bút sáp, các loại mực viết máy, mực bút dạ dầu, mực viết bảng, mực đóng 
dấu, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bảng viết các loại, phấn không bụi, khăn giấy ướt, khăn 
giấy thơm, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tong, tập anbom, sách lịch, giấy dùng cho 
văn phòng, tranh ảnh, bỉm tã lót trẻ em bằng giấy, vật liệu cách điện, nhiệt sợi thuỷ tinh 
nhân tạo, vải cách điện nhiệt, cao su lỏng, mi ca, ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm), túi 
dùng trong các môn điền kinh, túi đi tắm biển, túi thể thao, túi đựng quần áo (túi xắc), ví 
nhỏ bỏ túi, túi đựng chìa khóa bỏ túi, túi xách tay bằng da cừu, túi đựng sách, túi xắc to, 
túi để chở đồ, túi có miệng rút, túi đựng đồ cắm trại, túi mua hàng bằng da, túi du lịch để 
đựng đồ dành cho những cuộc đi chơi ngắn ngày, cặp học sinh, túi đựng giày khi đi du 
lịch, túi khoác vai, túi xách dùng để đi chợ, túi du lịch, ba lô đeo vai, cặp đựng tài liệu, 
balô mang vật dụng hàng ngày, túi đeo hông, túi xách tay, balô, túi đựng hành lý, túi xách 
tay nhỏ, ví tiền, túi đeo, vai dùng cho học sinh, túi đeo thắt lưng, tất cả thuộc nhóm này, 
gạch không nung, vật liệu xây dựng không nung giả đá, tấm lợp (vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại), vách ngăn (vật liệu xây dựng, không bằng kim loại), ngói, dụng cụ ngành 
nước bao gồm ống nhựa (thuộc nhóm này), nối nhựa (sản phẩm bằng nhựa thuộc nhóm 
này để nối các đoạn ống nhựa) như nối chữ T (T nối), nối chữ Y(Y rút), nối chữ thập, nối 
có ren, ống tiêu nước không bằng kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn 
cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, 
bột trét tường, đồ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, ghế salon, kệ, tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh, bình tưới cây, đồ đựng dùng cho gia đình, dụng cụ 
dùng trong nhà vệ sinh, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, máy xay và trộn gia dụng 
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dùng cho gia đình, không dùng tay, bộ nồi niêu, xoong, chảo dùng cho nhà bếp (thuộc 
nhóm này), dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), thớt (đồ dùng nhà bếp), chảo rán 
(không dùng điện), đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp (thuộc nhóm 
này), hộp nhựa đựng thức ăn, đồ ăn, tấm phủ xe cộ (không đi kèm với xe cộ), vải dầu, vải 
nhựa, lều trại, đai không bằng kim loại dùng để chuyển hàng nặng, cái võng, lều, len đã 
xe thành sợi, sợi và chỉ len, chỉ, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ tơ nhân tạo, sợi 
bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt, chăn (mÒn) không dùng điện và không dùng cho mục 
đích y tế, vải bọc cho giường ngủ, khăn trải giường, vải in hoa, tấm phủ bằng vải, rèm cửa 
bằng vải, chăn lông (chăn phủ giường bằng lông to), áo gối, chăn du lịch, đồ đi chân dùng 
cho nam giới, phụ nữ và và trẻ em cụ thể là: ủng, guốc, dép xăng đan, dép lê, quần áo 
dùng cho nam giới, phụ nữ và trẻ em cụ thể là: áo choàng, áo vét, áo ponsô (áo choàng 
làm bằng tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua), áo gilê, áo len dài tay, quần áo 
thấm mồ hôi, quần soóc, quần áo dệt kim, găng tay, găng tay hở ngón, bao ủ tay, khăn 
quàng cổ, dây đeo quần, quần áo ngủ, ao choàng, quần áo đi dạo, áo ngủ, đồ mặc ban 
ngày, quần áo lót, quần áo lót giữ ấm, quần áo phụ nữ cụ thể là: áo cánh, quần dài che 
phần trên cơ thể, y phục nữ, váy, bao tay, áo ngủ, quần áo lót phụ nữ, bao rốn trẻ em, đồ 
đội đầu cho nam giới, phụ nữ và trẻ em cụ thể là mũ vải, mũ lưỡi trai, mũ len che tai, giày 
ủng da cừu, áo thun, áo rét ngắn tay, mũ có vành, quần gin, áo sơ mi, tất đi chân, quần 
mặc thông thường, áo phông, quần áo thể thao, thắt lưng (trang phục), mũ, giầy (trang 
phục), găng tay (trang phục), cà vạt, khăn quàng cổ, tất cả thuộc nhóm này, tóc giả, hoa 
giả, kẹp tóc, đăng ten trang trí, đồ dùng để thêu, ruy băng, thảm, chiếu, giấy dán tường, 
thảm (trướng) treo tường (không bằng vải), mảng đất có cỏ nhân tạo, lớp lót dưới thảm, 
dụng cụ rèn luyện hình thể, máy để luyện tập thể dục, ván lướt sóng, đồ câu cá, đai lưng 
dùng cho người leo núi (đồ dùng thể thao), xe trượt tuyết (dụng cụ thể thao), thịt, cá, gia 
cằm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước 
quả nấu đông, mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, thịt lợn 
muối, thịt lợn cắt lát mỏng, thịt lợn quay, thịt lợn xé nhỏ, thịt được bảo quản, xúc xích, cá 
trồng, quả chà là, quả hạnh nhân qua sơ chế, chế biến hoặc rang, đậu đỗ được bảo quản 
hoặc chế biến, cá satay, mực được bảo quản, rong biển đã qua chế biến, khoai tây chiên, 
khoai tây chiên giòn, khoai rán, tôm pandan đóng bánh, cá đóng bánh và rau quả được 
chế biến dạng bánh, nho khô, quả được bảo quản, phơi khô hoặc qua sơ chế, vỏ hoa quả, 
thạch trái cây, hoa quả sấy khô, hoa quả được ướp lạnh, hoa quả được bọc đường, nấm 
được bảo quản, thịt qua chế biến, thịt đã nấu chín, thịt cắt lát mỏng, thịt cừu cắt lát mỏng, 
thịt gà xé phay, cá cắt lát mỏng, thịt lợn quay, thịt cừu quay, thịt gà quay, cá rán, thịt lợn 
xé nhỏ, thịt cừu xé nhỏ, thịt gà xé nhỏ và cá lát nhỏ, thịt lợn rán, thịt lợn nướng; thịt lợn 
xay, thịt lợn xé phay, thịt đóng hộp, thịt muối, sản phẩm thức ăn chế biến từ cá, sản phẩm 
thức ăn sơ chế từ cá, thịt cá hồi, cá được bảo quản, cá ướp muối, cá mòi, hành được bảo 
quản, dưa chua, dưa bắp cải, tất cả thuộc nhóm này, đồ uống chế trên cơ sở sô cô la, đồ 
uống chế trên cơ sở ca cao, đồ uống chế trên cơ sở cà phê, sô cô la, cà phê, đồ uống chế 
trên cơ sở cà phê pha sữa, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt tròn nhỏ, bánh nướng, kẹo, bánh tròn, bánh 
hấp, đồ ăn nhẹ chủ yếu gồm bánh kẹo, kem, mật ong, nước mật mía, men, bột nở, kẹo 
cam thảo, tương hạt cải thô, tương hạt cải, bột nhục đậu khấu, muối ăn, dấm, nước xốt, gia 
vị, kẹo, kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế, bánh bích quy, bánh mỳ tròn, bánh 
nướng có nhân hoa quả hoặc nhân ngọt, bánh quế, bánh kếp, bột sấy khô làm bằng bột 
mỳ, trứng và nước, bánh qui giòn, đồ ăn dạng lát mỏng làm từ ngũ cốc, thạch hoa quả, 
kẹo nhân đậu phộng, gia vị, chất làm mềm thịt dùng trong gia đình, bánh sandwich, bánh 
ngọt nhân thịt kiểu Trung Quốc, tất cả thuộc nhóm này, bột nếp, bột gạo, bột đậu xanh, 
mứt kẹo, cháo ăn liền, hoa quả tươi, thức ăn cho vật nuôi, động vật sống, thực phẩm cho 
động vật, chế phẩm để vỗ béo động vật; bã rượu bia, chất phụ gia làm thức ăn cho gia súc 
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(không có mục đích y tế), chất phụ gia làm thức ăn cho gia cầm (không có mục đích y tế), 
nước tinh khiết (đồ uống), bia, mật hoa quả, nước ép trái cây, tinh dầu để sản xuất đồ 
uống, nước có gas, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, nước ép trái cây có cồn, chiết xuất rượu 
mùi và đồ uống có rượu, rượu mùi, đồ uống chưng cất, xì gà, thuốc lá, diêm, tẩu thuốc lá, 
bật lửa dùng cho người hút thuốc, đá lửa.  

 
 

(210) 4-2012-20893 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Cam tươi, xanh đen, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khắc Phong  (VN) 
113 đường 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy may công nghiệp; linh kiện máy may công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-20894 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) JAPAN AIRLINES CO., LTD.  (JP) 

2-4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Vạn tải bằng đường không; tiến hành các chuyến du lịch; điều hành hoặc 

hướng dẫn các chuyến du lịch; đại lý đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách 
và hàng hóa bằng đường không; cung cấp thông tin về việc cất cánh và đến của các 
chuyến bay; dịch vụ khuân vác; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể 
là đặt chỗ và giữ chỗ; dịch vụ thông tin về du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-20895 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh hấp, sản phẩm bột xay; bột; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì 

sợi; mì ống; bột nhồi; bánh nướng; bánh pizza; bánh pútđing; gạo; bánh xăng đuých; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mì; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh patê thịt; bánh quế; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2012-20896 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) GEM PARTNERS LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Sách và xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-20897 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(731) GEM PARTNERS LIMITED   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Sách và xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.   
 

Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-20898 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Song Anh   (VN) 
Tổ 58, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm làm 

thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; sữa rửa mặt; nước hoa; nước rửa vệ sinh phụ 
nữ không chứa thuốc. 
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(210) 4-2012-20899 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Song Anh    (VN) 
Tổ 58, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm làm 
thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; sữa rửa mặt; nước hoa; nước rửa vệ sinh phụ 
nữ không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-20936 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới 
khoa học và tự nhiên  (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: kẹo vitamin cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-21023 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FUCHENG,ZHAO   (CN) 
Room 302, Building 3, No.7 of Shuyuan 
Street, Renmin North Road, Luohu 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Son môi; lông mi giả; nước sơn móng; mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; chất 
dính để cố định lông mi giả.  

 
 

(210) 4-2012-21029 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng 
(731) SELAVI LIMITED   (HK) 

Room 206, 2nd Floor, Alliance Building 
130-136 Connaught Road, Central Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; phố biến các thông báo quảng 
cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo chí 
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[cho người khác]; quan hệ công chúng; cho thuê không gian quảng cáo; hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; dịch vụ 
người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giáo 
dục]; tổ chức các cuộc thi [giải trí]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao; dịch vụ vũ trường; dịch vụ hoạt náo viên; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-21060 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần KANAPHARMA  
(VN) 
LL4A Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21065 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A17.2.2; A25.7.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Trung Sơn  (VN) 
Km 439, đường Hồ Chí Minh, xã Trung 
Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu lợp mái nhà phi kim loại; xi măng; cờ-
lin-ke (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu ốp lát phi kim loại dùng trong xây dựng; 
gạch và ngói không nung (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu xây dựng từ đất sét; vôi 
và thạch cao (vật liệu xây dựng); bê tông và cấu kiện bê tông; đá xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-21075 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) VANGUARD TRADEMARK 
HOLDINGS USA LLC   (US) 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải và dịch vụ 
đặt chỗ để cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-21076 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) VANGUARD TRADEMARK 

HOLDINGS USA LLC    (US) 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải và dịch vụ 

đặt chỗ để cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải. 
 
 

(210) 4-2012-21077 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) VANGUARD TRADEMARK 

HOLDINGS USA LLC    (US) 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải và dịch vụ 

đặt chỗ để cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải. 
 
 

(210) 4-2012-21078 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.22; A26.11.12; 26.11.3 
(731) VANGUARD TRADEMARK 

HOLDINGS USA LLC    (US) 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of 
America   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải và dịch vụ 

đặt chỗ để cho thuê và cho thuê theo hợp đồng các phương tiện vận tải. 
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(210) 4-2012-21112 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Viện Tiêu chuẩn Chất lượng 
Việt Nam   (VN) 
Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá và kiến nghị chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn cho 

các tổ chức vâ cá nhân theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; tổ chức chứng nhận, tổ chức 
giám định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; cung cấp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2012-21113 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.4; A5.5.20; A25.7.5 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần Vinatin   (VN)

Số 14, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đọc báo điện tử trên điện thoại di động; chương trình máy tính 

(phần mềm có thể 1 tải xuống được), chương trình trò chơi máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-21114 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 
starbucks coffee company)    (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Món sữa khuấy và đồ uống được chế trên cơ sở sữa; đồ uống đậu nành [thay 

thế sữa], sữa đậu nành thay thế sữa; thanh thực phẩm được chế biến trên cơ sở đậu nành; 
sữa chua, đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa chua; quả hạch chế biến sẵn, quả hạch tẩm 
gia vị, quả hạch rang; mứt trái cây ướt, xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn 
hợp nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ hay nước ép trái cây dùng làm thức ăn hay để 
nấu nướng,món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: món thịt nấu đông và thạch cho thực 
phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: pho-mát, bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây 
được bảo quản.  
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(210) 4-2012-21115 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A11.3.3; 26.4.4 
(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 

Starbucks Coffee Company)   (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ khách hàng thân thiết (thẻ tích lũy điểm), thẻ khích lệ khách hàng, thẻ 

phần thưởng, thẻ quà tặng, và thẻ câu lạc bộ [tất cả các thẻ trên đều là các loại thẻ từ đĩa 
mã hóa] được dùng để mua cà phê, chè (trà) ca cao, thức ăn đóng gói và chế biến sẵn, đồ 
điện gia dụng, đồ gia dụng không chạy băng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, 
sách, băng đĩa thu âm nhạc, đồ chơi, bao gôm cả gấu bông đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc 
vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí. 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể lâ: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại dược, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá 
ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá 
dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia dình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho 
Giáng Sinh, phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất 
cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện 
gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
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gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao 
tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý) giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt 
biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch bùi nhùi 
bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập 
lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung: cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng Sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng 
trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng 
cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ cộng điểm (thẻ lưu giá 
trị); cung cấp chiết khấu và các hình thức giảm giá khác như là một phần của chương trình 
khách hàng thân thiết (dịch vụ tài chính cũng như dịch vụ phát hành các loại thẻ có giá trị 
như thẻ chiết khấu và thẻ giảm giá phục vụ mục đích chiết khấu và giảm giá trên). 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ khách hàng thân thiết (thẻ tích lũy điểm), thẻ khích lệ khách hàng, thẻ 

phần thưởng, thẻ quà tặng, và thẻ câu lạc bộ [tất cả các thẻ trên đều là các loại thẻ từ đĩa 
mã hóa] được dùng để mua cà phê, chè (trà) ca cao, thức ăn đóng gói và chế biến sẵn, đồ 
điện gia dụng, đồ gia dụng không chạy băng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, 
sách, băng đĩa thu âm nhạc, đồ chơi, bao gôm cả gấu bông đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc 
vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể lâ: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại dược, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá 
ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá 
dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia dình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
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đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho 
Giáng Sinh, phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất 
cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện 
gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao 
tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý) giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt 
biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch bùi nhùi 
bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập 
lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung: cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng Sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng 
trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng 
cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
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giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ cộng điểm (thẻ lưu giá 
trị); cung cấp chiết khấu và các hình thức giảm giá khác như là một phần của chương trình 
khách hàng thân thiết (dịch vụ tài chính cũng như dịch vụ phát hành các loại thẻ có giá trị 
như thẻ chiết khấu và thẻ giảm giá phục vụ mục đích chiết khấu và giảm giá trên). 

 
 

(210) 4-2012-21117 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thê, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-21118 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A5.13.8; 5.13.25 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-21119 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2012-21130 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.21; 26.4.2 
(591) Ghi, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu và thương mại PTM  
(VN) 
Số 206, nhà N105, đường Nguyễn Phong 
Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng: kim loại vận chuyển được, sản 
phẩm kim loại thường chưa gia công hoặc bán gia công. 

 
 

(210) 4-2012-21134 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
chuyển giao công nghệ phát 
triển ASEAN  (VN) 
Số 5/D3 khu dự án nhà ở Cầu Diễn, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán, keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-21135 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hương 
Đức Hà An   (VN) 
06 Phan Bội Châu, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cà phê.   
 
 

(210) 4-2012-21136 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hương 
Đức Hà An   (VN) 
06 Phan Bội Châu, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn bao gồm dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại; nhà dưỡng lão.  
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(210) 4-2012-21137 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Tím (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Vạn Thành  
(VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc vải.  

 
 

(210) 4-2012-21138 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Liên Kết 
Thanh Danh  (VN) 
Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Havana, số 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các 
công việc có liên quan đến pháp luật.  

 
 

(210) 4-2012-21139 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Liên Kết 
Thanh Danh   (VN) 
Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Havana, số 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các 
công việc có liên quan đến pháp luật.  

 
 

(210) 4-2012-21151 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Công Nghệ Giáo Dục  (VN) 
5.7 lô A, chung cư Bình Trưng, đường 
Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in (các loại mực dùng cho máy in vi tính, máy photocopy, máy in dân 
dụng và công nghiệp); mực in dùng cho máy sao chụp; hộp mực đã có mực dùng cho máy 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
685 

in và máy sao chụp/hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in 
dạng nhão; hợp phần để in; hợp chất dùng để in. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web/trang tin điện tử cho người khác; cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; 
bảo trì/bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-21152 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.9.4; 15.7.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
Ngọc Thiện   (VN) 
Thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, huyện 
Thủy Nguyên, thành phổ Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy khoan; máy sục khí; máy phát điện.  
 

Nhóm 40: Cán kim loại; đúc kim loạl; mạ kim loại; tôi kim loại; xử lý kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-21153 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ba  (VN) 
96 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-21154 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Tiết Minh Trí   (VN) 
152 Hương Lộ 14, phường Tân Thới 
Hòa, huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2012-21155 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Tiết Minh Trí   (VN) 
152 Hương Lộ 14, phường Tân Thới 
Hòa, huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy. 
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(210) 4-2012-21156 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Tiết Minh Trí   (VN) 
152 Hương Lộ 14, phường Tân Thới 
Hòa, huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2012-21157 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại và sản xuất H.P 
Việt Nam  (VN) 
Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 
trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt nước 
trong nhà vệ sinh. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 
 
 

(210) 4-2012-21158 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.1; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nội thất Lê Nam Việt  (VN) 
46 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các mặt hàng nội thất, ngoại thất bằng gỗ, cụ thể: bàn, ghế, giường 
tủ, kệ. cửa, giá kệ bằng gỗ, bảng niêm yết bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-21159 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Đại Nam  (VN) 
Số 203 Hoàng Văn Thái, thị trấn Thắng, 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Voi sen (thiết bị dùng cho nhà tắm), bồn rửa mặt lavabô (Dụng cụ thiết bị trong 
nhà vệ sinh), bình nước nóng dùng trong nhà tắm, vòi rửa (thiết bị dùng cho nhà tắm), ống 
dẫn nước dùng trong nhà vệ sinh, nhà tắm (là một bộ phận của thiết bị vệ sinh), vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh), bệ xí trong nhà vệ sinh. 
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Nhóm 20: Gương soi và phụ kiện của gương. 
 

Nhóm 21: Chậu bằng kim loại dùng trong mục đích gia đình. 
 
 

(210) 4-2012-21170 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Nâu 

(540) 

 
(731) Trần Quốc Việt  (VN) 

Xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-21171 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

 
(731) Trần Quốc Việt  (VN) 

Xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-21172 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Hải 
AUDIO  (VN) 
133/21/53/4 đường 41, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử cụ thể như ampli . 
 

Nhóm 35: Bán buôn loa thùng, ampli.  
 
 

(210) 4-2012-21173 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH K&Q  (VN) 
243 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh, thiết bị dụng cụ làm tóc.  
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(210) 4-2012-21174 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A10.3.4 
(591) Đỏ, ghi đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Xuân 
Phó   (VN) 
Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-21175 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.9; 1.15.23 
(591) Đỏ, da cam, trắng, xanh dương đậm, 

xanh đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần đầu tư 
Quốc Tế Đông Phương  (VN) 
Số 4/183 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Thị Kim Oanh  (VN) 
Số 4/183 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong kinh doanh quảng cáo; 
hoạt động văn phòng cụ thể là: lập các thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp tài liệu, xử lý 
văn bản. 

 
 

(210) 4-2012-21176 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NIAKI  (VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: bồn tắm; bệ xí; vòi sen; vòi xịt, bồn rửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh (bồn tắm; bệ xí; vòi sen; vòi xịt, bồn rửa và phụ kiện 
thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-21177 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Hero At  
(VN) 
Số 15/253 đường Hưng Yên, phường 
Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và sơn nước.  
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(210) 4-2012-21178 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NIPRO CORPORATION  (JP) 
9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-21179 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 1.15.3; 26.3.2 
(591) Xanh, đen 
(731) DONG WOO ALT CO., LTD.  (KR) 

121 Chupalsandan-ro, Paengsung-eup, 
Pyongtaek-si, Kyunggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Da nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2012-21180 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.3.3; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 

INC.   (PH) 
731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112 Metro Manila, Philippines 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21181 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 
INC.   (PH) 
731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112 Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp.  
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(210) 4-2012-21190 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Trần Thị Tuyết Xuân  (VN) 

011 lô C1, chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm vật tư ngành điện lạnh, ống đồng các loại, ga 

lạnh. 
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 
 

(210) 4-2012-21191 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông H.O.M.E.B.E.E   (VN) 
Số 201 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; biện pháp đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; quản lý quá trình đặt hàng; quản lý thương mại và lăng xê sản phẩm và dịch vụ của 
người khác.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng; cho thuê phòng họp; dịch 
vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-21192 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông H.O.M.E.B.E.E   (VN) 
Số 201 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng cáo; quan hệ công chúng; nghiên cứu thị 

trường; thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trên mạng lưới máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và duy trì trang 
web cho người khác; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ vẽ 
đồ họa.  
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(210) 4-2012-21193 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH kiểm toán Win 

Win   (VN) 
48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán; dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn về thuế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thực hành kế toán. 
 
 

(210) 4-2012-21194 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam   (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21195 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam     (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế.  
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(210) 4-2012-21196 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21197 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An     (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21198 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An     (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21199 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An     (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21227 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TAIWAN GREEN CROSS CO., LTD.  

(TW) 
6F., No. 244, Sec. 3, Chengteh Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-21283 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 3.7.17 
(731) INDIAN MOTORCYCLE 

INTERNATIONAL, LLC (a Delaware 
LLC)   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu đi kèm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, áo vét, quần, găng tay, mũ, đồ đi chân (trang 
phục).  

 
 

(210) 4-2012-21284 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) INDIAN MOTORCYCLE 

INTERNATIONAL, LLC (a Delaware 
LLC)  (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu đi kèm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, áo vét, quần, găng tay, mũ, đồ đi chân (trang 
phục).  
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(210) 4-2012-21285 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC (a Delaware 
LLC)   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu đi kèm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, áo vét, quần, găng tay, mũ, đồ đi chân (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-21310 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quảng cáo Thảo Nhung  (VN) 
384/5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 40: In ấn. 
 
 

(210) 4-2012-21311 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 21.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thành Linh  (VN)

112/10/9 bến Phú Định, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tiêu bột, gia vị, muối tiêu. 
 
 

(210) 4-2012-21312 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Tín Hào   (VN) 
124 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-21313 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Chi   (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính xách tay, pin điện, thiết bị sạc pin, điện thoại di động, 

điện thoại cầm đi được, điện thoại. 
 
 

(210) 4-2012-21314 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Chi   (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, điện thoại cầm đi được, bộ thiết bị điện thoại vô tuyến, ống 

nghe điện thoại, điện thoại, dây điện thoại. 
 
 

(210) 4-2012-21315 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.2 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn 10280 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát đĩa; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để giặt khô; dung 

dịch làm sạch kính; nước hồ vải [dùng để giặt]; chất lỏng làm sạch các thiết bị gia dụng; 
xà phòng rửa ô tô [dạng bọt]; chế phẩm làm sạch thảm; chế phẩm làm sạch đệm; sáp đánh 
bóng; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm làm sạch bánh xe cộ; sáp đánh bóng ô tô, bột tẩy 
vết màu, chế phẩm tẩy sáp [chế phẩm cọ rửa]; nước rửa nhà vệ sinh; vải tẩm chất tẩy rửa 
dùng để lau chùi sàn; chế phẩm tẩy vết màu; xà phòng rửa tay. 
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(210) 4-2012-21316 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn 10280 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch sàn; chất lỏng đánh bóng sàn; chế phẩm tẩy sáp [chế phẩm 

cọ rửa].  
 

Nhóm 05: Chế phẩm làm mát không khí; chế phẩm khử mùi sàn.  
 
 

(210) 4-2012-21317 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, ghi, trắng 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn 10280 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất lỏng dùng để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; nước hồ vải [dùng để 

giặt]; nước hồ vải dùng để là.  
 
 

(210) 4-2012-21318 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn 10280 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế; chất lỏng dùng để giặt; nước rửa bát đĩa.  
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(210) 4-2012-21319 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Tím đậm, trắng 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn 10280 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất lỏng dùng để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt] ; nước hồ vải [dùng để 
giặt], nước hồ vải dùng để là; nước rửa bát đĩa; chất tẩy rửa không đùng trong hoạt động 
sản xuất và không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21330 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.15.1; 7.15.22 
(591) Hồng nhạt, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phan Kim Dung   (VN) 
Số 124 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ lớp 1 
đến hết lớp 12; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ).  

 
 

(210) 4-2012-21331 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, tím, đen 

(540) 

  

(731) Phan Kim Dung   (VN) 
Số 124 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ lớp 1 
đến hết lớp 12; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ).  

 

(210) 4-2012-21332 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.15.1; 7.15.22 
(591) Hồng nhạt, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phan Kim Dung   (VN) 
Số 124 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ lớp 1 
đến hết lớp 12; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ).  
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(210) 4-2012-21333 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Hồng, xanh lá cây, đen, trắng (540) 

  

(731) Phạm Kim Dung   (VN) 
Số 124 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo (bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ lớp 1 
đên hết lợp 12, đào tạo đại học; đào tạo sau đại học. đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ).  

 
 

(210) 4-2012-21335 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.9.17; A5.7.23 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Chí 
Khang  (VN) 
22 Sương Nguyệt ánh, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán nước giải 
khát.  

 
 

(210) 4-2012-21336 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tơ Duyên  (VN) 
158 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim cưới; dịch vụ 
đào tạo và dạy nghề chụp ảnh, quay phim.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc da.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới).  
 
 

(210) 4-2012-21337 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại & dịch vụ Trường 
Sinh   (VN) 
Số 43 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, hướng dẫn thăm quan.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và trông nom người già.  
 
 

(210) 4-2012-21338 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.13.25 
(731) SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL 

TRADEMARKS LIMITED   (VG) 
Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành khách sạn, điều hành kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng 
và câu lạc bộ, dịch vụ quản trị kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ; dịch vụ 
quảng cáo và quảng bá liên quan đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ; tư vấn liên 
quan đến kiểm toán khách sạn; tư vấn kinh doanh, dịch vụ thư ký; tất cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ăn nghỉ khách sạn; dịch vụ nhà hàng và cung cấp đồ ăn 
đồ uống; dịch vụ khách sạn cung cấp các phương tiện thiết bị cho các cuộc họp, buổi triển 
lãm và khoá huấn luyện; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến khách sạn cụ thể là tư vấn và 
tham vấn liên quan tới việc cung cấp chỗ ăn nghỉ tạm thời, đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn, cung 
cấp đồ ăn và đồ uống, dịch vụ khách sạn cho khu dân cư và khu nghỉ dưỡng, dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; tất cả thuộc nhóm 43. 

 
 

(210) 4-2012-21339 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Phùng Thị Lệ Hằng  (VN) 

6/20 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ. 
 
 

(210) 4-2012-21340 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Phùng Thị Lệ Hằng  (VN) 

6/20 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; cung cấp 
thông tin về kinh doanh và thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ về sở hữu và quản lý 
bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại 
diện về sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ giám sát thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực: đầu tư tài chính, ngân 
hàng, chứng khoán, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, mua bán và sáp nhập thuê, kế 
toán, hình sự, dân sự, đất đai, xây dựng, lao động; dịch vụ kiện tụng (tranh tụng). 

 
 

(210) 4-2012-21341 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Cam, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Chi   (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Pin quang điện, pin điện, thiết bị sạc pin, pin mặt trời. 
 
 

(210) 4-2012-21350 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25; 18.1.21; A14.3.13
(591) Trắng, đen đậm, đen nhạt, xanh nước 

biển đậm, xanh nước biển nhạt 
(731) KABUSHIKI KAISHA ADVICS (also 

trading as ADVICS CO., LTD.)   (JP) 
2-1 Showacho, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Phanh cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ kẹp phanh cho phương tiện giao 
thông trên bộ; má phanh dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh đĩa dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; bộ trợ lực phanh dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; trợ hãm phanh chính dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; trụ hãm phanh bánh xe 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; đệm phanh dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; má phanh cùng với má phanh gắn bộ chỉ báo dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; guốc hãm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; lót phanh dùng cho phương 
tiện giao thôn trên bộ; tang hãm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; vành bánh xe 
đường sắt; moay-ơ cho bánh xe, vành bánh xe; băng tải trên không; xe lăn dùng cho người 
tàn tật; xe trượt tuyết; lốp ô tô; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc bằng đường ray; cần hãm phanh dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bàn đạp 
phanh dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; van hãm dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xéc măng phanh dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2012-21351 (220) 26.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hương  (VN) 
Số 204 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-21353 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Đại Ngọc  
(VN) 
2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Lưu điện dùng cho cửa cuốn. 
 
 

(210) 4-2012-21354 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.11; A7.1.9; 6.7.11; A6.7.8; 15.7.1; 
A5.1.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường KON 
TUM  (VN) 
Km 2, thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum  

 

(511)   Nhóm 30: Đường; viên ngọt tự nhiên (đường).  
 
 

(210) 4-2012-21355 (220) 26.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.14 (540) 

  

(731) Lộc Văn Công  (VN) 
Số nhà 132, khu Minh Khai, thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2012-21356 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
HAMOSOO Việt Hàn  (VN) 
Biệt thự Số 8, Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: vòi nước, vòi sen, thiết bị phòng tắm, chậu rửa. 

 
 

(210) 4-2012-21357 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
HAMOSOO Việt Hàn   (VN) 
Biệt thự Số 8, Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: vòi nước, vòi sen, thiết bị phòng tắm, chậu rửa. 

 
 

(210) 4-2012-21358 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21359 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-21362 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất mỹ phẩm Thiên Hồng  
(VN) 
568/18/8 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2012-21370 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 5.7.3; 24.1.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại dịch vụ tổng hợp 
126  (VN) 
Số nhà 45, phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, giầy thể thao, đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 
 

(210) 4-2012-21371 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc.  
 

Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-21391 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ & Đầu 
Tư VIETTRADING  (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2012-21394 (220) 02.06.2011 
(641) 4-2011-10831 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.7.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Hùng 
Vương   (VN) 
Số 3, ngách 369, ngõ Quỳnh, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két an toàn. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ dùng để đục, khoét (bộ phận của dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 09: Bình ắc quy; cáp điện; máy rà tiền giả; máy đếm và sắp xếp tiền.  
 
 

(210) 4-2012-21395 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) YKK AP INC.   (JP) 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; dây buộc bằng kim loại; tấm kim loại dùng 
trong xây dựng; dầm kim loại dùng trong xây dựng; công trình xây dựng dựng sẵn bằng 
kim loại; cửa sổ hai cánh (cửa sổ mở); lớp phủ cho xây dựng và công trình xây dựng; 
khung cửa; tay nắm cửa; tay nắm cửa sổ; tấm cửa; cửa ra vào; hàng rào; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa sổ; mái che tường bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng; 
lưới; khung nhà kính bằng kim loại; tấm chắn côn trùng bằng kim loạí; cửa sổ lật bằng 
kim loại; vật liệu lót bằng kim loại dùng trong xây dựng; mành che ngoài bằng kim loại; 
vật liệu gia cường bằng kim loại dùng trong xây dựng; cửa chớp lật chống thấm nước; cửa 
chớp dùng trong xây dựng; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; tấm lát sàn hoặc lợp mái 
bằng kim loại dùng trong xây dựng; khung cửa sổ; cửa sổ; mành mành; tấm vách; mặt 
dựng cao ốc; kim loại thường loại thô hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của kim loại 
thường để sản xuất; màn cửa hoặc mái che nắng bằng kim loại; lan can hoặc chấn song 
bằng kim loại; khung cửa thông gió bằng kim loại dùng trong xây dựng; cửa thông gió 
bằng kim loại; tất cả bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-21396 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hanh Đạt  (VN) 
Số 5 ngách 66 ngõ 250, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2012-21397 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH KHOA Y  (VN) 

6/49 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21398 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH KHOA Y  (VN) 
6/49 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21399 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và 

lắp đặt công trình; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ 
thiết kế và lắp đặt vật liệu xây dựng, khung xây dựng bằng kim loại và thiết kế phần 
khung của công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-21404 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Gowan ComÐrcio 
Internacional e Servicos, 
Limitada   (PT) 
Avenida do Infante 50, 9004-521, 
Funchal, Madeira, Portugal  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2012-21406 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 20.5.15; 26.5.1 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) POWER POINT MANAGEMENT LTD  

(BN) 
Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator, Bandar Seri Begawan BS 8811, 
Brunei Darussalam.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thông tin kinh tế quốc tế; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn 

chiến lược kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2012-21407 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21408 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21410 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21412 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da và các sản phẩm làm từ da và giả da (không bao gồm trong các 

nhóm khác) cụ thể là: túi xách tay, túi thể thao và bộ túi du lịch; vali và túi du lịch; ô và 
lọng; gậy chống, roi da, dây đai của yên ngựa và bộ yên cương. 

 
 

(210) 4-2012-21413 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu 

cho ngành xây dựng, trang thiết bị nội thất; kinh doanh ở các dạng đại lý, bán lẻ, siêu thị, 
xuất nhập khẩu hàng nông lâm và hải sản, thủ công mỹ nghệ, xe ô tô, xe máy, hàng công 
nghiệp tiêu dùng, hàng công nghệ thực phẩm, rượu; kinh doanh xuất nhập khẩu phương 
tiện vận tải, vật liệu điện, điện tử; mua bán hàng may mặc, nguyên liệu dệt và sản phẩm 
dệt, lương thực, thực phẩm tươi sống-chế biến, nhiên liệu động cơ, rượu, bia, nước giải 
khát, hàng nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đá quý và đá bán quý, sản phẩm 
bằng đá, thạch cao, đồ gốm, thuỷ tinh, xe vận tải, xe du lịch, xe công cụ, trang thiết bị cơ 
khí, máy và thiết bị điện-phụ tùng và các thiết bị của chúng, vật tư-nguyên liệu và các sản 
phẩm ngành nhựa, cao su, nhựa, sản phẩm ngành hóa chất, kim loại thường và các sản 
phẩm bằng kim loại thường, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, văn phòng phẩm, sản 
phẩm dùng để tẩy-rửa bôi trơn, đồ dùng cá nhân và gia đình; quảng cáo thương mại.  
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(210) 4-2012-21414 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ đánh giá bất động sản; 
môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-21415 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường; lắp đặt hệ thống điện, nước, điện 
lạnh, thông gió, trang thiết bị nội ngoại thất; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; các 
dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp, 
các dịch vụ của nhà thầu xây dựng như nhận thầu và nhận ủy thác đầu tư xây dựng (bao 
gồm cả xây lắp công trình) tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21417 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán bar; cho thuê phòng họp; dịch vụ đặt chỗ 
trước ở khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-21418 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát-xa spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt tóc, làm đầu; vật lý 

trị liệu xoa bóp bấm huyệt.  
 
 

(210) 4-2012-21419 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quốc Định  (VN)
Số 8 Ngô Quyền, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em), gấu bông, đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Mua bán gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em), gấu bông, đồ chơi nhồi bông.  
 
 

(210) 4-2012-21422 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AB HOLDINGS, LLC   (US) 
1555 Shoreline Drive, 3rd Floor, Boise, 
Idaho 83702 USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt lợn; thịt cừu; sườn bò; thịt bò, thịt lợn và thịt cừu đã được cắt 

miếng; thịt bò xay; xúc xích; sản phẩm đã chế biến từ thịt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, sườn bò, thịt bò, thịt lợn và 
thịt cừu đã được cắt miếng, thịt bò xay, xúc xích, sản phẩm đã chế biến từ thịt, mua bán, 
phân phối, môi giới, và xuất nhập khẩu thịt dạng tươi và đông lạnh gồm thịt bò, thịt lợn, 
thịt cừu, sườn bò, thịt bò được cắt miếng, thịt lợn được cắt miếng và thịt cừu đã được cắt 
miếng, thịt bò xay, xúc xích và sản phẩm đã chế biến từ thịt. 
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(210) 4-2012-21431 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Đỏ nâu, trắng, vàng, vàng tươi, vàng nâu, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 

Phát   (VN) 
Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-21432 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-21433 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-21434 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-21435 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-21436 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-21437 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 2.9.8 
(591) Den, da cam 
(731) Công ty cổ phần Nụ Cười 

Khách Hàng   (VN) 
Tầng 1, 6B Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ mang dữ liệu có từ tính; thẻ quà tặng có từ tính (thẻ mang dữ liệu từ tính có 
mục đích đổi thành quà tặng).  

 
 

(210) 4-2012-21438 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; mũ nón; tất đi chân.  
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(210) 4-2012-21439 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Đồng Minh Đoàn   (VN) 
Thôn 8, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2012-21447 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) KEN-RICH CHEMICAL 

PRODUCTION SDN BHD   (MY) 
Lot 12, Jalan Utarid U5/26, Seksyen U5, 
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Đầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng rửa tay; dầu xả tóc; nước thơm dùng cho tay và 

thân thể; chế phẩm để tẩy tế bào da chết trên cơ thể dùng khi tắm; chế phẩm tẩy trang; 
chế phẩm tẩy vết bẩn dùng trong giặt giũ; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm làm sạch 
bếp.  

 
 

(210) 4-2012-21448 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KEN-RICH CHEMICAL 
PRODUCTION SDN BHD   (MY) 
Lot 12, Jalan Utarid U5/26, Seksyen U5, 
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng rửa tay; dầu xả tóc; nước thơm dùng cho tay và 

thân thể; chế phẩm để tẩy tế bào chết trên cơ thể dùng khi tắm; chế phẩm tẩy trang; chất 
tẩy dùng trong giặt giũ; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm làm sạch bếp.  

 
 

(210) 4-2012-21449 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(731) FUJIAN JINJIANG NICETECT 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 
No.60-74, Jinglin Xincun, Dongshi 
Town, Jinjiang City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Thanh chắn va đập của ô tô; xe ô tô; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông 
trên bộ; thanh chắn va đập của xe cộ; xe máy; xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-21450 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) ENPRANI CO., LTD   (KR) 
6, 7 Flooors, 503-5 Shinsa Dong, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea (KR)  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; tinh dầu (mỹ phẩm); kem đánh răng; dầu gội đầu; hộp 

đựng mỹ phẩm (có mỹ phẩm bên trong); chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng để chăm sóc da 
và tóc; chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng để làm sạch (cho mục đích cá nhân); khăn mềm 
tẩm nước thơm dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); bông 
dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng cho mục đích trang điểm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ sắp xếp (điều hành) kinh 
doanh các đại lý bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cấp quyền kinh doanh, cụ thể là: 
hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán buôn bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tiếp và trực 
tuyến các sản phẩm làm đẹp, nước hoa, các chế phẩm chăm sóc da, các chế phẩm chăm 
sóc tóc, nước thơm, và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-21451 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) ENPRANI CO., LTD   (KR) 
6, 7 Flooors, 503-5 Shinsa Dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea (KR)  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; tinh dầu (mỹ phẩm); kem đánh răng; dầu gội đầu; hộp 

đựng mỹ phẩm (có mỹ phẩm bên trong); chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng để chăm sóc da 
và tóc; chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng để làm sạch (cho mục đích cá nhân); khăn mềm 
tẩm nước thơm dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); bông 
dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm dạng mỹ phẩm dùng cho mục đích trang điểm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ sắp xếp (điều hành) kinh 
doanh các đại lý bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cấp quyền kinh doanh, cụ thể là: 
hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán buôn bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tiếp và trực 
tuyến các sản phẩm làm đẹp, nước hoa, các chế phẩm chăm sóc da, các chế phẩm chăm 
sóc tóc, nước thơm, và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.  
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(210) 4-2012-21452 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) ESPRIT INTERNATIONAL   (US) 

1370 Broadway, 16th Floor, New York, 
NY 10018, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm từ các vật liệu này mà không được xếp vào 

các nhóm khác; da động vật, da thuộc; túi xách tay, va li (rương/hòm đựng đồ mang theo 
người) và túi du lịch; túi đựng đồ; túi đựng quần áo (mang theo người); túi đựng giày 
(mang theo người); ba lô đeo vai; túi thể thao; túi đựng đồ tập thể dục; túi đeo lưng; ba lô; 
túi đeo vai; túi vải lớn hình trụ đựng đồ đạc cá nhân; túi xách; túi đựng đồ khi mua hàng; 
túi đựng đồ cho người cắm trại và leo núi; túi (cặp) đi học; túi có dây đeo; túi đựng đồ đi 
biển; túi đựng hành lý; thẻ ghi thông tin (bộ phận đính kèm) của túi đựng hành lý; vali; 
cặp công văn; ví đựng tiền giấy; bao da, ví, ví tiền; cặp dẹt bằng da hay chất dẻo để đựng 
tài liệu; túi đựng đồ ăn trưa; túi chứa vật dụng nhỏ đeo hông; túi đeo hông; túi và ví đựng 
đồ mỹ phẩm; túi và ví đựng đồ trang điểm (chải chuốt) cá nhân; ví đựng chìa khóa; ô, dù 
và gậy chống; roi da, dây cương và bộ đồ yên cương; tất cả đều là các sản phẩm nằm 
trong nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21453 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) ESPRIT INTERNATIONAL    (US) 

1370 Broadway, 16th Floor, New York, 
NY 10018, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm từ các vật liệu này mà không được xếp vào 

các nhóm khác; da động vật, da thuộc; túi xách tay, va li (rương/hòm đựng đồ mang theo 
người) và túi du lịch; túi đựng đồ; túi đựng quần áo (mang theo người); túi đựng giày 
(mang theo người); ba lô đeo vai; túi thể thao; túi đựng đồ tập thể dục; túi đeo lưng; ba lô; 
túi đeo vai; túi vải lớn hình trụ đựng đồ đạc cá nhân; túi xách; túi đựng đồ khi mua hàng; 
túi đựng đồ cho người cắm trại và leo núi; túi (cặp) đi học; túi có dây đeo; túi đựng đồ đi 
biển; túi đựng hành lý; thẻ ghi thông tin (bộ phận đính kèm) của túi đựng hành lý; vali; 
cặp công văn; ví đựng tiền giấy; bao da, ví, ví tiền; cặp dẹt bằng da hay chất dẻo để đựng 
tài liệu; túi đựng đồ ăn trưa; túi chứa vật dụng nhỏ đeo hông; túi đeo hông; túi và ví đựng 
đồ mỹ phẩm; túi và ví đựng đồ trang điểm (chải chuốt) cá nhân; ví đựng chìa khóa; ô, dù 
và gậy chống; roi da, dây cương và bộ đồ yên cương; tất cả đều là các sản phẩm nằm 
trong nhóm này.  
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(210) 4-2012-21454 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) ESPRIT INTERNATIONAL    (US) 

1370 Broadway, 16th Floor, New York, 
NY 10018, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm từ các vật liệu này mà không được xếp vào 
các nhóm khác; da động vật, da thuộc; túi xách tay, va li (rương/hòm đựng đồ mang theo 
người) và túi du lịch; túi đựng đồ; túi đựng quần áo (mang theo người); túi đựng giày 
(mang theo người); ba lô đeo vai; túi thể thao; túi đựng đồ tập thể dục; túi đeo lưng; ba lô; 
túi đeo vai; túi vải lớn hình trụ đựng đồ đạc cá nhân; túi xách; túi đựng đồ khi mua hàng; 
túi đựng đồ cho người cắm trại và leo núi; túi (cặp) đi học; túi có dây đeo; túi đựng đồ đi 
biển; túi đựng hành lý; thẻ ghi thông tin (bộ phận đính kèm) của túi đựng hành lý; vali; 
cặp công văn; ví đựng tiền giấy; bao da, ví, ví tiền; cặp dẹt bằng da hay chất dẻo để đựng 
tài liệu; túi đựng đồ ăn trưa; túi chứa vật dụng nhỏ đeo hông; túi đeo hông; túi và ví đựng 
đồ mỹ phẩm; túi và ví đựng đồ trang điểm (chải chuốt) cá nhân; ví đựng chìa khóa; ô, dù 
và gậy chống; roi da, dây cương và bộ đồ yên cương; tất cả đều là các sản phẩm nằm 
trong nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21455 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) D002012015309 04.04.2012 ID 

(531) 25.7.17; 25.7.25; A14.1.15; 4.5.2; 
A2.1.23; 14.1.13 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, ghi 
(731) ENUMA CHAlN MFG. CO., LTD.   (JP) 

300, Kamikawasaki-machi, Kaga-Shi, 
Ishikawa 9228678, Nhật Bản  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 12: Cơ cấu truyền động và bánh răng cho xe ô tô, xe hai bánh có động cơ và xe 
đạp; xích con lăn cho xe ô tô, xe hai bánh có động cơ và xe đạp; xích tải cho xe ô tô, xe 
hai bánh có động cơ và xe đạp. 

 
 

(210) 4-2012-21456 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21457 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21458 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21459 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21470 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21471 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt     (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21472 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt     (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21473 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt     (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21475 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-21476 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
6A3 QL 60, phường Phú Tân, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21479 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-21483 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam  (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 

trứng cá đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 
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(210) 4-2012-21484 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam   (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 
trứng cá đã chế biến.   

 

Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 

 
 

(210) 4-2012-21485 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam   (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 
trứng cá đã chế biến.   

 

Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 

 
 

(210) 4-2012-21486 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam   (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 
trứng cá đã chế biến.   

 
Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 

 
 

(210) 4-2012-21487 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam   (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 

trứng cá đã chế biến.   
 

Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 

 
 

(210) 4-2012-21488 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 19.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trứng Cá 
Tầm Việt Nam   (VN) 
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) đã chế biến, 

trứng cá đã chế biến.   
 

Nhóm 31: Thủy hải sản (cá, tôm, động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác) tươi sống, 
giống thủy hải sản, trứng cá tươi.  
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thủy hải 
sản chế biến và các sản phẩm từ thủy hải sản.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn cung cấp các món ăn làm từ thủy hải sản và các món ăn 
làm từ cá tầm và trứng cá tầm. 

 
 

(210) 4-2012-21489 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Thị Minh Phượng   (VN) 
Số 170, tổ 115, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch, khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng 

tin.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện, nhà nghỉ dưỡng bệnh; chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, khám chữa 
bệnh. 

 
 

(210) 4-2012-21490 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Thủy Nguyễn  (VN) 
151/5 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng may mặc; bán giày dép; bán hàng da và giả da; bán vải; bán vali; bán 

hàng mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-21493 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Và Công Ty   (VN) 
141 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; ba lô; cặp da; túi bằng da và giả da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2012-21494 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAlSHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, toa xe, ô tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể 
thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, bộ phận và 
phụ kiện của chúng; máy kéo (xe gắn động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc); chuông 
chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất đính để sửa chữa săm xe hoặc 
lốp xe; tất cả thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-21496 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trà Tâm Lan  (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: calcium. 
 
 

(210) 4-2012-21497 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 
 

(210) 4-2012-21498 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: tinh dầu thông đỏ. 
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(210) 4-2012-21499 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: Glucosamine. 
 
 

(210) 4-2012-21504 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hào Sinh   (VN) 
58 đường Phú Lợi, khu phố 1, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại; van ga bằng kim loại (ngoài loại là bộ phận của máy 

móc); ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn ga. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; nồi cơm điện; lẩu điện; bếp điện từ.  
 
 

(210) 4-2012-21512 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.1.2; A11.1.4; 26.1.2; A11.1.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Yến   (VN) 
99 Ngô Sĩ Liên, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: cơm tấm, hoành thánh mì, hủ tiếu.  
 
 

(210) 4-2012-21513 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dó Bầu 
Hương Quảng Nam  (VN) 
Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2012-21514 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.3.20; 26.1.2; A5.1.5; 6.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dó Bầu 
Hương Quảng Nam    (VN) 
Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2012-21515 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; 5.3.20 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dó Bầu 
Hương Quảng Nam  (VN) 
Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2012-21517 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HR4U  (VN) 
Số 126 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; cuốn sách nhỏ; sách; thẻ; thiếp chúc mừng; 
sổ tay hướng dẫn; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; sổ tay; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; 
bưu thiếp; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-21518 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KIM, SOON-URN  (KR) 
307-1002 Dongsin Apt., Imae-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyounggi-
do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; bút chì kẻ lông 
mày; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; thuốc bôi lông 
mi mắt để trang điểm (mat- ca-ra); sơn móng tay.  

 
 

(210) 4-2012-21519 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KIM, SOON-URN   (KR) 
307-1002 Dongsin Apt., Imae-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyounggi-
do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; bút chì kẻ lông 
mày; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; thuốc bôi lông 
mi mắt để trang điểm (mat- ca-ra); sơn móng tay.  

 
 

(210) 4-2012-21521 (220) 27.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Suất ăn 
Hàng không Nội Bài  (VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng (thực phẩm); cá (không còn sống); thịt, sữa; trái cây rắc đường, rau nấu 
chín; súp.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; gạo; gia vị, trà; cà phê.  
 

Nhóm 31: Quả tươi, rau tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, nguyên liệu chế biến thức ăn.  
 

Nhóm 36: Kê khai hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ giao hàng, vận tải hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói 
hàng hóa; môi giới vận tải.  

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống, căng tin.  

 
 

(210) 4-2012-21522 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.7.6; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Suất ăn 
Hàng không Nội Bài   (VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Trứng (thực phẩm); cá (không còn sống); thịt; sữa; trái cây rắc đường; rau nấu 
chín; súp. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; gạo; gia vị; trà; cà phê. 
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực; thực phẩm; nguyên liệu chế biến thức ăn. 
 

Nhóm 36: Kê khai hải quan. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; vận tải hàng hoá; kho hàng hoá; đóng gói 
hàng hoá; môi giới vận tải. 

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; căng tin. 

 
 

(210) 4-2012-21530 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21531 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.4.6; A25.3.13 
(591) Cam, nâu, xanh tím than, xanh da trời, trắng
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, bao gồm sữa bột.  
 
 

(210) 4-2012-21532 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Blue   (VN) 
105/1304 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-21549 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A6.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, xanh dương, trắng 
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-21550 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-21551 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-21552 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21553 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21554 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21555 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-21556 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21557 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21558 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21559 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-21560 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21561 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21562 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21563 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)     (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-21564 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) Bùi Phong Lưu    (VN) 

241 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

 
(210) 4-2012-21565 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) Bùi Phong Lưu    (VN) 

241 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

 
(210) 4-2012-21567 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.9; 25.1.25; A25.1.10; 26.5.1 
(591) Đỏ vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VI£TLINK    (VN) 
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21568 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.9; 2.9.24 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương sẫm, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VI£TLINK    (VN) 
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21569 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.2; 1.15.23; 5.7.11; 26.4.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất đông dược 

Đông Hải   (VN) 
Xóm 1, thôn Phương Viên, xã Song 
Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21570 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; 26.1.1; 5.5.4; A5.1.16; 5.5.19 
(591) Xàng, xanh lá cây, da cam, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng để 
làm đẹp phụ nữ, mỹ phẩm làm đẹp phụ nữ có chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-21571 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Vàng, xanh lá cây, da cam, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-21572 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21573 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21574 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21575 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21576 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp nhất 
toàn cầu Savina  (VN) 
Số 45 Yên Bái I, phường phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xoa bóp. 
 
 

(210) 4-2012-21577 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) OSOTSPA CO., LTD  (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Bnh kẹo; kẹo hương vị trái cây; kẹo hương vị dâu tây; kẹo hương vị táo và quả 
salacca, kẹo hương vị mận; kẹo hương vị chanh; kẹo hương vị bạc hà; kẹo hương vị ca 
cao; keo cao su; sôcôla; bánh quy giòn; bánh quy. 

 
 

(210) 4-2012-21579 (220) 27.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(731) OSOTSPA CO., LTD    (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo hương vị trái cây; kẹo hương vị dâu tây, kẹo hương vị táo và quả 
salacca; kẹo hương vị mận; kẹo hương vị chanh; kẹo hương vị bạc hà; kẹo hương vị ca 
cao; kẹo cao su; sôcôla; bánh quy giòn; bánh quy.  
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(210) 4-2012-21581 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ALTICOR INC.   (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Hợp chất được bán dưới dạng chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, cụ thể là sữa 
dưỡng da và kem dưỡng da. 

 

Nhóm 05: Hợp chất được bán dưới dạng chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng có 
chứa thêm vi-ta-min và khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng có thể ăn 
được dưới dạng chất lỏng dùng một liều, chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dưới 
dạng bột khi cho vào nước để tạo đồ uống sủi bọt; đồ uống từ thảo mộc dùng để giải độc. 

 

Nhóm 30: Hợp chất được bán dưới dạng trà và trà túi lọc. 
 

Nhóm 32: Hợp chất được bán dưới dạng chế phẩm để pha chế đồ uống sủi bọt. 
 
 

(210) 4-2012-21582 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DORCO CO., LTD.  (KR) 
931 Golim-Dong, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo không dùng điện; dao cạo an toàn; dao cạo; lưỡi dao cạo râu; hộp đồ 
cạo râu; túi dao cạo râu. 

 
 

(210) 4-2012-21584 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phan Trúc Linh   (VN) 
ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp, tủ áo. 
 
 

(210) 4-2012-21585 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phan Trúc Linh   (VN) 
ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Tủ bếp, tủ áo. 
 
 

(210) 4-2012-21586 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; 26.4.9; A25.7.4; A25.7.8; 3.11.7; 
A3.11.24 

(591) Đen, tím, xám, trắng 
(731) Lê Mai Ngọc Anh  (VN) 

92A Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tranh thêu.  
 
 

(210) 4-2012-21587 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21588 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.3; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Đen, vàng, xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thông tin điện tử Z755  (VN) 
2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy khử độc thực phẩm (dùng điện).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
737 

(210) 4-2012-21590 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; A16.1.16 
(591) Ghi xám, xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên Đồng An  

(VN) 
Lô C20A, đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: đá mài, đá cắt; mua bán phụ tùng xe các loại; 

mua bán đồ ngũ kim (bằng kim loại). 
 
 

(210) 4-2012-21591 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 5.13.4;  
(591) Xanh la cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nhựa Phong Lan  
(VN) 
B19/395B Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã 
Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu bằng nhựa [dụng cụ cầm tay].  

 
 

(210) 4-2012-21592 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1; 5.3.16; A5.1.5; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Toàn Ngọc 
Phát   (VN) 
175A quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy. 
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(210) 4-2012-21593 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.4; 25.7.25; A3.13.4; A5.5.20 
(591) Vàng, vàng cam, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Bông Mai Vàng   (VN) 
07/3A đường 41, khu phố 6, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường; cà phê; trà; bột ngũ cốc, bánh kẹo; ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-21594 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; A5.1.16 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GMO 
RUNSYSTEM  (VN) 
Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới vi tính; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2012-21595 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.1; A2.9.15 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Phương Loan  (VN) 
61 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, quần áo đồng phục, đồ đội đầu, giày, dép.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp tiền (thuộc quyên góp quỹ từ thiện); dịch vụ quỹ viện trợ 
(làm từ thiện); dịch vụ tổ chức quyên góp (làm từ thiện).  

 
 

(210) 4-2012-21596 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 24.15.21 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và công 
nghệ TBHP  (VN) 
Số 10/92 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ nhựa có từ tính; máy in thẻ nhựa (dùng với máy vi tính); thiết bị để mã hóa 
dập chìm và dập nổi thẻ nhựa; thiết bị mã hóa từ tính; hệ thống tự động chấm công và truy 
cập cửa bằng thẻ nhựa và vân tay; hệ thống tích điểm bằng thẻ; hệ thống camera giám sát 
an nình; hệ thống âm thanh công cộng.  

 

Nhóm 16: Thẻ nhựa không có từ tính.  
 

Nhóm 42: Cập nhật phần mềm; cho thuê phần mềm; kiểm soát chất lượng; bảo dưỡng 
phần mềm; thiết kế hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-21597 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô, bánh xe dùng cho ô tô, thanh 
chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt dộng cơ xe « 
tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng các 
ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng 
cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; 
tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả 
khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe 
cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho 
xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe, vỏ chụp 
ngoài của bánh xe ô tô, bánh răng vì sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên 
nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô 
lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi, cơ cấu truyền dộng dùng 
cho xe ô tô, tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền động (cần 
số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ, vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn 
an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phia dưới dùng cho ô tô; 
đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô, dường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; 
thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô) cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ, vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy, bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ, tấm chắn giỏ dùng cho xe cộ; vỏ 
che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe ô tô 
(nắp ca bô); vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ 
bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng 
cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn 
máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; 
chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng 
cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng chắn máy; đòn lắc dùng 
cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  
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(210) 4-2012-21598 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, Khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2012-21599 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.4.3; 1.15.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, tím, đen, 

xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
XAPHIA  (VN) 
6/2 đường số 15, ấp 2, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu và chất cháy sáng chi tiết: các loại cồn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các loại cồn; bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh); bán buôn bếp các loại.  

 
 

(210) 4-2012-21601 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(731) COBB-VANTRESS, INC.   (US) 

P.O. Box 1030, Siloam Springs, AR 
72761, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 31: Gia cầm để gây giống; gà để gây giống; gia cầm sống. 
 
 

(210) 4-2012-21603 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) vàng, xanh dương, trắng, nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Lạc  (VN) 
Thôn 11, xã Đam Bri, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong, đường, gạo, bột sắn.  
 
 

(210) 4-2012-21610 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21611 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.17.11; 5.7.5; 15.7.1; 1.5.1; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, đen, xanh dương, 

hồng, hồng nhạt, trắng 
(731) Hộ kinh doanh rượu nếp 

Phương Nam  (VN) 
Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu nếp hương; rượu chuối hột; rượu nếp trắng; rượu nếp sữa.  

 
 

(210) 4-2012-21613 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa;  màng nhựa in hoa dùng làm khăn trải bàn; màng nhựa in 

hoa dùng làm rèm cửa.  
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(210) 4-2012-21614 (220) 27.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; 26.1.1; 5.5.19 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa dùng làm khăn trải bàn; màng nhựa in 
hoa dùng làm rèm cửa .  

 
 

(210) 4-2012-21615 (220) 27.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; 26.1.1; 5.5.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa dùng làm khăn trải bàn; màng nhựa in 
hoa dùng làm rèm cửa. 

 

(210) 4-2012-21616 (220) 27.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa dùng làm khăn trải bàn; màng nhựa in 
hoa dùng làm rèm cửa. 

 
 

(210) 4-2012-21617 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE ARGENTO WINE COMPANY 
LIMITED   (GB) 
113 Regents Park Road, London NW1 
8UR, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia; rượu vang.  
 
 

(210) 4-2012-21618 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho sơ sinh; đồ uống cho sơ sinh; cao dán 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm diệt động vật có hại; chế phẩm bột đậu nành hoặc đậu 
nành là thành phần của thực phẩm ăn kiêng và đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người chủ yếu được làm từ bột đậu nành; chất bổ sung 
dinh dưỡng ở dạng đồ uống; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế . 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không côn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa; sữa đậu nành (chất thay thế sữa); sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở sữa đậu nành không dùng 
cho mục đích y tế; đồ ăn dạng đặc gồm có đậu nành được nghiền thành bột đã được chế 
biến; trái cây được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh nướng (pastry); bánh kẹo; đá ăn; mật ong; nước 
mật đường; men; bột nở; muối (thực phẩm); tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; 
chế phẩm là gia vị dùng cho thực phẩm của người được làm từ bột đậu nành hoặc đậu 
nành; bột đậu nành, bánh kẹo chủ yếu được làm từ bột đậu nành; thực phẩm ăn nhanh 
(snake) được làm chủ yếu từ bột đậu nành.  

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây không cồn; nước rau ép không cồn; nước uống đẳng 
trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (đồ uống); nước xô-đa; nước khoáng (đồ 
uống); đồ uống có ga trên cơ sở đậu nành, không bao gồm sữa đậu nành (chất thay thế 
sữa) và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
làm đông sữa chua; bột dùng để làm đồ uống; xi-rô dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-21620 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21623 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NINGBO LOCTEK IMP & EXP CO., 
LTD.  (CN) 
Science & Technology Zone, Jiangshan 
Town, Yinzhou District, Ningbo City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giá để ti vi bằng gỗ; giá để máy tính; giá đỡ bằng gỗ; giá bày hàng; đồ nội thất 

bằng gỗ; giá treo áo; ghế bằng kim loại; giá cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá để bát đĩa; 
kệ để thiết bị âm thanh. 

 
 

(210) 4-2012-21626 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Minh Việt  (VN) 
21 đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-21632 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển VINAF  (VN) 
Số 22, ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21634 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển VINAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-21635 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.14 
(591) trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển VINAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21636 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển VINAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21637 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.  (VG) 

Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 
 

(210) 4-2012-21639 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A22.5.12 
(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.  (VG) 

Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2012-21640 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2 
(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., 

LTD.  (JP) 
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, 451-0071, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa và chất thơm.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2012-21641 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD.  (JP) 
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, 451-0071, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa và chất thơm.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2012-21646 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; A25.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Tiến Quang  (VN) 
Tổ 2, khu phố 7, ngõ 9, đường Lê Trọng 
Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công các sản phẩm cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-21649 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-21650 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21651 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21652 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21653 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21654 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-21655 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21656 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21657 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21658 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21659 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Điệp Anh  (VN) 
Nhà C1, đường 19/5, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

Nhóm 35: Mua bán giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
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(210) 4-2012-21660 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QGS VIETNAM (VN)
Tầng 12, công viên phần mềm Đà Nẵng, 
số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-21661 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Vũ Minh Hùng  (VN) 

P8 - G1B Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2012-21662 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Anh  (VN) 
Khu 1, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 31: Các loại giống thủy sản như: tôm giống, cá giống, cua giống; thức ăn bổ sung 
nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại giống thủy sản như: tôm giống, cá giống, cua giống, thức ăn 
bổ sung nuôi trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2012-21663 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần in Công 

Đoàn Việt Nam  (VN) 
167 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 16: Sách, vở học sinh.  
 

Nhóm 35: Buôn bán sách vở học sinh.  
 
 

(210) 4-2012-21664 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH giấy Vĩnh 
Thành Phát  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, giấy sao chụp (văn phòng), giấy gói hàng, giấy viết, khăn ăn 
bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2012-21665 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Vân Oanh  (VN) 
24 Phú Hòa, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại.  
 
 

(210) 4-2012-21670 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PIONEER HI-BRED 
INTERNATIONAL, INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131-1014, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt nông nghiệp (hạt giống) 
 
 

(210) 4-2012-21671 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.5; A5.5.21 
(731) PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131 - 1014, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt nông nghiệp (hạt giống).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
751 

(210) 4-2012-21672 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5 
(731) PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131 - 1014, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt nông nghiệp (hạt giống). 

 
 

(210) 4-2012-21675 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FOSSIL, INC.    (US) 
901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, 

thắt lưng, dây đeo chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví, ví bỏ túi, đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ, găng tay hở ngón, găng tay, quần áo, 
phụ kiện thời trang, sản phẩm bằng da và phụ kiện quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-21676 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FOSSIL, INC.    (US) 
901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, 

thắt lưng, dây đeo chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví, ví bỏ túi, đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ, găng tay hở ngón, găng tay, quần áo, 
phụ kiện thời trang, sản phẩm bằng da và phụ kiện quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-21677 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1 
(731) FOSSIL, INC.  (US) 

901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, 
thắt lưng, dây đeo chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví, ví bỏ túi, đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ, găng tay hở ngón, găng tay, quần áo, 
phụ kiện thời trang, sản phẩm bằng da và phụ kiện quần áo.   

 
 

(210) 4-2012-21679 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) GLAXOSMITHKLINE LLC   (US) 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; chế phẩm dạng xịt giữ ẩm miệng, nước súc giữ ẩm miệng, gel 
giữ ẩm miệng; dung dịch làm sạch miệng và nước súc miệng (tất cả không chứa thuốc). 

 

Nhóm 05: Thuốc đánh răng có chứa thuốc; chế phẩm dạng xịt giữ ẩm miệng có chứa 
thuốc, nước súc giữ ẩm miệng có chứa thuốc, gel giữ ẩm miệng có chứa thuốc; dung dịch 
làm sạch miệng có chứa thuốc và nước súc miệng có chứa thuốc. 

 

Nhóm 30: Kẹo cao su. 
 
 

(210) 4-2012-21690 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.2; A1.1.10; 3.7.1; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 
 

(210) 4-2012-21691 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; A1.1.10; 26.1.2; 3.7.16; 3.7.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn.  
 
 

(210) 4-2012-21692 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A5.3.14; 3.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 
 

(210) 4-2012-21693 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hòa Phát  (VN) 
Số 35, ngõ 90 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21694 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.9.24; 3.9.16; 3.9.1; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh da trời, đen
(731) Công ty TNHH giống thủy sản 

Trung Vinh   (VN) 
Lô số 34, khu sản xuất và kiểm định 
giống thủy sản tập trung An Hải, xã An 
Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán con giống thủy sản.  
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(210) 4-2012-21695 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 3.9.16; A1.13.15 
(591) Trắng, nâu, vàng, xanh rêu, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH giống thủy sản 

Lộc An   (VN) 
Khu sản xuất và kiểm định giống thủy 
sản tập trung, xã An Hải, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán con giống thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-21696 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TAEYOUNG F&B CO., LTD.   (KR) 

4 Floor, Banpo-daero 111, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quế, hạt cà phê đã rang xay; trà nhân sâm; 

đồ uống trên cơ sở sô-cô-la.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng theo phong cách phương Tây.  

 
 

(210) 4-2012-21697 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng dịch vụ bất động sản 
KDK  (VN) 
022B Bế Văn Đàn, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, đại lý bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng; xây dựng dân dụng (nhà 
phố, biệt thự, hoàn thiện công trình xây dựng, trang trí nội thất); xây dựng nhà máy xí 
nghiệp; xây dựng sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng bến cảng bến tàu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
755 

(210) 4-2012-21699 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Kim Hòa Phát    (VN) 
Số 40D phố Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; a xít amin dùng cho y tế; chế phẩm sinh học dùng cho ngành y; 

thuốc dùng cho người lớn; dược phẩm dùng để chăm sóc da; vacxin. 
 
 

(210) 4-2012-21701 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ 
phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa dược chất]; 
chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 
khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-21702 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 20.7.1; 15.7.1; 26.1.6; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đen, hồng, xám, xanh lam, xanh 

lá cây 
(731) Trường trung cấp nghề tỉnh 

Quảng Ngãi   (VN) 
Thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [ giáo dục]; đào tạo thực hành [thao tác thử]; giảng dạy.  
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(210) 4-2012-21710 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MANDA FERMENTATION CO., LTD  
(JP) 
5800-95 Innoshima Shigei-cho, Onomichi 
City, Hiroshima Pref., Japan 722-2192   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; can-xi xyanamit (phân bón); chế phẩm phân bón; phân bón dùng 
trong nông nghiệp; hóa chất công nghiệp; phân bón làm từ bột cá.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; tinh dầu; xà phòng; thuốc đánh răng.   
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung khoáng chất; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn nhai cho động 
vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; trái cây tươi.  

 
 

(210) 4-2012-21711 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MANDA FERMENTATION CO., LTD  
(JP) 
5800-95 Innoshima Shigei-cho, Onomichi 
City, Hiroshima Pref., Japan 722-2192   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; can-xi xyanamit (phân bón); chế phẩm phân bón; phân bón dùng 
trong nông nghiệp; hóa chất công nghiệp; phân bón làm từ bột cá.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; tinh dầu; xà phòng; thuốc đánh răng.   
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung khoáng chất; thực phẩm 
cho trẻ  sơ sinh.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn nhai cho động 
vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; trái cây tươi.  

 
 

(210) 4-2012-21712 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21713 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21714 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21715 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21716 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21717 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21718 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21719 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21725 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Việt á  (VN) 
28A Cửu Long, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; đồng hồ nước.  
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Nhóm 42: Cài đặt và triển khai hệ thống phần mềm máy vi tính; lập trình phần mềm máy 
vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-21726 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, mỹ phẩm bôi ngoài da không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-21727 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á    (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, mỹ phẩm bôi ngoài da có 

chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-21728 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, ghi, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21729 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A25.7.6; 5.3.16; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh sẫm, 

vàng, hồng, xanh nhạt, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21730 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Viên giải rượu chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21731 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Viên kẹo giải rượu không chứa thuốc, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-21732 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nam Bắc   (VN) 
649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-21733 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc    (VN) 
649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-21734 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc    (VN) 
649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-21735 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21736 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma    (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21737 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21738 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma    (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21739 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma    (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
763 

(210) 4-2012-21740 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm,trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

JUNGBU ESCHEM Việt Nam   (VN) 
Lô B10, B12, Khu công nghiệp Đình 
Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn công nghiệp; dung môi pha loãng sơn; dung môi làm đặc sơn; chất kết dính 
dùng cho sơn.  

 
 

(210) 4-2012-21741 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị y tế Anh Em   (VN) 
Số 16 hẻm 172/46/87 ngõ 124 đường Âu 
Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ kẹp (phẫu thuật); kìm, dao, kéo (phẫu thuật); thanh nẹp xương (dùng 
trong phẫu thuật); dụng cụ tiêm chích dùng cho mục đích y tế, cưa dùng trong phẫu thuật; 
kim khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2012-21742 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 4.3.3; A17.2.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Yên  (VN) 
Số 174, Võ Quý Huân, Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-21745 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.3.1; 26.4.4 
(731) WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD.  

(TW) 
1F, No. 27-1, Pei-Kao-Shan-Ting, Yang-
May City, Taoyuan Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói và đá cho tấm ốp tường và cho tấm lát sàn, đá lát sàn bằng gốm; đá 
lợp mái bằng gốm; đá lát sàn bằng gốm cho vật liệu lát sàn và cho lớp ốp, ngói làm bằng 
đất nung; gạch lát chống cháy; gạch ngói để khảm ghép nghệ thuật làm bằng đá hoa cẩm 
thạch; đá tự nhiên và gạch lát làm từ đá, đá lát sàn không bằng kim loại; gạch vuông ốp 
tường (không bằng kim loại); sỏi.  

 
 

(210) 4-2012-21748 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG  

(CH) 
c/o Schwerzmann Partners AG, 
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp đựng dao cạo; dụng cụ cạo râu; băng đựng và đầu 

dao cạo có chứa lưỡi dao cạo; các bộ phận và linh kiện nhỏ của các sản phẩm nói trên.  
 
 

(210) 4-2012-21751 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Thắng  (VN) 
21 đường Gò Công, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, cụ thể là: cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, kìm, búa (thao tác thủ công).  

 
 

(210) 4-2012-21752 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm phụ kiện bằng kim loại không phải là bộ phận của máy móc, cụ 

thể là: tê (khớp nối chữ T), co (khớp nối cong), mặt bích (vòng đệm), măng song (ống 
nối), rắc co (dùng để nối hai đầu ống với nhau và có thể tháo lắp được), ron (vòng đệm), 
hai đầu ren (khớp nối hai đầu ống với nhau có thể tháo lắp được), nút bịt ren (nút để bịt 
một đầu ren), bầu giảm lệch (ống nối cho hai đầu ống có kích thướt chênh lệch nhau). 
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Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bướm, van bi, van cổng, 
van cầu, van 1 chiều, y lọc, rọ bơm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-21754 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2012-21755 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền; 
đồ uống từ trà có lớp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả (đồ uống), nước 
khoáng (đồ uống), xirô dùng cho đồ uống, chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-21756 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền; 
đồ uống từ trà có lớp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên cơ sở trà.   

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả (đồ uống), nước 
khoáng (đồ uống), xirô dùng cho đồ uống, chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-21757 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AMTEL CELLULAR SDN. BHD.  
(MY) 
No. 5, Jalan PJS 7/19, Bandar Sunway, 
46150 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ sử dụng tín hiệu vệ tinh 
chuẩn; thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ sử dụng hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS); thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ sử đụng ổ đĩa truyền tự 
động; thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ sử dụng viễn tin; thiết bị cung 
cấp thông tin về điều hướng và bản đồ được thể hiện như là bảng điều khiển trong xe cộ 
hoặc máy tính ở trên tàu (kể cả được sử dụng như một bộ phận có thể tách rời); bộ phận 
của các thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ nêu trên, cụ thể là, bảng mạch 
tích hợp, mô đun, cụ thể là, mô đun định vị toàn cầu dùng để xác định vị trí, phần sụn, vi 
mạch; phụ tùng của các thiết bị cung cấp thông tin về điều hướng và bản đồ nêu trên, cụ 
thể là, ăng ten thu phát sóng vô tuyến, bộ hiển thị, màn hình cảm ứng, tai nghe, mi cờ rô, 
ắc quy, bộ nạp điện, thẻ nhớ, thẻ lưu trữ dữ liệu, bộ điều biến, bộ thu phát có chức năng 
truyền xuôi và truyền ngược; phần mềm vẽ bản đồ, bao gồm bản đồ địa lý dưới dạng điện 
tử, đồ họa hoặc các dạng thể hiện khác có âm thanh và/hoặc hình ảnh đầu ra và bản đồ 
đường phố dưới dạng điện tử, đồ họa hoặc các dạng thể hiện khác có âm thanh và/hoặc 
hình ảnh đầu ra; phần mềm điều hướng bao gồm, thuật toán và quy trình xử lý điện tử với 
âm thanh và/hoặc hình ảnh đầu ra.  

 
 

(210) 4-2012-21758 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AMTEL CELLULAR SDN. BHD.  
(MY) 
No. 5, Jalan PJS 7/19, Bandar Sunway, 
46150 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truy cập trực tuyến vào hệ thống thông tin về điều hướng và 
bản đồ được lưu trữ điện tử.  
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(210) 4-2012-21759 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) THAI STORAGE BATTERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
387 Moo 4 Soi Patana 3 Sukhumvit Road, 
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa, Muang 
District, Samutprakarn 10280, Thailand  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho ôtô; ắc quy điện dùng cho xe máy; ắc quy axít chì [ắc quy 
kín]; ắc quy xả sâu; ắc quy điện dùng cho xe cộ; ắc quy dùng cho thắp sáng; ắc quy tĩnh.  

 
 

(210) 4-2012-21762 (220) 28.09.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Cương  (VN)
65 đường TCH 24, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch toà nhà (bề mặt bên ngoài, bên trong).  
 
 

(210) 4-2012-21764 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Thành Phát   (VN) 
Số nhà 12, ngách 108/351, đường Lĩnh 
Nam, tổ 9, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp.  
 
 

(210) 4-2012-21766 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THANULUX PUBLIC COMPANY 
LIMITED  (TH) 
129/1 Chongnonthri Road, Yannawa 
District, Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần đùi; quần đùi thể thao; quần dài; quần lót; quần bơi của đàn ông; dây thắt 
lưng dùng trong trang phục; quần áo ngủ của đàn ông; quần áo bơi; bọ côm lê; quần áo 
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của người hầu (chế phục); bộ quần áo lót may liền; găng tay dùng trong trang phục; tất; cà 
vạt; khăn quàng cổ dùng trong trang phục; giầy; giầy thể thao; quần áo may sẵn; áo ghi-
lê; áo nịt len; áo choàng; áo len chui đầu; áo may ô; áo đan len; áo len dài tay; áo sơ mi; 
áo vét tông; áo choàng ngoài; mũ (nón); áo sơ mi ngắn tay; quần áo thể dục; quần áo thể 
thao; quần áo giả da. 

 
 

(210) 4-2012-21767 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) THANULUX PUBLIC COMPANY 

LIMITED    (TH) 
129/1 Chongnonthri Road, Yannawa 
District, Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví có dây xích đeo không bằng kim loại; túi đựng dụng cụ bằng da 
thuộc; va li; va li xách tay; cặp đựng giấy tờ tài liệu; cặp da; ví đựng danh thiếp; túi có 
bánh xe để đi mua hàng; túi dết. 

 

Nhóm 24: Dải giữ rèm bằng vật liệu dệt; tấm lót cốc bằng vải; vỏ gối; miếng lót đĩa ở bàn 
ăn bằng vải; tấm lót bàn không làm bằng giấy; vỏ nệm (vỏ đệm); khăn phủ giường; tấm 
trải phủ giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn trải bàn 
không làm bằng giấy; rèm cửa bằng vải; khăn lanh dùng trong nhà; chăn; chăn du lịch, 
khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn bằng vải để tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2012-21770 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hỏa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc điệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-21771 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A1.1.9 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ nhiệt lạnh và môi 
trường FTD (VN)   (VN) 
Lô 7, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Lò hơi; lò nước nóng; thiết bị gia nhiệt; lò dầu tải nhiệt; thiết bị sấy không khí 
(tất cả đều không phải là bộ phận của máy móc).  

 
 

(210) 4-2012-21772 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A25.3.15 
(591) Xanh 
(731) Trần Duy Hưng   (VN) 

Cụm 2, thôn Thương Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 
 

(210) 4-2012-21773 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A6.19.9; A5.13.9; 5.13.25; 2.5.21; 
A25.1.10; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, đen, trắng, 
xanh da trời 

(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 
Bảo Tín   (VN) 
526 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao. 

 
 

(210) 4-2012-21774 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.16; 18.3.2; A6.3.4; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, trắng, xám, xanh 

coban 
(731) Nguyễn Ngọc Tân   (VN) 

ấp xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  
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(210) 4-2012-21775 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE GUJARAT TEA DEPOT CO.  
(IN) 
Wagh Bakri House, Opp. Parimal 
Garden, Ambawadi, Ahmedabad 380 
006, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà và các sản phẩm làm từ trà cụ thể là trà đạng bột màu đen; trà dạng lá; trà 

dạng bột; trà hỗn hợp (trà là thành phần chủ yếu); trà ướp lạnh; trà được ướp hương liệu; 
đồ uống có thành phần chủ yếu là trà; trà dạng túi lọc có thể dùng ngay; cà phê; cà phê 
nhân tạo (chất thay thế cà phê); đồ uống có thành phần chủ yếu là cà phê; hương liệu cà 
phê; đường ăn.  

 
 

(210) 4-2012-21777 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1; A3.7.24 
(731) PT. HANAMPI SEJAHTERA 

KAHURIPAN   (ID) 
Beta Maspion blok I Jalan Raya Manyar 
KM 25 , Desa Manyar Sidomukti, Gresik 
61151, Jawa Timur, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-21778 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV F-World  
(VN) 
Đường 2, ngõ 4, phố Đại Phong, phường 
Nam Bình, thành phố Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mực in, phụ liệu ngành in; sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm; nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống thực phẩm sạch và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động.  
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(210) 4-2012-21779 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A20.1.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Văn phòng công chứng An 
Nhất Nam  (VN) 
Số 65 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng; dịch vụ tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý phục vụ cho 

hoạt động công chứng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 
 

(210) 4-2012-21780 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; A6.3.13; A6.3.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh 

da trời, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 
Tiến Phát  (VN) 
37/25/8 đường Tân Chánh Hiệp 5 khu 
phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-21781 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Maxpharm  
(VN) 
Số 49/291 phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21782 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Maxpharm  
(VN) 
Số 49/291 phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21783 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Maxpharm  
(VN) 
Số 49/291 phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21784 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Maxpharm  
(VN) 
Số 49/291 phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21785 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Maxpharm  
(VN) 
Số 49/291 phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21786 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hội quán   (VN) 
127 đường số 9 KDC Trung Sơn ấp 4, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống 

 
 

(210) 4-2012-21788 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Tầm Nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15 phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
773 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: sắt thép xây dựng; khung cửa làm 
bằng kim loại; két sắt an toàn.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là: gỗ dán; gỗ ván, gỗ ván ghép, khung 
cửa nhựa.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 
 

(210) 4-2012-21790 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.1; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Lợi   (VN) 
ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô, mắm cá. 

 
 

(210) 4-2012-21791 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh dương, cam, tím, xanh lá, vàng
(731) Nguyễn Công Khoa  (VN) 

174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật cảnh, thức ăn cho động vật cảnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán động vật cảnh, thức ăn cho động vật cảnh.  
 
 

(210) 4-2012-21792 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Thị Kim Vàng   (VN) 
ấp Phú Đông 2, xã An Định, huyện Mỏ 
Cày, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2012-21794 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Đà Lạt 
TK  (VN) 
124 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và quán bar.  

 
 

(210) 4-2012-21795 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhị Thiên Đường  
(VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ khoai tây; canh ăn liền, chế phẩm để nấu xúp rau, rau 

sấy khô, chất chiết xuất từ tảo dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Các sản phẩm thực phẩm gồm: bún, miến, phở, mì, nui, hủ tiếu, cháo ở dạng 
khô để chế biến hoặc ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-21796 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhị Thiên Đường  
(VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên. 
 
 

(210) 4-2012-21797 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) UNIVAR INC.   (US) 
17425 NE Union Hill Road, Redmond, 
Washington 98052 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực hóa chất, các sản phẩm hóa chất, thuốc trừ 
động vật có hại, dụng cụ dùng để sử dụng hóa chất và thuốc trừ động vật có hại; phân 
phối hóa chất công nghiệp và thương mại; dịch vụ phân phối trong lĩnh vực hóa chất dùng 
trong công nghiệp và thương mại; phân phối hóa chất và sản phẩm liên quan; bán lẻ hóa 
chất; bán buôn hóa chất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; thuê tàu chở hàng; hậu cần vận tải; chuyển phát bưu kiện 
tận nơi; cất giữ hàng hoá; dịch vụ chất và dỡ hàng.  

 
 

(210) 4-2012-21798 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) SABINA FAREAST CO., LTD   (TH) 

12 Arun-amarin Rd, Arun-amarin, 
Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại; mua bán quần áo lót cho người lớn (nam giới và phụ 

nữ); mua bán quần áo lót trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-21799 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, thức ăn nhai cho động vật, cám, cám trộn làm thức ăn 

cho động vật, thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-21800 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2012-21801 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An   

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-21802 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¨k L¨k 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inôc. 
 
 

(210) 4-2012-21803 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Xanh ngọc, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc nội 
thất xây dựng Cát Nghi  (VN) 
25 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công 
nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình; thiết kế trang 
trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-21804 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Mẫu Nhà  
(VN) 
100 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công 
nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình; thiết kế trang 
trí nội thất.  
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(210) 4-2012-21805 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hebes 
Việt Nam   (VN) 
39B Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21806 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thanh Thủy   (VN) 
181D đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường, gối, nệm. 
 
 

(210) 4-2012-21808 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 25.5.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Đào 

Tiến   (VN) 
292 Pasteur, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21809 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Đào 
Tiến   (VN) 
292 Pasteur, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-21810 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A25.3.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Hùng 
Cường  (VN) 
181 Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21811 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư I.P.A   (VN) 
Số 59 phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; sản phẩm làm từ cá.  
 
 

(210) 4-2012-21812 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) WU, CHIN-CHING   (VN) 
23-25 đường số 14, KDC Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn (không làm bằng 
giấy) và trải giường. 

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-21813 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nam úc Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2012-21814 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nam úc Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-21815 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nam úc Châu   (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-21816 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 3.7.17; 2.5.6; A2.5.22 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thế Thảo  (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 18: ¤ che nắng.  
 

Nhóm 24: Màn chống muỗi.  
 

Nhóm 25: Quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tã lót trẻ em (quần áo). 
 
 

(210) 4-2012-21817 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Cook  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm (loại dùng điện, sử dụng trong gia đình).  
 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 
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Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, lò viba, ấm đun nước, 
nồi áp suất), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 
cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện). 

 
 

(210) 4-2012-21818 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 3.7.1; 18.1.5; A5.1.6 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Cà phê Xe Cổ  

(VN) 
Số 10, phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; quán cà phê; cửa hàng ăn nhanh. 
 
 

(210) 4-2012-21819 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 1.3.1; 26.3.2; 7.11.1; 7.11.10; 
26.7.25 

(591) Vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
giao thông Quảng Ngãi  (VN) 
Số 27 đường Hai Bà Trưng, thành phố 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa: công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và 

đô thị; kiểm tra dự án xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-21824 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OMELI   (VN) 
Phòng 606, Block B, Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép.  
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(210) 4-2012-21825 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ROYAL Hà Nội   (VN) 
Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt. 
 
 

(210) 4-2012-21826 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ROYAL Hà Nội    (VN) 
Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải, bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 24: Khăn mặt. 
 
 

(210) 4-2012-21827 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21828 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21830 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KEC HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 
(Yangjae-Dong) 5, Mabang-ro 10-gil, 
Seocho-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin bán dẫn; chất bán dẫn; mạch tích hợp; đi-ốt (ống hai cực); miếng bán dẫn 

[mảng silic]; đèn đi ốt phát quang [LED]. 
 
 

(210) 4-2012-21832 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SJSAGANA  (VN) 
Số 233 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2012-21833 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SJSAGANA   (VN) 
Số 233 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2012-21834 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả, nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong thể 
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thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống 
rau quả và nước ép rau quả). 

 
 

(210) 4-2012-21835 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại đầu tư 
sơn Việt úc  (VN) 
Số 916/12 hương lộ 2, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, thuốc màu, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn), chất pha loãng dùng cho sơn.  

 
 

(210) 4-2012-21836 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.10; 2.3.25 
(591) Xanh, hồng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Như  (VN) 
107 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; quán chè.  
 
 

(210) 4-2012-21837 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
trang thiết bị y tế Việt Đăng  
(VN) 
Số 337/2/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế, dụng cụ y khoa, máy móc thiết bị y tế; mua bán máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm; mua bán máy móc nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21838 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Phan Ngọc Vũ Khiêm  (VN) 
2A đường Tân Hưng, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống.  
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(210) 4-2012-21839 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2012-21840 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granit. 
 
 

(210) 4-2012-21841 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh  (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21842 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh   (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21843 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh   (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21846 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21847 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21848 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21849 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21850 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21851 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long  (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; camera hành trình; camera cho ô tô; thiết bị báo hiệu chống 

trộm.  
 
 

(210) 4-2012-21852 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21853 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AXON DRUGS PRIVATE LTD.  (IN) 
148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam - 602 103, 
Tamilnadu, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21854 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AXON DRUGS PRIVATE LTD.   (IN) 
148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam - 602 103, 
Tamilnadu, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21855 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ Mi Mi  (VN) 
24 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ dùng cho gia đình, cụ thể là: bán buôn quà lưu niệm, mỹ phẩm, 
máy móc thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; bán buôn máy móc thiết bị y tế và thiết bị 
phẫu thuật.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức cuộc du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và massage cụ thể là: dịch vụ xoa bóp đôi chân, dịch 
vụ chăm sóc da mặt. 

 
 

(210) 4-2012-21857 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) LAVOCE CO., LTD.  (CN) 
No. 218 Huicheng Road, Huimin 
District, Jiashan County, Zhejiang, China

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Máy quay đĩa; bộ ghép nối âm thanh; máy phóng thanh; bộ nối [thiết bị xử lý 
dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh; micrô; loa phóng thanh; màn hình viđêô; thiết bị 
và dụng cụ dẫn hướng (navigational instruments); vật liệu dùng cho nguồn điện và lưới 
điện [dây điện, dây cáp điện]. 

 
 

(210) 4-2012-21861 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tín Hưng  (VN) 
372/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 03: Gia vị (mì chính, bột nêm).  
 
 

(210) 4-2012-21863 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1 
(731) SAN YO PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (TW) 
23F-1, 2, 3, No.175, Chung Cheng 2Nd 
Rd., Ling Ya Dist., Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; đồ uống có chứa cồn dùng để chữa bệnh; thuốc viên; thuốc 

mỡ; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc để chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-21864 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; 25.5.1; A26.4.6; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xám, đen, trắng 
(731) SAN YO PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 
23F-1, 2, 3, No.175, Chung Cheng 2Nd 
Rd., Ling Ya Dist., Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; đồ uống có chứa cồn dùng để chữa bệnh; thuốc viên; thuốc 

mỡ; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc để chữa bệnh. 
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(210) 4-2012-21865 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SAN YO PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD.    (TW) 
23F-1, 2, 3, No.175, Chung Cheng 2Nd 
Rd., Ling Ya Dist., Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; đồ uống có chứa cồn dùng để chữa bệnh; thuốc viên; thuốc 

mỡ; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc để chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-21866 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE 
(Megahouse Corporation)   (JP) 
5-4, Komagata 2-chome, Taito-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính có thể 

tải xuống được; chương trình cho máy trò chơi video sử dụng đồng xu; chương trình cho 
máy trò chơi video thích hợp sử dụng với máy thu hình và màn hình máy vi tính; chương 
trình cho máy trò chơi video có thể mang đi được; chương trình trò chơi có thể tải xuống 
được; phương tiện lưu trữ dữ liệu (không bao gồm loại bằng giấy) để lưu trữ chương trình 
trò chơi video ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi phỏng theo nhân vật; bộ sưu tập đồ chơi phỏng theo nhân vật; búp bê; 
đồ chơi; đồ chơi chạy điện; trò chơi trên bàn hoặc bảng; trò chơi trên bàn hoặc bảng có 
thể mang đi được; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; bài lá; lá chơi 
bài cho trò chơi bài lá; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; máy trò chơi video thích hợp 
sử dụng với máy thu hình và màn hình máy vi tính; máy trò chơi video có thể mang đi 
được. 

 
 

(210) 4-2012-21867 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y 
tế   (VN) 
Số 9 đường Pasteur, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Huyết thanh, dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21868 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.8; A11.3.4 
(591) Nâu, nâu nhạt, nâu đậm, trắng 
(731) Nguyễn Thu Thảo  (VN) 

35/33 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-21869 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.21; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH NANOTECH  (VN) 

Số 9, đường Lê Thanh, phường Nam 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2012-21870 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.21; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH NANOTECH    (VN)

Số 9, đường Lê Thanh, phường Nam 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2012-21871 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ và công nghệ 
môi trường Đại Thắng   (VN) 
Số nhà 19, ngách 16, ngõ 225, đường Lê 
Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
791 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-21872 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 22.1.1; 1.5.1; 4.3.5 
(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần hữu nghị Bắc 

Giang   (VN) 
Số 02 đường Ngô Gia Tự, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-21873 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; 24.5.7; 5.3.19; 5.7.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, trắng 
(731) Trương Khánh Tùng   (VN) 

Số 43/78/11 đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống cố cồn. 
 
 

(210) 4-2012-21874 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; 24.5.7; 5.3.19; 5.7.10 
(591) Vàng, ghi, trắng, đen 
(731) Trương Khánh Tùng   (VN) 

Số 43/78/11 đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-21875 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; 
kem đánh răng; chế phẩm để làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc.  

 
 

(210) 4-2012-21876 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) T1210329G 18.07.2012 SG 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là, chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 
chất tẩy dùng trong giặt là, chất xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chế phẩm bảo 
dưỡng vải (chế phẩm làm mềm và dưỡng dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế 
phẩm làm sạch dùng trong gia đình; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-21878 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ARVIO INTERNATIONAL LTD.  (VG) 
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola VG 1110, British Virgin 
Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng gaz; thiết bị sưởi ấm không khí; lò sưởi dùng điện [thiết bị 
sưởi ấm]; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị điều hòa không khí; 
máy ướp lạnh; tủ lạnh; tủ trưng bày hàng đông lạnh; quạt điện; quạt thông gió dùng điện; 
hệ thống điều hòa không khí dùng trong các tòa nhà; thiết bị điều hòa không khí dùng cho 
xe cộ; lò nướng bánh mỳ dùng điện; thiết bị làm nóng nước; thiết bị nấu bếp [lò]; bếp nấu 
dùng điện; thiết bị nấu nướng dùng gaz; bình pha cà phê dùng điện; chảo rán sâu lòng 
dùng điện; máy sấy tóc; ấm đun nước dùng điện; lò vi sóng dùng để nấu nướng; máy làm 
bánh mỳ dùng điện; nồi cơm điện; máy sấy khô quần áo; máy và thiết bị làm sạch không 
khí; máy hút ẩm; máy giữ độ ẩm không khí; thiết bị lọc nước; thiết bị làm đá lạnh dùng 
điện; đèn lồng chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-21879 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.3.1 
(731) Công ty TNHN Đại Trí Đức   (VN)

103/44E Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhôm, cụ thể là: chảo (không dùng điện), nồi (không dùng 
điện), thau (chậu).  

 
 

(210) 4-2012-21880 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vina Hưng   (VN) 
113 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-21883 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.12.1; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGSUN   (VN) 
Số 11 ngõ 256/16 Bạch Đằng, Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-21884 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phạm Minh Vương   (VN) 
Xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-21885 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 
Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-21886 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 

Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-21888 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.7; A11.3.9; A11.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, xanh da trời, cam, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cửa hàng và 

cửa hiệu SEOUL  (VN) 
231 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-21889 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Lâm Hưng  (VN) 
Số 4 ngõ An Trạch II, phố Đoàn Thị 
Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô. 
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(210) 4-2012-21890 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 26.3.1; A5.3.13 
(591) Xám, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc Hưng  (VN) 
Số 109 Phạm Ngũ Lão, phường Quang 
Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt làm bằng vải không dệt; khăn ăn làm bằng vải không dệt; khăn ướt 
phụ khoa làm bằng vải không dệt (không tẩm thuốc).  

 
 

(210) 4-2012-21891 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh tím than (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc Hưng  (VN) 
Số 109 Phạm Ngũ Lão, phường Quang 
Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt làm bằng vải không dệt; khăn ăn làm bằng vải không dệt; khăn ướt 
phụ khoa làm bằng vải không dệt (không tẩm thuốc).  

 
 

(210) 4-2012-21892 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẳm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-21893 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-21894 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) RESTORATION ROBOTICS, INC.  
(US) 
128 Baytech Drive, San Jose, California 
95134, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 10: Người máy y tế sử dụng trong các quy trình, thủ thuật y tế và thẩm mỹ trên cơ 

thể người; người máy y tế sử dụng trong việc cấy ghép tóc; máy móc và dụng cụ cấy ghép 
tóc được điều khiển bằng máy tính; máy móc dùng để cấy ghép tóc tự động; hệ thống và 
thiết bị sử dụng để thực hiện quy trình cấy ghép tóc bao gồm cánh tay máy; hệ thống cấy 
ghép tóc được điều khiển bằng máy tính bao gồm cánh tay máy, máy tính, thiết bị tạo 
ảnh, thiết bị xử lý hình ảnh, màn hình hiển thị; bộ dụng cụ y tế bao gồm kim, dụng cụ 
khoét lỗ trên da, thiết bị căng da sử dụng trong việc cấy ghép tóc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế và thẩm mỹ trong lĩnh vực cấy ghép tóc; dịch vụ y tế và thẩm mỹ 
sử dụng hệ thống máy móc; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực phục hồi tóc, cấy 
ghép tóc và chứng rụng tóc. 

 
 

(210) 4-2012-21895 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.6 
(591) Trắng, ghi, đỏ 
(731) KG INTERNATIONAl FZCO   (AE) 

P.O. Box 17122, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi và ổ con lăn.  
 

Nhóm 12: ổ bi và ổ con lăn dùng cho các bộ phận và bộ phận khớp nối của ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-21896 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vật tư nông nghiệp Khánh 
Linh  (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-21897 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tân Gia Định  (VN) 
22 đường số 1, khu phố 2, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Gas đã hóa rắn dùng trong công nghiệp; Axetilen; Oxy. 
 
 

(210) 4-2012-21898 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 5.7.3; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Lan Hương  (VN) 
11F Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh làm bằng gạo; thực phẩm làm từ bột; bột mỳ cho 
thực phẩm; bột để làm bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2012-21899 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.21; A5.5.20; 3.7.17; 26.2.3; 
26.2.1; 20.7.1 

(591) Xanh cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo và 
phát triển nhân lực TSH   (VN) 
Số 40 đường Tiền Giang, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo.  
 

(210) 4-2012-21901 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hồng Cẩm  (VN) 
223 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2012-21904 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hương Nga  (VN) 
ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21905 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Mitsustar Việt Nam   (VN) 
Số 90 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy vi tính; sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay 
và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng bằng điện thoại, fax, thư điện tử và các 
dữ liệu số hoá khác. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính bảng, máy vi tính, sổ ghi chép điện tử. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính bảng, máy vi tính, sổ 
ghi chép điện tử, thiết bị điện tử số hóa cầm tay và di động. 

 
 

(210) 4-2012-21906 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng xuất nhập khẩu Thanh 
Thiên  (VN) 
132 Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: ¤ (dù). 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế. 
 
 

(210) 4-2012-21907 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ VERY 
ME  (VN) 
159/44/12 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát (cung cấp đồ uống do quán tự thực hiện).  
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(210) 4-2012-21908 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.3; 5.3.20 (540) 

  

(731) Lý MỸ MỸ  (VN) 
37/18 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm nước hoa, chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân), dầu 
gội, chế phẩm làm sạch, xà phòng, chế phẩm dùng để cạo râu, chế phẩm dùng để trang 
điểm; mua bán thực phẩm chức năng không dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21909 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-21911 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.2
(591) Vàng, đỏ, xanh lá chuối non, nâu đỏ, nâu

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Quốc Tế  (VN) 
205 Nguyễn Thị Rành, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-21912 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Quốc Tế  (VN) 
205 Nguyễn Thị Rành, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-21913 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Quốc Tế   (VN) 
205 Nguyễn Thị Rành, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21914 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Quốc Tế   (VN) 
205 Nguyễn Thị Rành, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21915 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Quốc Tế   (VN) 
205 Nguyễn Thị Rành, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21916 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.4.4; 3.4.1 
(591) Xanh, đỏ, đồng nâu 

(540) 

  

(731) Mai Bình Hùng  (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chế phẩm phân bón. 
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(210) 4-2012-21918 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 25.5.25; 26.4.3 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Lưỡng Hiệp  (VN) 
206/7A Lê Văn Thọ, tổ 11, khu phố 11, 
phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu hoả, dầu nhiên liệu, dầu diezel, hỗn hợp nhiên liệu khí hoá. 
 
 

(210) 4-2012-21919 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Liên Thành Phát  (VN) 
883/4 Lê Hồng Phong, khu 7, phường 
Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ; bàn học sinh; bàn gỗ trường học; đồ đạc văn phòng. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; cái đu; cầu trượt; đồ chơi xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-21920 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tổng 
hợp Việt Mỹ   (VN) 
19 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu táo; đồ uống có cồn chứa hoa quả, 
đồ uống hoa quả có cồn; rượu anh đào; rượu vang.  

 
 

(210) 4-2012-21921 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy may Anh Em  (VN) 
Lô B4/II đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may, máy khâu, máy thêu, máy vắt sổ (dùng cho gia đình).  
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(210) 4-2012-21922 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.1; A26.11.9 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Siêu Cường  
(VN) 
Lô 27, khu ASC, 99 Lê Văn Việt, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia, hóa chất dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu phụ gia, hóa chất dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-21923 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Duy Thành  (VN) 
102 đường F325, phường Bắc Lý, tỉnh 
Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga nấu ăn dùng khí đốt LPG. 

 
 

(210) 4-2012-21924 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Phan Đình Nam  (VN) 
Số 182 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2012-21925 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá 
(731) Công ty TNHH I.C.S   (VN) 

E15/339C1 ấp 5, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
803 

(210) 4-2012-21926 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH may mặc 

Nguyễn Hoàng  (VN) 
41/8 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông,
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-21927 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hộ kinh doanh quán cơm Hai 
Thuế  (VN) 
245/3 Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-21928 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.25; 2.1.3; A18.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bia Việt Nam  (VN) 
Số 30 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-21929 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 7.1.1; 6.7.4; 6.7.25; 2.7.17; 25.1.15; 26.1.2(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bia Việt Nam   (VN) 
Số 30 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2012-21930 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TAMTON  (VN) 
Số 27 BT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đóng chai, đóng bình); đồ uống 
không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, chế phẩm dÓ làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-21931 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TAMTON   (VN)
Số 27 BT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đóng chai, đóng bình); đồ uống 
không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, chế phẩm dÓ làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-21933 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, tím nhạt, trắng, xanh nhạt, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Thái Nam   (VN) 
A21 khu dân cư An Lộc, P.17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, nệm.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường (drap). 
 
 

(210) 4-2012-21934 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Nhật Nam   (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 17: Cao su bán thành phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán cao su. 
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(210) 4-2012-21935 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH thể thao DONEX  

(VN) 
Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-21936 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất, dịch 

vụ và thương mại Hữu Nghị  
(VN) 
N6D X2B khu tái định cư Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm; cửa sổ và phụ kiện của sổ bằng kim loại; cửa ra 

vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-21937 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất, dịch 

vụ và thương mại Hữu Nghị  
(VN) 
N6D X2B khu tái định cư Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm; cửa sổ và phụ kiện của sổ bằng kim loại; cửa ra 

vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng).  
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(210) 4-2012-21938 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất, dịch 

vụ và thương mại Hữu Nghị  
(VN) 
N6D X2B khu tái định cư Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm; cửa sổ và phụ kiện của sổ bằng kim loại; cửa ra 

vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-21939 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21940 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; A26.3.5; 3.7.21; 3.7.16 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dã Ngoại Lửa 
Việt  (VN) 
677 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, quảng 

cáo ngoài trời. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, sắp xếp các chuyến 
du lịch, tham quan du lịch. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
807 

(210) 4-2012-21941 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.11; 3.7.21; 3.7.16; 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dã Ngoại Lửa 
Việt   (VN) 
677 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, quảng 
cáo ngoài trời.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, sắp xếp các chuyến 
du lịch, tham quan du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-21942 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.7; 2.1.20; A2.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 319 Hà Nội  
(VN) 
Số 19 ngõ 139 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-21943 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.4; A11.3.3; A5.3.15; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh nước 

biển, xanh nước biển nhạt, đỏ, da cam, trắng

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Mai   (VN) 
Đội 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; bánh ngọt; kẹo; sô cô la.  
 
 

(210) 4-2012-21944 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 
nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ 
phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa dược chất]; 
chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 
khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21945 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; 26.3.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn Phát 

triển Xây dựng Việt Nam  (VN) 
Số 13, ngõ 2, phố Hải Lộc, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng; xây dựng công trình dưới nước; xây 
dựng xí nghiệp; xây dựng cảng bến tầu; xây dựng đê chắn sóng.  

 
 

(210) 4-2012-21946 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hưng 

Thạnh  (VN) 
ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón và thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2012-21947 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED  (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-8685 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; túi đựng gậy đánh gôn; găng tay chuyên dụng 
để chơi gôn; hộp chuyên dụng đựng gậy gôn; túi chuyên dụng bọc ngoài túi đựng gậy 
gôn; dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn; đinh ghim chuyên dụng để đỡ bóng gôn. 

 
 

(210) 4-2012-21948 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH United 
Phosphorus Việt Nam  (VN) 
Lô 221, KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 
 
 

(210) 4-2012-21949 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh  (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2012-21950 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2012-21951 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2012-21952 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21953 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21954 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh  (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21955 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2012-21956 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21957 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21958 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2012-21959 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2012-21960 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2012-21961 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Nâu đậm (540) 

  
(731) Công ty TNHH FREE-TIME  (VN) 

Số 07, đường 18A, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-21962 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A11.3.4 
(591) Xanh dương, cam, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) 1. Trần Khải Cường  (VN) 
108/25B Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
2. Lê Thị Huyền Trâm  (VN) 
Tổ dân phố Linh Hoà, phường Cam Linh, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà 
3. Dương Thị Thu Ngân   (VN) 
Tổ dân phố thị trấn Chư Sê, huyện Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê sữa; cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-21963 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; A11.3.7 
(591) Xanh lá, xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Phạm Tuấn Thành  (VN) 

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-21964 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-21965 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITE§  (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-21967 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hộ kinh doanh Trần Kha  (VN) 
Số 57, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 
2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại thuộc nhóm này như: cà phê bột, cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê bột, cà phê hòa tan, trà (chè).  
 
 

(210) 4-2012-21968 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 1.17.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xử lý Môi 

trường Việt Nam  (VN) 
109/25 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải.  
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Nhóm 42: Tư vấn công nghệ môi trường; tư vấn về công nghệ xử lý nước thải, chất thải, 
rác thải. 

 
 

(210) 4-2012-21969 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất Minh 
Tấn Đạt  (VN) 
D369A, khu phố 4, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, cụ thể là: 
bao bì nhựa, túi nhựa, túi giấy, túi nilon. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
 
 

(210) 4-2012-21970 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng kem, nâu 
(731) Công ty TNHH may mặc 

thương mại Tú Trang  (VN) 
267/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-21971 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21972 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21973 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Phương Lan   (VN) 
56 tổ dân cư số 2 Cầu Bươu, đường Phan 
Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ đại diện về sở hữu trí tuệ.  
 
 

(210) 4-2012-21974 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21975 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21976 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.25; 5.3.20; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21977 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 5.3.20; A1.1.10; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21978 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.3.20; 2.9.25; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21979 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.11.2; 25.5.25; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, đỏ nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-21980 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, đỏ nhạt, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-21981 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.6; 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh côban, nâu, hồng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, mỹ phẩm bôi ngoài da không chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-21982 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.5.6; 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh côban, nâu, hồng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, mỹ phẩm bôi ngoài da có 
chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-21983 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21984 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
Nhật Hà   (VN) 
543 tổ 80 phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21985 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Máy - Thiết 
bị Dầu khí Đà Nẵng  (VN) 
53 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 07: Máy đào xúc; xe lăn đường, xe lu; máy trộn bê tông; cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc); máy đóng cọc; cần trục, cần cẩu, giàn khoan. 

 
Nhóm 12: Ôtô; ôtô tải; xe ôtô con; lốp ôtô, săm lốp ôtô; xe tải; xe trộn bê tông. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
văn phòng; đánh giá, định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ], cho huê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-21986 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.1; A26.11.12; A1.1.10; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nghề Đông Dương  (VN) 
116 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (mang tính 

giáo dục và giải trí) dành cho thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên; dịch vụ tổ chức các 
chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21987 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.9; A18.5.7 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nghề Đông Dương  (VN) 
116 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (mang tính 

giáo dục và giải trí) dành cho thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên; dịch vụ tổ chức các 
chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21988 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.1; A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nghề Đông Dương  (VN) 
116 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (mang tính 
giáo dục và giải trí) dành cho thiếu nhi, thiếu niên,và thanh niên; dịch vụ tổ chức các 
chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-21989 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; A2.9.16; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, da cam, vàng, xanh nước 

biển, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Bình Minh   (VN) 
Số 08, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-21990 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMlTED   (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-21991 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.9.1; A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn Bắc ¸  
(VN) 
150 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 
Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng thép.  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố; sản phẩm điện máy gia dụng và công nghiệp: máy khoan, 
máy bào, máy cưa, máy xẻ, máy cắt, máy bơm nước, máy giặt, máy phát điện không dùng 
diezen. 

 
Nhóm 09: Đầu DVD, VCD, ti vi.  
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Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: xí bệt, sen, vòi, chậu rửa; nồi chảo điện, lò vi sóng, lò nướng, 
bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, dùng trong gia đình và công 
nghiệp. 

 
Nhóm 19: Gạch ốp lát. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Nồi chảo nhôm, inox, thủy tinh; bình nước nóng không dùng điện; xoong.  

 
Nhóm 35: Mua bán:thiết bị vệ sinh; xí bệt, sen, vòi, chậu rửa, nồi chảo điện, lò vi sóng, lò 
nướng, bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, dùng trong gia đình 
và công nghiệp, bồn chứa nước bằng nhựa, nồi chảo nhôm, inox, thủy tinh, bình nước 
nóng không dùng điện, xoong, gạch ốp lát, máy xay sinh tố, điện máy gia dụng và công 
nghiệp: máy khoan, máy bào, máy cưa, máy xẻ, máy cắt, máy bơm nước, máy giặt, máy 
phát điện không dùng diezen, đầu DVD, VCD, ti vi, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn 
bằng thép không gỉ hợp kim, tấm kim loại, khung nhà bằng kim loại, bình lọc nước dùng 
cho gia đình và công nghiệp, máy phát điện một chiều, xoay chiều dùng bằng xăng, 
diezen, không dùng diezen và năng lượng tự nhiên.  

 
 

(210) 4-2012-21992 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng , đỏ, vàng 
(731) Hợp tác xã Thuận Yến  (VN) 

125/13/2 đường Tam Thôn Hiệp, ấp An 
Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần 
Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (qua sơ chế, làm sạch).  

 
 

(210) 4-2012-21993 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 5.5.4; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NEWHOPE   (VN) 
839 Luỹ Bán Bích (hương lộ 14 cũ), 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các chế phẩm dược, buôn bán các dụng cụ thể thao, đồ chơi, sản 

phẩm trang trí.  
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(210) 4-2012-21994 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOKYO FASHION CO., LTD   (TW) 
1F, No.456, Xinsheng Rd., East Dist., 
Chiayi City 600, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; váy; mũ; bao tay của phụ nữ (trang phục); giày.  
 
 

(210) 4-2012-21995 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOKYO FASHION CO., LTD    (TW) 
1F, No.456, Xinsheng Rd., East Dist., 
Chiayi City 600, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; váy; mũ; bao tay của phụ nữ (trang phục); giày.  
 
 

(210) 4-2012-21996 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOKYO FASHION CO., LTD    (TW) 
1F, No.456, Xinsheng Rd., East Dist., 
Chiayi City 600, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; váy; mũ; bao tay của phụ nữ (trang phục); giày.  
 
 

(210) 4-2012-21997 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 1.15.15; A19.7.16; 
A19.7.17; A19.9.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 
nâu, đen, tím, đỏ 

(731) Hội Nông dân huyện Si Ma Cai  
(VN) 
Thôn phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma 
Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2012-21998 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; A19.7.16; A19.7.17; 
A19.9.3 

(591) Trắng, tím nhạt, đỏ, đỏ đậm, nâu, tím đậm
(731) Hội nông dân huyện Si Ma Cai  

(VN) 
Thôn phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma 
Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-22000 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 
LTD.   (JP) 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe cộ.  
 
 

(210) 4-2012-22002 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát Tài Liền   (VN) 
Số 7, hẻm 11, đường Nguyễn Văn Linh, 
khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ đạc ngoại thất bằng gỗ, cụ thể là: bàn, ghế, kệ, tủ, 
xích đu (không phải là đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2012-22003 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, da cam, vàng 
(731) Nguyễn Hữu Thanh Tâm   (VN) 

Số 270B quốc lộ 80, ấp Hưng Nhơn, xã 
Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-22004 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.1.24; 26.3.2; 26.3.23
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Hoàn Thiện Mỹ 

Tây Ninh   (VN) 
Số nhà 289, đường Trần Hưng Đạo, khu 
phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ dọn vệ sinh nhà ở, văn phòng, công sở; dịch vụ vệ sinh công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-22005 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh coban, xanh nước biển, xám, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Shaling   (VN) 
Lô 157 khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh 
Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-22006 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.4.4; A3.4.23 
(731) SAMMITR AUTOPART CO., LTD.  (TH)

135 Moo 12 Petchkasem Rd., Om-Noi, 
Kratumban, Samuthsakorn 74130, 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
khớp nối và cơ cấu truyền động của máy móc ( không dùng cho xe cộ mặt đất), công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, lò ấp trứng. 

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, 
lò xo dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2012-22007 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(731) SAMMITR AUTOPART CO., LTD.  (TH)

135 Moo 12 Petchkasem Rd., Om-Noi, 
Kratumban, Samuthsakorn 74130, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
khớp nối và cơ cấu truyền động của máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
lò xo dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-22008 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A3.4.4; A3.4.23 
(731) SAMMITR AUTOPART CO., LTD.  (TH)

135 Moo 12 Petchkasem Rd., Om-Noi, 
Kratumban, Samuthsakorn 74130, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
khớp nối và cơ cấu truyền động của máy móc ( không dùng cho xe cộ mặt đất), công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, lò ấp trứng.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, 
lò xo dùng cho xe cộ. 

 

(210) 4-2012-22009 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.4.4; A3.4.23 
(731) SAMMITR AUTOPART CO., LTD.  (TH)

135 Moo 12 Petchkasem Rd., Om-Noi, 
Kratumban, Samuthsakorn 74130, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
khớp nối và cơ cấu truyền động của máy móc ( không dùng cho xe cộ mặt đất), công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, lò ấp trứng.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, 
lò xo dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2012-22010 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CHRYSO  (FR) 
19 place de la RÐsistance, 92440 Issy 
Les Moulineaux France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp, cụ thể là sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp xây 
dựng; phụ gia khoáng và phụ gia hóa học cho vật liệu xây dựng, đặc biệt là sử dụng với bê 
tông và xi măng; chất phụ gia làm thay đổi tính chất khoáng và tính chất hóa học cho vật 
liệu xây dựng, đặc biệt sử dụng với bê tông và xi măng; chế phẩm tháo khuôn đúc; hoá 
chất để thoát khí bê tông và xi măng; chất kết dính cho bê tông và xi măng; hợp chất và 
chế phẩm dùng để bảo vệ và chống thấm nước cho bê tông và xi măng (trừ sơn); chất bảo 
quản bê tông và xi măng (trừ sơn và dầu); chất làm dẻo sử dụng cho bê tông và xi măng; 
chất dính dùng cho lớp phủ trên tường và sàn.  

 

Nhóm 02: Chất màu dùng cho công nghiệp xây dựng và công trình công cộng, đặc biệt là, 
chất màu dùng cho chất phụ gia sử dụng cùng với bê tông và xi măng. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  

 
Nhóm 19: Lớp phủ, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng trừ vữa; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại, trừ vữa; xi măng; bê tông; vữa dùng cho xây dựng; vôi; các sản 
phẩm dùng cho xây dựng đường xá; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường.  

 
 

(210) 4-2012-22011 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh cốm, đỏ 
(731) Cơ sở Thiên Phúc  (VN) 

35/2 Ngô Chí Quốc, khu phố 5, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Mứt gừng (dạng bánh kẹo); mứt bí (dạng bánh kẹo); bánh kẹo; mứt kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-22012 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SE COM  (VN) 
50 - 52 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; tổng đài điện thoại; thiết bị báo động; máy chấm công; thiết 
bị báo cháy; chuông cửa màn hình. 

 
 

(210) 4-2012-22013 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SE COM  (VN) 
50 - 52 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; tổng đài điện thoại; thiết bị báo động; máy chấm công; thiết 

bị báo cháy; chuông cửa màn hình. 
 
 

(210) 4-2012-22014 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SE COM  (VN) 
50 - 52 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; tổng đài điện thoại; thiết bị báo động; máy chấm công; thiết 

bị báo cháy; chuông cửa màn hình. 
 
 

(210) 4-2012-22015 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.5 
(591) Trắng, vàng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Newdays  (VN) 
244/11 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  
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(210) 4-2012-22016 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8; A25.7.7; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, đỏ, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Thị Quý   (VN) 
171-173-175 Chợ Lớn, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán rượu (bar); khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-22017 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhật Đăng 

Châu   (VN) 
99Bis Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; ghi âm và xuất bản âm thanh; dịch vụ giải trí; tổ chức nghệ 

thuật chuyên nghiệp. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán rượu (bar); nhà nghỉ dưỡng (resort); 
khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-22018 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Đại Đức Việt  

(VN) 
108/4C Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Muối sấy; tương ớt; nước tương (xì dầu); gia vị; hạt tiêu; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-22020 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; nước 

mắm; chất chiết từ thịt, cá. 
 

Nhóm 30: Nước sốt; gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; các sản phẩm từ cà 
phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; sốt gia vị; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo 
mộc; nước tương; nước chấm chế biến từ đạm thực vật (gia vị); tương ớt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2012-22021 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, tím ngả hồng 
(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Bảo 

Sơn   (VN) 
TK2/30 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Bán đất xây mộ, cho thuê đất xây mộ. 
 

Nhóm 37: Cải tạo, nâng cấp, cải thiện các nhà tang lễ, nhà đựng cốt và các lò thiêu theo 
mô hình hiện đại; dựng nhà cốt.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực mai táng như: tư vấn thiết 
kế, cách bố trí và sắp xếp hợp lý, khoa học nhằm cải tạo và nâng cao chất lượng các nhà 
tang lễ, nhà đựng cốt; tư vấn về cách bố trí và thiết kế lò thiêu; tư vấn cải thiện và nâng 
cấp nhà đựng cốt theo mô hình hiện đại; tư vấn công nghệ nhằm nâng cao chất lượng quản 
lý nhà mai táng trong bệnh viện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ địa táng, hoả táng, điện táng và các dịch vụ khác (thuộc nhóm 45) có 
liên quan đến các dịch vụ này; dịch vụ nhà tang lễ; bảo quản thi hài, khâm liệm và các 
dịch vụ chuẩn bị cho địa táng, hỏa táng, điện táng; trông coi nghĩa trang.  
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(210) 4-2012-22022 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, tím 
(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Bảo 

Sơn    (VN) 
TK2/30 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Bán đất xây mộ, cho thuê đất xây mộ.  
 

Nhóm 37: Cải tạo, nâng cấp, cải thiện các nhà tang lễ, nhà đựng cốt và các lò thiêu theo 
mô hình hiện đại; dựng nhà cốt.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực mai táng như: tư vấn thiết 
kế, cách bố trí và sắp xếp hợp lý, khoa học nhằm cải tạo và nâng cao chất lượng các nhà 
tang lễ, nhà đựng cốt; tư vấn về cách bố trí và thiết kế lò thiêu; tư vấn cải thiện và nâng 
cấp nhà đựng cốt theo mô hình hiện đại; tư vấn công nghệ nhằm nâng cao chất lượng quản 
lý nhà mai táng trong bệnh viên.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ địa táng, hoả táng, điện táng và các dịch vụ khác (thuộc nhóm 45) có 
liên quan đến các dịch vụ này; dịch vụ nhà tang lễ; bảo quản thi hài, khâm liệm và các 
dịch vụ chuẩn bị cho địa táng, hỏa táng, điện táng; trông coi nghĩa trang.  

 
 

(210) 4-2012-22023 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 25.5.1 
(591) vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Đông Đô Hà Nội  

(VN) 
Số 14, phố Trần Văn Chuông, phường 
Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt, xúc xích và các sản phẩm thịt nguội khác, thực 

phẩm chế biến từ cá, rau quả đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị công nghệ thông tin, 
máy móc, thiết bị, phụ tùng máy thực phẩm, hóa chất, thóc ngô và các loại ngũ cốc khác, 
thực phẩm, đồ uống.  
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(210) 4-2012-22024 (220) 03.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.4.2; 25.1.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, 

tím,  trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân rượu 
vang Hồng Phát   (VN) 
301 ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang bưởi da xanh. 
 
 

(210) 4-2012-22026 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 26.5.1; 26.3.1; A25.7.21; 
A26.3.5 

(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sinh Thái 
Việt Mỹ  (VN) 
973/8 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 3, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân ủ; chế phẩm phân bón; phân bón có 
chứa nitơ.  

 
 

(210) 4-2012-22027 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Nâu sẫm, nâu nhạt, hồng, nâu vàng nhạt, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh bánh ngọt Lê 

Minh  (VN) 
Số 25, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm sữa, sữa chua, pa-tê, thịt hun khói.  
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh qui, bánh pitsa, bánh trung thu, kem lạnh, kem lạnh 
caramen.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sữa, sữa chua, pa-tê, bánh mì, bánh 
ngọt, bánh qui, bánh pitsa, bánh trung thu, kem lạnh, kem lạnh caramen.  
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(210) 4-2012-22028 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Thiên 
Lộc   (VN) 
Tổ 3 đường Hùng Vương, khu phố 1, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-22029 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.7; 26.5.2 (540) 

  

(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 
Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp); 
bồn tắm ; phụ kiện bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bình nóng lạnh; thiết bị tắm hơi; bệ xí 
vệ sinh; đường ống dẫn nước (các bộ phận thuộc thiết bị lắp đặt vệ sinh); máy điều hòa 
không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng. 

 
 

(210) 4-2012-22030 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.7; 26.5.2 (540) 

  

(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 
Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp), 
bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, vòi nước, vòi hoa sen, bình nóng lạnh, thiết bị tắm hơi, bệ xí 
vệ sinh, đường ống dẫn nước (các bộ phận thuộc thiết bị lắp đặt vệ sinh); máy điều hòa 
không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng. 

 
 

(210) 4-2012-22032 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.16; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Quỳnh Anh  (VN) 
300/17 Đội Cung, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng dùng cho mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm 
trắng da. 
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(210) 4-2012-22033 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh dược và trang 
thiết bị y tế Việt Mỹ  (VN) 
1251 quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 

 
 

(210) 4-2012-22034 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca Street #02-00, Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2012-22035 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á  (VN) 
Số 8, đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết xuất của thịt; các chế phẩm để làm nước dùng, nước xuýt, nước canh 

thịt; súp (chế phẩm để nấu nước dùng); súp rau, nước chấm có nguồn gốc từ động vật. 
 

Nhóm 30: Bún; cháo; giấm; xốt mayonnaise; snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc); gia vị; đồ gia vị; muối ăn; nước xốt cho thức ăn (đồ gia vị); nước chấm (đồ gia vị).  

 
 

(210) 4-2012-22036 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) VIVA CREATION LIMITED  (HK) 
5/F, Hong Kong Trade Centre, 161 Des 
Voeux Road, Central Hong Kong  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao (túi) và hộp đặc biệt dùng cho thiết bị điện tử, cụ thể là điện thoại di động, 

điện thoại thông minh, điện thoại xách tay, máy đọc phương tiện truyền thông xách tay, 
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máy tính notebook (sổ tay ghi chép), máy tính dạng tấm, máy tính xách tay; bao (túi) và 
hộp đặc biệt để bảo vệ cho máy nghe nhạc xách tay, máy quay phim và hệ máy chơi trò 
chơi cầm tay; bao (túi), hộp đựng và hộp đặc biệt dùng cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ 
thuật số (PDA), thiết bị chụp ảnh, thiết bị điện tử và thiết bị máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-22038 (220) 30.01.2011 
(641) 4-2011-02072 (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.3; A26.4.6; 26.3.4 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất xúc tác (hóa 

học); phân bón; bột dùng cho mục đích công nghiệp; chất ăn mòn dùng cho kim loại; 
nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo đạng thô; muối dùng cho công nghiệp; chất bám dính 
dùng trong công nghiệp; chất vi sinh không dùng cho ngành y hoặc thú y.   

 
Nhóm 03: Xi dùng cho đồ da; nhang thắp (hương thắp); vải ráp (vải nhám); giấy ráp; chế 
phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng.   

 
Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng; nhiên liệu 
(chất đốt); chất phụ gia cho nhiên liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu dùng 
cho động cơ.   

 
Nhóm 06: Hợp kim của những kim loại thường; công trình bằng kim loại; cáp bằng kim 
loại (không dẫn điện); gang ở dạng thô hoặc bán thành phẩm; chất gốm kim loại; khuôn 
nguội (nghề đúc); kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại; dây 
kim loại thường không dùng để dẫn điện.   

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy trộn (dùng điện); động cơ (không dùng 
cho xe cộ trên mặt đất); cơ cấu nối ghép không dùng cho xe cộ mặt đất; cần trục (thiết bị 
nâng); máy (cơ điện) để chế biến thức ăn; thiết bị xử lý thức ăn (sử dụng điện); thang máy 
(máy nâng); máy gia công, chế biến kim loại; máy luyện thép; máy nghiền dùng trong 
công nghiệp.   

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công dùng trong nông nghiệp; dụng cụ dùng để 
cắt (thuộc dụng cụ cầm tay); dao cạo (không dùng điện); dao (dụng cụ cầm tay); thìa 
(dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để khoan (không dùng điện) thuộc dụng cụ cầm tay.   

 
Nhóm 09: Thiết bị dùng cho giảng dạy; thiết bị dập lửa; chuông báo động dùng điện.   

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng; thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng để làm lạnh; thiết 
bị và trang bị đi kèm dùng để thông gió (điều hoà không khí); thiết bị để cung cấp nước; 
thiết bị và trang bị vệ sinh.   
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Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; kim loại quý; đá quý; đồng hồ bấm 
giờ; dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; bản in (bản khắc).   

 
Nhóm 17: Vật liệu dùng để cách điện, nhiệt (trừ cao su); ống mềm phi kim loại (không 
bao gồm ống làm từ cao su); chất dẻo trừ cao su (dạng bán thành phẩm); tấm amiăng; đầu 
nối không bằng kim loại dùng cho ống (trừ đầu nối từ cao su); nhựa nhân tạo (bán thành 
phẩm); sợi thủy tinh để cách điện, nhiệt.   

 
Nhóm 18: Túi dùng cho thể thao; ba lô; ô (lọng); hòm (đựng hành lý); va li; túi xách tay.   

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc sáp hoặc thạch cao hoặc chất dẻo ((dùng để trang 
trí); bộ đồ giường ngủ (trừ đồ vải); đồ nội thất (như bàn, ghế, giường, tủ) dùng trong gia 
đình; đồ nội thất (như bàn, ghế, tủ, vách ngăn bằng gỗ) dùng trong văn phòng; đồ nội thất 
bằng kim loại.   

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bùi nhùi 
thép để làm sạch; đồ dùng cho nhà vệ sinh; bộ đồ ăn (ngoài dao, thìa, dĩa).   

 
Nhóm 22: Túi làm bằng vải để gói hàng; dây không bằng kim loại; vật liệu dùng để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo); dây bện băng sợi; vật liệu sợi dệt dạng thô.   

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm thảm dùng cho xe ô tô; chiếu; giấy dán tường; thảm thêu treo 
tường không làm bằng vải.    

 
Nhóm 28: Dụng cụ dùng để tập thể dục; thiết bị rèn luyện hình thể; đồ chơi (thuộc nhóm 
này); bóng để chơi trò chơi; lưới dùng trong chơi thể thao.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu dùng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ liên lạc 
băng điện thoại; dịch vụ nhắn tin (qua ra-đi-ô, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử 
khác); dịch vụ truyền phát tín hiệu qua vệ tinh; dịch vụ đưa tin nhanh.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ sản xuất năng 
lượng; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ gia công gỗ.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu 
lạc bộ; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ tổ chức thi đấu thể thao; dịch 
vụ cho thuê các thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ cắm trại cho mục đích thể thao giải 
trí.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ nhà tế bần.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ kiểm tra nhà máy (mục 
đích đảm bảo an toàn, an ninh); dịch vụ tranh tụng; dịch vụ trông giữ nhà; dịch vụ trông 
giữ vật nuôi cảnh; dịch vụ trông giữ trẻ em tại nhà.  
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(210) 4-2012-22039 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ phát triển Bảo Ngọc  
(VN) 
12 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vàng bạc, đá quý.  
 
 

(210) 4-2012-22040 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tiên 
Tâm  (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-22041 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 3.7.17 
(591) Hồng, đen 

(540) 

 

(731) Lê Thị Mai Phương  (VN) 
Phòng 4, lầu 10, căn hộ Mỹ Vinh, số 250 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, thắt lưng (dây nịt), ví (bót), ví, quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-22042 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh đen, đen, trắng, 

đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hồ Phượng  (VN) 
Số 5C/5 Thôn An Hiệp 1, xã Liên Hiệp, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê nhân.  
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(210) 4-2012-22043 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, hồng, 

tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hội Tụ Thông 
Minh  (VN) 
Phòng 608 lầu 6 tòa nhà Petro Việt Nam, 
số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi.  
 
 

(210) 4-2012-22044 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhóm Việt  (VN) 
75/1 đường Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22045 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A10.3.13; A10.3.12; 14.5.23; 14.5.21 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Siêu Mua  
(VN) 
398/1 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-22046 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2012-22047 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần rượu Quốc 

TẾ   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đóng chai, đóng bình); đồ uống 

không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

 
(210) 4-2012-22048 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.2; A6.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Thái Long Food 

Machinery   (VN) 
78B tỉnh lộ 9, tổ 6, ấp 6A, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2012-22050 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 15.7.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

ATM  (VN) 
Số 87, ngõ 33, phố Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2012-22052 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Nhà Việt  (VN)

Số nhà 19, ngách 91/20, phố Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Nhà gỗ; sàn gỗ.  
 

Nhóm 20: Các vật dụng bằng gỗ dùng trong văn phòng và trong dân dụng, bao gồm: bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, mành gỗ; đồ nội thất bằng kim loại dùng trong văn phòng và 
trong dân dụng, bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; trang trí nội, ngoại thất. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với các 
công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22053 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.11.10 
(731) Hộ kinh doanh Tắc Kè  (VN) 

Số 31 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu (quán bar). 
 
 

(210) 4-2012-22055 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh  (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm 
bệnh có hại cho cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho cây. 
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(210) 4-2012-22056 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh  (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm 
bệnh có hại cho cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho cây. 

 
 

(210) 4-2012-22057 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh   (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm 
bệnh có hại cho cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho cây. 

 
 

(210) 4-2012-22058 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh  (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
nấm bệnh có hại cho cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho 
cây. 
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(210) 4-2012-22059 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh   (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm 
bệnh có hại cho cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho cây. 

 
 

(210) 4-2012-22060 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh   (VN) 
A0-10 đường số 3 khu dân cư Khang 
Điền- Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Gạo; trà (chè); cà phê; ca cao; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Lúa (hạt giống); thóc chưa chế biến; lúa mì. 
 
 

(210) 4-2012-22061 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 
nghiệp Khánh Linh   (VN) 
A0-10 đường số 3 khu dân cư Khang 
Điền- Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Gạo; trà (chè); cà phê; ca cao; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Lúa (hạt giống); thóc chưa chế biến; lúa mì.  
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(210) 4-2012-22062 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dây cáp điện 
Vĩnh Thịnh   (VN) 
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-22063 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH dây cáp điện 

Vĩnh Thịnh    (VN) 
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-22064 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH dây cáp điện 

Vĩnh Thịnh    (VN) 
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-22065 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dây cáp điện 
Vĩnh Thịnh    (VN) 
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện và dây cáp điện. 
 

(210) 4-2012-22066 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 8.7.5; 8.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

cốm, nâu, trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Thạch Thị Vui  

(VN) 
ấp Giữa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tét; bánh chưng; bánh giò. 
 
 

(210) 4-2012-22067 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.5.25; 5.7.1; 22.1.1 
(591) Vàng, trắng, nâu, nâu đỏ, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH cà phê Đất Việt  

(VN) 
76 Hồng Bàng, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê nhân, trà (chè). 
 
 

(210) 4-2012-22068 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.1; 24.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất và xuất 
nhập khẩu Khánh Linh  (VN) 
299/8F Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng; phụ 

kiện lắp ráp cửa bằng kim loại; cửa, cầu thang, kẹp kính, bản lề, tất cả bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa, lan can, cầu thang, vách ngăn, phụ 
kiện kính (vật liệu xây dựng), phụ kiện cửa, tất cả không bằng kim loại; kính xây dựng.  
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(210) 4-2012-22069 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22070 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22071 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn  (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22072 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22073 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EU  (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22074 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EU  (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22075 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22076 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22077 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22078 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý  (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-22079 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý  (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ cho bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  
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(210) 4-2012-22080 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý    (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22081 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-22082 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-22083 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-22084 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 

Số nhà 32, ngõ 528, đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Nấm khô; nấm đông lạnh, nấm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu nấm đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2012-22085 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21 
(591) Đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In Công 
đoàn Việt Nam  (VN) 
167 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách, vở học sinh.  
 

Nhóm 35: Buôn bán sách vở học sinh.  
 
 

(210) 4-2012-22086 (220) 03.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ 
Đức Hòa, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-22087 (220) 03.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
Kim Long   (VN) 
Số 50 Ngô Quang Huy, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 40: Xử lý rác thải; xử lý nước; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không 
khí; dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định [đo lường]; phân tích hoá học; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn 
về lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
chứng nhận sản phẩm, dịch vụ, công trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; dịch vụ đánh giá chất lượng các phương tiện đo và hệ thống đo, dịch vụ giám định 
về chất lượng kỹ thuật, vệ sinh an toàn của: sản phẩm, dịch vụ, dự án và các công trình 
xây dựng; dịch vụ phân tích, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và chất lượng của công nghệ.  

 
 

(210) 4-2012-22088 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Minh Hải   (VN) 
139 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22089 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A5.3.13; A1.1.8 
(591) Xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-22090 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hồng Cẩm  (VN) 
223 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2012-22091 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tấn Thành  (VN) 
T5 tòa nhà 14-16 Hàm Long, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt, thép, nhôm, đồng thiếc; cấu kiện bằng 
kim loại; két sắt an toàn.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ dán, ván, xi măng, kính xây dựng, thạch cao.  

 
Nhóm 35: Bán buôn hàng trang trí nội thất, ngoại thất. giường, tủ, bàn, ghế, vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống 
xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng nhà các loại. 

 
 

(210) 4-2012-22092 (220) 03.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tấn Thành  (VN) 
T5 tòa nhà 14-16 Hàm Long, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán nông lâm sản 

nguyên liệu, ô tô và xe có động cơ khác; quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây 
dựng; xây dựng nhà các loại. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình cáp; thư điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận tải hành khách; dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 

 
 

(210) 4-2012-22093 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hộ kinh doanh Nhất Trung (VN)
Số 43, đường 24, tổ 2, ấp Trung, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm; loa; đầu máy Karaoke; đầu đĩa kỹ thuật số, đầu đĩa 
CD/VCD/DVD; bộ khuếch đại âm thanh.  

 
 

(210) 4-2012-22094 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.12; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

mỹ thuật Đức Năng  (VN) 
Số 28, ngõ 168, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ thờ bằng gỗ, như: tủ thờ, bàn thờ treo tường, bàn thờ phật, bàn thờ chúa, bàn 

thờ thần tài, bàn thờ gia tiên.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ thờ bằng gỗ, như: tủ thờ, bàn thờ treo tường, bàn thờ phật, bàn thờ 
chúa, bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên; đồ thờ khác, như: bát hương (bình cắm hương), 
bình đựng hương (nhang), bình cắm hoa, ly đựng nước, đĩa lót ly, đĩa đựng hoa quả, đèn 
thê.  

 
 

(210) 4-2012-22095 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần công trình 6  

(VN) 
Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện bê tông đúc sẵn; vật liệu xây dựng phi kim loại như: đá; tà vẹt đường 

sắt bằng bê tông (phi kim loại); khối lát (phi kim loại); tấm lát (phi kim loại), cấu kiện 
xây dựng bằng bê tông (di chuyển được).  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, kết cấu hạ tầng khu dân cư, khu 
đô thị, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích, nhà các loại, chuyên dụng; 
chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; khai thác đá (trừ đá Nhà nước cấm); sửa chữa 
xe máy, thiết bị thi công công trình.  

 
Nhóm 42: Thí nghiệm vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2012-22096 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hạt nhựa nhân tạo (dạng thô).  
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa như: túi xốp (túi ni lông), bao nhựa PP, bao nhựa PE, bao nhựa 
dùng để đóng gói. 

 

Nhóm 30: Đường, mật rỉ (nước mật dùng cho thực phẩm); các loại bánh từ bột; ca cao; 
sôcôla; mứt kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạo, thực phẩm (cà phê, chè đường, sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, tinh bột), 
vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, đá, sỏi). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê nhà xưởng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho vận (logistic) bao gồm: vận tải hàng hóa, cho thuê kho, bãi; dịch 
vụ đóng gói. 

 
 

(210) 4-2012-22100 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22101 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Quảng Bình  (VN) 
Đội 2, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón NPK (phân bón hỗn hợp chứa đạm, lân và kali); phân lân; phân đạm 
(phân urê); phân bón trong nông nghiệp; phân trộn (phân ủ); phân urê lân kép. 
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(210) 4-2012-22102 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

dương, cam 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Gia Huy  

(VN) 
44 Đề Thám, khóm 4, phường 2, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép.  

 
 

(210) 4-2012-22103 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng  (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22104 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22105 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
854 

(210) 4-2012-22106 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22107 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22108 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22109 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-22110 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

sáng tạo ID LOGIC  (VN) 
Số 141 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình 
máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), chương trình trò chơi máy tính trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-22113 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) O.V.D IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA.  (BR) 
R Jo·o Bettega, 2876, Curitiba, Paran¸, 
Brasil  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; vải nhựa cứu hộ; com pa đo có rãnh trượt; hòn chỉ của dây dọi; mặt 
nạ của thợ hàn.  

 
 

(210) 4-2012-22114 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) O.V.D IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA LTDA.  (BR) 
R Jo·o Bettega, 2876, Curitiba, Paran¸, 
Brasil  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; vải nhựa cứu hộ; com pa đo có rãnh trượt; hòn chì của dây dọi; mặt 
nạ của thợ hàn.  

 
 

(210) 4-2012-22115 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) O.V.D IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA LTDA.  (BR) 
R Jo·o Bettega, 2876, Curitiba, Paran¸, 
Brasil  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Dây chão bằng kim loại; khoá móc; xích bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; 
đai ốc bằng kim loại; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc.  

 

Nhóm 07: Máy bơm; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; dụng cụ cầm tay, không 
vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện; kích đỡ [máy móc]; máy phun.   

 

Nhóm 08: Kìm; dụng cụ khoan; tua vít; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 09: Thiết bị đo; vải nhựa cứu hộ; com pa đo có rãnh trượt; hòn chì của dây dọi; mặt 
nạ của thợ hàn.  

 

Nhóm 17: Vòng để bịt kín; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; băng và dải cách điện, 
cách nhiệt; dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia đụng; bao bì 
không thấm nước; ống vòi tưới nước.  

 

Nhóm 22: Dây bện; dây bện để đóng gói; dây thừng để đóng gói; dây thừng; sợi lanh (gai) 
thô; sợi bông thô.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu; xuất khẩu và bán các hàng hóa cụ thể là dây chão bằng kim 
loại khoá móc; xích bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; bánh xe 
nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; máy bơm; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; dụng 
cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện; kích đỡ [máy móc]; máy 
phun; kìm; dụng cụ khoan; tua vít; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]. dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay]; thiết bị đo; vải nhựa cứu hộ; com pa đo có 
rãnh trượt; hòn chì của dây dọi; mặt nạ của thợ hàn; vòng để bịt kín, chế phẩm bịt kín 
dùng cho mối nối; băng và dải cách điện, cách nhiệt; dải băng dính không dùng cho mục 
đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; bao bì không thấm nước; ống vòi tưới nước; dây bện; 
dây bện để đóng gói; dây thừng để đóng gói; dây thừng sợi lanh (gai) thô; sợi bông thô.  

 
 

(210) 4-2012-22116 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85/597,902 13.04.2012 US 

(531) 26.3.1 
(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  

(US) 
6750 South 228th Street, Kent, WA 
98032, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; chế phẩm chống nắng có chứa 
thuốc; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.   

 

Nhóm 08: Dao; thìa; dĩa; bộ dụng cụ cầm tay đa năng gồm dao, dụng cụ mở hộp, tua vít, 
nhíp, cái giũa và kìm.  

 

Nhóm 09: ống nhòm, kính viễn vọng; túi đựng máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Đèn pin; đèn lồng chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng ngoài trời có thể mang đi, cụ 
thể đèn để soi sáng được đeo trên đầu.  

 

Nhóm 16: Túi đựng đồ ăn trưa bằng vải, túi đựng đồ ăn trưa giữ nhiệt bằng vải. 
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Nhóm 18: Túi thể thao; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi 
của người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi xách đi chợ; ba lô đa năng; túi 
đeo hông; túi vải buộc dây; cặp xách tay để đựng tài liệu; túi mang đồ đa năng; ba lô để 
đựng đồ uống, bao gồm cả ba lô thiết kế đặc biệt để đựng đồ uống cho cá nhân khi đi 
chuyển; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải cho mua sắm; dây đai cho bộ yên 
cương; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hành lí; ba lô dùng hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái 
địu trẻ em; túi bọc ba lô; túi nhỏ đựng vật dụng cá nhân, cụ thể là túi nhỏ để giữ chìa 
khóa, dầu thơm môi và các vật đụng cá nhân khác; các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi 
để mỹ phẩm và đồ trang sức khi đi du lịch (chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ tập thể 
dục; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho người leo núi; gậy 
chống để đi bộ đường dài; gậy chống; dây đai, cụ thể lâ dây đai đeo vai bằng đa thuộc và 
dây đai cho túi to; túi có dây rút ở miệng.  

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; gối; đệm kiểu túi ngủ khi đi dã ngoại; đệm bơm hơi 
sử dụng khi đi cắm trại; túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để di dã ngoại; đồ đạc trong nhà; ghế 
gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ nhà bếp để đi cắm trại, cụ thể là bộ nhà bếp di động để đi 
cắm trại gồm bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi đi cắm trại, 
đồ đạc đi cắm trại, chậu không bằng kim loại để rửa bát đĩa và chạn cất giữ đồ; ghế đẩu; 
ghế mang đi được có thể mở ra nằm.  

 

Nhóm 21: Nồi nấu và chảo không dùng điện; ấm, không dùng điện; chảo rán, nồi nấu 
hoặc hấp (không dùng điện); bộ cặp lông; dụng cụ nấu ăn không dùng điện và các phụ 
kiện, cụ thể là muỗng để chuẩn bị và phục vụ đồ ăn uống; chai lọ đựng nước, cụ thể là 
chai lọ đựng nước bằng nhôm, chất dẻo, và thép không gỉ (chưa có đô bên trong); đồ đựng 
nước, cụ thể là bình; cốc; ca; ca cách nhiệt; dụng cụ pha cà phê dạng cốc, binh pha cà phê 
không dùng điện; đũa; đĩa, bát; đồ đựng cất giữ thức ăn; thùng giữ lạnh mang đi được; đồ 
chứa đồ uống cho cá nhân khi di chuyển gồm bình đựng nước có ống dẫn nước, đầu vòi 
(tất cả không bằng kim loại).  

 

Nhóm 22: Lều (mang đi được); lán trại bằng vải mang đi được; vòm che bằng vải; cửa lều 
để chắn mưa; lớp lót cho lều bằng vải có thể tháo ra được; lớp che phủ cho lều bằng vải, 
tấm trải nền bằng vải để bảo vệ sàn lều; bộ sửa chữa lều gồm miếng vá và chất bịt kín; vải 
dầu; mái che bằng vải bạt; cái võng.  

 

Nhóm 25: áo Sơ mi; áo nịt len; áo thun ngắn; quần soóc; bít tất; áo len dài tay; quần áo 
bó; áo mưa; váy; yếm; yếm thể thao; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; khăn quàng 
cổ; quần áo lót; quần yếm; quần yếm trẻ em; ghệt, quần; giầy dép; thắt lưng (trang phục); 
áo vét; mũ nón; mũ đội đầu; mũ lưỡi trai; quần áo ngủ; áo ba lỗ; áo gilê; dải đeo quần, tất; 
áo sợi đan chui đầu; bộ quần áo cho trẻ em, cụ thể là bộ quần áo ấm và quần áo trẻ em; áo 
đầm; quần lửng; quần áo bơi; áo dài tay bằng vải bông; quần bơi; quần soóc mặc đi biển; 
áo váy mặc ngoài quần áo bơi; áo bơi bảo vệ da; dép xỏ ngón. 

 
 

(210) 4-2012-22118 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Phạm Trung (Pham Johnny) (VN)

35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt). 
 
 

(210) 4-2012-22119 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 26.4.2; A25.7.4; A26.4.24 
(591) Đen, vàng đồng, trắng 
(731) Phạm Trung (Pham Johnny) (VN)

35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt). 
 
 

(210) 4-2012-22120 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Điền Sản  (VN) 
112 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản, định giá bất động sản; mua bán bất động sản; cho 
thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-22121 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH phụ tùng xe máy 

- « tô GOSHI - Thăng Long  (VN) 
Phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 12: Tay lái cho xe cộ; chân chống cho xe cộ; bánh lái cho xe cộ; phanh cho xe cộ; 
ống xả (pô xe); xích chống trơn trượt cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; vành 
của xe cộ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tay lái cho xe cộ; chân chống cho xe cộ; bánh lái cho xe cộ; phanh 
cho xe cộ; ống xả (pô xe); xích chống trơn trượt cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ 
mặt đất; vành của xe cộ.  
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(210) 4-2012-22122 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 8.7.5; 26.4.2; A8.5.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, da cam, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vi An Na   (VN) 
202/3 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh (do nhà hàng tự thực hiện); quán cà phê; quán rượu.  

 
 

(210) 4-2012-22124 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Mỹ Anh   (VN) 
Số 2, ngõ 718, phố Hoàng Hoa Thám, phường
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp điện, bếp điện từ, bếp ga, máy hút khử mùi, nồi cơm điện.  
 
 

(210) 4-2012-22125 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 25.5.2; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần vật tư Phú 

Quý   (VN) 
Số 1/88 Nguyễn Đức Cảnh, phường An 
Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nâng hạ như: xe nâng, palăng xích, kích, dây cầu, bánh xe, 
dây an toàn, dây chằng buộc hàng hóa, tời nâng hạ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-22126 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Đại 
Hưng  (VN) 
17/3 E, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hóa chất, xăng dầu, sơn, véc ni, mực in, ma tít. 
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(210) 4-2012-22127 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 
 
 

(210) 4-2012-22129 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 
Sắc Đẹp   (VN) 
511 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm để làm 

sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ.  
 
 

(210) 4-2012-22130 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Song Anh  (VN) 
Số 5, ngõ 221, phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà  Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa, bản lề, tay nắm cửa (tất cả bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2012-22131 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Song Anh  (VN) 
Số 5, ngõ 221, phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà  Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa, bản lề, tay nắm cửa (tất cả bằng kim loại). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
861 

(210) 4-2012-22132 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.8; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Trúc  
(VN) 
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-22133 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe có động cơ khác (xe đạp điện) và động cơ xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-22134 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe có động cơ khác (xe đạp điện) và động cơ xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-22135 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.1.1; 6.7.4; 7.1.3 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục 
Quốc Tế   (VN) 
28 Võ Trường Toản, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường học. 
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(210) 4-2012-22136 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 21.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; cặp da và giả da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền; bóng rổ; bóng đá; bóng ném; 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý dụng cụ và thiết bị luyện tập thể dục, thể 
thao, bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng dá, bóng ném, bóng đá Mỹ, 
bóng bầu dục, bóng nước, bóng mÒn, các loại bóng khác để chơi hoặc cho thể thao; mua 
bán bao và túi đựng bóng, vật liệu xây dựng, đồ nội thất đùng cho gia đình, trường học, đồ 
chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; mua bán các 
loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
rượu, bia, nước giải khát, các sản phẩm thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách; 
mua bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, 
máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, máy xay hoa quả, máy ép 
hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, cốc chén, máy sấy tóc, bàn 
là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, 
điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò vi sóng, thiết bị phân phối nước 
nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo; mua bán mỹ phẩm, nước 
hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, đồ chơi, đồ uống, 
giấy vệ sinh, hàng may mặc. 

 
 

(210) 4-2012-22138 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 
150A Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có gaz, không gaz; nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh 

khiết; các loại bia: bia lon, bia chai, bia tươi. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-22139 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục Khai 
Sáng Tương Lai   (VN) 
1 Trương Văn Lĩnh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải 
trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục trường mẫu giáo; dịch vụ trường 
nội trú; đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2012-22142 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) BRITISH AND MALAYAN TRUSTEES 
LIMITED   (SG) 
1 Coleman Street , #08-01, The Adelphi, 
Singapore 179803, Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý và cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cung 
cấp căn hộ dịch vụ (căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi) dùng dài hạn (dịch vụ bất động 
sản); dịch vụ sắp xếp phòng ở (bất động sản) để cho thuê và cho thuê phòng ở (bất động 
sản); quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tư vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; quản lý và cho thuê căn hộ dịch vụ; tất cả 
thuộc nhóm 36.  

 

Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí và thể thao; cung cấp thiết bị giải trí (không phải 
mua bán); cung cấp tiện nghi cho bể bơi, sân ten-nít và bóng quần (không phải mua bán); 
cung cấp tiện nghi phòng tập thể dục (không phải mua bán); cung cấp tiện nghi tập thể 
dục (không phải mua bán); tất cả thuộc nhóm 41.  

 

Nhóm 43: Khách sạn và dịch vụ quản lý khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ chuẩn bị và chế biến thức ăn (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ bàn tiệc; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả 
thuộc nhóm 43. 

 

Nhóm 44: Cung cấp tiện nghi phòng tắm hơi (không phải mua bán); phòng tắm kiểu Thổ 
Nhĩ Kỳ; dịch vụ cắt sửa móng tay và móng chân; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng, dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp); dịch 
vụ spa (chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp) kèm trị liệu; cung cấp tiện nghi cho liệu 
pháp vật lý trị liệu và tập luyện (không phải mua bán); tất cả thuộc nhóm 44.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ trông nhà.  
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(210) 4-2012-22143 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24; 
A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) BRITISH AND MALAYAN TRUSTEES 

LIMITED   (SG) 
1 Coleman Street, #08-01, The Adelphi, 
Singapore 179803, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý và cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cung 

cấp căn hộ dịch vụ (căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi) dùng dài hạn (dịch vụ bất động 
sản); dịch vụ sắp xếp phòng ở (bất động sản) để cho thuê và cho thuê phòng ở (bất động 
sản); quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tư vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; quản lý và cho thuê căn hộ dịch vụ; tất cả 
thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí và thể thao; cung cấp thiết bị giải trí (không phải 
mua bán); cung cấp tiện nghi cho bể bơi, sân ten-nít và bóng quần (không phải mua bán); 
cung cấp tiện nghi phòng tập thể dục (không phải mua bán); cung cấp tiện nghi tập thể 
dục (không phải mua bán); tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 43: Khách sạn và dịch vụ quản lý khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ chuẩn bị và chế biến thức ăn(dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ bàn tiệc; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 44: Cung cấp tiện nghi phòng tắm hơi (không phải mua bán); phòng tắm kiểu Thổ 
Nhĩ Kỳ; dịch vụ cắt sửa móng tay và móng chân; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng, dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp); dịch 
vụ spa (chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp) kèm trị liệu; cung cấp tiện nghi cho liệu 
pháp vật lý trị liệu và tập luyện (không phải mua bán); tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ trông nhà.  

 
 

(210) 4-2012-22144 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại cà phê Quyết 
Thắng  (VN) 
Số 361/60/140, ấp 6, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-22147 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.9.23; 5.9.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Thuận Hòa   (VN) 
193 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi sạch. 
 
 

(210) 4-2012-22148 (220) 04.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Trịnh Đình Nam  (VN) 
Phòng 407A, nhà A13, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-22149 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hùng Nguyên   (VN) 
77 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22151 (220) 04.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, cam, xanh biển, vàng, xanh lá cây, 

trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hanh  (VN) 
Tổ 2, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi.  
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(210) 4-2012-22152 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH UNIQUE VINA (VN)
44/4 đường TA 32, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-22153 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng 
(731) NACTIS   (FR) 

36 Rue Gutenberg Zi La MariniÌre 
91070 Bondoufle, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu cho mỹ phẩm; hương liệu cho đồ uống (tinh dầu); hương liệu cho 
bánh ngọt (tinh dầu).  

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu); hương liệu 
cho bánh ngọt (trừ tinh dầu); tinh dầu cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu).  

 
 

(210) 4-2012-22154 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2012-22155 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại tư vấn Nam Việt  
(VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn dùng trong trang trí nội thất.  
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(210) 4-2012-22156 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22157 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 

Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22158 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lê Tiến Tùng    (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22159 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22160 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22161 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22162 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22163 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22164 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22165 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22166 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22167 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22168 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22169 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22170 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22171 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22172 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22173 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22174 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22175 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22176 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22177 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22178 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22179 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada-ViÖt Nam  (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-22180 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A3.11.3; A3.11.24; A18.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22182 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22183 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22184 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22185 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22186 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22187 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22188 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22189 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22190 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22191 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22192 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22193 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22194 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22195 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22196 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22197 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22198 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22199 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  

(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22200 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22201 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22202 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Phan Minh Lộc   (VN) 

215 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 44: Trang điểm cô dâu; làm tóc; phun xăm thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-22203 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22204 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22205 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22206 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22207 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22208 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22209 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22210 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hải Nam   (VN) 
Số 28/72, phố Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bÊn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2012-22211 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng 
cho tóc [mỹ phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm 
cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa 
dược chất]; chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế 
phẩm làm khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để 
tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-22212 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Trần Liên Hưng  
(VN) 
571 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn ô tô; sơn ngoại thất, nội thất; sơn chống rỉ.  
 

Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm thuộc sơn các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22213 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Trần Liên Hưng  
(VN) 
571 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn ô tô; sơn ngoại thất, nội thất; sơn chống rỉ.   
 

Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm thuộc sơn các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22214 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Trần Liên Hưng  
(VN) 
571 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn ô tô; sơn ngoại thất, nội thất; sơn chống rỉ.   
 

Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm thuộc sơn các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22215 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lam, xanh lục 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và giải 
pháp công nghệ Tân Phúc  (VN)
Số 15, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
882 

Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm của máy vi tính. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-22216 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH SIRCOFFEE  (VN) 

257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22217 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH SIRCOFFEE   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22218 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH SIRCOFFEE   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22219 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH SIRCOFFEE   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
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(210) 4-2012-22220 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2012-22221 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-22222 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  
(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-22223 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đúc Mai Lâm  
(VN) 
16, Tam Trinh, phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
884 

(511)   Nhóm 06: Hố ga, hộp đựng (bể) cáp thông tin, lưới chắn rác, các phụ kiện của đường ống 
gang cầu, ống thoát nước cầu, phin lọc nước (tất cả đều bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-22224 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đỗ Duy Kiên  (VN) 
Số 3B, Ông ích Khiêm, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cho thể thao; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; ví tiền; ba lô; 

vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-22225 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21 
(731) Công ty TNHH văn phòng 

phẩm và truyền thông Việt 
Sam  (VN) 
Số 167, Tân Sơn, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại, quảng 

cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại, quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; 
xuất bản tài liệu quảng cáo; phát hành báo chí.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, nghệ thuật; tổ chức và điều khiển hội 
nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất chương trình truyền hình [bao gồm chương 
trình ca nhạc, trò chơi giải trí (game show), phim truyền hình]; sản xuất phim phóng sự; 
tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc.  

 
 

(210) 4-2012-22226 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phạm Thị Phượng   (VN) 
P.107 - K17, tập thể Bách Khoa, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-22228 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Tú Trang  (VN) 
267/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-22229 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Tạo Lập SPA  (VN)

Số 32 ngõ 35 Lê Văn Lương, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ xoa bóp (massage); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22230 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.5.15 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty Liên doanh sản xuất 

thép VINAUSTEEL   (VN) 
Khu Vật Cách, phường Quán Toán, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép cán, thép kéo.  
 
 

(210) 4-2012-22231 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AXON DRUGS PRIVATE LTD.   (IN) 
148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam - 602 103, 
Tamilnadu, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2012-22232 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AXON DRUGS PRIVATE LTD.    (IN) 
148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam - 602 103, 
Tamilnadu, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22233 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AXON DRUGS PRIVATE LTD.    (IN) 
148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam - 602 103, 
Tamilnadu, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22234 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược và vật 
tư thú y  (VN) 
88 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-22235 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược và vật 
tư thú y  (VN) 
88 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
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(210) 4-2012-22236 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược và vật 
tư thú y  (VN) 
88 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2012-22237 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22238 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22239 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-22240 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22241 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22242 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22243 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.4; 21.1.17 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại ý Chí  
(VN) 
321/15 Phan Đình Phùng, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công khuôn mẫu.  
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(210) 4-2012-22244 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.1.1; 26.3.2 
(591) Đỏ nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại ý Chí  
(VN) 
321/15 Phan Đình Phùng, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công khuôn mẫu.  
 
 

(210) 4-2012-22245 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Vàng nhũ, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lý Luật   (VN) 
266/58 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. 
 
 

(210) 4-2012-22246 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22247 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) GALIEN PHARMA  (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-22249 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ZHONG SHING INTERNATIONAL 
TRADING LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 1-2 11/F Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong ST KL (HK SAR)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá nhai.  
 
 

(210) 4-2012-22250 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD. (CA)
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; phức hợp với thành phần 
mỹ phẩm dùng với chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-22251 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.7; 8.7.5; 11.3.18; 5.9.19; 26.5.1; 
25.1.6 

(591) Tím, vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu nhạt, nâu 
đậm, xanh nước biển nhạt, xanh nước biển 
đậm, hồng nhạt, vàng ánh kim, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-22252 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bún, miến, hủ tiếu, phở, cháo, mỳ ăn liền, tương ớt, bột canh (hạt nêm), bánh 
snack.  

 
 

(210) 4-2012-22253 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8; 24.17.18 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần EUROCONS (VN)

207 Phó Đức Chính, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán: kính, silicon, cửa, cầu thang, phụ kiện kim khí bằng nhôm 

hợp kim hoặc bằng gỗ hoặc bằng sắt. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống lò sưởi, 
điều hòa không khí hoặc thông gió; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống làm 
lạnh; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt các thiết bị âm thanh ánh sáng; lắp 
đặt máy phát điện và máy nén khí; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; trang trí nội 
và ngoại thất công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, tư vấn kiến trúc, thiết kế các bản vẽ xây dựng, thiết kế nội và 
ngoại thất công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22254 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thiết kế - 
quảng cáo và in ấn Anh Thư  
(VN) 
008B C/C Tôn Thất Thuyết, đường 
Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các họat động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-22255 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.2; 26.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thành Ngọc  
(VN) 
8/155B, đường Lê Đức Thọ, phường 15, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2012-22257 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.2 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng đô thị Hà Nội  (VN) 
Số 2 ngõ 122 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-22259 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A26.11.12; 5.7.21 
(591) Xanh, đỏ, vàng đất, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
kinh doanh thực phẩm Tây Đô  
(VN) 
Khu công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh mì, bánh ngọt chế phẩm ngũ cốc, bánh ga tô nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-22262 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại mỹ phẩm á Âu   (VN) 
154/170/33 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 
 

(210) 4-2012-22263 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Sơn Nhì   (VN) 
42/61 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 

bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc.  
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(210) 4-2012-22270 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 24.1.1; 5.13.4; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phúc Lê Gia  (VN) 
Số 122/8 Đặng Văn Ngữ, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi rác [bằng giấy hoặc bằng chất 

dẻo]; giấy để bao gói, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để gói. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; quản lý tài chính; đầu tư góp vốn; phát hành trái phiếu 
có giá trị; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li- xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ n.nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả. 

 
 

(210) 4-2012-22272 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-22273 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) THE HOUSE OF TERENCE PTY 

LIMITED   (AU) 
Level 7/486 Albert Street, East 
Melbourne, Victoria 3002 Australia  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh; dầu gội đầu; nước xịt tóc; nước xức tóc; sáp bôi 

tóc; xà phòng; nước hoa; chế phẩm dùng cho tóc thuộc nhóm 3; chế phẩm dùng cho cơ 
thể thuộc nhóm 3.  
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(210) 4-2012-22274 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE HOUSE OF TERENCE PTY 
LIMITED   (AU) 
Level 7/486 Albert Street, East 
Melbourne, Victoria 3002 Australia  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh; dầu gội đầu; nước xịt tóc; nước xức tóc; sáp bôi 

tóc; xà phòng; nước hoa; chế phẩm dùng cho tóc thuộc nhóm 3; chế phẩm dùng cho cơ 
thể thuộc nhóm 3.  

 
 

(210) 4-2012-22275 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng thương mại Thanh 
Lâm  (VN) 
191/4F đường HT31, khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-22276 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng thương mại Thanh 
Lâm  (VN) 
191/4F đường HT31, khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-22277 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Kim Bách Hợp  (VN)
26-28 đường số 2, khu Khiêm Khải, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa; tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hóa khác nhau; bán buôn hàng hóa thông qua phương tiện trên 
truyền hình: chổi quét nhà đa năng, máy hút bụi, giày dép, máy tập thể dục đa năng, trang 
sức, trang phục, thiết bị linh kiện điện tử viễn thông, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh, thực phẩm chức năng, quần áo, băng vệ sinh, tã giấy dùng cho trẻ sơ sinh và người 
lớn, giường, ghế, tủ, bàn ghế văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-22280 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương 
(731) P.K COSMETIC CO., LTD.   (TH) 

670/117-119 Soi Sutiporn Asok-
Dindaeng Road, Dindaeng District, 
Bangkok 10400, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho môi; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho mí 
mắt; mỹ phẩm dùng cho mặt; mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mày. 

 
 

(210) 4-2012-22281 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1; A1.7.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) P.K COSMETIC CO., LTD.   (TH) 

670/117-119 Soi Sutiporn Asok-
Dindaeng Road, Dindaeng District, 
Bangkok 10400, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho môi; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho mí 
mắt; mỹ phẩm dùng cho mặt; mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mày. 

 
 

(210) 4-2012-22282 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.15.9; 26.15.11; A5.3.13
(731) VERTEX MACHINERY WORKS CO., 

LTD  (TW) 
1Fl., No.296, Sec.1, Fongshih Rd., 
Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Bàn cặp máy khoan dùng cho máy khoan điện; máy tách bụi; đá mài (là bộ 
phận của máy); mâm cặp (vòng kẹp) dùng cho máy công cụ; máy và máy công cụ dùng 
để cắt và định dạng vật liệu; bàn kẹp kim loại dùng để đỡ các chi tiết máy trên bàn máy 
công cụ; khuôn mẫu dùng cho máy gia công kim loại; máy gia công kim loại; máy công 
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cụ gia công kim loại; máy chế tạo rãnh (máy công cụ); máy cắt tạo rãnh dùng cho máy 
phay; máy phay (dùng gia công kim loại), máy khoan tạo rãnh; máy công cụ chạy điện; 
mũi khoan dùng cho máy công cụ; mâm cặp (vòng kẹp) dùng cho máy gia công kim loại 
(bộ phận máy). 

 
 

(210) 4-2012-22284 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé; bánh kẹo tẩm thuốc; đồ uống y tế.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; trà không dùng cho mục đích y tế; cà phê; cacao; gia vị; chế phẩm 
ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống (không chứa cồn); nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống. 
 
 

(210) 4-2012-22285 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé; bánh kẹo tẩm thuốc; đồ uống y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống (không chứa cồn); nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-22286 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 7.11.1; A25.7.22 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất cà phê Hương 
Hương   (VN) 
Km4, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-22287 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc ẩn  (VN) 
Tổ 6, L7-8 khu phố mới Hùng Vương, 
phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú 
Yên 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-22288 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22289 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22290 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22291 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22292 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22293 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22294 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22295 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22296 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2012-22297 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22298 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22299 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-22300 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22301 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; A26.11.9; 1.5.1; 20.5.16 
(731) CITIGROUP INC.   (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Đẩy mạnh việc bán tài khoản thẻ tín dụng, bán hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác thông qua chương trình tặng thưởng và tri ân khách hàng dùng thẻ tín dụng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng. 
 
 

(210) 4-2012-22304 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Quang Thông  (VN)
473 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, cụ thể như sau: đèn cao áp, đèn 
đường phố, đèn trang trí sân vườn, đèn huỳnh quang, đèn tiết kiệm điện, đèn năng lượng 
mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-22305 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi   (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; bánh trung thu; bánh xốp; bánh quy; bánh mặn.  
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(210) 4-2012-22306 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.10; 26.3.1 
(591) Trắng, tím, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH khám chữa 

bệnh Nancy   (VN) 
615A Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-22307 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; 2.9.4; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh nước biển, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch lữ hành Cao Nguyên  
(VN) 
54G Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; điều hành các chuyến du lịch; đặt chỗ chuyến đi du 
lịch cho khách du lịch; môi giới du lịch; vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy, 
đường không; cho thuê phương tiện vận chuyển (xe cộ, tàu thuyền). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; quán ăn uống, giải 
khát.  

 
 

(210) 4-2012-22308 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.7.24; 4.3.20; 3.7.16; A26.11.8 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Tín Kiến Lợi  (VN)

Số 397 đường tỉnh lộ 942, ấp Mỹ Hòa, 
thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh 
phụ nữ không dùng cho mục đích y tế; kem dưỡng da; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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Nhóm 35: Mua bán sữa rửa mặt, nước xúc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, kem dưỡng 
da, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-22309 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22310 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

vật tư công nghiệp Phúc Vinh  
(VN) 
Số 908, nhà P3 khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục); găng tay (trang phục); khăn trùm che mặt; mũ không 

vành của phụ nữ; khăn choàng cổ; tất. 
 
 

(210) 4-2012-22311 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.4; 4.3.20; 3.7.16 
(591) Nâu, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Trai 

Hoàng Gia  (VN) 
30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ngọc trai.  
 

Nhóm 44: Nuôi cấy ngọc trai.  
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(210) 4-2012-22312 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH nội thất Chìa 

Khoá Vàng Việt Nam   (VN) 
Số 31, ngõ 162, phố Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế sofa.  
 
 

(210) 4-2012-22313 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Phát triển Công 
nghệ cao  (VN) 
Số 105 phố Trần Phú, thị trấn Thường tín,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-22314 (220) 05.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 24.1.1; 5.7.3 
(591) Vàng, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Toàn Việt  (VN) 
187 đường Linh Đông, khu phố 4, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh. 

 
 

(210) 4-2012-22315 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thiên Kim  (VN) 
121 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các loại hàng hóa: quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức, 
hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-22316 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Hằng   (VN) 
Số 14, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì, gạo, chè (trà), cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-22317 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Hằng   (VN) 
Số 14, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì, gạo, chè (trà), cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-22318 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Hằng   (VN) 
Số 14, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì, gạo, chè (trà), cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-22319 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Hằng   (VN) 
Số 14, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì, gạo, chè (trà), cà phê.  
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(210) 4-2012-22320 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Hằng   (VN) 
Số 14, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì, gạo, chè (trà), cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-22321 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Bảo Phương   (VN) 
Khu Ba La, Văn Nội, Phú Lương, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22322 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22323 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
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(210) 4-2012-22324 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22325 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22326 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22327 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22328 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22329 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22330 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22331 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin   (VN) 
Số 3 Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp.  
 

Nhóm 04: Than dạng nhiên liệu; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu được làm 
từ khoáng chất; chất đốt (nhiên liệu); chất phụ gia cho nhiên liệu của động cơ (không phải 
là hóa chất).  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm; đồng; kẽm; crôm; sắt; thép; hợp kim 
của kim loại thường; quặng bô xít (quặng nhôm).  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị trong ngành mỏ 
và công nghiệp; tư vấn đấu thầu; tư vấn mua sắm trang thiết bị ngành mỏ, công nghiệp; 
dịch vụ kiểm toán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình mỏ, công trình công nghiệp, công trình điện; giám sát thi 
công xây dựng và hoàn thiện các công trình mỏ, công trình công nghiệp, điện lực; tư vấn 
giám sát xây dựng công trình mỏ, công nghiệp; khai thác khoáng sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản thông tin khoa học và kinh tế; đào tạo an toàn khai thác mỏ.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; tư vấn 
thiết kế xây dựng; kiểm định: thiết bị điện, vật liệu nổ, nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ, 
dàn chống trong khai thác mỏ, các loại đồng hồ đo lường; phân tích hoá học; nghiên cứu 
đánh giá tác động môi trường; nghiên cứu thăm dò và khảo sát địa chất; thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22332 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(731) DREAMWELL, LTD.   (US) 

2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 

sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt; gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh.  

 
Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; khăn phủ giường bằng 
giấy; khăn trải giường bằng vải lanh; vải in hoa, vải có viền tua; vải; vải bông; vỏ nệm 
dạng gối tựa; chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; nỉ; 
khăn phủ gối; áo gối; chăn in bằng vải, chăn bông; chăn du lịch (chăn cuộn); tấm phủ 
giường [bằng vải dệt]; túi ngủ [dạng tấm phủ; vải bọc [bọc đệm]; vải tuyn; vải nhung; vải 
len dệt; vải xêfia [vải]. 
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(210) 4-2012-22333 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) DREAMWELL, LTD.  (US) 

2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 

sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt, gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-22334 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) DREAMWELL, LTD.   (US) 

2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 

sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt, gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-22335 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.25; A2.3.17; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DREAMWELL, LTD.    (US) 

2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 

sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt, gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh. 
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(210) 4-2012-22336 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DREAMWELL, LTD.   (US) 
2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt, gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-22337 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DREAMWELL, LTD.   (US) 
2215-B Renaissance Drive, Suite 12, Las 
Vegas, Nevada 89119, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hổ phách vàng; sừng động vật; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tre; giường ngủ; gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; san hô; nút bằng 
lie; giường cũi của trẻ em; đệm dạng gối tựa; đệm; đệm lò xo; gương soi; gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm); đá bọt, gối; sậy (vật liệu để bện tết); đồi mồi; dải băng gỗ; 
khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-22338 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED.  (IN) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22339 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.4 
(731) SPRINGRED HOLDINGS CORP.  (PA) 

Calle Aquilino de la Guardia No.8, 
Edificio IGRA, Panam¸, Repóblica de 
Panam¸ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga, nước uống có hương liệu và đồ uống không 
cồn khác; nước ép hoa quả, nước ngọt, nước quả cô đặc, đồ uống hoa quả và nước ép trái 
cây; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (đồ uống tăng lực) và 
bột để chế biến các loại đồ uống vừa nêu; si rô và các chế phẩm khác để chế biến đồ uống 
không bao gồm bia. 

 
 

(210) 4-2012-22340 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.3.3; 10.5.25; 1.15.15 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất và xuất nhập khẩu 
Quyền Huynh   (VN) 
413/2 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 21: Que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (bông ráy tai).  
 
 

(210) 4-2012-22341 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Cơ sở Tuấn Long T-L  (VN) 

A5/6 ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); bộ khuyếch đại âm 
thanh (ampli); ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer). 

 
 

(210) 4-2012-22342 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Chấn Vinh  (VN) 
44 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, trà, cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), nước ép trái cây, nước tăng lực (đồ uống 
không cồn, không dùng cho mục đích y tế, nước khoáng (tất cả thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, trà, cà phê, nước giải khát, nước ép trái cây, nước tăng lực, 
nước khoáng. 
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(210) 4-2012-22343 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá mạ, vàng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất trà Cao 

Trường Phát  (VN) 
ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2012-22344 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 8.1.25; A8.5.3 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh lò bánh Như ý  

(VN) 
99 Trương Định, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 
 
 

(210) 4-2012-22351 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.1.5; A11.3.7; A11.3.23 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Nguyễn Thị Bạch Kim  (VN) 

11A/1, KP 8A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-22353 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tư vấn kinh doanh; phân phát phổ biến tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh và hỗ trợ quản lý kinh doanh liên quan đến cấp li-xăng 
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hàng hóa và dịch vụ hay nhượng quyền thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh và tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc thành lập, quản lý, và điều hành doanh nghiệp được 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong việc thành lập, quản lý, và 
điều hành doanh nghiệp được nhượng quyền thương mại; tổ chức tiến hành triển lãm và 
hội trợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh, thương mại; hoặc quảng cáo; quản lý kinh 
doanh thương mại; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, đặt hàng qua thư điện tử, qua điện thoại, qua 
internet và qua các hình thức đặt hàng trực tuyến bằng máy tính khác, bán và đại lý phân 
phối hàng hóa tất cả liên quan đến động vật và động vật nuôi làm cảnh, cụ thể là thực 
phẩm cho động vật nuôi làm cảnh; thực phẩm cho động vật, thực phẩm chăn nuôi, động 
vật sống, động vật để nuôi làm cảnh sống, đồ chơi cho động vật nuôi làm cảnh, trò chơi và 
vật chơi cho động vật nuôi làm cảnh, thức ăn và nhu yếu phẩm cho động vật nuôi làm 
cảnh, phụ kiện cho động vật nuôi làm cảnh, phụ kiện cho động vật, quần áo cho động vật 
nuôi làrn cảnh, quần áo cho động vật, thiết bị và phụ kiện dùng để vệ sinh, làm đẹp, và 
chăm sóc sức khỏe cho động vật nuôi làm cảnh và động vật. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ xén lông 
động vật; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho động vật; dịch vụ phối giống cho động vật, dịch 
vụ đóng dấu nhận dạng phân biệt động vật lên thân của chúng; dịch vụ triệt sản động vật; 
dịch vụ thú y; dịch vụ tư vấn liên quan tới chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, và làm đẹp cho 
động vật và động vật nuôi làm cảnh; cung cấp thông tin bao gồm cả thông tin trực tuyến 
liên quan đến chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, làm đẹp cho người hoặc động vật. 

 
 

(210) 4-2012-22354 (220) 05.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 6.1.2; 25.7.20 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1222 Rama III Road, Bang Phongphang, 
Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và ngân hàng. 
 
 

(210) 4-2012-22355 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sông Thanh ¤ Tô  (VN) 
Phòng 68, số 232, đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; sách; báo; tập (vở); tạp chí.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm (nhằm 
mục đích thương mại); đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, 
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hàng may mặc, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi 
bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy 
móc (máy cày, máy kéo, máy phát điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, 
cát, xi măng), văn phong phẩm (sách, băng video, cassette, đĩa nhạc, giấy, bút, vở, túi 
xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn 
điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, 
dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); lương 
thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại 
(tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; sản xuất chương 
trình truyền hình, dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, 
đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ sảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề 
phát sóng); tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, du 
lịch, thời trang, ca nhạc, dịch vụ nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ cắt uốn tóc, 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-22356 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH B H I P  (VN) 

Số 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc thoa.    
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 44: Dịch vụ chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-22357 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH B H I P   (VN) 

Số 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc thoa.    
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 44: Dịch vụ chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-22358 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xám, đen, trắng, xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH B H I P   (VN) 

Số 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc thoa.    
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 44: Dịch vụ chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-22359 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL,INC.  (US) 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 
Illinois 60160-1163, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng 
cho tóc [mỹ phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm 
cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa 
dược chất]; chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế 
phẩm làm khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để 
tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-22360 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 
Illinois 60160-1163, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng 
cho tóc [mỹ phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm 
cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa 
dược chất]; chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế 
phẩm làm khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để 
tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22361 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 
Illinois 60160-1163, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng 
cho tóc [mỹ phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm 
cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa 
dược chất]; chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế 
phẩm làm khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để 
tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-22364 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 
Bến Lạ  (VN) 
Số 2/39 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hành 
khách. 

 
 

(210) 4-2012-22369 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng
(731) Cơ sở Thanh Tùng  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị gồm: tương hột; tương ớt; tương; bột đậu tương; muối tiêu.  
 
 

(210) 4-2012-22370 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng 
(731) Cơ sở Nguyễn Chí Ba   (VN) 

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-22371 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2012-22372 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động, vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2012-22373 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, xanh, cam (540) 

  

(731) Dương Quốc Thắng  (VN) 
Khu 4, Phước Bình, Phước Long, tỉnh 
Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 

nghề chụp ảnh và quay phim.  
 
 

(210) 4-2012-22374 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Xanh dương, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ MI MI  (VN) 
24 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm, mỹ phẩm, máy móc thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc 

đẹp, máy móc thiết bị y tế và thiết bị phẫu thuật. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức cuộc du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-22375 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dịch 
VỤ MI MI  (VN) 
24 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và mát-xa, cụ thể là: dịch vụ xoa bóp đôi chân, dịch 
vụ chăm sóc da mặt.  

 
 

(210) 4-2012-22376 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa phẩm dùng trong công nghiệp và sản xuất cụ thể là Polypropylen dùng để 

sản xuất răng giả, răng nhân tạo.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế cụ thể là hàm nhân tạo; răng nhân tạo; bộ răng nhân tạo; thiết bị 
chỉnh răng; đinh ghim dùng cho răng giả.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị y 
tế ngành nha khoa; mua bán, xuất nhập khẩu linh kiện và vật liệu ngành nha khoa.  

 
 

(210) 4-2012-22377 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3; 5.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Châu Lục  
(VN) 
12/14C, đường Man Thiện, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gỗ và các sản phẩm sản xuất từ gỗ: các sản phẩm trang trí nội ngoại 

thất bằng gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng làm từ gỗ.  
 
 

(210) 4-2012-22378 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Bùi Văn 
RÕ  (VN) 
Số 369 ấp Phú Hoà, xã Sơn Phú, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2012-22379 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Đại Phú  (VN) 
Số 463 + 465, đường Lạc Long Quân, 
phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-22380 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phấn  (VN) 
254 Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán phở.  
 
 

(210) 4-2012-22381 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.16 
(591) Kem, đỏ tươi, đỏ đậm, xanh lá, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 
Tuấn Phương   (VN) 
111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-22382 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Trắng, đỏ, đen, ghi, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Lâm 
Oanh  (VN) 
Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến sẵn: thịt trâu đã qua chế biến (thịt trâu gác bếp); thịt heo 
chế biến; thịt bò chế biến; thực phẩm chế biến từ cá; thủy hải sản đã chế biến. 
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(210) 4-2012-22383 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
FUNA   (VN) 
94B4, Trần Khắc Chân, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-22384 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 9.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Annam  (VN) 
Số 142 ngõ 29 tổ 4 phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho 
các chuyến đi tham quan (du lịch); dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-22385 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần LD nhôm Việt 
Pháp SHAL - Nhà máy nhôm 
Việt Pháp SHAL  (VN) 
Tổ 11 cụm 2, ngõ 49 (số nhà 21), phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình.  
 
 

(210) 4-2012-22386 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.1.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh nước biển đậm, xanh lá cây, xanh 
lá cây đậm, đen, trắng 

(731) GREEN RIVER HOLDING CO.,LTD.  
(KY) 
The Grand Pavilion Commercial Centre, 
Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. 
Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ nguyên khối; tấm panen bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng bằng gỗ. 
 
 

(210) 4-2012-22389 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.21; 5.7.14; 25.1.6 (540) 

  

(731) Tổ hợp tác nhãn Nhị Qúi  (VN) 
ấp Quí Thành, xã Nhị Quí, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Quả nhãn tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quả nhãn tươi, quả nhãn sấy.  
 
 

(210) 4-2012-22390 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Tổ hợp tác Nhãn Nhị Quí  (VN) 
ấp Quí Thành, xã Nhị Quí, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Quả nhãn tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quả nhãn tươi, quả nhãn sấy. 
 
 

(210) 4-2012-22392 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Tổ hợp tác Chôm Chôm Tân 
Phong  (VN) 
ấp Tân Luông A, xã Tân Phong, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Quả chôm chôm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quả chôm chôm. 
 
 

(210) 4-2012-22393 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến thực phẩm Hồng 
Phúc  (VN) 
57/2A Tân Thới Nhất 1, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Bò khô, mực khô, thịt nai khô, cá khô.  
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(210) 4-2012-22394 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và xúc tiến thương 
mại Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngách 61, ngõ 1194 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: hàng điện tử, ti vi, tủ lạnh, thiết bị điều hòa, thiết bị âm 

thanh nghe nhìn, điện thoại di động, phần cứng, phần mềm máy tính, máy tính bảng, PC, 
laptop, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm thiết kế đồ họa; quảng 
cáo sản phẩm, thương hiệu cho các doanh nghiệp trên trang web. 

 
 

(210) 4-2012-22395 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và xúc tiến thương 
mại Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngách 61, ngõ 1194 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa; điện tử; ti vi; tủ lanh; điều hòa; thiết bị âm thanh nghe nhìn; 

điện thoại di động, phần cứng, phần mềm máy tính: máy tính bảng; PC; laptop; phần mềm 
kế toán; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm thiết kế đồ họa; quảng cáo sản phẩm, 
thương hiệu cho các doanh nghiệp trên trang web. 

 
 

(210) 4-2012-22397 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Dương Thị Anh  (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò so, đệm mút, đệm bông PE, ruột gối bằng bông PE.  
 

Nhóm 24: Vải trải giường, khăn bàn bằng vải, áo gối bằng vải, chăn.  
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(210) 4-2012-22400 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Viện Môi trường Nông nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng 
cho mục đích y tế và thú y). 

 
 

(210) 4-2012-22401 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Viện Môi trường Nông nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y). 

 
 

(210) 4-2012-22402 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Viện Môi trường Nông nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y). 

 
 

(210) 4-2012-22403 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Viện Môi trường Nông nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y). 
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(210) 4-2012-22404 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Cơ sở sản xuất thương mại 

dịch vụ Ai Việt  (VN) 
3/37 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột; đường, hương liệu dùng cho bánh kẹo; gia vị. 
 
 

(210) 4-2012-22407 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Phục Hưng  (VN) 
Tổ 6, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, bạch kim, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vâng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng bằng vàng, bạc, đồ kim hoàn.  
 
 

(210) 4-2012-22408 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Phục Hưng   (VN) 
Tổ 6, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, bạch kim, đá quý.    
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng bằng vàng, bạc, đồ kim hoàn.  
 
 

(210) 4-2012-22409 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Phục Hưng   (VN) 
Tổ 6 ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà 
ôn, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, bạch kim, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng bằng vàng, bạc, đồ kim hoàn.  
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(210) 4-2012-22410 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư xây 
dựng và thiết bị điện công 
nghiệp VADICO  (VN) 
Số 15, ngõ 9/28 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa, tấm ốp trần nhôm, nhôm cuộn tráng bề mặt. 

 
 

(210) 4-2012-22411 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Tuấn   (VN) 
Số 39/60 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-22412 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Châu Anh  
(VN) 
Số 1/12, khu phố đông A,  phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22413 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khánh Lê Gia  (VN) 
357 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-22414 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, tím, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần diệt mối, 
muỗi Miền Bắc  (VN) 
P1-C5, tập thể viện sốt rét, Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng: diệt ruồi, muỗi, gián. 
 
 

(210) 4-2012-22415 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; A3.13.7 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần diệt mối, 
muỗi Miền Bắc  (VN) 
P1-C5, tập thể viện sốt rét, Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng: diệt ruồi, muỗi, gián. 
 
 

(210) 4-2012-22416 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng cam, đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WEALTHY Việt 
Nam   (VN) 
Số 118, ngõ 124/22, Âu Cơ,  phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng: diệt rưồi, muỗi, gián.  
 
 

(210) 4-2012-22417 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  
(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
928 

(210) 4-2012-22418 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FOSECA Việt 
Nam  (VN) 
Lô đất số 39, khu đô thị mới thị trấn 
Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp suất ăn công nghiệp cho cá nhân hay doanh nghiệp (không phải do 

nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán giải khát; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-22419 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.9; 26.3.23; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật nhôm Hưng Phú Thành  
(VN) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; 

dịch vụ giới thiệu phim, kịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê phòng 
họp, hội nghị. 

 

(210) 4-2012-22420 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Cam, xám, trắng 
(731) URETEK WORLDWIDE OY   (FI) 

Myllyhaantie 5, FI-33960 Pirkkala, 
Finland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa và bảo dưỡng (thuộc về xây dựng); dịch vụ lắp 

đặt (thuộc về xây dựng).  
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(210) 4-2012-22421 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH EVD dược phẩm 
và y tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22422 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi   (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22423 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi   (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22424 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Trần Huy  (VN) 
274/23 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
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(210) 4-2012-22425 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Trần Huy   (VN) 
274/23 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 
 

(210) 4-2012-22426 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06 Cc khu B, trường đua Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê và trà các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22427 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; A26.11.13; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Vĩnh Ngân  (VN) 
Số 185/50 đường 3/2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-22428 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1; A2.5.24; A2.5.23 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Khải Minh  (VN) 
O60 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông 
Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa.  
 
 

(210) 4-2012-22429 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A5.1.16; A5.1.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Đạt Nguyễn Gia  (VN) 
67/13 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình 
Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều sấy khô. 
 
 

(210) 4-2012-22430 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Đạt Nguyễn Gia  (VN) 
67/13 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình 
Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-22431 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 
(731) VITALLIFE CORPORATION 

LIMITED   (TH) 
210 Sukhumvit Soi 1, Sukhumvit Road, 
Klong-Toey Nua, Wattana, Bangkok 
10110, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là phân tích y tế được cung cấp liên quan đến điều trị cho 
bệnh nhân, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực dược học, cụ thể là dịch vụ đánh giá về y tế cụ thể 
là chương trình đánh giá chức năng cho bệnh nhân nhận dịch vụ phục hồi chức năng với 
mục đích hướng dẫn điều trị và đánh giá hiệu quả chương trình, cố vấn về lĩnh vực dược 
học, dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ ngân hàng máu; dịch vụ xét nghiệm, xử lý, phân loại và 
phân tích máu; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2012-22432 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức 
dùng cho da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước 
hoa cô-lô-nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm 
nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để 
trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế 
phẩm dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len 
bông dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông 
mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm]. 

 
 

(210) 4-2012-22433 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Đại Phú  (VN) 
Số 463 + 465, đường Lạc Long Quân, 
phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-22434 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nhạt, xanh vàng 
(731) Công ty TNHH Trí Minh  (VN) 

65 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; tập giấy dùng để vẽ (bloc giấy); giấy phát quang; khăn ăn bằng giấy; 
giấy gói hàng; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; giấy dùng cho thiết bị ghi; giấy nến; giấy 
can; bìa; giấy bọc [văn phòng phẩm]; giấy viết; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); hộp 
bút; bút vẽ; bút máy; bút chì màu; bút chì; giá để bút máy và bút chì; bút bi; quyển sổ 
sách, hộp đựng danh thiếp để bàn. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng, thiết bị văn phòng; mua bán đồ dùng gia đình [dụng cụ làm 
bếp, giường tủ, bàn ghế; quần áo]; xuất nhập khẩu đồ dùng thiết bị văn phòng; xuất nhập 
khẩu đồ dùng thiết bị gia đình [dụng cụ làm bếp, giường tủ, bàn ghế; quần áo]. 
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(210) 4-2012-22435 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A1.13.15 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NINO   (VN) 
13/2 kiệt 14 Nguyễn Công Trứ, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-22436 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Văn Cứ   (VN) 
7/221 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-22437 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; A26.11.8; A25.7.21 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

Lợi Sịa   (VN) 
Thôn Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe vận chuyển vật liệu không dùng động cơ: xe rùa, xe ba gác).  
 
 

(210) 4-2012-22438 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 3.7.17; A5.3.13 
(731) Nguyễn Thị Kim Chi   (VN) 

Thôn Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nem chua; chả; giò.  
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(210) 4-2012-22439 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

bất động sản Sunny World  
(VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại/siêu thị (mua bán lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, 

nước giải khát, rượu, bia, quần áo, hàng điện tử (điện thoại, máy tính, tivi, đài, âmply, loa, 
đĩa), hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, bình đun nước uống nóng lạnh), điện 
gia dụng (nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, bàn là, quạt); quảng cáo thương 
mại; quảng cáo bất động sản; tiếp thị sản phẩm.  

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; kinh doanh nhà ở; tư vấn đầu tư bất động 
sản; đầu tư tài chính: môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; xây dựng cầu đường; sửa chữa 
nhà xưởng; san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, nước. 

 
 

(210) 4-2012-22440 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) OASU GLOBAL MANUFACTURING 
CO., LTD.  (JP) 
4022-2, Sakuradai, Nakatsu, 
Aikawamachi, Aikou-gun, Kanagawa, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để vệ sinh thân thể; mỹ phẳm; bộ mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); nước xức tóc; keo xịt tóc; chất dính dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích 
vệ sinh; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông 
mày; chế phẩm nhuộm tóc; chất làm bóng môi; son môi; phấn trang điểm; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm để chăm sóc 
móng; nước sơn móng; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; 
lông mi giả; móng (tay, chân) giả; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; xà phòng; 
xà phòng chống đổ mồ hôi; xà phòng vệ sinh dạng bánh; xà phòng khử mùi; dầu gội đầu; 
chế phẩm đánh răng; nước hoa; tinh dầu; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho 
mục đích vệ sinh thân thể; mục đích trang điểm; chế phẩm để tẩy trang và chế phẩm dùng 
để giặt, chế phẩm để tẩy rửa (làm sạch, không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho 
y tế); chế phẩm để đánh bóng; tẩy dầu mỡ và mài mòn. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh đưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chẩt bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
935 

uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin dược phẩm; thực phẩm ăn 
kiêng và chất ăn kiêng dành cho mục đích thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm dành cho em bé; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu 
dùng đề băng bó (dùng trong ngành y); vật liệu để hàn răng (dùng trong ngành y); sáp nha 
khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; diệt cỏ.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước ép rau [đồ 
uống]; bia; đồ uống làm từ trái cây (không có cồn) xi rô dùng cho đồ uống và các chế 
phẩm khác dùng làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-22442 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22443 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-22445 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-22446 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Đức Giang   (VN) 

Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi và chiếu sáng nhà tắm, bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng).  
 
 

(210) 4-2012-22447 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-22448 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-22449 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22450 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22451 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22452 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22453 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22454 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22455 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22456 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Việt Nam - VINAP  
(VN) 
Số 104 - B12B, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng có chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-22457 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A2.9.16; 26.1.1; 18.3.23 
(591) Nâu, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nam Tinh  (VN) 
39 đường 10, phường Tăng Nhơn Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản; hàng thủ công 
mỹ nghệ; máy móc trong ngành hàng hải.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng tàu thủy; dịch vụ vận tải thủy nội địa; dịch vụ vận tải biển 
trong nước và quốc tế; dịch vụ cho thuê cầu cảng và bến bãi; vận tải hàng hải.  

 
 

(210) 4-2012-22460 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.5.19; 26.4.4 
(731) B'S INTERNATIONAL   (JP) 

Higashiyama Bldg., 7th Floor, 
Higashiyama 1-1-2, Meguro-ku, Tokyo, 
153-0043, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả; rương; túi du lịch; balô; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền, ví 

bỏ túi; túi xách tay; túi xách đi chợ; túi khoác vai; túi mua hàng; túi đeo ngang hông; ví 
có móc treo chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại 
hay thể dục, thể thao; túi đựng đồ thể thao; cặp để giấy tờ, tài liệu; vali; túi, cặp học sinh; 
cặp da (đựng giấy tờ, tài liệu); ô; đồ mặc cho vật nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo các loại (trang phục che phần trên của cơ thể) [trang 
phục]; quần và váy các loại (trang phục che phân dưới của cơ thể) [trang phục]; áo choàng 
ngoài; áo jac két; áo bò; áo parka (áo khoác có mũ); áo sợi đan chui đầu; áo len dài tay; 
áo len đan; áo gilê; áo sơ mi; áo dệt kim ngắn tay; quần lót, quần đùi; quần soóc; quần 
gin; quần dài bằng vải bông; bộ áo liền quần; quần áo bơi; đồ đi chân; giày; giày thể thao; 
dép; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai; mũ; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]; tất ngắn 
cổ; khăn quàng cổ dày; khăn choàng. 

 
 

(210) 4-2012-22462 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85/591,593 06.04.2012 US 

(731) XENEX HEALTHCARE SERVICES 
LLC   (US) 
755 East Mulberry Avenue, Suite 200, 
San Antonio, Texas 78212, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Hệ thống khử trùng diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím dùng cho mục đích khử 

trùng y tế. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ tẩy uế, khử trùng; dịch vụ khử trùng y tế sử dụng công nghệ đèn xung 
xenon phát ra ánh sáng tia cực tím.  
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(210) 4-2012-22470 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22471 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 

Sinh   (VN) 
504A Cách mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 

(máy là hơi nước) dùng cho công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy 
kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, 
con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22472 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 

Sinh   (VN) 
504A Cách mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 

(máy là hơi nước) dùng trong công nghiêpj; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  
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(210) 4-2012-22473 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 
Sinh   (VN) 
504A Cách mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước) dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22474 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 
Sinh   (VN) 
504A Cách mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước) dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22475 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Tân 
Sinh    (VN) 
504A Cách mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước) dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  
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(210) 4-2012-22476 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh   (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước); nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm tra vải; máy in và 
những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con suốt chỉ, động cơ 
(dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), hộp điều khiển 
(cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22477 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước) dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22478 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 
Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; bàn là hơi 
(máy là hơi nước) dùng trong công nghiệp; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; 
máy kiểm tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho 
máy, con suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), bộ điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  
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(210) 4-2012-22479 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh lá cây đậm, đen nhạt
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Parvati   (VN) 
250 đường Linh Trung, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối; chăn ga trải giường; vải; vải dệt; khăn trải bàn bằng vải.  
 
 

(210) 4-2012-22480 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Parvati   (VN) 
250 đường Linh Trung, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối; chăn ga trải giường, vải, vải dệt khăn trải bàn bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-22481 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.1; 26.13.1 
(591) nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Parvati   (VN) 
250 đường Linh Trung, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối, chăn ga trải giường, vải, vải dệt, khăn trải bàn bằng vải.  

 

(210) 4-2012-22484 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 
LTD   (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không có cồn; đồ uống trái 
cây và nước ép trái cây, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-22485 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO.,LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave. , City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-22486 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; A3.7.24; 3.7.8 
(591) Xanh biển, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH vận tải Việt 

Nhật  (VN) 
18A Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (nhà xưởng).  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho lạnh, kinh doanh kho bãi; dịch vụ vận tải và giao nhận hàng đông 
lạnh, hàng hóa xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2012-22487 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.16 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Gia Huy  (VN) 
60 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-22488 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại trang trí nội 
thất Quyết Tâm  (VN) 
83 Lê Tấn Quốc, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ (tủ bếp, tủ hồ sơ); kệ bếp; bộ bàn ghế sa lông. 
 
 

(210) 4-2012-22489 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH F KARO Việt Nam  

(VN) 
Số 123 Đặng Văn Ngữ, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ dội dầu; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-22490 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH F KARO Việt Nam  

(VN) 
Số 123 Đặng Văn Ngữ, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội dầu; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-22491 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 21.1.17; 15.1.13 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt, trắng 
(731) BIZCODE ASIA SDN BHD   (MY) 

3,5 & 7 Lorong Perda Timur 2, Bandar 
Perda, 14000 Bukit Mertajam, Penang, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bút quang điện dùng cho màn hình tinh thể lỏng; bộ nối dây cáp điện; loa; bộ 
tai nghe (có kèm theo ống nghe) dùng để thu nhận âm thanh; thiết bị cấp điện dùng cho 
thiết bị sạc pin; hộp chuyên dụng để đựng các thiết bị điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-22492 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.11.5 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 528, đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn 
do nhà hàng thực hiện: bánh mì, xôi, thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2012-22493 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A5.11.5 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan   (VN) 
Số nhà 32, ngõ 528, đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn 
do nhà hàng thực hiện: bánh mì, xôi, thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2012-22494 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc y học cổ truyền.  
 
 

(210) 4-2012-22495 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đông y; Dịch vụ hỗ trợ y tế; Dịch vụ trị liệu; Tư vấn khám 
chữa bệnh. (04 dịch vụ) 
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(210) 4-2012-22496 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.24; A2.5.23; 5.7.11; A25.7.7; 26.1.1 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 750008 Paris, France 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22497 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.24; 5.7.11; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lam, đen, xanh lá cây, 

da cam 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22498 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INNOPOLIS BIOSCIENCES PTE LTD  
(SG) 
159 Kampong Ampat #05-01 KA Place 
Singapore 368328  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Vi chất dinh dưỡng, enzim và axit amin dùng để nuôi trồng và gây giống sinh 

vật trong môi trường nước. 
 
 

(210) 4-2012-22499 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) INNOPOLIS BIOSCIENCES PTE LTD  
(SG) 
159 Kampong Ampat #05-01 KA Place 
Singapore 368328    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Vi chất dinh dưỡng, enzim và axit amin dùng để nuôi trồng và gây giống sinh 

vật trong môi trường nước. 
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(210) 4-2012-22500 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 18.1.21; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải xuất nhập 
khẩu Trần Quốc  (VN) 
Số 173 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 
3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; 
chuyên chở bằng xe tải. 

 
 

(210) 4-2012-22501 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22502 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22503 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22504 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22505 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22506 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22507 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22508 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại V.V Việt 
Vân   (VN) 
282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe.  
 
 

(210) 4-2012-22509 (220) 08.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6; 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đồng, nâu, đen, hồng, trắng 
(731) Lê Văn Long   (VN) 

270 Nguyễn Thái Học, phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà; cà phê; ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-22510 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh coban, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi  

(VN) 
105/4A4, quốc lộ 1A, phường Đông Hưng
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép; dàn giáo bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-22511 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, xám 
(731) Từ Triển Sáng  (VN) 

505/12 Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, cặp táp, quà lưu niệm.  
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(210) 4-2012-22512 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; 7.1.24; A7.1.11; 3.1.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-22513 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.7.25; A25.7.7; 3.1.6; 4.3.7 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-22514 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.13.1; 25.7.25; A25.7.7; 7.1.24; 
21.1.16; 3.2.9; A3.2.24; A25.7.6 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
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(210) 4-2012-22515 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, cam nhạt, cam đỏ, đen, trắng, đỏ, 

nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Trang Nguyên   (VN) 
75/7D Nguyễn Văn Bứa, ấp Dân Thắng 
1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh (do nhà hàng tự thực hiện); quán rượu; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-22516 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2012-22518 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Khung giường (bằng gỗ); giá sách; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng quần áo, tủ đựng 
nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; bàn trang điểm; đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn. 

 
 

(210) 4-2012-22519 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Hướng Dương   (VN) 
70 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn  
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(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: rượu, bia, nước giải khát, văn phòng 
phẩm, điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, máy làm lạnh, nồi cơm điện, bếp điện.  

 
 

(210) 4-2012-22521 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 26.5.1; 24.1.1; 25.1.6; 25.5.25; 
24.11.18 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Đại Hùng Sài 
Gòn  (VN) 
32 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2012-22522 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lý Huy Hoàn  (VN) 
77F Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-22523 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH cửa Đại Gia  
(VN) 
9A Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; cửa đi; cửa sổ; cổng ra vào (đều làm bằng kim loại). 
 

Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ cửa cuốn dùng điện như: mô tơ điện; tời kéo dùng điện; xích 
truyền động. 
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(210) 4-2012-22525 (220) 09.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A3.13.6; A3.13.24 (540) 

  

(731) Trần Thị Thương Huyền   (VN) 
P 311 - B5, Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, túi xách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thiết kế thời trang.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo (trang phục); dịch vụ tư vấn thiết kế trang phục.  
 
 

(210) 4-2012-22527 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AHK AIR HONG KONG LTD.   (HK) 
4/F, South Tower, Cathay Pacific City, 8 
Scenic Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ vận tải hành khách bằng đường không và 
dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường không; dịch vụ văn phòng du lịch và dịch vụ đại 
lý du lịch để thu xếp đi du lịch; dịch vụ kỳ nghỉ trọn gói; cung cấp thông tin du lịch; dịch 
vụ chuyển phát nhanh du lịch; dịch vụ chuyển phát nhanh tin nhắn và thư từ; vận chuyển 
và giao hàng; dịch vụ thuê và cho thuê xe cộ; đóng gói hành lý và hàng hoá đưa lên 
phương tiện vận chuyển; cung cấp các chuyến du lịch miễn phí và giảm giá; nâng cấp chất 
lượng du lịch và dịch vụ câu lạc bộ du lịch; dịch vụ thông tin trong chuyến bay liên quan 
đến du lịch và vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ trước đi du lịch bằng 
đường không, đường sắt, đường biển, và cho thuê xe; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; đóng 
thùng và phân phát hàng hóa vận tải bằng đường không; dịch vụ giao nhận vận tải; lưu trữ 
hàng hóa vận tải bằng đường không; dịch vụ chuyển phát bưu kiện; hộ tống khách du lịch; 
dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận tải hàng hóa, hành lý, hành khách đến và đi từ sân bay; dịch 
vụ vận chuyển bằng đường không dưới dạng chương trình thưởng và cho hành khách bay 
thường xuyên, bao gồm cả ưu tiên lên máy bay, làm thủ tục chuyến bay, đặt vé và đặt chỗ 
trước cho các chuyến du lịch, cung cấp chương trình thưởng vận tải bằng đường không 
cho hành khách bay thường xuyên, cụ thể là cho phép hành khách bay thường xuyên được 
bù lại hoặc giành được thêm các chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2012-22528 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD.  
(TW) 
12F., No. 137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10485, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa polyaxetat chưa xử lý và nhựa nhân tạo chưa xử lý.  
 
 

(210) 4-2012-22529 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) POLYPLASTICS TAIWAN CO., LTD.  
(TW) 
12F., No. 137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10485, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa polyaxetat chưa xử lý và nhựa nhân tạo chưa xử lý.  
 
 

(210) 4-2012-22530 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(300) 85/595195 11.04.2012 US 

(731) SHINOLA/DETROIT, LLC   (US) 
1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, bỏ túi; bộ phận chuyển động của đồng hồ; đây đồng hồ đeo 
tay; dây đồng hồ; đồng hồ đeo tay trang sức; dây đeo đồng hồ bỏ túi; dây xích đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2012-22532 (220) 09.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Dũng   (VN) 
Số 162 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-22534 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Cutieland  (VN) 
Lầu 2, số 44 Nguyễn Huệ, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2012-22535 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Mai Cát An   (VN)

Lầu 3 Trung tâm thương mại Parkson, số 
35 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-22536 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.5 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Phan Võ Minh Thắng  (VN) 
328/13C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính.  
 

Nhóm 41: Thông tin điện tử vÓ giải trí, giáo dục, văn hóa; tổ chức các sự kiện khoa học, 
công nghệ nhằm mục đích văn hóa, giáo dục.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-22537 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A25.1.10; 25.7.17; A25.7.3 
(591) Trắng, xám đậm, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tem VINA  
(VN) 
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống hàng giả các loại; dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích 

thương mại. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ đóng sách. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; thiết kế phần mềm máy 
tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 
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(210) 4-2012-22538 (220) 09.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.17; A25.7.3 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tem VINA  (VN)
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống hàng giả các loại; dịch vụ quảng cáo nhăm mục đích 
thương mại.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ đóng sách.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; thiết kế phần mềm máy 
tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-22539 (220) 09.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Phạm Quang Đức  (VN) 
Phòng 802 tòa nhà TTM 299 Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
(thẩm mỹ viện); salon cắt tóc.  

 

(210) 4-2012-22540 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
xuất nhập khẩu Hoà Phú  (VN) 
149/33 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là: váy, áo sơ mi, quần áo may sẵn, quần dài, quần đùi. 
 
 

(210) 4-2012-22542 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơm tấm Thuận Kiều  (VN) 
137A - 137B Thuận Kiều, phường 4, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mua bán thực phẩm, mua bán gia vị thực phẩm. 
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(210) 4-2012-22544 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phan Thị Tuyết   (VN) 
Số 62 phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép.  

 
 

(210) 4-2012-22546 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông và quảng cáo 
My (MyMedia)  (VN) 
74/13/2 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo; tạp chí; ấn phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22550 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17; 26.1.1 
(731) Lê Thị Quỳnh Chi   (VN) 

Thôn Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nem; chả; giò.  

 
 

(210) 4-2012-22551 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(731) Hồ Thị Huế  (VN) 

Thôn Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, 
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm chấy (tôm được sấy khô và xé nhỏ ra, bổ sung gia vị); tôm chua.  
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(210) 4-2012-22552 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
sản xuất và thương mại Nam 
Đức  (VN) 
Thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; găng tay (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-22553 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
sản xuất và thương mại Nam 
Đức  (VN) 
Thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ, găng tay (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-22554 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Sản xuất - 

Xây dựng - Thương mại và 
Nông nghiệp Hải Vương 
(Sikico)  (VN) 
Khu nhà Điều hành, Khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quầy ruợu (bar), dịch vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp (mát-
xa); dịch vụ tắm hơi. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
960 

(210) 4-2012-22555 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Sản xuất - 

Xây dựng - Thương mại và 
Nông nghiệp Hải Vương 
(Sikico)   (VN) 
Khu nhà Điều hành, Khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng (dịch vụ spa); Dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp; . Dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; Dịch vụ vật lý trị liệu; Dịch vụ xoa 
bóp (mát-xa); Dịch vụ tắm hơi (06 dịch vụ)  

 
 

(210) 4-2012-22556 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Nâu, đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Sản xuất - 

Xây dựng - Thương mại và 
Nông nghiệp Hải Vương 
(Sikico)  (VN) 
Khu nhà Điều hành, Khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp (mát-
xa); dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2012-22557 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Nâu, đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Sản xuất -

Xây dựng - Thương mại và Nông
nghiệp Hải Vương (Sikico)   (VN)
Khu nhà Điều hành, Khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp (mát-
xa); dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2012-22558 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.8; 7.3.11; 7.1.24
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Phát triển 

nhà Thủ Đức (Thuduc House)  
(VN) 
13-15-17 Trương Định, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tòa nhà; cho thuê căn hộ, văn phòng; cho thuê trung tâm 
thương mại; dịch vụ kinh doanh bất động sản; tư vấn kinh doanh bất động sản; môi giới 
bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-22559 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-22560 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22561 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22562 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22563 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hổ Quốc Tế  (VN) 
1129/21 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai; quần đùi; áo vét; quần lót; áo sơ mi; áo may ô cho nam giới; áo 

lót cho nam giới; áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim ngắn tay; áo gilê; áo 
chẽn không tay; quần dài; áo thun tay dài: áo khoác tay dài.  
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(210) 4-2012-22565 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
và vật tư y tế LH  (VN) 
Số 20, ngõ 66, Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22566 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
và vật tư y tế LH    (VN) 
Số 20, ngõ 66, Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22568 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) E. & J. GALLO WINERY  (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu vang. 
 
 

(210) 4-2012-22569 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc bảo vệ thực vật Long 
An  (VN) 
MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại. 
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(210) 4-2012-22570 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Thạnh Hưng  

(VN) 
G04-A, khu công nghiệp Đức Hòa 1 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 

sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại. 
 
 

(210) 4-2012-22572 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Mai Hoa   (VN) 
20 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-22574 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22575 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore - 54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22576 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 

LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore - 54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22577 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 

LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore - 54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22578 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore - 54770 - Pakistan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22579 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore - 54770 - Pakistan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22580 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 

LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22581 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 

LTD  (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược phẩm; xuất nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22582 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.7.25; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Giang   (VN) 
Tổ 3, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-22584 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Giang   (VN) 
Tổ 3, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2012-22586 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.1.18; A11.3.4; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, nâu pha vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quảng cáo Tôi và 
Cuộc Sống   (VN) 
334/41 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-22587 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Trần Thị Yến Nhi   (VN) 

ấp Xây đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo chay, bánh pía chay. 
 
 

(210) 4-2012-22588 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, nâu đỏ, vàng cam, ghi 

xám nhạt, xám đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Nông Gia Bảo   (VN) 
579 ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
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(210) 4-2012-22590 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí [định kỳ]; xuất bản phẩm dạng in; ảnh chụp dạng in; tranh ảnh; áp 

phích quảng cáo; tài liệu dạng in; tài liệu giảng dạy dạng in; tờ in nội dung chương trình 
sự kiện; văn phòng phẩm; bộ đồ dùng học tập, cụ thể là, bút chì, tẩy bằng cao su, sổ tay; 
sổ tay bỏ túi; phôi thẻ tín dụng (chưa mã hóa từ tính); tờ giấy [văn phòng phẩm]; hộp bằng 
giấy; túi bằng giấy dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy dính [văn 
phòng phẩm]; vé vào cửa; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 
 

(210) 4-2012-22591 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ mỹ phẩm không có đồ bên trong; túi, cụ thể là, túi xách tay, túi 

sách học sinh, túi du lịch; túi cầm tay cho phụ nữ; túi mua hàng; cặp học sinh; túi đeo 
ngang hông; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; «; « che nắng; ba toong; móc chìa khóa làm 
bằng da; dây dắt chó bằng da thuộc; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc.  

 
 

(210) 4-2012-22592 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ thể thao đi ở chân; quần áo thể thao; quần áo dùng 

khi tập luyện; bộ complê cho nam giới; áo váy; bộ áo liền quần; quần áo trẻ em (dưới 3 
tuổi); áo vét [trang phục]; váy; quần áo lót mặc bên trong; áo sơ mi; khăn quàng cổ; bít tất 
ngắn cổ: ca vát; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu].  
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(210) 4-2012-22593 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin quảng cáo qua Internet; dịch vụ thông tin thương mại qua 

Internet; quảng cáo trên truyền hình; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
cho thuê vật liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ môi giới tài năng [quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ]; quản lý 
tệp tin máy tính; biên tập tệp tin máy tính; dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ mỹ, phẩm, 
dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ quần áo: dịch vu cửa hàng bán buôn, bán lẻ dụng cụ 
âm nhạc, dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sách, dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ bản 
ghi âm thanh. 

 
 

(210) 4-2012-22594 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; cung cấp các kênh viễn thông 

cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền thông tin thông qua mạng quốc gia và quốc tế; truyền 
tập tin sổ; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên Internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền tin tức; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền phát Internet.  

 
 

(210) 4-2012-22595 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chương trình biểu diễn của người 

làm trò tiêu khiển; dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi các ca sĩ; lập kế hoặc cho các buổi 
biểu diễn [giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu 
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diễn; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất chương trình biểu diễn âm nhạc; sản 
xuất chương trình truyền hình; sản xuất bản ghi âm thanh; cho thuê bản ghi âm thanh; câu 
lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; xuất bản sách; dịch vụ trường đào tạo diễn xuất; 
dịch vụ trường đào tạo âm nhạc; dịch vụ giảng dạy diễn xuất; dịch vụ giảng dạy ca hát; 
dịch vụ giảng dạy khiêu vũ; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ vận hành tiện nghi 
giải trí; ghi băng video; dịch vụ phóng viên tin tức; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí). 

 
 

(210) 4-2012-22596 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
dây chuyền; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cửa hâng bánh mỳ, bánh 
ngọt; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán rượu bố trí theo phong cách nhà hát; cho thuê 
chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-22597 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; cung cấp các kênh viễn thông 
cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền thông tin thông qua mạng quốc gia và quốc tế; truyền 
tập tin số; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên Internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền tin tức; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền phát Internet.  

 
 

(210) 4-2012-22598 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Thông tin giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chương trình biểu diễn của người 
làm trò tiêu khiển; dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi các ca sĩ; lập kế hoặc cho các buổi 
biểu diễn [giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất chương trình biểu diễn âm nhạc; sản 
xuât chương trình truyền hình; sản xuất bản ghi âm thanh; cho thuê bản ghi âm thanh; câu 
lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; xuất bản sách; dịch vụ trường đào tạo diễn xuất; 
dịch vụ trường đào tạo âm nhạc; dịch vụ giảng dạy diễn xuất; dịch vụ giảng dạy ca hát; 
dịch vụ giảng dạy khiêu vũ; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ vận hành tiện nghi 
giải trí; ghi băng video; dịch vụ phóng viên tin tức, lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí).   

 
 

(210) 4-2012-22599 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; cung cấp các kênh viễn thông 

cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền thông tin thông qua mạng quốc gia và quốc tế; truyền 
tập tin số; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên Internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền tin tức; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền phát Intemet.  

 
 

(210) 4-2012-22600 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chương trình biểu diễn của người 

làm trò tiêu khiển; dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi các ca sĩ; lập kế hoặc cho các buổi 
biểu diễn [giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu 
diễn; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất chương trình biểu diễn âm nhạc; sản 
xuât chương trình truyền hình; sản xuất bản ghi âm thanh; cho thuê bản ghi âm thanh; câu 
lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; xuất bản sách; dịch vụ trường đào tạo diễn xuất; 
dịch vụ trường đào tạo âm nhạc; dịch vụ giảng dạy diễn xuất; dịch vụ giảng dạy ca hát; 
dịch vụ giảng dạy khiêu vũ; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ vận hành tiện nghi 
giải trí; ghi băng video; dịch vụ phóng viên tin tức, lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí).  
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(210) 4-2012-22601 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 1.15.11; A19.7.16; 5.9.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) CHAO CHI CHENG   (TW) 

No. 133, Yong'an Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City 71081, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ cung cấp lưu động đồ uống và thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-22604 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Newland  (VN) 
Phòng 109, Khu E11P, tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại màu (nhôm, đồng, kẽm); sắt; thép; gang.  
 

Nhóm 35: Uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; đại lý bán buôn kim 
loại và quặng kim loại; hoạt động tư vấn và hỗ trợ quản lý doanh nghiệp.  

 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng; phá dỡ công trình xây dựng; xây dựng các công trình dân 
dụng, công cộng, đường sắt và đường bộ; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ khai 
thác mỏ, quặng kim loại; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ học viện (giáo dục); dịch vụ trường đào tạo (giáo dục); giáo dục nghề 
nghiệp; thông tin về giáo dục; tổ chức hội thảo, hội nghị về giáo dục; tư vấn về đào tạo và 
giáo  dục. 

 
 

(210) 4-2012-22607 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) JOHNSON OUTDOORS MARINE 
ELECTRONICS, INC.   (US) 
678 Humminbird Lane, Eufaula, Alabama 
36027, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dò độ sâu bằng sóng âm và thiết bị dò cá bằng sóng âm; thiết bị ra-đa; 
máy thu thanh và máy thu phát vô tuyến; máy vẽ đồ thị (máy xác định tọa độ); bản đồ và 
hải đồ điện tử (dùng với máy tính kỹ thuật số); biểu đồ và các thiết bị và dụng cụ kỹ thuật 
khác dùng cho đánh cá và hàng hải; hệ thống định vị toàn cầu (GPS); thiết bị định vị GPS 
cho hàng hải; thiết bị dò độ sâu của biển dùng sóng siêu âm; thiết bị ra-đi-ô hai chiều; 
thiết bị hàng hải; thiết bị lái tự động sử dụng bộ điều khiển điện tử tự động cho víệc điều 
chỉnh, lái và giữ vững hướng đi; la bàn hàng hải; phần mềm điều hướng hàng hải; thiết bị 
thu, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lí dữ liệu và máy vi tính; 
bộ biến đổi điện năng; bộ cảm biển xác định nhiệt độ, tốc độ, vị trí và khoảng cách; 
khung đỡ chuyên dụng cho màn hình, ắc quy và bộ sạc ắc quy; bộ chuyển đổi điện, dây 
cáp, dây điện, dây dẫn và phụ kiện kết nối; hộp và khung để bọc thiết bị mang điện tử, cụ 
thể là thiết bị dò độ sâu bằng sóng âm và thiết bị dò cá bằng sóng âm. 

 
 

(210) 4-2012-22611 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.4.16; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Mai Thanh Tùng  (VN) 
07 Đặng Thai Mai, khu qui hoạch dân cư 
Đông bến xe trung tâm, phường Ghênh 
Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn.  
 
 

(210) 4-2012-22612 (220) 10.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Lộc An  (VN) 
30 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, Asphan: đá, cát, sỏi, đất sét;  bê tông nhựa nóng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng - cầu đường: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác như: xây 
dựng nhà, đường xá, cầu cống, thủy lợi, đập, đê, kè, bến cảng, sân ga; chuẩn bị mặt bằng 
như: đào lắp, khoan thi công nền mống công trình; san lắp mặt bằng; xây dựng công trình 
công nghiệp - dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải. 

 
 

(210) 4-2012-22613 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh lá (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Lộc An   (VN) 
30 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, asphan: đá, cát, sỏi đất sét; bê tông nhựa nóng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, cầu đường; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác như: xây 
dựng nhà, đường xá, cầu cống, thủy lợi, đập, đê, kè, bến cảng, sân ga, chuẩn bị mặt bằng 
như: đào lắp, khoan thi công nền móng công trình; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình 
công nghiệp - dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải.  

 
 

(210) 4-2012-22614 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Lộc An   (VN) 
30 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, Asphan: đá, cát, sỏi, đất sét; bê tông nhựa nóng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng - cầu đường: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác như: xây 
dựng nhà, đường xá, cầu cống, thủy lợi, đập, đê, kè, bến cảng, sân ga; chuẩn bị mặt bằng 
như: đào lắp, khoan thi công nền mống công trình; san lắp mặt bằng; xây dựng công trình 
công nghiệp - dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải. 

 
 

(210) 4-2012-22615 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 4.3.20; A5.5.20 
(591) Nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ phần 
mềm Phượng Hoàng  (VN) 
195, tổ 7, khu phố 2, phường 9, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính; phần mềm điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2012-22616 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Kiều Hạnh   (VN) 
21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào và các sản phẩm làm từ yến; sâm và các sản phẩm làm từ sâm; linh chi 
và các sản phẩm làm từ linh chi; thực phẩm tươi sống cụ thể là: thịt bò, thịt lợn, thịt gà; 
thực phẩm đã chế biến cụ thể là: thịt, thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà 
(đã chế biến) chất chiết ra từ thịt, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); 
hải sản đông lạnh; hải sản đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Chè (trà) sâm; chè (trà) linh chi.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đỏ uống và chế phẩm 
để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép; mua bán thực phẩm cụ thể như: yến sào và các sản 
phẩm làm từ yến, sâm và các sản phẩm làm từ sâm, linh chi và các sản phẩm làm từ linh 
chi, thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thịt gà); mua bán thực phẩm đã chế biến cụ thể 
như: thịt (đã chế biến), thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà (đã chế biến), 
chất chiết ra từ thịt, gia cầm (còn sống và đã chế biến), thú săn (còn sống và đã chế biến), 
hải sản đông lạnh, hải sản đã chế biến, hải sản tươi sống; quảng cáo, quản lý kinh doanh 
quản lý giao dịch thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-22617 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 
21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Yến sào và các sản phẩm làm từ yến; sâm và các sản phẩm làm từ sâm; linh chi 
và các sản phẩm làm từ linh chi, thực phẩm tươi sống cụ thể là: thịl bò, thịt lợn, thịt gà, 
thực phẩm đã chế biến cụ thể là: thịt, thịt bò (đã chế biển); thịt lợn (đã chế biến); thịt gà 
(đã chế biến); chất chiết ra từ thịt, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống), 
hải sản đông lạnh; hải sản đã chế biến. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống và chế phẩm 
để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép; mua bán thực phẩm cụ thể như: yến sào và các sản 
phẩm làm từ yến, sâm và các sản phẩm làm từ sâm, linh chi và các sản phẩm làm từ linh 
chi; thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thịt gà), mua bán thực phẩm đã chế biến cụ thể 
như: thịt (đã chế biến); thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến); thịt gà (đã chế biến); 
chất chiết ra từ thịt; gia cầm (còn sống và đã chế biến); thú săn (còn sống và đã chế biến); 
hải sản đông lạnh; hải sản đã chế biến; hải sản tươi sống; quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch thương mại. 
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(210) 4-2012-22618 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và thương mại Đại 
Việt  (VN) 
Thôn Thanh Lãm, xã Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa bát; vòi chậu rửa mặt; vòi chậu rửa tay; vòi nước. 
 
 

(210) 4-2012-22620 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức  (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa chớp, cửa gập; thanh nan cửa 
cuốn bằng nhôm; con lăn chống mài mòn thanh nan cửa cuốn; bu li cửa cuốn bằng kim 
loại (để đón và cuộn thanh nan cửa cuốn), cơ cấu mở cửa, không dùng điện; khóa cửa 
cuốn chống nâng.  

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.  

 
Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn.  

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa). 

 
 

(210) 4-2012-22621 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa chớp, cửa gập; thanh nan cửa 

cuốn bằng nhôm; con lăn chống mài mòn thanh nan cửa cuốn; bu li cửa cuốn bằng kim 
loại (để đón và cuộn thanh nan cửa cuốn), cơ cấu mở cửa, không dùng điện; khóa cửa 
cuốn chống nâng.   

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.   

 
Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn.    

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa). 
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(210) 4-2012-22622 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Lê Mạnh Đức   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa chớp, cửa gập; thanh nan cửa 

cuốn bằng nhôm; con lăn chống mài mòn thanh nan cửa cuốn; bu li cửa cuốn bằng kim 
loại (để đón và cuộn thanh nan cửa cuốn), cơ cấu mở cửa, không dùng điện; khóa cửa 
cuốn chống nâng.   

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.   

 
Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn.    

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa). 

 
 

(210) 4-2012-22623 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa chớp, cửa gập; thanh nan cửa 

cuốn bằng nhôm; con lăn chống mài mòn thanh nan cửa cuốn; bu li cửa cuốn bằng kim 
loại (để đón và cuộn thanh nan cửa cuốn), cơ cấu mở cửa, không dùng điện; khóa cửa 
cuốn chống nâng.   

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.   

 
Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn.    

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa). 

 
 

(210) 4-2012-22624 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.7.1; A24.7.23; A24.7.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Công  (VN) 
28 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: In, thêu trên vải. 
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(210) 4-2012-22630 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 

 
 

(210) 4-2012-22631 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ,  quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe có động cơ khác (xe đạp điện) và động cơ xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-22632 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.25; 1.15.15 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân 
Hồng Lộc  (VN) 
766/92/42 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-22633 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xám 
(731) StÐphane Pascal Eloit  (FR) 

1 rue de la Poste, 64200 Biarritz, France 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước hoa. 
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(210) 4-2012-22634 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22635 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22636 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6; 2.1.1; 2.3.1; 2.5.1 
(591) Nâu, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa  (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh kem; bánh phồng tôm; kẹo mè; kẹo vừng; kẹo lạc.  
 
 

(210) 4-2012-22638 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Cơ sở Khánh Thy  (VN) 
423/7A khu phố 1 Mã Lò, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: mực khô, mực tẩm, tôm khô, cá khô, bò khô, bò tẩm gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mực khô, mực tẩm, mực xé, mực rim, tôm khô, cá khô, cá tẩm gia vị, 
bò khô, bò tẩm gia vị, bò xé.  

 
 

(210) 4-2012-22639 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, cam, vàng, trắng 
(731) Trương Vi Phương  (VN) 

209/32 Quang Trung, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp; tủ áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tủ bếp, tủ áo.  
 
 

(210) 4-2012-22640 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH điện tử Việt Hoa  

(VN) 
121 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì, lắp đặt: sản phẩm điện dân dụng (lò vi sóng, 
máy rửa chén, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy sấy tóc), thiết bị điện tử (tivi, đầu 
máy, máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc, camera quan sát, đầu ghi hình), 
máy văn phòng (máy fax, máy in, máy vi tính, máy tinh bảng, máy photocopy, máy hủy 
giấy, máy scan), thiết bị viễn thông (điện thoại bàn, điện thoại di động, tổng đài điện thoại). 

 
 

(210) 4-2012-22641 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Hoa  
(VN) 
121 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: camera quan sát, đầu ghi hình.  
 
 

(210) 4-2012-22642 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thành An  (VN) 
Số 42, ngõ 33, Đốc Ngữ, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 39: Vận tải (vận tải bằng ôtô, cho thuê xe chở khách).  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, mạ vàng bạc (đúc kim loại, mạ kim loại, tôi kim loại, gia 
công kim loại). 

 
 

(210) 4-2012-22643 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thành An    (VN) 
Số 42, ngõ 33, Đốc Ngữ, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 39: Vận tải (vận tải bằng ôtô, cho thuê xe chở khách).   
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, mạ vàng bạc (đúc kim loại, mạ kim loại, tôi kim loại, gia 
công kim loại). 

 
 

(210) 4-2012-22644 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Mát Su  
(VN) 
29 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  
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(210) 4-2012-22645 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Song Việt   (VN) 
355/2C Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22646 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Song Việt  (VN) 
355/2C Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22647 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh lá (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhân Phong 
Thái  (VN) 
161/28/21 đường Bình Trị Đông, khu 
phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất làm sạch nước; mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt đường ống.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-22648 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại vận tải Hùng 
Quang  (VN) 
43 đường 6D, KP3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-22649 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công TNHH sản xuất - thương 
mại vận  tải Hùng Quang  (VN) 
43 đường 6D, KP3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-22650 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thị trường Châu á Thái Bình 
Dương  (VN) 
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận. 

 
 

(210) 4-2012-22651 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, cam 

(540) 

 
(731) Phạm Quang Đạt   (VN) 

83/107E Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thể thao, võ thuật; quảng cáo các sản 

phẩm, sự kiện liên quan đến thể thao, võ thuật; quản lý kinh doanh phòng tập thể thao, võ 
thuật. 

 
 

(210) 4-2012-22653 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Thái Nam  (VN) 
A21 khu dân cư An Lộc, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, nệm làm từ cao su thiên nhiên 100%. 
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(210) 4-2012-22654 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Phạm Phi Quang   (VN) 
Số 27 Nguyễn Tất Thành, phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tuốt lúa. 

 
 

(210) 4-2012-22655 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại bê 
tông Việt Nam  (VN) 
2A Linh Trung, khu phố 2, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê 

tông. 
 
 

(210) 4-2012-22656 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đen đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Yến Đảo  (VN) 
187/6 đường Cô Giang, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được. 

 
 

(210) 4-2012-22657 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 5.7.1; A5.3.15; 
A5.5.20 

(591) Xanh, vàng, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Mai Bình Hùng  (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, ca cao, cà phê. 
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(210) 4-2012-22660 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Thăng 
Long    (VN) 
178 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến chưng đường phèn. 

 
 

(210) 4-2012-22661 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 
(591) vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Thăng 
Long    (VN) 
178 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (đã chế biến). 

 
 

(210) 4-2012-22662 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên 
Nguyên Thủy  (VN) 
Lầu 9, toà nhà Vietcomreal, số 68, 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-22663 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6 
(591) đỏ, vàng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Chí Tài  (VN) 

ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-22664 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sơn miền nhiệt 

đới Thanh Hà  (VN) 
Số 8/45, phố Giáp Nhị, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sơn.  
 
 

(210) 4-2012-22665 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ NARA  (VN)
Số 101/28/8 đường số 8, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22666 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ BLUE 
OCEAN  (VN) 
102/31 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-22667 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-22668 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-22669 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Dược Mỹ 
phẩm Việt Nam   (VN) 
Phòng 9A, tòa nhà 39, số 19 đường 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chống uríc; thuốc sắc 
dùng cho mục đích y tế; cồn ngọt (chế phẩm dược); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

(210) 4-2012-22670 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Việt Nam   (VN) 
Phòng 9A, tòa nhà 39, số 19 đường 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu mạnh (đồ uống), rượu vốt-ca, rượu uýt-ki, đồ uống có cồn (trừ 
bia), đồ uống được chưng cất.  

 
 

(210) 4-2012-22671 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NISHU Việt Nam   (VN) 
Số 45/35 phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại như: sơn dầu, sơn nước, sơn chống gỉ, chất dùng làm lớp phủ công 

nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn).  
 

Nhóm 19: Bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát, tấm lát sàn phi kim loại, khung và 
cấu kiện phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-22673 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Anh 
Chuyên  (VN) 
153 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật, dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 
dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải. 

 
 

(210) 4-2012-22674 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.7 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Dương Bích Liễu   (VN) 
79/57/10 Hùng Vuơng, phường Thới 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2012-22675 (220) 10.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, trắng (540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại vận 
tải Tuấn Băng   (VN) 
Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 
Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-22676 (220) 10.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(591) Xanh nhạt, đen, vàng, bạc, tím (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Anh  (VN)
Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-22679 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.2; A25.7.21; 26.1.1; A3.9.24; 3.9.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến & xuất 

khẩu thủy sản Cam Ranh  (VN)
Quốc lộ 1A, xã Cam Thịnh Đông, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến: tôm, cua, cá, mực, tất cả không còn sống hoặc đã được bảo 
quản; hạt sen đã được bảo quản; thịt đã được bảo quản. 

 
 

(210) 4-2012-22680 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đạt Thông  (VN) 
217 đường số 7D - 1 Khu A, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm tẩy rửa dùng 
cho gia đình.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng 
chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; kẹo dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng.  
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(210) 4-2012-22683 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Trắng, tím than 

(540) 

 

(731) Vũ Thị Thuỷ  (VN) 
Số 42 Vạn Phúc Thượng, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; 

dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khoẻ; làm tóc; thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2012-22684 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.1.1 
(591) đỏ, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ EIS  
(VN) 
614-616-618 đường 3 tháng 2, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục (đào tạo tiếng anh). 

 
 

(210) 4-2012-22685 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22686 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-22687 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22688 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22689 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22690 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22691 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22692 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22693 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22694 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22695 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22696 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22697 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22698 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22699 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22700 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần may thời 
trang KATY   (VN) 
Tầng 3 số 282 Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-22701 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may thời 
trang KATY   (VN) 
Tầng 3 số 282 Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-22702 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may thời 
trang KATY   (VN) 
Tầng 3 số 282 Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-22703 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.14; 1.15.15; A6.3.4; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nước 
Khiết Thanh   (VN) 
173/10 An Dương Vương, KP4, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga và nước uống không có ga; bia, nước khoáng, nước ga (đồ 

uống không cồn) và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; 
xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-22704 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lê Thị Hường   (VN) 
Tiểu khu 5, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-22705 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại nước giải khát 
Tiền Giang   (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống không cồn; nước uống có ga; nước ngọt có ga 

(đồ uống không cồn); nước trái cây (hoa quả) đóng lon. 
 
 

(210) 4-2012-22714 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOMMY BAHAMA GROUP, INC.  (US)
222 Piedmont Avenue, N.E., Atlanta, 
Georgia 30308 United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện cho việc đi lại trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe đạp; 
xe ba bánh, xe tay ga; xe gắn máy; thuyền; du thuyền; xe cộ dưới nước; phụ tùng cho tất 
cả các loại hàng hóa nêu trên; bọc ghế cho xe cộ; mái chèo gắn vào phương tiện và mái 
chèo rời dùng cho phương tiện giao thông dưới nước; giỏ, chuông, và chân chống cho xe 
đạp.  

 
 

(210) 4-2012-22715 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH âm thanh 
HIFICLUB  (VN) 
Gian hàng B1-12A-S tòa nhà Vincom 
Center A, 171 Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; loa, âm li (thiết bị truyền 

âm thanh); đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã ghi; đĩa kỹ thuật số 
đa năng ghi chương trình máy tính; linh kiện điện tử IC, LSI, mạnh bán dẫn ghi nhớ. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử gồm: micro, loa, tai nghe, chuột máy vi 
tính, bàn phím máy vi tính, chíp điện tử, tụ điện, điện trở cuộn cảm biến, dây cáp, đầu 
karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng, hệ thống định vị có chức năng đĩa kỹ thuật 
số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa thuật số đa năng đã ghi, đĩa kỹ thuật số đa 
năng ghi chương trình máy tính; thiết bị viễn thông; thiết bị điện máy; máy móc, thiết bị 
và phụ tùng công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp và dân dụng, máy móc và thiết 
bị công nghiệp, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; bảo trì thiết bị điện tử và thiết bị 
tin học, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; sửa chữa thiết bị điện tử và thiết bị tin 
học, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-22716 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH âm thanh 
HIFICLUB    (VN) 
Gian hàng B1-12A-S tòa nhà Vincom 
Center A, 171 Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; loa, âm li (thiết bị truyền 

âm thanh); đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã ghi; đĩa kỹ thuật số 
đa năng ghi chương trình máy tính; linh kiện điện tử IC, LSI, mạnh bán dẫn ghi nhớ.   
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử gồm: micro, loa, tai nghe, chuột máy vi 
tính, bàn phím máy vi tính, chíp điện tử, tụ điện, điện trở cuộn cảm biến, dây cáp, đầu 
karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng, hệ thống định vị có chức năng đĩa kỹ thuật 
số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa thuật số đa năng đã ghi, đĩa kỹ thuật số đa 
năng ghi chương trình máy tính; thiết bị viễn thông; thiết bị điện máy; máy móc, thiết bị 
và phụ tùng công nghiệp.   

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp và dân dụng, máy móc và thiết 
bị công nghiệp, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; bảo trì thiết bị điện tử và thiết bị 
tin học, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; sửa chữa thiết bị điện tử và thiết bị tin 
học, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-22717 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thị Mai Loan   (VN) 

Số 10, ngõ 9, phố Nguyễn Đức Cảnh, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ các mặt hàng, cụ thể: hàng tiêu dùng (quần 

áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức), hàng điện tử điện lạnh điện gia dụng (điện thoại, 
máy ảnh, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt), hàng mỹ phẩm, thiết bị văn phòng, văn phòng 
phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thực phẩm, sữa, đồ dùng trẻ em, hóa mỹ phẩm, đồ 
chơi, hàng tạp hóa, rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch 
vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2012-22718 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.4; 26.1.5; 25.5.3; 5.5.4; 5.5.12; 
1.15.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh đậm, xanh nhạt, 
xanh da trời, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-22719 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 2.9.4; 5.5.4; 5.5.12 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng, vàng, đen, 

xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-22720 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A5.11.13; A3.13.10; 
7.15.22; A7.5.8 

(591) Trắng, đen, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cây Chanh  (VN) 
Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 
 

(210) 4-2012-22721 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; 18.1.5; 26.1.2; A5.1.6 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Cà phê Xe Cổ  

(VN) 
Số 10, phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo xe cổ; dịch vụ triển lãm xe cổ (nhằm mục đích mua bán); xuất nhập 
khẩu xe cổ; xuất nhập khẩu cà phê.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du Iịch; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; cho thuê xe.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, quán cà phê, cửa hàng ăn nhanh; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-22722 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác   (VN) 
Lầu 6, số 456 Phan Xích Long, phường 
2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-22723 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn H D  
(VN) 
182 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-22724 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiện Thành   (VN) 
258/7/22/3 đường Bông Sao, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  

 
 

(210) 4-2012-22725 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ phát triển Liên Việt  
(VN) 
3H Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy phát điện, máy fax, 
máy photo, máy in, máy lạnh, máy hút bụi, máy giặt, mua bán thiết bị và linh kiện điện tử 
- viễn thông, mua bán nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, mua bán đồ điện gia dụng 
như: đèn, bộ đèn điện, công tắc điện, ổ cắm điện, quạt điện, mua bán giường, tủ, bàn, ghế.  

 
 

(210) 4-2012-22726 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Võ Duy Đoan   (VN) 
110/1 đường Gò Xoài, tổ 206, khu phố 
11, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm thanh 
(mixer); ống nói (micro).  

 
 

(210) 4-2012-22728 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng nhạt, đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ Kim Vĩnh Phát  
(VN) 
46 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại như: xe đạp, xe máy và xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-22729 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A19.1.12 
(591) Đỏ gạch, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Phúc Hưng 

Thịnh   (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); khách sạn; nhà nghỉ (dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời); khu nghỉ dưỡng (resort, dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời)  
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(210) 4-2012-22730 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A19.1.12; 26.1.1 
(591) Đỏ gạch, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Phúc Hưng 

Thịnh   (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); khách sạn; nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng 

(resort). 
 
 

(210) 4-2012-22731 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 3.1.16 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Hành Mỹ   (VN) 
Số 15 tổ 6 ấp 5A, xã Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2012-22732 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Khải Thắng  

(VN) 
48-50 đường số 52, khu phố 9, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị, máy móc công nghiệp, máy nén khí, thiết bị dụng cụ 

ngành hơi như: máy nén khí các loại, máy thổi khí, máy bơm ly tâm, máy bơm chân 
không, máy nén tác nhân lạnh, máy làm lạnh nước, máy sấy khí, thiết bị xử lý khí nén, 
thiết bị lọc khí, thùng chứa khí, dụng cụ hơi, máy móc thiết bị sử dụng bằng khí nén, máy 
bơm nước, máy phát điện, mô tơ và linh kiện phụ tùng của chúng; mua bán sản phẩm 
nhựa như: kệ để hàng (palet), khay kệ, thùng, bàn, ghế, ca; mua bán hàng ngũ kim như: 
đinh, ốc vít, sắt, thép, kẽm, vật liệu xây dựng, phụ tùng nông ngư cơ; mua bán vật tư thiết 
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bị điện như: dây điện, bóng điện, ổn áp (máy biến thế), máy phát điện, công tắc, ổ cắm; 
mua bán vật tư thiết bị ngành may, máy điều hòa nhiệt độ.  

 
 

(210) 4-2012-22733 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.7; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Khải Thắng  

(VN) 
48-50 đường số 52, khu phố 9, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị, máy móc công nghiệp, máy nén khí, thiết bị dụng cụ 
ngành hơi như: máy nén khí các loại, máy thổi khí, máy bơm ly tâm, máy bơm chân 
không, máy nén tác nhân lạnh, máy làm lạnh nước, máy sấy khí, thiết bị xử lý khí nén, 
thiết bị lọc khí, thùng chứa khí, dụng cụ hơi, máy móc thiết bị sử dụng bằng khí nén, máy 
bơm nước, máy phát điện, mô tơ và hnh kiện phụ tùng của chúng; mua bán sản phẩm 
nhựa như: kệ để hàng (palet), khay kệ, thùng, bàn, ghế, ca; mua bán hàng ngũ kim như: 
đinh, ốc vít, sắt, thép, kẽm, vật liệu xây dựng, phụ tùng nông ngư cơ; mua bán vật tư thiết 
bị điện như: dây điện, bóng điện, ổn áp (máy biến thế), máy phát điện, công tắc, ổ cắm; 
mua bán vật tư thiết bi ngành may, may điều hòa nhiệt độ. 

 

(210) 4-2012-22734 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Hà SHIDAX  
(VN) 
69-71 đường 17, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-22735 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Hà SHIDAX  
(VN) 
69-71 đường 17, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-22737 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.6; 25.5.1; 2.9.22; 2.1.8 
(591) Đỏ, đỏ thẫm, xanh, xanh da trời, xanh 

lục, xanh dương, vàng chanh, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-22738 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt  (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-22739 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-22740 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-22744 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.7; 26.4.1; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hiệp Thịnh Phát (VN)
78/6A Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện).  
 
 

(210) 4-2012-22745 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.7; 2.9.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hiệp Thịnh Phát  (VN)
78/6A Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện).  
 
 

(210) 4-2012-22746 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-22747 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Văn Phượng   (VN) 
Số nhà 77, đường Xuân Diệu, phường 
Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1005 

(511)   Nhóm 30: Mè xửng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mè xửng. 
 
 

(210) 4-2012-22749 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công Duy T&T  (VN) 
Số nhà 29K4 Trung tâm thương mại, 
phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và các loại xe có động cơ; đại lý ký gửi hàng hóa như ô tô; bán 

đấu giá. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng ô tô; cho thuê 
xe cộ; môi giới vận tải; dịch vụ lữ hành nội địa; sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-22750 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22751 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A25.3.3; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Vàng, xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư Giải Trí 

Tiếng Tơ Đồng  (VN) 
97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán rượu nhỏ; câu lạc bộ 

ban đêm; nhà hàng ăn uống; quầy rượu.  
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(210) 4-2012-22753 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Trầm Quốc Định   (VN) 
24 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-22754 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.9; A11.1.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH HUNGRY.VN   (VN)

262/6 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đấu giá 
bất động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ kho 
bãi và lưu giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn nhanh (do nhà hàng 
tự thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán rượu; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-22761 (220) 11.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.3.1 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Metal 136  (VN)
A18/78 ngõ Trung Tiền, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại, phục hồi các sản phẩm bị mài mòn.  
 
 

(210) 4-2012-22762 (220) 11.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.1; 5.7.3; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22763 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 3.13.1; 25.7.25; 5.5.23 
(591) Trắng, vàng, đỏ, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22764 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.1; 25.1.25; 5.5.19 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22765 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.1; 3.7.11; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-22766 (220) 11.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.1; 7.1.6; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22767 (220) 11.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; A6.19.9; 5.7.3; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp    

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22769 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Vàng, đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát hành 
sách và văn hóa phẩm Thái 
Dương  (VN) 
Số 24, 260/40 đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; xuất bản văn bản; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách tồ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên để tạo ra tài liệu xuất bản điện từ.  

 
 

(210) 4-2012-22770 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh da trời, đỏ, nền trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Dung  (VN)
02 Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-22771 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng cam, xanh tím than 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Sơn Âu Việt  (VN) 
Phòng 1201 tòa nhà Indochina Park 
Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, sơn chống rỉ, sơn chống bẩn.  
 
 

(210) 4-2012-22773 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ROSIX  (VN) 
121, phố Đại An, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22774 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A9.7.22; 1.15.3 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng điện thoại).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2012-22775 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.3; A9.7.22 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng điện thoại).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2012-22776 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.3; A9.7.22 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng điện thoại).  
 
 

(210) 4-2012-22777 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A9.7.22; 1.15.3 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng điện thoại).   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2012-22778 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Mạnh Đạt - HD   (VN) 
Khu Tân Tiến, Bích Động, phường Cộng 
Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Dầu lạc; dầu vừng; dầu thực vật. 
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(210) 4-2012-22779 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.11; 26.1.2; 7.15.6 
(591) Xanh cốm, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh Hoàn  (VN) 
Khu công nghiệp thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Tôn 3 lớp (vật liệu xây dựng bằng kim loại); thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-22780 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.11; 7.15.6; 26.1.2 
(591) Xanh cốm, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh Hoàn   (VN) 
Khu công nghiệp thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Tôn 3 lớp (vật liệu xây dựng bằng kim loại); thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-22781 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh Hoàn   (VN) 
Khu công nghiệp thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Tôn 3 lớp (vật liệu xây dựng bằng kim loại); thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-22782 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần dược Nature 

Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2012-22783 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.4; 6.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất và thương mại Tiến 
Thanh   (VN) 
Khu 4 thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung tranh.  

 
 

(210) 4-2012-22784 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Xuyên Bảy  
(VN) 
Thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế giả gỗ làm từ xi-măng.  

 
 

(210) 4-2012-22785 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-22787 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Windfor Việt Nam  (VN) 
Số 614, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 
11, phuờng Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-22788 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Lớp lót túi ngủ dùng cho cắm trại, túi ngủ dùng cho cắm trại.  
 

Nhóm 24: Vải sợi tổng hợp dùng trong ngành dệt; vải sợi tổng hợp dùng làm đồ đi chân.  
 

Nhóm 25: áo mặc ngoài có mũ trùm đầu; quần bó; áo bó; quần; áo choàng ngoài; đồ đi 
chân (trang phục); găng tay (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), áo khoác ngoài, găng 
tay dùng đeo ngoài trời; quần dài; găng tay trượt tuyết; quần trượt tuyết; quần đi tuyết, 
găng tay dùng cho trượt tuyết bằng ván trượt; quần dùng cho trượt tuyết bằng ván trượt; 
áo. 

 
 

(210) 4-2012-22789 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(731) HEINZ ASEAN PTE LTD  (SG) 

50 Collyer Quay, #09-01 OUE Bayfront, 
Singapore 049321 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); tương ớt (gia vị); tương cà chua (gia vị); gia vị.  
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(210) 4-2012-22790 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) CIMB GROUP SDN BHD  (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính và bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản, 

tất cả bao gồm trong nhóm 36. 
 
 

(210) 4-2012-22793 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-22794 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-22795 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2012-22796 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-22797 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-22798 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng ánh kim, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Minh Minh Phát   (VN) 
Số 115, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua, bán, ký 
gửi các loại hàng hoá: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho nguời 
hút thuốc, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-22799 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Temin Việt Nam  
(VN) 
Số 28, ngõ 210, đường Hoàng Quốc Việt, 
xã Cổ nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa bằng gỗ. 
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(210) 4-2012-22800 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
72 đường Xương Giang, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang,tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; bộ sen vòi tắm; bộ xịt vệ sinh; 

chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bình nước nóng đun bằng điện sử 
dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; thiết bị nhà bếp bao gồm: bếp ga, bếp từ, 
máy sấy bát, thiết bị lọc nước.  

 
Nhóm 20: Gương soi tráng bạc, gương soi tráng nhôm, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), 
bàn trang điểm, đệm lò xo.  

 

(210) 4-2012-22801 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Ocean Việt Nam  (VN) 
Số 127, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao 

động, tuyển dụng nhân sự.  
 

Nhóm 37: Làm sạch toà nhà [bên trong]; làm sạch bên trong toà nhà.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ làm vườn.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông nhà. 
 
 

(210) 4-2012-22802 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thu Thủy  (VN) 
Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-22803 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HERCULES INCORPORATED  (US) 

500 Hercules Road Wilmington, 
Delaware 19808 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất trung hòa dùng trong sản xuất sơn và chất phủ.  

 
 

(210) 4-2012-22804 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.7; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Thành  
(VN) 
194 khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hạt giống, cây giống.  

 
 

(210) 4-2012-22805 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH GEVIE   (VN) 

4-6 Thép Mới, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; dép; giày. 

 
 

(210) 4-2012-22806 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GEVIE   (VN) 
4-6 Thép Mới, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; dép; giày. 
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(210) 4-2012-22808 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22809 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22810 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22811 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22812 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22813 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22814 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22815 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22816 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22817 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH được phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22818 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22819 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22820 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22821 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22822 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22823 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22824 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22825 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22826 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22827 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 103 C2, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22828 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22829 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22830 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, sữa tươi.  
 
 

(210) 4-2012-22831 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A17.2.6; 25.5.25; 2.3.1; 2.3.5 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22832 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Trúc Mai  (VN) 
Số 554 K3 C73, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) nhân sâm. 
 
 

(210) 4-2012-22833 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đen, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Hương  (VN) 
83/13 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến dạng trái cây dẻo; trái cây sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-22834 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
130 Lê Gia Định, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, linh kiện của xe đạp, xe 
máy, xe máy điện và xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2012-22835 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh    (VN) 
130 Lê Gia Định, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng linh kiện của xe đạp, xe máy 
điện và xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2012-22836 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
130 Lê Gia Định, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, linh kiện của xe đạp, xe máy 
điện và xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2012-22837 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (spa-resort). 

 
 

(210) 4-2012-22842 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh lá cây, đen

(540) 

  

(731) Công ty dịch vụ viễn thông 
Sài Gòn   (VN) 
1-3 Nguyễn Văn Bình, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ 
điện thoại.  

 
 

(210) 4-2012-22843 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; 1.5.1; 24.17.18 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đặng Ân   (VN) 
82/2A Chu Văn An, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-22845 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) HASSAD FOOD COMPANY Q.S.C.  

(QA) 
Hassad Building, P.O. Box 25566, Doha, 
Qatar  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 

chất chiết ra từ thit; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; 
mứt nhão, nước xốt trái cây (mứt ướt trái cây); trứng (thực phẩm); sữa và các sản phẩm 
sữa; dầu ăn và mỡ ăn; mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh ăn được; mật ong; nước mật 
đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc; dấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; nước xốt xa 
lát.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp thuộc nhóm 
này, cụ thể là hạt giống nông nghiệp, hạt giống cho mục đích làm vườn; hạt giống nông 
nghiệp và hạt giống làm vườn đã được xử lý và/hoậc tẩm bằng sản phẩm hóa chất; cây tự 
nhiên; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, cụ thể là tạo giống cây trồng và tư vấn về tạo giống cây 
trồng cho người khác; dịch vụ làm vườn; tư vấn liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ cố vấn 
về trồng trọt liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin bao gồm cả thông tin 
trực tuyến về nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ cố vấn liên quan đến làm 
vườn; dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ tiêu diệt các giống gây hại cho nông nghiệp, làm vườn 
hoặc lâm nghiệp.  
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(210) 4-2012-22846 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.6; A26.11.12 
(731) HASSAD FOOD COMPANY Q.S.C.  

(QA) 
Hassad Building, P.O. Box 25566, Doha, 
Qatar  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 

chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; 
mứt nhão; nước xốt trái cây (mứt ướt trái cây); trứng (thực phẩm); sữa và các sản phẩm 
sữa; dầu ăn và mỡ ăn; mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; dường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh ăn được; mật ong; nước 
mật đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc; dấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; nước xốt 
xa lát.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp thuộc nhóm 
này, cụ thể là hạt giống nông nghiệp, hạt giống cho mục đích làm vườn; hạt giống nông 
nghiệp và hạt giống làm vườn đã được xử lý và/hoặc tẩm bằng sản phẩm hóa chất; cây tự 
nhiên; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, cụ thể là tạo giống cây trồng và tư vấn về tạo giống cây 
trồng cho người khác, dịch vụ làm vườn; tư vấn liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ cố vấn 
về trồng trọt liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin bao gồm cả thông tin 
trực tuyến về nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ cố vấn liên quan đến làm 
vườn; dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ tiêu diệt các giống gây hại cho nông nghiệp, làm vườn 
hoặc lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-22847 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 
Sắc Đẹp  (VN) 
511 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm để làm 

sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ.  
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(210) 4-2012-22848 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 
Sắc Đẹp  (VN) 
511 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm để làm 

sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ.  
 
 

(210) 4-2012-22850 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Tạ Duy Phương   (VN) 
Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); ấn phẩm; sách; giấy; văn phòng phẩm; 

keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng trong gia đình; vật liệu để đóng sách; đồ dùng 
giảng dạy và học tập (không kể máy móc thiết bị dùng cho mục đích trên); bút viết; khăn 
lau bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2012-22851 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TEE SIEW HON   (MY) 
No.32 Jalan Undan 3, Taman Perling, 
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng, máy xay, máy xay cà phê 

ngoài loại vận hành bằng tay; máy xay thịt chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy 
xay trái cây chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn thực phẩm chạy điện dùng 
cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2012-22852 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) FREEMIND S.A.   (CH) 
Via Dufour 2, Lugano, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất hồ bằng tinh bột [chế phẩm hóa 
học]; ete xenluloza dùng trong công nghiệp; hợp chất chế tạo gốm sứ kỹ thuật (hóa chất 
công nghiệp), hóa chất để thuộc da; tinh bột dùng trong công nghiệp; hóa chất công 
nghiệp; hóa chất phụ gia cho bùn khoan; hóa chất để hàn.  

 
 

(210) 4-2012-22853 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) FREEMIND S.A.    (CH) 

Via Dufour 2, Lugano, Switzerland    

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất hồ bằng tinh bột [chế phẩm hóa 

học]; ete xenluloza dùng trong công nghiệp; hợp chất chế tạo gốm sứ kỹ thuật (hóa chất 
công nghiệp), hóa chất để thuộc da; tinh bột dùng trong công nghiệp; hóa chất công 
nghiệp; hóa chất phụ gia cho bùn khoan; hóa chất để hàn.  

 
 

(210) 4-2012-22854 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) FREEMIND S.A.   (CH) 

Via Dufour 2, Lugano, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất hồ bằng tinh bột [chế phẩm 

hóa học]; Ete xenluloza dùng trong công nghiệp; hóa chất để thuộc da; tinh bột dùng 
trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp; hóa chất phụ gia cho bùn khoan; nhựa acrylic 
dạng thô; hóa chất để hàn.  

 
 

(210) 4-2012-22855 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) MERCK KGAA   (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm ngoài loại dùng để điều trị bệnh rối loại tiêu hóa; chế phẩm thú y; 

chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-22856 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(731) MOANA TECHNOLOGIES LLC   (US) 

73-4460 Queen Kaahumanu, #121, 
Kailua-Kona Hawaii 96740, United 
States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm [sống]; động vật giáp xác [sống].  

 
 

(210) 4-2012-22857 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) THE HERSHEY COMPANY   (US) 

100 Crystal A Drive, Hershey PA 17033, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 

(210) 4-2012-22858 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A5.3.15; A3.13.6; A3.13.24 
(591) Đen, xanh lá, vàng, kem 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Mây  
(VN) 
Số 1 đường Công Xã Paris, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-22860 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.1.1 
(731) L&M SWISS WATCH LIMITED   (HK) 

21/F Catic Plaza, 8 Causeway Road, 
Causeway Bay, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay và mặt đồng hồ đeo tay.  
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(210) 4-2012-22861 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) ABBOTT RESPIRATORY LLC   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị chứng xơ cứng động mạch, các bệnh 

mạch trung ương và ngoại vi, cụ thể là các bệnh về tim mạch, các bệnh mạch não, co giật 
và đột quỵ. 

 
 

(210) 4-2012-22862 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NOVATUS  
(VN) 
Số 13, nghách 56/5, phố Thạch Cầu, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt bảo, dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 

phòng; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-22863 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật nông nghiệp TP Hồ Chí 
Minh  (VN) 
Số 02 đường Tăng Nhơn Phú, phường 
Phước Long B, quận 09, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt trừ 
rầy nâu.  

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chất kích thích tăng trương cho cây trồng, thiết bị sản xuất 
phân bón, máy nông nghiệp, cây giống, các loại nông sản như: lúa, ngô, khoai, sắn, rau, 
củ, quả, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2012-22864 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; A26.3.6; A26.3.7; A25.3.15 
(591) Trắng, cam, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đông á  (VN) 
130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể: huy động vốn; cho vay; thẻ tín dụng; thẻ 

thanh toán; chi trả kiều hối.  
 
 

(210) 4-2012-22865 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; A26.3.7; A26.3.6; A25.3.15 
(591) Trắng, cam, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đông á   (VN) 
130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể: huy động vốn; cho vay; thẻ tín dụng; thẻ 

thanh toán; chi trả kiều hối.  
 
 

(210) 4-2012-22866 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; A26.3.6; A26.3.7; A25.3.15 
(591) Trắng, cam, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đông á   (VN) 
130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể: huy động vốn; cho vay; thẻ tín dụng; thẻ 

thanh toán; chi trả kiều hối.  
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(210) 4-2012-22867 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; A26.3.6; A26.3.7; A25.3.15 
(591) Trắng, cam, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đông á   (VN) 
130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể: huy động vốn; cho vay; thẻ tín dụng; thẻ 

thanh toán; chi trả kiều hối.  
 
 

(210) 4-2012-22870 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A16.1.5; 10.3.7; 26.1.6; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Tân Cung 
Nhạc  (VN) 
504 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly (amply), đầu đọc đĩa kỹ thuật số; máy nghe nhạc; micro (ống nói); 

thiết bị ghi và đọc dữ liệu cầm tay. 
 
 

(210) 4-2012-22871 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ thực 
phẩm và nước giải khát Con 
GÀ  (VN) 
285/C145 Bis Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
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(210) 4-2012-22872 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh tím than, 

trắng, đen 
(731) Phạm Gia Hưởng   (VN) 

Xóm Chợ Phủ, thôn Phố Phủ, thị trấn 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá; thuốc lào dạng sợi; thuốc lào đóng gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: thuốc lào, thuốc lá, thuốc lào dạng 
sợi, thuốc lào đóng gói, giấy cuốn thuốc lá và vật dụng dùng cho người hút thuốc, cụ thể 
là: hộp đựng thuốc lào, thuốc lá, điếu cày, ống nhổ, tẩu hút thuốc, gạt tàn.  

 
 

(210) 4-2012-22873 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.5; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.25; 26.4.9; 
2.1.1; 2.9.19; 2.9.14; 3.9.1; 2.1.13; 
2.1.15 

(591) Xanh cô ban, đen, trắng, vàng, xanh xám
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-22875 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(731) MONCIGALE   (FR) 

Quai de la Paix - 30300 BEAUCAIRE 
(France)  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
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(210) 4-2012-22876 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) MONCIGALE   (FR) 

Quai de la Paix - 30300 BEAUCAIRE 
(France)  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2012-22877 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển dịch vụ quốc tế 
Kim Anh  (VN) 
A54 TT17, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: nhông; xích; vành; má phanh; bộ giảm xóc; moay ¬.  
 
 

(210) 4-2012-22878 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thanh Tùng   (VN) 
Số 2C, tổ 1B, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; bồn chứa nước bằng inox.  
 
 

(210) 4-2012-22879 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số 91A phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: áo dài, quần áo đồng phục, áo khoác ngoài, váy, áo sơ mi.  
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(210) 4-2012-22881 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đình  (VN) 
Số 8, ngõ 39, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng bằng máy vi tính, máy trạm; thông tin về viễn thông liên 
lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư 
điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác, dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2012-22882 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 26.13.1; 1.15.11; 25.1.25 
(591) Cam, vàng, xám, nâu, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Số 8, ngõ 39, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịeh 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng máy vi tính, máy trạm; thông tin về viễn thông liên lạc; 
dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện 
tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2012-22883 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
yến sào Phú Cường   (VN) 
11/7/2 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã qua sơ chế); yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 

 
 

(210) 4-2012-22884 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hạt điều Gia 
Bảo  (VN) 
28 đường Trương Công Định, khu phố 
Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2012-22885 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 1.15.15; 26.1.1; A3.11.3 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Phương Trung  (VN) 
Đường Nguyễn Du, tổ 28B, khu 3, 
phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, máy móc, thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, thực 
phẩm chức năng, dược liệu.  

 
 

(210) 4-2012-22886 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 3.4.11; 3.4.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Tiến  (VN) 
Tổ 2, Tân Thành, phường Tân Dân, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt dê đã chế biến. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-22887 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bảo San  (VN) 
Số 54/1 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22889 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 1.5.1; 26.1.1; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trường đại học Tài chính - 
Ngân hàng Hà Nội   (VN) 
Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Dịch vụ giáo dục, đào tạo: tư vấn du học; tổ chức các lớp học nghiệp vụ dài hạn 

và ngắn hạn. 
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(210) 4-2012-22890 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.9; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc VIBERLAND   (VN) 
Tầng 1, lô 11- H1 khu đô thị Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán nhà đất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội ngoại thất; xây dựng nhà dân dụng.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  
 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế xây dựng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-22891 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.2; 26.4.2 
(591) Vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thái Sơn   (VN) 
12 Lê Duẩn, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, cụ thể là chụp ảnh cưới, chụp ảnh thời trang, chụp ảnh sự 
kiện, chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh báo chí.  

 
 

(210) 4-2012-22892 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Bình 
Thuận  (VN) 
Km 02, QL 28, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2012-22894 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế A NA (VN)
Phòng 908, chung cư phường 3, lô B5, 
Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng 
hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch 
vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu.  

 
 

(210) 4-2012-22897 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Tân Phạm Việt  (VN) 
Lô D4/I đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh snack, bánh quy, bánh ngọt, thạch hoa quả, kẹo các loại.  
 
 

(210) 4-2012-22898 (220) 12.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 11.3.14; 1.15.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Bắc   (VN) 
Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-22899 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, 
phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-22900 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-22901 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Khánh Trí  (VN) 
44 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, tủ áo và các tủ nội thất gồm: bản lề 
bằng kim loại; ray bi trượt bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa.  

 
 

(210) 4-2012-22903 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; A6.3.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nguyễn út  (VN) 
C15/24 Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-22904 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 26.15.5; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam ấn   (VN) 
115/98A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); dịch vụ giáo dục, các lớp học, khóa 
học về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe; tổ chức các cuộc thi thể thao; các lớp thể dục yoga; 
dịch vụ luyện tập thể dục; dịch vụ giảng dạy về rèn luyện thân thể. 

 
 

(210) 4-2012-22905 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 26.13.1; 26.13.25; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam ấn    (VN) 
115/98A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); dịch vụ giáo dục, các lớp học, khóa 
học về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe; tổ chức các cuộc thi thể thao; các lớp thể dục yoga; 
dịch vụ luyện tập thể dục; dịch vụ giảng dạy về rèn luyện thân thể. 

 
 

(210) 4-2012-22907 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A2.9.16; 5.7.3; 24.1.1; 24.11.18; 
A1.1.13 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lam, xanh dương, 
nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Sao Thái 
Dương  (VN) 
66 - 68 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 

sát trộm và báo hiệu an ninh.  
 
 

(210) 4-2012-22908 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.4; 20.1.17; 20.5.25 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cao Cao Đạt  
(VN) 
49 đường số 9, khu phố 5, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính (đồ 

dùng văn phòng); băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-22909 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  
(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1042 

(210) 4-2012-22910 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.13; 1.17.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận  

(VN) 
Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố 
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả táo tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) táo.  
 
 

(210) 4-2012-22911 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 1.3.1; 25.12.1; 5.9.6 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận  

(VN) 
Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố 
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Tỏi khô.  
 

Nhóm 31: Tỏi tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) tỏi.  
 
 

(210) 4-2012-22912 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Nguyễn Thanh Hiếu   (VN) 

7 Xóm Vôi, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
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(210) 4-2012-22914 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

R & T   (VN) 
Lô 87 đường số 4, khu kho cảng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-22915 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 24.15.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

R & T   (VN) 
Lô 87 đường số 4, khu kho cảng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp 
các chuyến du lịch; đại lý du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; dịch vụ kháeh sạn. 
 
 

(210) 4-2012-22916 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 9.7.1 
(591) Vàng nhạt, xanh đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Trường Thành  (VN) 
Tầng 3, số 136G, phố Trấn Vũ, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-22917 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TYRAN  (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22918 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1; A1.5.3; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 
(731) Tổng công ty đầu tư và phát 

triển công nghiệp - trách 
nhiệm hữu hạn một thành 
viên   (VN) 
230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán dược phẩm, vật tư y tế, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, sản phẩm 

dệt may, hàng điện tử, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản, lâm sản và thuỷ sản.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện, nhà dưỡng bệnh, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, 
dịch vụ chữa bệnh bằng y học cổ truyền, vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2012-22919 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-22920 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22921 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22922 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Điều hoà nhiệt độ; quạt điện; đèn chiếu sáng; thiết bị vệ sinh như: vòi sen, bình 
nóng lạnh dùng điện hoặc gas.  

 
 

(210) 4-2012-22923 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 13: Súng; đạn dược; đạn phóng (vũ khí); chất nổ; pháo bông; pháo hoa.  
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(210) 4-2012-22924 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Đàn piano; nhạc cụ dây; nhạc cụ điện tử; phụ kiện kèm theo dùng cho âm nhạc 

như: hộp đựng nhạc cụ, giá nhạc, bàn phím dùng cho nhạc cụ.  
 
 

(210) 4-2012-22925 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 

công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; thủy tinh xây dựng; gỗ bán thành 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-22926 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ chế biến dầu mỏ; dịch vụ sản xuất 

năng lượng; dịch vụ in; dịch vụ may đo; mạ kim loại. 
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(210) 4-2012-22927 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22928 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.13; 2.5.6; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, xanh 

dương, da cam, hồng, trắng 
(731) Ngô Anh Toàn   (VN) 

Số 28 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường mầm non.  
 
 

(210) 4-2012-22931 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại nội thất Tâm 
Cường  (VN) 
Số 6A, tổ 57, cụm 7, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà và nội thất trong nhà; lắp đặt hệ thống điện và thiết bị 
nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-22932 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tài 
Thịnh   (VN) 
313 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22933 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22934 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22935 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22936 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22937 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22938 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-22939 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Cơ sở sản xuất giày dép Gia 

Bách  (VN) 
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm giày, dép da. 
 
 

(210) 4-2012-22941 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.1; 24.9.1; A3.1.22; 24.1.1; 7.1.1; 
7.1.5; 25.1.6; 25.1.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Hưng Yên  (VN) 
Số 141, đường Bạch Đằng, phường Minh 
Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-22942 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A2.9.16 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân 
Hiên Ân  (VN) 
766/92/42 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt. 

 
 

(210) 4-2012-22943 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG  

(CH) 
c/o Schwerzmann Partners AG, 
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp đựng dao cạo; dụng cụ cạo râu; băng đựng và đầu 

dao.eạo có chứa lưỡi dao cạo; các bộ phận và linh kiện nhỏ của cáe sản phẩm nói trên.  
 
 

(210) 4-2012-22944 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View , CA 94043, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi máy vi tính có thể đeo trên người; tivi; máy tính xách tay; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình; máy ảnh kỹ thuật số; máy ảnh; thiết bị ngoại vi máy ảnh; thiết bị ghi hình 
trực tiếp trên Internet; thiết bị máy tính có thể đeo trên người; loa; thiết bị truyền dữ liệu 
sử dụng công nghệ dữ liệu tức thời cho phép người sử đụng nghe và xem được nội dung 
dữ liệu ngay khi đang được tải xuống; bộ khuếch đại âm thanh; máy vi tính loại nhỏ cầm 
tay; máy vi tính có thể mang theo được; máy vi tính; thiết bị để ghi, truyên hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị xử lý dữ liệu.  
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(210) 4-2012-22945 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, xám, 

đen 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị 

ngoại vi máy vi tính có thể đeo trên người; tivi; máy tính xách tay; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình; máy ảnh kỹ thuật số; máy ảnh; thiết bị ngoại vi máy ảnh; thiết bị ghi hình 
trực tiếp trên Internet; thiết bị máy tính có thể đeo trên người; loa; thiết bị truyền dữ liệu 
sử dụng công nghệ dữ liệu tức thời cho phép người sử dụng nghe và xem được nội dung 
dữ liệu ngay khi đang được tải xuống; bộ khuếch đại âm thanh; máy vi tính loại nhỏ cầm 
tay; máy vi tính có thể mang theo được; máy vi tính; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị xử lý dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2012-22947 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-22948 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A2.9.16; 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng vận 
tải thương mại Châu Ngọc 
Nghĩa  (VN) 
B19/405Đ ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; giao nhận hàng hoá; vận chuyển hàng hoá. 
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(210) 4-2012-22949 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hùng 
Phát  (VN) 
Đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; hàng trang trí nội thất, ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-22950 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, cam, hồng 
(731) Công ty TNHH phần mềm quản 

lý trực tuyến BSO   (VN) 
133/18 đường liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-22951 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6; A1.5.3; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khánh Nguyên cà phê   (VN) 
02 Phan Huy ích, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-22952 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) KABUSHIKI KAlSHA TAKAMINE 
GAKKI SEISAKUSHO DOING 
BUSINESS AS TAKAMINE GAKKI 
CO.,LTD.  (JP) 
3370-1, Sakashita, Nakatsugawa-shi, 
Gifu 509-9296, Japan 
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(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn ghi ta; đàn ghi ta âm trầm; đàn ghi ta điện; móng gảy 
dùng cho đàn ghi ta; dây đai dùng cho đàn ghi ta; dây đùng cho đàn ghi ta; núm vặn dây 
đàn dùng cho đàn ghi ta; hộp dùng cho đàn ghi ta.  

 
 

(210) 4-2012-22953 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) KABUSHIKI KAlSHA TAKAMINE 
GAKKI SEISAKUSHO DOING 
BUSINESS AS TAKAMINE GAKKI 
CO.,LTD.  (JP) 
3370-1, Sakashita, Nakatsugawa-shi, 
Gifu 509-9296, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn ghi ta; đàn ghi ta âm trầm; đàn ghi ta điện; móng gảy 
dùng cho đàn ghi ta; dây đai dùng cho đàn ghi ta; dây đùng cho đàn ghi ta; núm vặn dây 
đàn dùng cho đàn ghi ta; hộp dùng cho đàn ghi ta.  

 
 

(210) 4-2012-22955 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.1; A11.3.4; 2.9.1; 25.1.6
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu nhạt, nâu đậm, vàng 

chanh, xanh lá cây 
(731) ELITE GOLD LTD  (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở 
ngũ cốc có chứa cà phê; bánh kẹo trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-22958 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.11.11; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Rùa Con  (VN) 
216/40 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thuộc da và giả da, cụ thể như: vali, balô, túi xách, ví, cặp học 
sinh, cặp đựng hồ sơ.  
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(210) 4-2012-22959 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 25.12.1; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hà Châu   (VN) 
55/85A Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-22960 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Khôi   (VN) 
02, đường Trương Công Định, phường 2, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống, cụ thể như: tôm, cá, mực, sò, ốc; mua 
bán các loại thủy hải sản đã qua chế biến, cụ thể như: mực một nắng, mực khô, cá khô, cá 
tẩm gia vị, tôm khô, chả giò hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-22961 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A22.3.6; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Thịnh Phát  (VN) 
93B quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu bia các loại; mua bán yến sào, thực phẩm cao cấp.  
 
 

(210) 4-2012-22964 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH Tây Thăng Long 

Sài Gòn  (VN) 
479/2 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn dùng cho xe cộ; 
đèn điện cho cây Noel. 
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(210) 4-2012-22965 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Kim Ngọc Minh  (VN) 
98/41 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-22966 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.4.1; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hướng Việt  
(VN) 
Số 23 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; xây dựng hệ thống điện.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế nội thất liên quan tới cây trồng và vẽ phong cảnh 
trong vườn.  

 
 

(210) 4-2012-22967 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.1; A5.5.22; A26.11.12; 19.7.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Trung Thu  (VN) 
Số 160 A đường Nguyễn Huệ, phường 1, 
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 21: Bình ủ sữa chua (yogurt) bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-22968 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A17.1.7; 17.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh  (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 
nước, dùng cho vải, mang đi được; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm 
tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con 
suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), 
hộp điều khiển (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-22969 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 11.3.14 
(731) NIPPON RESTAURANT SYSTEM INC.  

(JP) 
10-11, sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8567, JAPAN  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; cà phê (rang, bột, hoặc nghiền thành hột nhỏ); cà phê xay 
nhỏ; cà phê hạt; cà phê cô đặc; tinh chất cà phê; chất chiết của cà phê; hỗn hơp cà phê; 
dầu cà phê; cà phê ướp lạnh-khô; cà phê tan; đồ uống làm từ cà phê; chất chiết của cà phê 
sử dụng làm hương vị trong đồ uống; ca cao; ca cao (rang, bột hoặc nghiền thành hột 
nhỏ); ca cao bột; các sản phẩm ca cao; bột ca cao làm đồ uống; sản phẩm bột chứa ca cao 
sử dụng làm đồ uống; đồ uống làm từ ca cao; chất chiết từ ca cao dùng làm hương vị trong 
đồ uống; chế phẩm ca cao; đá lạnh; cà phê chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; bột hạnh nhân; 
bánh xăng đuých; bánh bao hấp nhân thịt băm; bánh bao có nhân; hamburger (bánh nhân 
kẹp thịt); bánh pizza; đồ ăn đã được chế biến có chứa (chủ yếu) gạo; đồ ăn làm bằng mì 
ống đã được chế biến; đồ ăn làm bằng bánh pizza đã được chế biến; bánh mì kẹp xúc xích 
(hot dog); bánh patê thịt; bánh nhân thịt; men; bột nở; hỗn hợp dùng để làm sản phẩm 
bánh kẹo, cụ thể là hỗn hợp làm thạch, hỗn hợp làm bánh rán, hỗn hợp làm bánh pútđing, 
hỗn hợp làm bánh kếp; gia vị; gia vị nhiều ớt; hỗn hợp để làm kem lạnh; hỗn hợp để làm 
kem trái cây (bánh kẹo; đá lạnh; đá nước); bánh kẹo; bánh ngọt; bánh ga tô nhỏ (bánh 
ngọt); bánh hấp; bánh tạc; bánh dẹt nhỏ; bánh quy; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kếp; 
thạch trái cây (bánh kẹo); bánh pútđinh; sữa chua đông lạnh (kem lạnh); kem trái cây 
(bánh kẹo; đá lạnh; đá nước); kem lạnh; bánh nướng; bánh mì và bánh sữa nhỏ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng-khách sạn (đồ ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cửa hàng bán đồ ăn và đồ uống mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, cửa hàng ăn tự chọn, quán giải khát, và phòng trà; dịch vụ tư vấn, cố 
vấn và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung 
cấp cà phê cho các văn phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp cà phê cho cơ 
quan do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-22974 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Trần Quang Hải  (VN) 
Số 247 khóm 2, phường 7, thị xã Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo, Bánh. 
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(210) 4-2012-22975 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22976 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22977 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22978 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-22979 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-22982 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.22; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Đoàn Lực  (VN) 
Khu vực Bình Lập, Phước Thới, quận ¤ 
Môn, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nước và đáy ao. 
 
 

(210) 4-2012-22983 (220) 12.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 5.9.19; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Vàng nhạt, trắng, đen, đỏ, xanh ngọc, 

tím, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Từ Thị Bửu  (VN) 
51/6 Đề Thám, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 
 
 

(210) 4-2012-22984 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thanh Kiều  (VN) 
171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, làm tóc, phòng cắt tóc, dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe, dịch 

vụ cắt sửa móng tay. 
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(210) 4-2012-22985 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu đặc 
biệt Giai Đức Việt Nam (Just 
Special Material Co., Ltd 
VietNam)  (VN) 
Lô CN-A5 KCN Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc cho điều hòa không khí; bộ lọc nước uống; bộ lọc (phụ tùng của trang 

thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng). 
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô xe máy. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp. 
 
 

(210) 4-2012-22986 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Nâu, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ, tấm ván sàn, gỗ dán, gỗ xẻ, gỗ ván sàn, gỗ công nghiệp, gỗ nhựa tổng 

hợp.  
 
 

(210) 4-2012-22987 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Đất 
Phương Nam  (VN) 
479/55 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất, chất phụ gia trong ngành thực phẩm và dược phẩm. 
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(210) 4-2012-22988 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc bươu vàng, 
thuốc trừ chuột.  

 
 

(210) 4-2012-22989 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc bươu vàng, 
thuốc trừ chuột.  

 
 

(210) 4-2012-22990 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc bươu vàng, 
thuốc trừ chuột.  
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1061 

(210) 4-2012-22991 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-22992 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-22993 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-22994 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Kim Cương   (VN) 
Số 105, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón rễ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh, chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-22995 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A3.7.24; 26.4.1 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Lương Thị Hồng Yến   (VN) 

35B Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mì; phở; bún; cơm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-22996 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Tím, trắng, vàng, vàng đậm, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp TL  (VN) 
105 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả khô; mua bán sầu riêng sấy khô; mua bán măng cụt sấy khô; 

mua bán chôm chôm sấy khô; mua bán nhãn sấy khô; mua bán xoài sấy khô; mua bán vải 
sấy khô. 

 
 

(210) 4-2012-22997 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH tinh dầu Thiên 

Nhiên  (VN) 
51/4 Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy vết bẩn, 

tẩy vết màu, tẩy dấu vết. 
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(210) 4-2012-22998 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.17; A11.3.7 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Phương Chi  (VN) 
007, Đặng Đức Thuật, khu phố Mỹ Kim 
1, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 
 

(210) 4-2012-22999 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23000 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-23001 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-23002 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê, cacao, bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 
ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 
ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2012-23003 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Song Nam   (VN) 
41/1G ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-23004 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

xây dựng - trang trí nội thất 
ánh Sáng Mới  (VN) 
257A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị chiếu sáng.  
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(210) 4-2012-23005 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 
ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 
ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2012-23006 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa rnạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê, cacao, bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 
ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 
ép trái cây. 
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(210) 4-2012-23007 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Tín Nghĩa  (VN) 
40 Phú Thọ, phường 2, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 
 

(210) 4-2012-23008 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 3.7.17; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà   (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu Đô thị mới, 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  
 
 

(210) 4-2012-23009 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà   (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu Đô thị mới, 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  
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(210) 4-2012-23013 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà  (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu đô thị mới, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic. 
 
 

(210) 4-2012-23014 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 14.7.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
Trường Thành  (VN) 
Số 9/351 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gin, rượu rum; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu 

vang. 
 
 

(210) 4-2012-23015 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 14.7.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
Trường Thành   (VN) 
Số 9/351 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gin, rượu rum; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu 

vang. 
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(210) 4-2012-23016 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.23; 4.3.3; A6.3.4; 18.3.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
Trường Thành  (VN) 
Số 9/351 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ 
uống]. 

 
 

(210) 4-2012-23017 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 7.1.5; A5.1.7 
(591) Xanh, xám, vàng nhạt, xanh xám 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hùng  (VN) 
Quốc lộ 1A ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang (khu vực gần cạnh 
chân Cầu Mỹ Thuận).  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-23018 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Eco   (VN) 
412 Trần Hưng Đạo, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 

thiết bị vệ sinh; vòi nước.  
 
 

(210) 4-2012-23019 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.9.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Eco    (VN) 
412 Trần Hưng Đạo, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định    

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 
thiết bị vệ sinh; vòi nước.  
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(210) 4-2012-23020 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Ngọc Thanh  
(VN) 
Số 123A 4, đường Nguyễn Thị Định, khu 
phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa.  

 
 

(210) 4-2012-23021 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Ngọc Thanh  
(VN) 
Số 123A 4, đường Nguyễn Thị Định, khu 
phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre   

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, bánh.  

 
 

(210) 4-2012-23022 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thuỷ sản Tư 
Trung  (VN) 
ấp An Thới, xã An Thủy, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến.  

 
 

(210) 4-2012-23023 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Hoa  (VN) 
Tổ 19 Tân An, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị, phụ tùng cho các loại xe, cụ thể: xe gắn máy, xe « 

tô, xe tải. 
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(210) 4-2012-23024 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 24.17.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch ánh Sáng  (VN) 
Số 10 phố Yên Thái, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Phòng nhà đất [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ [du lịch]. 
 
 

(210) 4-2012-23025 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Trường 
Sơn  (VN) 
Số 24, phố Hàng Mành, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Phòng nhà đất [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ [du lịch].  
 
 

(210) 4-2012-23026 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 25.1.6; A1.5.3; A5.3.15 
(591) Tím, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, trắng
(731) Hợp tác xã chè Phương Đông  

(VN) 
Xóm Lũng 1, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 
 

(210) 4-2012-23027 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; 26.5.1; A5.3.15; A5.1.16 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã chè an toàn Sơn 

Thành  (VN) 
Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2012-23028 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.3.1; 3.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Q-
Emotion   (VN) 
Số 42, ngõ 68, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón). 

 
 

(210) 4-2012-23029 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch Event Tour  
(VN) 
Số 28, ngõ 6, phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-23030 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại GAIA Việt Nam (GAIA)  (VN) 
Số 38, đường 1, khu tập thể quân đội 
F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y. 

 
 

(210) 4-2012-23031 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dòng Sông Mới 
(New River Co., Ltd)  (VN) 
Số 84, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-23032 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và kinh 
doanh chăn ga gối đệm Nike  
(VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-23033 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Dũng Tiến  
(VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút, đệm lò xoi đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-23036 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH NIPPON PAINT  (VN)
Số 14 đường 3A Khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2012-23039 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 4.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Huế  (VN) 
Số 4/114, đường Lê Ngô Cát, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1073 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-23040 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng chanh, vàng cam, tím 
(731) Công ty TNHH NIPPON PAINT  

(VN) 
Số 14 đường 3A khu công nghiệp Biên 
Hoà II, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); dầu bóng. 

 
 

(210) 4-2012-23041 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CEMEX RESEARCH GROUP AG  (CH)
Rommerstrasse 13, 2555 Brugg, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, xi măng, bê tông, vữa cho xây dựng, đá, vôi, 

thạch cao, sỏi, gạch lát (không bằng kim loại), vách ngăn (không bằng kim loại), gạch, 
vật liệu lợp mái (không bằng kim loại); vật liệu khảm ghép (dùng trong xây dựng); ống 
cứng phi kim loại sử dụng trong xây dựng, asphan, nhựa đường và bitum; tấm panen xây 
dựng (không bằng kim loại), cột bê tông đúc sẵn dùng trong xây dựng; đài tưởng niệm phi 
kim loại.  

 

(210) 4-2012-23042 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.11; 26.15.9; 26.15.11; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh da trời, 

xanh nước biển, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH xây dựng Ngân 

Hùng  (VN) 
118A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, bột trét tường.  
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(210) 4-2012-23044 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) LOTTE CO.,LTD.  (JP) 
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-23045 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) LLOYD LABORATORIES INC.   (PH) 
10 Lloyd Avenue, F.B.I.C, Tikay, 
Malolos, Bulacan, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm 

 
 

(210) 4-2012-23046 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm FRESH  (VN) 
Số 558, đường Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23047 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM  (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23048 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-23049 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23050 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23051 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23052 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23053 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.5; 25.1.25; 25.12.1; 2.9.24; 
A26.11.12; 3.7.17; A19.3.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, da cam, vàng, nâu, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44, TT 2B Khu đô thị mới Văn Quán 
- Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23054 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.5; 2.9.25; 2.9.23; A19.3.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, da cam, nâu, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44, TT 2B Khu đô thị mới Văn Quán 
- Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23055 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 2.9.24; 2.9.25; 26.4.2; A19.3.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23056 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Hồng, tím 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu Phát 
triển Y tế Cộng đồng  (VN) 
Số 5, lô 15E, đường Trung Yên 15D, khu 
đô thị mới Trung Yên, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2012-23058 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.1.16; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần VIETBO  (VN) 

Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác.  
 
 

(210) 4-2012-23059 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người), xe ô tô thể thao; ô tô tải; « 
tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô điện 
cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 
 

(210) 4-2012-23060 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô 
điện cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền 
động.  

 
 

(210) 4-2012-23062 (220) 15.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ SVISAN  (VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm lò xo; gối; đệm cho cũi đẩy của trẻ em.  
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối.  
 
 

(210) 4-2012-23063 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím than, vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thế Sơn  (VN) 
Số 67C, ngõ 87 Láng Hạ, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Thang nhôm; cửa cuốn bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Mô tơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
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(210) 4-2012-23064 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Hoàng Gia Thắng  (VN) 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy tráng mỳ; máy thái mỳ; máy thái sắn; máy tuốt vỏ sắn; máy cắt cỏ. 
 
 

(210) 4-2012-23065 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 3.9.1; 25.1.6; A1.1.10; 26.1.1; 
25.12.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại Quý 

Tùng Lâm   (VN) 
Số 68 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-23071 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. (MY)
No. 18, Jalan wan kadir, Taman tun dr. 
Ismail, 60000 Kuala lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23072 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.12 
(591) Xanh đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng   (VN) 
Lô E 21-22-23, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch. 
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(210) 4-2012-23073 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.12 
(591) Xanh đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng   (VN) 
Lô E 21-22-23, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lữu giữ hàng hóa, du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-23076 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.2; 26.4.2; A26.11.9; 3.1.4 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/1, đường số 21, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng). 
 
 

(210) 4-2012-23077 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY   (US) 
1144 East Market Street, Akron, Ohio 
44316-0001, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 
 

(210) 4-2012-23079 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.1.1; 26.5.1; A17.2.2; A19.13.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm và
dịch vụ y tế Khánh Hội  (VN) 
01 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23081 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.4 
(731) XU LISHAN   (CN) 

Room 1202, No.131 Jiangli Road, 
Haizhu District, Guangzhou, 
Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngoài; yếm; quần lót nam; quần lót nữ; quần áo ngủ; trang phục dệt kim; 
áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà sau khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo nịt ngực; 
quần áo dùng ở bãi biển; quần áo bó sát người bằng vải lanh. 

 
 

(210) 4-2012-23083 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 26.3.23; 26.3.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty luật TNHH Vũ Anh  

(VN) 
Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ kế toán; 
dịch vụ tư vấn hoặc lập các báo cáo hoặc tờ khai thuế. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn, quản lý, môi giới và 
thẩm định giá bất động sản. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật cho các cá nhân và tổ chức; dịch vụ đại diện pháp lý bảo vệ 
quyền lợi ích của các cá nhân, tổ chức trước các cơ quan hành chính, toà án và trọng tài; 
các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-23084 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh lá, xanh nước biển
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển SYRENA Việt Nam  (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; dịch vụ đầu tư bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp; dịch vụ trang trí 
nội thất; dịch vụ trang trí ngoại thất; dịch vụ xây dựng các công trình công ích; dịch vụ 
khai thác đá; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-23085 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Syrena Việt Nam  (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; dịch vụ đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp; dịch vụ trang trí 
nội thất, dịch vụ trang trí ngoại thất, dịch vụ xây dựng các công trình công ích; dịch vụ 
khai thác đá; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-23086 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển SYRENA Việt Nam   (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; dịch vụ đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp; dịch vụ trang trí 
nội thất; dịch vụ trang trí ngoại thất; dịch vụ xây dựng các công trình công ích; dịch vụ 
khai thác đá; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 
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(210) 4-2012-23088 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.5; 26.1.6; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Triều  
(VN) 
87 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô du lịch; ba lô học sinh; cặp công sở; túi du lịch; túi xách tay; vali.  

 
 

(210) 4-2012-23089 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Thái 
Khang  (VN) 
137/9/20 ĐHT 23, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; 

hóa chất để ngâm, tẩm, thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; chế phẩm làm thấm ướt dùng để 
nhuộm.  

 
 

(210) 4-2012-23091 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.11 
(591) Xám, nâu, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thành  (VN) 
27 Bis Lê Hồng Phong, phường 4, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh bột nhào, bánh ga-tô, bánh kem.  

 
 

(210) 4-2012-23092 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xám, nâu, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thành  (VN) 
27 Bis Lê Hồng Phong, phường 4, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng    

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh bột nhào, bánh ga-tô, bánh kem.  
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(210) 4-2012-23093 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.5.1 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hùng 
Diệp  (VN) 
Tổ 1, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-23097 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ đậm, cam, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quách 

Gia  (VN) 
Số 31 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, gội đầu, cắt tóc, làm móng tay móng 

chân; dịch vụ mát xa. 
 
 

(210) 4-2012-23098 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.4; 26.1.2; A5.5.21; 25.12.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM - DV - KT Năng Lượng Thiên 
Nhiên  (VN) 
D112, khu phố 5, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng măt trời; máy nước nóng lạnh; máy thu năng lượng 

mặt trời (đun nóng); máy đun nước dùng năng lượng măt trời. 
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(210) 4-2012-23099 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Nguyễn Quốc Long  (VN) 
186 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-23100 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại thời 
trang Xuân Phú  (VN) 
160B/3A Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23101 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại thời 
trang Xuân Phú   (VN) 
160B/3A Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23104 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; A5.1.5; A5.1.16; 25.7.25 
(591) Nâu, nâu đậm, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phương Anh  
(VN) 
Số 014/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) thơm.  
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(210) 4-2012-23106 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phương Anh  
(VN) 
Số 014/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre    

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) thơm.  
 
 

(210) 4-2012-23107 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.2.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phương Anh  
(VN) 
Số 014/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre    

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) thơm.  
 
 

(210) 4-2012-23109 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AJANTA PHARMA LIMITED   (IN) 
Ajanta House, 98, Govt. Industrial Area, 
Charkop, Kandivli (West), Mumbai 400 
067, India  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23110 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) AJANTA PHARMA LIMITED    (IN) 
Ajanta House, 98, Govt. Industrial Area, 
Charkop, Kandivli (West), Mumbai 400 
067, India    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-23111 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) AJANTA PHARMA LIMITED    (IN) 

Ajanta House, 98, Govt. Industrial Area, 
Charkop, Kandivli (West), Mumbai 400 
067, India    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23112 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Huy Cúc   (VN) 
Tổ 13, phường Thắng Lợi, thị xã Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-23113 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Huy Cúc   (VN) 
Tổ 13, phường Thắng Lợi, thị xã Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 

(210) 4-2012-23114 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23116 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.3.11; A25.7.6; A25.7.7; 7.1.24 
(591) Vàng nhạt, đỏ, hồng, cam 
(731) Trần Thị Hương  (VN) 

P310 A12 tập thể Khương Thượng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, 

năng khiếu, tin học; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các cuộc thi trong 
ngành giáo dục và vui chơi.  

 
 

(210) 4-2012-23117 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 7.3.11; A25.7.6; A25.7.7; 7.1.24 
(731) Trần Thị Hương   (VN) 

P310 A12 tập thể Khương Thượng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, 

năng khiếu, tin học; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các cuộc thi trong 
ngành giáo dục và vui chơi.  

 
 

(210) 4-2012-23118 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hi 
Tiên  (VN) 
387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm.  

 
 

(210) 4-2012-23120 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổ Yến Việt Nam  (VN) 
68 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 
tổ yến (yến sào) chế biến. 

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến. 
 
 

(210) 4-2012-23121 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.22; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gạo Sạch  (VN) 
Số 70 đường 332 Chánh Hưng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2012-23122 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) NAILS INC LTD   (GB) 
101 Wigmore Street, London, W1U 
1QU, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất để tẩy trang; xà phòng; xà phòng rửa tay; nước thơm để chăm 
sóc da; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm rụng lông; chế phẩm không chứa thuốc dùng 
cho móng tay và da; móng tay giả và lông mi giả và chất dính để dán các sản phẩm này; 
sáp để làm rụng lông; giấy nhám và giấy ráp dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
dùng cho móng tay; móng tay nhân tạo; chất làm bóng móng tay; nước sơn bóng móng 
tay và chế phẩm tẩy nước sơn móng cho tất cả sản phẩm này; dầu dùng để điều trị móng 
và biểu bì; nước sơn móng tay; chất tẩy nước sơn bóng móng tay; kem làm mềm biểu bì; 
nước phủ làm nền cho sơn bóng móng tay; nước phủ bảo vệ nước sơn bóng móng tay; chất 
làm cứng móng tay; bột acrylic và chất lỏng kết dính để làm, sửa hay làm chắc móng tay 
nhân tạo; bộ mỹ phẩm dùng để làm móng tay nhân tạo bao gồm bột acrylic, chất lỏng kết 
dính, chất tẩy keo dính, chất làm sạch cọ trang điểm; chất dính móng tay. 

 
 

(210) 4-2012-23126 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23128 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24; 26.4.2; A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH thương mại Đại 

Lợi  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-23130 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phụng 
Nghi  (VN) 
Số 11, ngõ 54/2, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp; tinh dầu dùng làm hương (nhang) thắp.  
 
 

(210) 4-2012-23131 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Vàng đồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
điện tử Nhật Hoàng   (VN) 
82, dãy 2, khu giãn dân Vĩnh Thành, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh.  
 
 

(210) 4-2012-23132 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần Ba Doanh  

(VN) 
29 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay cụ thể là: kìm, cờ lê, búa, tuốc nơ vít, kéo cắt cành cây, cưa.  
 
 

(210) 4-2012-23133 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng nâu, đen 
(731) Công ty TNHH công cụ Sài Gòn  

(VN) 
25 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay cụ thể là: kìm, cờ lê, búa, tuốc nơ vít, kéo cắt cành cây, cưa. 
 
 

(210) 4-2012-23134 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) 1. T.T.S. KIM GLOBAL PTE.,LTD.  

(SG) 
12A Jalan Ampas, #06-02 Singapore 
329516 
2. T.T.S. Inter-Trade Co. Ltd.  (TH) 
88/8 Moo19 Soi Tanasit, Theparak Rd, 
Bangplee-yai, Samutprakarn, Thailand, 
10540 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung prôtein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung khoáng chất dùng cho 

người ăn kiêng, thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa khoáng chất hoặc vitamin; thuốc bắc và 
thuốc bổ. 

 
 

(210) 4-2012-23135 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TYSON FRESH MEATS,INC.  (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò Angus. 
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(210) 4-2012-23136 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A6.19.15; 1.15.11; 7.1.13; 25.1.6 
(731) TYSON FRESH MEATS, INC.   (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò Angus.  

 
 

(210) 4-2012-23137 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TYSON FRESH MEATS, INC.   (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò Angus. 

 
 

(210) 4-2012-23138 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 25.1.6 
(731) TYSON FRESH MEATS, INC.   (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò Angus 

 
 

(210) 4-2012-23139 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) TYSON FRESH MEATS, INC.   (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 
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(210) 4-2012-23141 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, vàng, da 

cam, cam đỏ 
(731) Bệnh viện Nhi Thái Bình  (VN) 

530 phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ cho thuê trang 
thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23143 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Bảo Việt  (VN) 
Số 218 tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ; phụ tùng xe ô tô; phụ tùng xe gắn máy. 
 
 

(210) 4-2012-23144 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Thành An  (VN) 
Số 141, Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Sản xuất cấu kiện kim loại; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Sản xuất xi măng; sản xuất bê tông và sản phẩm từ xi măng và thạch cao. 
 

Nhóm 35: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; bán buôn 
sắt thép, xi măng gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; bán buôn vật liệu thiếp bị lắp đặt khác trong 
xây dựng; cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; cung ứng và quản lý nguồn 
lao động đi làm việc ở nước ngoài; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết 
bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa 
hàng chuyên doanh.  

 

Nhóm 36: Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.  
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Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, công trình 
công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây 
dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng chuyên dụng khác; khai thác đá, cát 
sỏi.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa; bốc xếp hàng hóa cảng sông. 

 
Nhóm 40: Khai thác gỗ; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề.  

 
Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; hoạt động kiến trúc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú hàng ngày. 

 
 

(210) 4-2012-23145 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, sữa tươi.  

 
 

(210) 4-2012-23146 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1095 

(210) 4-2012-23147 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23148 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, chất nhuộm màu thực phẩm, véc ni, mực in, dầu để bảo quản gỗ, chất 

kết dính cho sơn.  
 
 

(210) 4-2012-23149 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); 

khoan quay tay; dao kéo; cờ lê; mỏ lết. 
 
 

(210) 4-2012-23150 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1096 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi sen; bình nóng lạnh dùng điện hoặc gas; thiết bị điều 
hòa nhiệt độ; quạt điện; đèn chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2012-23151 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 13: Súng; đạn dược; đạn phóng (vũ khí); chất nổ; pháo bông; pháo hoa.  

 
 

(210) 4-2012-23152 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Đàn piano; nhạc cụ dây; nhạc cụ điện tử; phụ kiện kèm theo dùng cho âm nhạc 

như: hộp đựng nhạc cụ, giá nhạc.  
 
 

(210) 4-2012-23154 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); sợi amiăng; vật liệu cách điện dùng 

cho ống dẫn điện; sơn cách nhiệt, cách điện; vật liệu chịu lửa dùng để cách điện, cách 
nhiệt.  
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(210) 4-2012-23156 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Onnet  (VN) 
P1103 tháp B, tòa nhà Hà Thành, số 102 
Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-23157 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Onnet   (VN) 
P1103 tháp B, tòa nhà Hà Thành, số 102 
Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-23158 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Onnet  (VN) 
P1103 tháp B, tòa nhà Hà Thành, số 102 
Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-23159 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Mai Xuân Dương   (VN) 

Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa điện tử, điện lạnh.  
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(210) 4-2012-23161 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Việt - Mỹ  
(VN) 
17 ngõ 2 Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, chế phẩm dùng làm sơn lót tương tự như sơn; thuốc màu; mát tít (nhựa tự 

nhiên).  
 
 

(210) 4-2012-23162 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh đầu, mỹ phẩm; nướe hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa dạng au-đờ- toalét (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da [mỹ 
phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu [không chứa dược 
chất], nước xức dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ 
phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa được chất]; nước 
xức tóc; dầu gội đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc 
miệng không ehứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế 
phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm 
dùng để trang điểm không chứa dược chất.  

 
 

(210) 4-2012-23163 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lộc An Phát  
(VN) 
N3 - 3 310 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: sen tắm, sen cây, vòi chậu lavabo, 

phụ kiện sen vòi, van điều khiển nước; phòng tắm đơn giản, phòng tắm xông hơi, bồn tắm 
đơn giá, bồn tắm sục mát xa; phụ kiện trong nhà vệ sinh; giá vắt khăn, kệ kính, kệ cốc 
đánh răng, gương, lô giấy vệ sinh; chậu lavabo bằng chất liệu kính và sứ; dịch vụ mua bán 
thiết bị nhà bếp gồm; chậu rửa bát, vòi chậu rửa bát.  
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(210) 4-2012-23164 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A7.1.12; 7.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ Hà Nội 
Việt Nam   (VN) 
Số 35, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 
 

(210) 4-2012-23165 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) PT. SURYARAYA RUBBERINDO 

INDUSTRIES   (ID) 
Kawasan Industri Menara Permai, Jl. 
Raya Narogong KM. 23,852 Cileungsi, 
Bogor 16820, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp hai bánh; lốp xe đạp; săm cho xe đạp, xe đạp 
hai bánh; lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho bánh xe cộ; lốp không cần săm cho xe đạp, xe 
đạp hai bánh; bánh xe cộ; bánh xe cho xe đạp, xe đạp hai bánh.  

 
 

(210) 4-2012-23166 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, vàng
(731) Đỗ Duy Toàn  (VN) 

Đội 5, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 
 

(210) 4-2012-23169 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1100 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23171 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Chí Linh  (VN) 
ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mỏ 
Cày, tỉnh Bên Tre 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây các loại, cụ thể như: cam, xoài, ổi, măng cụt, chôm chôm, sầu 
riêng, táo. 

 
 

(210) 4-2012-23172 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(591) Xanh lá, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viện 
du lịch Phong Lưu  (VN) 
31/4 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Bida giải trí. 
 
 

(210) 4-2012-23174 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A5.7.22; 5.7.9 
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hồng  (VN) 
Số 19 An Dương Vương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ 
viện tóc. 

 
 

(210) 4-2012-23176 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A6.3.2; 6.1.2; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh da trời 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Minh II  

(VN) 
ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-23177 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Hộ kinh doanh Phúc Thanh  (VN)

ấp Bình Minh II, xã Trần Hợi, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa composite.  
 
 

(210) 4-2012-23178 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Phát Tài  (VN) 

ấp Bình Minh II, xã Trần Hợi, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa composite.  
 
 

(210) 4-2012-23179 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung trần bằng kim loại (vật liệu 
xây dựng); vách ngăn bằng kim loại; vít; phụ kiện bằng kim loại dùng trong nội thất; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23180 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 5.7.6 
(591) Xanh dương, vàng, vàng nhạt, trắng, đỏ, 

đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Dân 

Ôn  (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến, hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt 
(vừng) mè đã chế biến; hạt mắc-ca (macadamia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị, tinh bột cho thực phẩm.  
 

(210) 4-2012-23181 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1; 2.7.10; 2.7.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ NAVY  (VN)
1113/41A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD.,LLC.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo); đồ nịt bụng, nịt ngực (của nữ). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tiếp thị; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: quần áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăng 
quàng cổ, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), đồ nịt bụng, nịt ngực (của nữ); đại lý mua bán: quần 
áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăng quàng cổ, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), đồ nịt 
bụng, nịt ngực (của nữ). 

 
 

(210) 4-2012-23182 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Nguyễn Xuân Hải  (VN) 

Số 16, ngõ 139, phố Khương Thượng, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ đóng gói và 
lưu giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ giao nhận hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2012-23183 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.2; 7.5.10 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-23184 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Cơ Và Điện  (VN) 
Số 38 tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; lắp đặt hệ thống điện 

(đường dây và trạm biến áp 35 KV hệ thống điện); lắp đặt hệ thống cấp thoát nước (bao 
gồm cả việc lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch và nước thải); san lấp mặt bằng; trang trí nội 
ngoại thất nằm hoàn thiện công trình; lắp đặt mạng máy tính (mạng Lan, mạng WAN); 
sửa chữa, bảo hành, bảo trì các công trình xây dựng; lắp đặt máy móc, thiết bị ngành cơ 
khí: máy phay tiện CNC (trực đứng và trục xiên), máy đo ba chiều, máy cắt dây, máy gia 
công bằng điện cực; lắp đặt máy móc, thiết bị ngành điện lạnh: điều hòa, bình nóng lạnh; 
lắp đặt máy móc, thiết bị ngành điện nhẹ: lắp đặt thiết bị an ninh; giám sát thi công trình 
xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; lữ hành nội địa.  

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng máy tính (mạng LAN, mạng WAN), chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực cơ khí và điện.  

 
 

(210) 4-2012-23186 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S 7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân hữu cơ, phân hữu cơ khoáng, phân vi sinh. 
 

Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua bảo quản hay chế biến). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1104 

(210) 4-2012-23187 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S 7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ; phân hữu cơ khoáng; phân vi sinh.  
 

Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua bảo quản hay chế biến).   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ; nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.  
 
 

(210) 4-2012-23189 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, cam, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) AEON KABUSHlKI KAlSHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; trang phục dùng trong các lễ hội 
hóa trang; quần áo thể thao; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo ngủ; quần áo lót; bộ quần áo 
tắm; mũ tắm; quần áo kiểu Nhật Bản; tạp dề; vật bảo vệ cổ áo; bít tất ngắn cổ; ghệt; khăn 
choàng vai và khăn choàng đầu cho phụ nữ bằng lông thú; khăn dài quàng cổ (scarves); 
tất đi chân tabi (tất truyền thống của người Nhật Bản); bao để bọc tất đi chân tabi khi 
không dùng; găng tay [quần áo]; quần hai ống cho em bé [trang phục]; cà vạt; khăn quàng 
cổ loại nhỏ (neckerehiefs); khăn rằn quàng cổ; tất giữ ấm cho phần mắt cá của chân; khăn 
quàng giữ ấm cho cổ [trang phục] ; mũ che tai [trang phục] ; đồ đội đầu; mũ trùm đầu 
[trang phục] ; nón làm bằng cây lách; mũ đội đầu khi ngủ; mũ đội đầu; nịt bít tất; dây nịt 
để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quân; cổ tay áo và dải băng quấn quanh cổ tay [trang 
phục]; dải băng buộc đầu [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đi chân; giày; miếng 
đệm gót dùng cho đồ đi chân; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; mũi giày; diềm 
bao quanh mũi cho đồ đi chân; mũi giây dép; đế cho đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho 
giày; guốc gỗ; dép; dép đi trong nhà; giày thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ 
đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể thao; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu và khảo 
sát thị trường; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; sao 
chụp tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm; 
quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng, cửa hàng bách hóa và các cửa hiệu bán lẻ; cho thuê 
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máy và thiết bị văn phòng; biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy 
tính toàn cầu (internet); phổ biến và phân phát quảng cáo cho người khác thông qua mạng 
viễn thông điện tử trực tuyến; dịch vụ mua sắm tại nhà các loại hàng hóa là quần áo, quần 
áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng vụ và phụ kiện thể thao thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê không gian quảng 
cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; dịch vụ siêu thị 
bán lẻ trực tuyến quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng cụ 
và phụ kiện thể thao; cửa hàng bách hóa bán lẻ quần áo, quần áo thế thao, giày dép, đồ đi 
chân, mũ, đồ đội đầu, dụng vụ và phụ kiện thể thao; cửa hàng bách hóa bán lẻ trực tuyến 
quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể 
thao; dịch vụ đặt mua hàng trực tuyến bằng máy), tính đối với hàng hóa tổng hợp thông 
thường vâ hàng hóa tiêu dùng tông hợp thông thường, quần áo, quần áo thể thao, giày dép, 
đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể thao; cung cấp chỉ dẫn quảng cáo 
trực tuyến có thể tra cứu được đối với hàng hóa và dịch vụ của những nhà bán hàng trực 
tuyến khác; xử lý và quản lý dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hóa thông tin 
vào hệ thống dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư quảng cáo; 
khảo sát và điều tra kinh doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 35.  

 
 

(210) 4-2012-23191 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.4; A26.11.8 
(591) Cam, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Hùng  (VN) 
59/17 Trương Chí Cương, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-23192 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-23193 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-23194 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Vượng Bách Niên  (VN)
662/19 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà có nguồn gốc thảo mộc, trà hoa quả, trà thảo mộc, trà có hương vị hoa quả, 
trà thơm (có hương liệu), nước tương (xì dầu).  

 
 

(210) 4-2012-23196 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.8; A25.7.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần mạng lưới 
Hữu Nghị   (VN) 
11 bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; áo sơ mi; dép; giày. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23197 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A9.3.9 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Vương   (VN) 
07 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giầy dép, túi xách, thắt lưng, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-23198 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Vương   (VN) 
07 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giầy dép, túi xách, thắt lưng, mũ nón.  
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(210) 4-2012-23200 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.24; A1.1.10; A3.6.3 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, đen, trắng 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.   (TW) 
1fl., no.64, 6th rd., Shalu dist., Taichung 
city, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng dùng điện; thiết bị hâm nóng bình sữa dùng cho trẻ sơ sinh 

dùng điện; thiết bị ủ nóng bình sữa trẻ em (dùng điện); thiết bị khử trùng bình sữa trẻ em 
(dùng điện); thiết bị sấy khô bát đĩa dùng điện; ấm đun nước dùng điện; vòi phun nước 
uống; thiết bị hâm nóng thức ăn dùng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí; nồi hấp 
thức ăn dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-23201 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuỷ   (VN) 
Nhà số 01, đường Lý Tự Trọng, tổ 6 
phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ngô.  

 
 

(210) 4-2012-23202 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuỷ    (VN) 
Nhà số 01, đường Lý Tự Trọng, tổ 6 
phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ngô.  

 
 

(210) 4-2012-23204 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8 khu công nghiệp Điện Nam Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; quần, áo thời trang.  
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(210) 4-2012-23205 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam   (VN) 
Lô 8 khu công nghiệp Điện Nam Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; quần, áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-23206 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8 khu công nghiệp Điện Nam Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; quần, áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-23207 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam   (VN) 
Lô 8 khu công nghiệp Điện Nam Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam    

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; quần, áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-23208 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, xanh đen, nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần C.T - Phương 
Nam  (VN) 
117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 
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(210) 4-2012-23209 (220) 17.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thiên Lộc  (VN) 
359 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 37: Xậy dựng; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2012-23220 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; 9.1.10; 1.15.21; A24.3.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn và đồ uống cho 
động vật (không dùng trong ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho 
chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật.  

 
 

(210) 4-2012-23221 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.19; 5.3.20; 5.3.16; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nhân Minh  (VN) 
Số 1, ngõ 7 Định Công, tổ 22, phường Định
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện. cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2012-23223 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thương 
Thiên Hoàng    (VN) 
Số 88, thôn Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; gạch; đá để xây dựng; 
xi măng; sỏi.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ; quảng cáo ngoài trời; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh cho khách sạn.  

 
Nhóm 37: Nghề làm đồ gỗ mỹ thuật (sửa chữa); cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt cửa và 
cửa sổ; sơn nội, ngoại thất; sửa chữa đồ gỗ, nhồi nệm.  

 
 

(210) 4-2012-23224 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A26.4.6; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 
quỹ tiết kiệm; dịch vụ ngân hàng; ngân hàng hối đoái (tài chính).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ xuất bản sách; tổ chức và 
điều khiển hội thảo.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-23227 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23228 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.17.11; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, da cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Đại  (VN) 
Số 3, phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến di; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 
chuyến du lịch; thăm quan (du lịch); vận tải bằng du thuyền; vận chuyển hành khách; sắp 
xếp các chuyến đi chơi trên biển.  

 
 

(210) 4-2012-23240 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần D&G Quốc Tế  
(VN) 
Nhà P4, tập thể Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồ đi chân; tất đi chân; mũ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-23241 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần D&G Quốc Tế  
(VN) 
Nhà P4, tập thể Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồ đi chân; tất đi chân; mũ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-23243 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Thuận 
Thành   (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cho văn phòng, trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ mua bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung 
tâm thương mại (bất động sản); đầu tư phát triển nhà ở bằng tài chính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ mát (resort).  
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(210) 4-2012-23244 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Thuận 
Thành   (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cho văn phòng, trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ mua bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung 
tâm thương mại (bất động sản); đầu tư phát triển nhà ở bằng tài chính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ mát (resort). 
 
 

(210) 4-2012-23245 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Hoàng Tùng  (VN) 

18/36 Hương Viên, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng bán bánh pizza.  
 
 

(210) 4-2012-23246 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng, xanh lam, da cam
(731) INDEUTSCH INTERNATIONAL   (IN) 

Plot No. 42, Noida Special Economic 
Zone, Noida (UP) 201 305, INDIA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 26: Kim đan; que móc để thêu đan.  
 
 

(210) 4-2012-23247 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 25.7.20 
(731) INDEUTSCH INTERNATIONAL   (IN) 

Plot No. 42, Noida Special Economic 
Zone, Noida (UP) 201 305, INDIA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 26: Kim đan; que móc để thêu đan.  
 
 

(210) 4-2012-23248 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Long Lăng   (VN) 
ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghĩa trang: lưu tro cốt.  

 
 

(210) 4-2012-23249 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch lữ hành Cao Nguyên  
(VN) 
54G Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; điều hành các chuyến du lịch; đặt chỗ cho khách du 

lịch; môi giới du lịch; vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không; cho 
thuê phương tiện vận chuyển (xe cộ, tàu thuyền).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; quán ăn uống, giải 
khát.  

 
 

(210) 4-2012-23261 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-23262 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 

Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23263 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23264 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23265 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đen, đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh dương, 

nâu, vàng, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Yến 
Ngọc   (VN) 
Số 109 Nguyễn ái Quốc (QL1 cũ), 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc da. 
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(210) 4-2012-23266 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Cơ sở Trương Kim Hưng  (VN) 
45/16A đường Bình Tiên, phường 7, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2012-23267 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Tổng công ty cổ phần bia- 
rượu- nước giải khát Sài Gòn 
(SAIGON BEER - ALCOHOL - 
BEVERAGE CORPORATION)  (VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống có cồn), nước khoáng; 
nước uống đóng chai; nước ép hoa quả, nước ép trái cây không có cồn. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả, cốc-tai (đồ 
uống hỗn hợp có cồn); nước ép trái cây có cồn.  

 
 

(210) 4-2012-23282 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-23283 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt    (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-23284 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh cốm, vàng chanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trúc Tâm   (VN) 
Số nhà 06, ngách 560/65, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức nãng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-23286 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY,LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-
8603, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề (quần áo); quần áo dùng ở biển; đồ bơi; 
quần áo tắm; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục); dây thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, đàn ông và phụ nữ; 
quần áo cho trẻ sơ sinh; quần cho trẻ con (trang phục); yếm (yếm dãi) không bằng giấy; 
quần áo lót; quần áo ngủ và bộ đồ pi-gia-ma; áo choàng tắm; dây đeo quần; mũ; mũ lưỡi 
trai; lưỡi trai dùng để che nắng; mũ bê rê; dây lưng (trang phục); mũ tắm và mũ tắm dưới 
vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ (trang phục); mũ che tai (trang phục); cổ cồn ca vát, nơ 
đeo cổ, ca vát, nơ con bướm đeo cổ, cà vạt hình con bướm đeo cổ; tất ngắn và tất dài, 
quần liền tất bó sát; dây nịt bít tất, dây nịt bít tất ngắn, dây nịt bít tất dài và dây đeo quần 
liền tất bó sát; giày, giày thể thao; dép lê, giày đi ở bãi biển; trang phục để dự vũ hội hoá 
trang; đoạn tay áo bọc khuỷu tay dùng để bảo hộ (không phải là thiết bị phòng chống tai 
nạn cho cá nhân và dụng cụ thể thao); khăn vuông; khăn rằn (khăn quàng cổ); dép xăng đan 
đi trong nhà tắm; dép lê đi trong nhà tắm; giày ống trượt tuyết; giày ống; dây đeo quần áo; 
cái nịt ngực (cái yếm); quần ống túm (quần đùi) để mặc; áo coóc-xê ngoài; áo choàng; cổ 
tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); khăn trùm đầu (đội 
đầu) của phụ nữ; áo jắc két (áo khoác) (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo sơ mi cộc 
tay chui đầu; hàng đan (trang phục); quần áo mặc bên ngoài; áo khoác ngoài; quần tây dài; 
quần lót dài; áo paca (áo dài có mũ trùm đầu); áo len đan chui đầu; dép xăng đan; khăn 
quàng cổ của phụ nữ; khăn choàng quấn đầu của phụ nữ; áo sơ mi; quần xi líp; áo dùng cho 
phụ nữ mang thai; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của giày và mắt cá chân) để đi ở chân; giầy 
ống chơi thể thao; áo nịt len chơi thể thao; complê; quần áo tắm; áo phông; quần dài; đồ lót; 
bộ đồng phục; áo lót không tay (áo gilê); bộ đồ mặc khi lướt ván; cổ tay áo (trang phục); 
quần áo lót phụ nữ; giày tập thể dục; áo ngủ ngắn (quần áo lót); quần áo thể dục; khăn 
quàng vai để mặc; quần áo dùng cho người đi xe đạp; tất cả các sản phẩm thuộc nhóm 25.  
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(210) 4-2012-23288 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SMART CARTRIDGES  (VN) 
Nhà số 10, ngõ 136/351, phố Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in dạng nhão; 
hợp phần mực in; mực in. 

 

(210) 4-2012-23300 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION    (JP) 
2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho ngươi; chế phẩm dược; dược phẩm và chế phẩm dược dùng để 
điều trị bệnh đái đường; dược phẩm và chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn sự chuyển 
hóa hyđrat cacbon; thuốc hạ đường huyết.  

 
 

(210) 4-2012-23301 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION    (JP) 
2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho ngươi; chế phẩm dược; dược phẩm và chế phẩm dược dùng để 
điều trị bệnh đái đường; dược phẩm và chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn sự chuyển 
hóa hyđrat cacbon; thuốc hạ đường huyết.  

 
 

(210) 4-2012-23302 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MILBON CO.,LTD.   (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để duỗi thẳng tóc; chế phẩm để dưỡng tóc trước khi duỗi thẳng hoặc 
uốn tóc; chế phẩm để dưỡng tóc sau khi duỗi thẳng hoặc uốn tóc; dầu xả dưỡng tóc; chế 
phẩm dưỡng và phục hồi tóc hư tổn; dưng dịch dưỡng tóc tạo màu. 
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(210) 4-2012-23303 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) MILBON CO.,LTD.    (JP) 

2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu xả; chế phẩm dưỡng và phục hồi tóc hư tổn; tinh dầu dưỡng tóc; keo xịt 

tóc; gel vuốt tóc; sáp tạo kiểu tóc; dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc dạng bọt; dầu dùng cho da 
đầu. 

 
 

(210) 4-2012-23305 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Sinh  (VN) 
163 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán Chăn, ga, gối, đệm.  

 
 

(210) 4-2012-23306 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Felicia  (VN) 
Lầu 1 toà nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-23310 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.3; 25.5.2; A1.1.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 2, lô K, số 8 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả; mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  
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(210) 4-2012-23311 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chức Hội Chợ 
Quốc Tế  (VN) 
814 Tòa nhà 4F, phố Trung Hòa, khu đô 
thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ để quảng cáo hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2012-23312 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chức Hội Chợ 
Quốc Tế  (VN) 
814 Tòa nhà 4F, phố Trung Hòa, khu đô 
thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ để quảng cáo hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2012-23313 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chức Hội Chợ 
Quốc Tế  (VN) 
814 Tòa nhà 4F, phố Trung Hòa, khu đô 
thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ để quảng cáo hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2012-23314 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chức Hội Chợ 
Quốc Tế   (VN) 
814 Tòa nhà 4F, phố Trung Hòa, khu đô 
thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ để quảng cáo hàng hóa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1120 

(210) 4-2012-23316 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mai Linh  (VN) 
P218 C4, Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2012-23317 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; 2.9.1; A25.7.22; A5.5.20; A5.5.21
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ du lịch OMEGA  (VN) 
176 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-23318 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh đen, xanh dương đậm, vàng, cam, 

nâu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 

Tân  (VN) 
19/1 khu phố Bình Đường 3, phường An 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; chậu vắt nước cây lau nhà; cán cây lau nhà; giẻ lau dùng cho cây 
lau nhà; giá để treo cây lau nhà; chổi quét bụi dùng trong gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-23319 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Home Mart  

(VN) 
Số 83 Điểu Ông, phường Tân Bình, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1121 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thẻ mua bán hàng hóa và dịch vụ; xúc tiến hoạt động bán hàng cho 
người khác; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 
phiếu mua bán hàng hóa và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2012-23323 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 3.7.11; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hòa 

Bình Việt Nam   (VN) 
60 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; môi giới bất 
động sản; tư vấn kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất; trang trí ngoại 
thất; thông tin về xây dựng; giám sát thi công công trình xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; đại lý bán vé (máy bay và tàu hỏa).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch vụ cung 
cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-23324 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 3.7.11; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hòa 

Bình Việt Nam   (VN) 
60 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; môi giới bất 
động sản; tư vấn kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất; trang trí ngoại 
thất; thông tin về xây dựng; giám sát thi công công trình xây đựng; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; đại lý bán vé (máy bay và tàu hỏa).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch vụ cung 
cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; khách sạn.  
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(210) 4-2012-23325 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Thành Huy  
(VN) 
13/24B Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang.  
 
 

(210) 4-2012-23326 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.13; A25.7.22 
(591) Xám, trắng, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vệ 

sinh CAESAR Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; bình đun 

nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); thiết bị làm lạnh nước; bình lọc nước uống.  
 
 

(210) 4-2012-23327 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; 26.1.2; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, nâu nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất- 

thương mại hóa mỹ phẩm 
Minh Phượng   (VN) 
115 lô B Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm gồm: kem tắm trắng, kem dưỡng da, kem làm sạch da, kem làm mờ 

vết nám, kem làm mờ nếp nhăn.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1123 

(210) 4-2012-23329 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A18.3.5; 18.3.2 
(591) Xanh dương, cam, nâu, vàng nhạt, đen, 

gạch, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Phiếu  (VN) 
Thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên, huyện 
Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ dùng để trang trí.  

 
 

(210) 4-2012-23331 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chế biến kinh 
doanh hàng xuất khẩu Bảo 
Trung   (VN) 
Quốc lộ 14B, thôn Thạch Nham, xã Hoà 
Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre đan. 
 
 

(210) 4-2012-23332 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiền 
Phương  (VN) 
Thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23333 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 24.15.3 
(591) Xanh, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Phú Sơn  
(VN) 
Thôn Phú Sơn, xã Hòa Khương, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: ván ép, ván cốt pha, gỗ ghép.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1124 

(210) 4-2012-23334 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV tư vấn sản 
xuất và thương mại Đồng 
Nhân Phát  (VN) 
36 Thích Bửu Đăng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn công nghiệp, dầu bôi trơn băng tải, dầu cắt kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-23339 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 2.1.11; 2.5.2; 8.7.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, vàng, xanh 

lá cây, vàng nhạt, nâu, hồng phấn, nâu 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-23340 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng, xanh dương, 

đen, vàng, xanh lá cây, vàng nhạt, nâu, 
hồng phấn, nâu nhạt, xanh lá cây nhạt, 
tím, cam 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-23342 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A.  
(AR) 
Sanabria 2353 - C1417AZE - Ciudad de 
Buenos Aires - Argentina  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng dược làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm 
cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao đán, vật liệu dùng để băng 
bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 
nấm, chât diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-23347 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất Công 
nghệ Bê tôn  (VN) 
48 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Bột đất sét.  

 
 

(210) 4-2012-23348 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Hòa  (VN) 
Số 67, phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-23349 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23350 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23351 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23353 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Bể cá trong nhà; thùng rác; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không 
dùng điện; bát đĩa bằng sành; cốc chén.  

 
 

(210) 4-2012-23354 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bông thô; vải bạt; lưới; vải nhựa; len thô đã được chải; cái võng.  
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(210) 4-2012-23355 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt gồm: sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi thủy 

tinh dùng trong ngành dệt; sợi len; tơ tằm đã se; sợi và chỉ đay.  
 
 

(210) 4-2012-23356 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; chăn; vải in hoa; vải bông; khăn phủ giường bằng vải dệt; vải tuyn.  

 
 

(210) 4-2012-23358 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23359 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ & dược phẩm Hồng 
Việt  (VN) 
Số 62, ngõ 260, tổ 28, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23360 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại, dịch vụ & dược 
phẩm Hồng Việt  (VN) 
Số 62, ngõ 260, tổ 28, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23361 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại, dịch vụ và dược 
phẩm Hồng Việt  (VN) 
Số 62, ngõ 260, tổ 28, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23362 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty TNHH Khang Nhân  

(VN) 
Số 81, phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-23363 (220) 18.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Góc Đẹp Việt   (VN) 
257/80 đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm chăm sóc da vùng 
mắt; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm dưỡng da làm từ bùn; dầu gội đầu; muối để tắm 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2012-23364 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6; 5.9.12; A5.9.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vi Na 

Phát (Vinaphat Pte)   (VN) 
58 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả muối chua ngọt (không sử dụng dưới dạng gia vị); rau, củ, quả sấy 
khô; rau, củ, quả đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đông lạnh. 

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; trái cây tươi; nấm tươi; quả hạnh (trái cây).  
 
 

(210) 4-2012-23371 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Trần Việt Hùng  (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23372 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Trần Việt Hùng   (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-23373 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Trần Việt Hùng  (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23374 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 

tư dầu khí Phía Nam  (VN) 
47/20 Nguyễn Văn Sáng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải; mua bán hàng may mặc; mua bán giày dép; mua bán vải giả da; 
mua bán phụ tùng ô tô; mua bán các bộ phận phụ trợ của ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-23376 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 1.15.23; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng đậm, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Khai Sáng (VN)

74 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-23378 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ (VN)

28/8 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lá, lương thực thực phẩm, thịt, rau, quả, đường, sữa, bánh kẹo, 
mứt, nước giải khát, bia, rượu, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm 
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máy tính, thiết bị viễn thông, băng đĩa, đồ điện gia dụng như: ti vi, tủ lạnh, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, giấy, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi 
trẻ em, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, quần áo, giày, dép, cặp, túi, 
ví, đồng hồ, máy ảnh, mỹ phẩm, nước hoa, son phấn, đồ dùng trang điểm, dầu gội đầu, 
sữa tắm, khăn giấy, dụng cụ y tế, vàng bạc, đá quý, đồ trang sức; bán đấu giá; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu.  

 

(210) 4-2012-23379 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 24.1.1; 25.1.25; 25.1.6; 3.9.16; 
A3.9.24; 24.11.7 

(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thương
mại và dịch vụ CARIBE  (VN) 
Số nhà 306, đường La Thành, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn nhanh, quán cà phê, quán rượu, nhà 
hàng tự phục phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-23380 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Kaiser Việt Nam  (VN) 
92 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Buôn bán kinh doanh máy may công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-23381 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.9.4; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám, da cam 
(731) Công ty TNHH thủy hải sản 

Hưng Lợi Phát  (VN) 
62L/41 Nguyên Hồng, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 
trường (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); chế phẩm sinh học xử lý môi trường 
nước; hóa chất cơ bản.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản; chất phụ gia cho 
thức ăn gia súc (dùng cho mục đích thú y). 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy sản; con giống vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-23382 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 8.1.19; A8.1.23; 5.7.6; 5.7.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng, vàng, tím, xanh nước 

biển, xám 
(731) Nguyễn Danh Bình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-23385 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A17.2.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc Tín 

Nghĩa   (VN) 
Số 508 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại qúy: vàng, bạc, đá quí, kim cương; đồ trang sức; vòng đeo tay, dây 

chuyền. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quí, kim cương, đá mã não, đồ trang sức bằng kim loại 
quý, vàng nguyên liệu, vàng miếng dưới dạng khối, vàng miếng dưới dạng thỏi, vàng 
miếng dưới dạng hạt, mỹ phẩm, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (kem dưỡng 
da, sữa tắm, sữa rửa mặt) trung tâm siêu thị buôn bán vàng bạc, đá quí.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ kim hoàn, vàng, bạc, đá quý cụ thể là mạ vàng, bạc, đá 
quý, đồ kim hoàn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định kim cương, vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch, ngọc 
trai, đá tinh thể và hợp kim các loại. 
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(210) 4-2012-23386 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Đỗ Duy Phóng  (VN) 
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm (dùng cho phòng ngủ); nệm; gối ngủ (không dùng trong ngành y), mành 
che cửa bên trong nhà bằng vải dệt. 

 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; vỏ gối; vỏ đệm; vỏ nệm. 

 
 

(210) 4-2012-23387 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH khách sạn Chữ 

Ký Sài Gòn  (VN) 
65-67-69 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-23388 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.12; 3.9.1; 18.3.2; A6.3.5 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ba  (VN) 
Số 68 Hồ Xuân Hương, phường Tân An, 
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-23389 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A5.5.20 
(591) Vàng nhạt; xanh da trời; xanh lá cây 

đậm, xám 

(540) 

 

(731) Trần Lê Quế Trâm  (VN) 
Số 7, lô D, Hoàng Quốc Việt, phường Phú
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quản lý tư liệu bằng máy tính; tổ chức triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2012-23390 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OANH BEAUTY  
(VN) 
Số 3, đường Phan Huy ích, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, làm tóc, phòng cắt tóc, dịch vụ SPA sức khỏe, dịch vụ cắt sửa 

móng tay, dịch vụ tắm hơi. 
 
 

(210) 4-2012-23392 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 18.2.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chung  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-23393 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chung  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-23394 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sen  (VN) 
2136B đường Hồng Lạc, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2012-23395 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sen  (VN) 
2136B đường Hồng Lạc, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-23397 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh lá cây, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TRANSAZ  (VN)
Số 10 Trần Nguyên Hãn, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì, bao gói làm bằng giấy, ny-lông và chất dẻo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; logistic; dịch vụ đóng gói hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2012-23398 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phước Thuận Anh  (VN) 
Lô B3.1/1 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-23400 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
liệu để sản xuất dược phẩm, thực phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phục hồi sức khỏe; dịch 
vụ tư vấn dược phẩm và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 
dịch vụ khám và chữa bệnh cho người.  

 
 

(210) 4-2012-23401 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
phần mềm Thiều Quang  (VN) 
180 Hoa Lan (lầu 2), phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-23403 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LUV  (VN) 
1D Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-23404 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LUV   (VN) 
1D Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-23405 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Hồng đậm (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LUV   (VN) 
1D Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
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(210) 4-2012-23409 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A10.3.4; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Ta My  
(VN) 
ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-23410 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.1.1; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt 
Nhuần  (VN) 
411/15A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 
 

(210) 4-2012-23412 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21; 26.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá 
(731) Công ty TNHH Phòng Ăn  (VN) 

54/1 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-23413 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Phòng Ăn  (VN) 

54/1 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-23415 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Duy Nghĩa   (VN) 
Số 17A phố Trần Hưng Đạo, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ chỗ 
ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-23416 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Gia 
Đình   (VN) 
D1, lầu 1, đường Đồng Khởi, khu phố 4, 
phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (gas) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-23417 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.1.16 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất giấy vệ sinh 
Minh Đạt   (VN) 
132/1 đường Mã Lò, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-23418 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Len Đà Lạt   (VN) 
16A Tô Hiến Thành, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
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(210) 4-2012-23419 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vàng bạc đá quý ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng, trang sức vàng thành 

phẩm hình trái tim, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình trái tim; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2012-23421 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 26.1.2; 26.7.25; 
A26.11.12 

(591) Đỏ cờ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Đinh Gia   (VN) 
Số 684 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa; lưu giữ hàng hoá. 
 

Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ ăn uống trong khách sạn (dịch vụ do nhà hàng thực hiện), dịch 
vụ cung cấp chỗ ở trong khách sạn. 

 
Nhóm 44: Mát xa, chăm sóc vệ sinh sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-23422 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Mia Việt Nam  
(VN) 
105 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; áo vét; áo sơ- mi; giày; thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2012-23423 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) DIAGEO SCOTLAND LIMITED   (GB) 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh, EH12 9DT, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượn uýt ki; rượu mùi trên cơ sở rượu uýt ki.  

 
 

(210) 4-2012-23424 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 11.3.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân phục 
vụ năng lượng Mặt Trời Tự 
Nhiên  (VN) 
Lô B2.7 khu TĐC Đông Hải, phường 
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu. 

 
 

(210) 4-2012-23425 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) TORQUAY ENTERPRISES LIMITED  
(NZ) 
439 East Tamaki Road, East Tamaki, 
Auckland, New Zealand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-23430 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần XNK nông 
sản thực phẩm Gia Khánh  (VN)
Số 57, ngõ 42 đường Xuân Đỉnh, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo. 
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(210) 4-2012-23431 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng 
(731) ARES TRADING S.A.   (CH) 

Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm 

bệnh và rối loạn liên quan đến miễn dịch. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho việc điều trị bệnh và rối loạn liên quan đến 
viêm nhiễm, bệnh và rối loạn liên quan đến miễn dịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23433 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty CP tập đoàn đầu tư 
I.P.A    (VN) 
Số 59 phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt; cá (không còn sống); sản phẩm làm từ cá; gia cầm (không còn 

sống); tôm (không còn sống); trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu 
canh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; mì sợi; gạo; xốt cà chua; 
mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-23434 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc có công nghệ giao tiếp trường gần; thiết bị có công nghệ giao tiếp 

trường gần cụ thể là: điện thoại di động và điện thoại thông minh; thẻ nhận dạng bằng 
sóng vô tuyến; phần mềm ứng dụng của máy tính được ghi sẵn dùng cho các thiết bị 
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không dây, cụ thể là phần mềm để quét mã vạch, để dùng cho thẻ giao tiếp trường gần và 
dùng cho thẻ nhận dạng bằng sóng vô tuyến từ các thiết bị không dây; phần mềm ứng 
dụng của máy tính được ghi sẵn dùng cho các thiết bị không dây để quản lý các tính năng 
của công nghệ giao tiếp trường gần trên các thiết bị đó.  

 
 

(210) 4-2012-23435 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) BEAUTY UNION GLOBAL LIMITED  

(HK) 
Unit B, 19/F, Federal Center, 77 Sheung 
On Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23436 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 5.7.21; 5.7.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, 

đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Phương   (VN) 
Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt điều rang; hạt điều rang muối; hạt điều sấy khô.  
 

Nhóm 30: Kẹo hạt điều.  
 
 

(210) 4-2012-23437 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Triệu Kim Cát  (VN) 
2/4 đường 130, ấp 6, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; thiết bị phân phối nước; thiết bị lọc nước; bộ tản nhiệt (tấm 
sưởi ấm); bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2012-23438 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Trần Thiện Hùng   (VN) 
Khu phố Hiệp Lễ, xã Hiệp Ninh, thị xã 
Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi cơm điện. 
 

Nhóm 21: Nồi áp suất [nồi hấp] không dùng điện; nồi hấp không dùng điện; chậu [đồ 
chứa đựng].  

 
 

(210) 4-2012-23439 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khuy An   (VN) 
32A tỉnh lộ 1, ấp An Thành, thị trấn Kế 
Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hạt cau khô; xuất nhập khẩu nông sản, giống cây trồng, hoa 
các loại.  

 
 

(210) 4-2012-23440 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A20.1.3 
(591) Xám, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trang thiết bị trường học 
Thành Phát  (VN) 
81/1A đường XTT 4-3 ấp 4, xã Xuân 
Thời Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính toán điện tử; máy ghi tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ kiện và máy vi 
tính. 

 

Nhóm 20: Bàn ghế học sinh; bàn họp; ghế văn phòng; tủ sách; tủ tài liệu; bàn dùng cho 
máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-23441 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Dương VN  
(VN) 
196 tổ 3, đường 2/4 phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 29: Rong nho đã qua sơ chế và được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Rong nho tươi (một loại rong biển có các hạt nhìn giống quả nho). 
 
 

(210) 4-2012-23442 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23443 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23444 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23445 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; vải sơn lát sàn nhà; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường; tấm 
lót thảm dưới.  

 

(210) 4-2012-23446 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động dùng xu; dụng cụ bắn cung; bàn bi-a; đồ chơi; ván trượt; 
thú nhồi bông.  

 
 

(210) 4-2012-23447 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; vật nuôi giống; trái cây tươi; rau tươi.  
 
 

(210) 4-2012-23448 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; diêm; bật lửa cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá; giấy 
cuộn thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-23449 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ chế biến dầu mỏ; dịch vụ sản xuất 

năng lượng; dịch vụ in; dịch vụ may đo; mạ kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23450 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.3; 26.1.1; A25.3.3 
(731) Trần Phúc Hòa   (VN) 

253/25 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: ống pô xả khói dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-23451 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star   (VN) 
37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy 

viết, giấy can), văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2012-23452 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star    (VN) 
37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy tính tiền.   
 

Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy viết, giấy 
can); văn phòng phẩm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy 
viết, giây can), văn phòng phẩm, máy đếm tiền, máy tính tiền.  

 
 

(210) 4-2012-23453 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star   (VN) 
37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy viết, giấy 
can); văn  phòng phẩm. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, tủ, gường, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, các sản phẩm từ giấy (cụ thể là: giấy fax, giấy fax nhiệt, giấy 
viết, giấy can), văn phòng phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23454 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Đào Gia 
MỸ   (VN) 
680C/35 Trương Định, phường Bình Khánh,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bột ngọt, dầu ăn, nước tuơng, nước mắm, muối, tiêu, mì gói, trà, 
đường, cà phê, bánh, mứt, kẹo, sữa, bột, tinh bột, thịt, cá, lạp xưởng, cá mòi, xúc xích, 
nước hoa quả, nước yến, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết, rượu, bia, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23456 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 

bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 
như: máy massage, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy làm kem, bếp điện, máy hút 
chân không.  

 
 

(210) 4-2012-23457 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 

bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 
như: bếp điện, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2012-23458 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 

bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 
như: bếp điện, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục.  
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(210) 4-2012-23459 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 
bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 
như: máy massage, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy làm kem, bếp điện, máy hút 
chân không.  

 
 

(210) 4-2012-23461 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 24.15.1; 15.1.13 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Thiên Đại Phát  (VN) 
964/4C Hương Lộ 2, KP.10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-23462 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.1.13; 1.15.23; 26.1.2; 24.15.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Thiên Đại Phát   (VN) 
964/4C Hương Lộ 2, KP.10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-23463 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.23; 16.1.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật nhôm Hưng Phú Thành  
(VN) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; 
dịch vụ giới thiệu phim, kịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê phòng 
họp, hội nghị. 

 
 

(210) 4-2012-23464 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 
chợ triển lãm Sài Gòn An Pha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến: nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 
y tế); đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2012-23465 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 
chợ triển lãm Sài Gòn An Pha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến: nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 
y tế); đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2012-23466 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.3; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đào tạo Thái Dương   (VN) 
Số 3 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; dịch thuật.  
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(210) 4-2012-23467 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây; vàng; hồng; tím; đỏ; trắng; 

cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Đức 
Phương   (VN) 
Đội 12 thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước xả 

vai. 
 
 

(210) 4-2012-23468 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng, đen, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

và Giải pháp Giáo dục Việt 
Nam  (VN) 
Số 6 lô A1, tiểu khu Ngọc Khánh, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn đào tạo, giáo dục; dịch thuật; giảng dạy (dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng 

đàm thoại, dạy máy tính). 
 
 

(210) 4-2012-23469 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội thất Mộc  (VN) 
22/9 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là: dịch vụ quản lý kinh doanh phục vụ cho 

việc bán hàng qua mạng internet.  
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(210) 4-2012-23471 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất tủ 

bảng điện Hải Nam  (VN) 
Lô C32 đường số 9, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: tủ điện, bảng điện, cáp điện.  
 

Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành tủ điện, bảng điện.  
 
 

(210) 4-2012-23473 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân Hưng Phong  
(VN) 
Số 10, ngõ 19, đường Kim Đồng, Phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đi mưa. 

 
 

(210) 4-2012-23474 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dựoc phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23475 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23476 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23477 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23478 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23479 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23480 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23481 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23482 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23483 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23484 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23485 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) IMAGINARIUS PTE LTD  (SG) 
158 CECIL ST., #11-01 SINGAPORE 
069545 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức 
năng dành cho người; cao dán; nguyên liệu băng bó; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm. 

 
 

(210) 4-2012-23488 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lương Đức Chỉnh   (VN) 
Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
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(210) 4-2012-23489 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lương Đức Chỉnh  (VN) 

Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 
 

(210) 4-2012-23490 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lương Đức Chỉnh   (VN) 

Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 
 

(210) 4-2012-23491 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lương Đức Chỉnh   (VN) 

Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 
 

(210) 4-2012-23492 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Lương Đức Chỉnh   (VN) 

Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
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(210) 4-2012-23493 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Lương Đức Chỉnh   (VN) 
Thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 
 

(210) 4-2012-23495 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.1.1; 25.1.15 
(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-23497 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A25.1.10; 5.3.16; 26.13.1; 5.7.12; 5.9.1; 
8.3.1 

(591) Vàng, đen, nâu, đỏ, trắng, xanh lá cây, 
cam, xám, tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh sữa bắp Tam 
Long  (VN) 
Số 412, đường Bình Mỹ, tổ 1B, ấp 6A, xã 
Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống) nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); nước ép rau quả 
(đồ uống); đồ uống ép từ quả không chứa cồn (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-23498 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.6; A6.19.9; 26.13.1; 
5.7.5 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh sữa bắp Tam 
Long   (VN) 
Số 412, đường Bình Mỹ, tổ 1B, ấp 6A, xã 
Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống) nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); nước ép rau quả 
(đồ uống); đồ uống ép từ quả không chứa cồn (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-23499 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.1.2
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-23500 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5; A26.11.8
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-23501 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-23502 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.11.8
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-23503 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.5.3; A5.3.14; A5.11.17; A5.11.19 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, xám, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Khâm Tín  
(VN) 
284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ cây nha đam.  
 

(210) 4-2012-23506 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 5.7.3; 5.13.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ và lương thực 
Nguyễn Phương Thảo  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm gạo.  
 
 

(210) 4-2012-23507 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) APOLLO GLOBAL, INC.   (US) 

4025 S. Riverpoint Parkway CF-KX01, 
Phoenix, Arizona 85040, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đại học và phát triển trình độ chuyên môn cụ thể là cung cấp 

và thực hiện các chương trình giảng dạy, các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, các lớp học 
và các bài giảng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1160 

(210) 4-2012-23508 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung trần bằng kim loại (vật liệu 

xây dựng); vách ngăn bằng kim loại; vít (vật liệu xây dựng bằng kim loại); phụ kiện bằng 
kim loại dùng trong nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23520 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; cà phê; đồ uống đóng hộp trên cơ 

sở cà phê; trà; đồ uống đóng hộp trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô la; kẹo 
(cứng và mềm); mật ong; bánh ngọt; bánh qui; bánh dẹt nhỏ/bánh qui; bánh qui mạch 
nha; bánh qui giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở bột lúa mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh mì; mì sợi; mì ăn liền; bún/miến; đồ uống 
(trên cơ sở sô cô la, cà phê); kẹo caramen; kẹo cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; chế 
phẩm ngũ cốc; xốt hoa quả xay nhuyễn; xốt (gia vị); bánh pút-đinh; đồ gia vị; bánh ngọt 
giòn; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-23524 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PT. PERINDUSTRIAN BAPAK 
DJENGGOT  (ID) 
Jalan YOS SUDARSO No. 147, 
Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan 
Batu Ceper, TANGERANG, 
INDONESIA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước uống có lợi cho sức khoẻ có mục đích y tế; đồ uống để duy trì sức khoẻ 

và tăng cường sức khoẻ (có mục đích y tế); thảo dược dùng để làm thuốc chữa bệnh có 
mục đích y tế; thuốc thảo dược được dùng để duy trì sức khỏe và tăng cường sức khoẻ (có 
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mục đích y tế); thuốc được chiết xuất từ lá (thảo dược) dùng để chữa bệnh; nước uống 
thảo dược (có mục đích y tế); thuốc dạng nước uống; rễ cây dùng làm thuốc; thuốc; đồ ăn 
có lợi cho sức khỏe và làm tăng cường sức khỏe (có mục đích y tế); thuốc dạng lỏng làm 
giảm nhiệt cơ thể; rượu arac dùng để làm thuốc. 

 
Nhóm 32: Nước uống được chiết xuất từ hoa quả (không có cồn), nước ép hoa quả, nước 
ép từ rau (đồ uống); nước uống thảo mộc (không chứa thuốc và không có cồn); nước uống 
pha chế (không chứa thuốc và không có cồn); nước uống pha chế truyền thống (không 
chứa thuốc và không có cồn); nước uống có lợi cho sức khỏe (không chứa thuốc và không 
có cồn); đồ uống trên cơ sở nghệ và me (không có cồn); đồ uống hỗn hợp, không có cồn; 
bia; nước khoáng; si rô dùng để pha chế đồ uống; nước uống có ga; nước sô-đa; nước 
uống tăng lực (không có cồn). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; trừ bia; chiết xuất alcolic, tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu); 
rượu gạo; rượu arac; đồ uống có chứa hoa quả (có cồn), đồ uống được chưng cất; rượu 
đắng; rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống hỗn hợp (có cồn), rượu gin; rượu mùi; rượu sa-
kê; rượu vốt-ka; rượu uýt-ki; rượu; rượu rum; rượu lê; chiết xuất từ hoa quả (có cồn); rượu 
cô-nhắc; rượu làm từ gạo nếp đen lên men và không pha. 

 
 

(210) 4-2012-23526 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) MARIO BADESCU SKIN CARE, INC.  

(US) 
320 East 52nd Street, New York 10022, 
USA  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất làm se dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-23527 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) MARIO BADESCU SKIN CARE, INC.  

(US) 
320 East 52nd Street, New York 10022, 
USA   

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất làm se dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2012-23528 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AIKIBI  (VN) 
Lô IV, 19-20 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, 
phương Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: quạt điện, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, nồi cơm 

điện.  
 
 

(210) 4-2012-23529 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 

kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23540 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ticy Việt Nam  
(VN) 
Số 107/241, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót trẻ em, quần áo lót đàn bà, quần áo, tã lót của trẻ em bằng vải (quần 

áo), quần áo ngủ, váy.  
 
 

(210) 4-2012-23543 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc điều trị ung thư. 
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(210) 4-2012-23544 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha-Nanosome   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23545 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha-Nanosome    (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23546 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Bảo Thịnh   (VN) 

1A Tự Phước, phường 11, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và sử dụng điện, máy lọc 

nước, đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, mua bán cửa nhựa, cửa nhôm, vòi hoa sen, thiết bị 
vệ sinh, mua bán hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện tự động, đồ điện như: máy thu 
hình (tivi), máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, bình đun nước bằng điện, nồi cơm điện, 
bếp điện, máy chấm công, khóa cửa sử dụng vân tay, quạt điện, bóng điện, mua bán hồ 
bơi, bồn tắm và thiết bị mát xa, mua bán thiết bị xử lý nước, ống nước, ống nhựa mềm, 
ống nhựa cứng, bồn chứa nước bằng inốc.  
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(210) 4-2012-23547 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.9.24; A3.9.4; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Toàn Hải 

Thịnh   (VN) 
36/3 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực.  

 
 

(210) 4-2012-23548 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Huỳnh 
Ngọc Thịnh   (VN) 
Số nhà 73 Hai Bà Trưng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-23549 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy tính TECHCARE  
(VN) 
149 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-23560 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2012-23561 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Võ Văn Cường  (VN) 
372/24 Trần Phú, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-23562 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - tư 
vấn Điền Nguyên  (VN) 
23 Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng nhà cửa, công nghiệp: nhà xưởng, giao 

thông: cầu, đường, cổng, đập, thủy lợi, thuỷ điện; giám sát xây dựng và hoàn thiện công 
trình.  

 
 

(210) 4-2012-23568 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23569 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Very 
Me  (VN) 
159/44/12 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát (cung cấp đồ uống do quán tự thực 

hiện). 
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(210) 4-2012-23580 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23581 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.11.3; A3.11.24; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Mai Hải Ninh   (VN) 

Phòng 203, nhà B6 tập thể Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế; đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-23582 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Mai Hải Ninh  (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23583 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Mai Hải Ninh   (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23584 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Mai Hải Ninh   (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23585 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Mai Hải Ninh   (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2012-23586 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, tím, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa 
mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, sữa bột, sữa nước, sữa chua và các sản phẩm khác từ sữa, thịt, cá, 
gia cầm khát nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-23587 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-23588 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; A25.7.21; 3.4.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23589 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 22.1.1; A7.1.12; 7.1.6; 26.4.1 
(591) Trắng, nâu, vàng 
(731) Hội cổ vật thành phố Hồ Chí 

Minh   (VN) 
34 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 41: Trưng bày, sưu tầm bảo quản và triển lãm cổ vật nhằm mục đích giải trí.  
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(210) 4-2012-23600 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A3.13.4; 26.5.1 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đăng Khoa Bình Phước   (VN) 
Số 1108, quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa. 
 

Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô); thức ăn cho con ong.  
 
 

(210) 4-2012-23601 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh lò bún và 

bánh phở Ba Khánh   (VN) 
Số 261 ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún tươi; bánh phở; bánh canh; bánh hỏi; bánh lọt (thực phẩm được làm từ bột 
gạo và tinh bột gạo); bún dùng cho món bún bò Huế. 

 
 

(210) 4-2012-23602 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng 

chanh, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH Quốc tế 

MALVINA  (VN) 
Số 479, ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, nguyên liệu làm thức ăn gia súc, 
nguyên liệu làm thức ăn gia cầm, nguyên liệu làm thức ăn cho thủy sản, phụ gia làm thức 
ăn gia súc, phụ gia làm thức ăn gia cầm, phụ gia làm thức ăn cho thủy sản, nguyên liệu 
làm thức ăn cho súc vật, phụ gia làm thức ăn cho súc vật, thuốc thú y. 
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(210) 4-2012-23603 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3; A11.7.3; A11.7.4 
(591) Da cam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Phòng   (VN) 
Xóm 8, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, 
tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; váy; giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội đầu 
(thuộc nhóm này); khăn quàng cổ (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-23605 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Phạm Văn Tuấn  (VN) 

Số 61, phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-23606 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Tiến   (VN) 
Thôn Đông, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-23607 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.24 
(591) Xanh, nâu, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ZONE MEDIA  
(VN) 
168 đường 3/2, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web, trang 
tin điện tử.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1171 

(210) 4-2012-23612 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại T.C  

(VN) 
Số 509 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ 

vệ tinh toàn cầu và công nghệ truyền số liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại đi động 
GSM hoặc CDMA; thiết bị điện tử tự động nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng 
biển số xe, vị trí và thời gian di chuyển của phương tiện giao thông); thiết bị điện tử tự 
động cảnh báo giao thông; thiết bị thu thập và truyền thông tin qua mạng thông tin di 
dộng GSM/GPRS/SMS; thiết bị nhận dạng tự động AIS (Automatic Identification System) 
cho tàu thuyền; thiết bị kiểm soát, đăng nhập tự động; thiết bị xử lý dữ liệu định vị; phần 
mềm giám sát hành trình phương tiện; thiết bị định vị toàn cầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải, thiết 
bị điện, bộ biến đổi điện, máy biến thế (điện), thiết bị điều khiển phân phối (điện), thiết bị 
điều chỉnh điện, dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, thiết bị báo cháy tự động, báo 
trộm, camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị âm thanh, ánh sáng trang 
trí, đèn giao thông, đèn quảng cáo, thiết bị truyền thanh, thiết bị truyền hình cáp và vô 
tuyến, thiết bị thu hình vệ tinh, ăng ten parabol.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị giám sát hành trình các 
phương tiện vận tải, thiết bị điện, bộ biến đổi điện, máy biến thế (điện), thiết bị điều khiển 
phân phối (điện), thiết bị điều chỉnh điện, dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, thiết 
bị báo cháy tự động, báo trộm, camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
âm thanh, ánh sáng trang trí, đèn giao thông, đèn quảng cáo, thiết bị truyền thanh, thiết bị 
truyền hình cáp và vô tuyến, thiết bị thu hình vệ tinh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám sát và đánh giá tổng hợp kết quả từ quá trình vận hành thiết bị 
giám sát hành trình; tư vấn thiết kế thiết bị giám sát hành trình; thiết kế phần mềm ứng 
dụng trong lĩnh vực giám sát hành trình.  

 
 

(210) 4-2012-23616 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE CARTOON NETWORK, INC. (US)
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhiều tập đĩa DVD thu sẵn; bộ nhiều tập băng cát-xét và đĩa compắc âm 

thanh thu sẵn bản ghi âm; kính râm, thấu kính, gọng kính và bao kính; nhạc chuông, hình 
đồ họa và nhạc có thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; 
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phụ kiện điện thoại di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là bao đựng điện thoại 
di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô và vỏ che bề mặt điện thoại di động sử dụng vùng 
phủ sóng chia ô; chương trình ti vi có thể tải xuống được thông qua viđêô theo yêu cầu; 
thước [dụng cụ đo lường], máy tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống, 
thiết bị ngoại vi máy vi tính, cần điều khiển trò chơi máy vi tính [thiết bị điều khiển từ 
xa]; thiết bị báo động, không dùng cho xe cộ; ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ 
dùng để bơi, kính bơi; máy chụp ảnh; chương trình trò chơi điện tử [ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống] (hộp đựng băng trò chơi trên máy vi tính dùng với màn hiển thị hoặc màn hình 
ngoài, băng cát-xét ghi trò chơi máy vi tính, đĩa ghi trò chơi máy vi tính, chương trình trò 
chơi trên máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống], phần mềm trò chơi máy vi tính [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống], hộp đựng băng trò chơi viđêô, đĩa ghi trò chơi viđêô, cần điều 
khiển trò chơi viđêô [thiết bị điều khiển từ xa], thiết bị điều khiển từ xa điều khiển tương 
tác cho trò chơi viđêô [thiết bị điều khiển từ xa], điều khiển từ xa cầm tay điều khiển 
tương tác cho trò chơi viđêô để chơi trò chơi điện tử [thiết bị điều khiển từ xa]; phần mềm 
trò chơi viđêô [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống]); nam châm và miếng đệm di chuyển con 
chuột máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hóa, cuộc thi đấu và trò chơi mang tính chất cộng đồng; dịch vụ 
cung cấp thông tin giải trí trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực 
tuyến; cung cấp trò chơi máy tính trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí, cụ thể là các chương trình giải trí đa phương tiện trên 
truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; sản xuất, phân phối (không 
phải bán hay vận chuyển), chiếu và cho thuê các chương trình truyền hình, viđêô, phim 
điện ảnh, băng âm thanh và viđêô ghi sẵn, băng cát-xét, đĩa, đĩa ghi, đĩa compắc (CD), đĩa 
DVD ghi sẵn và các vật mang dữ liệu khác đã ghi sẵn; sản xuất và sắp xếp các chương 
trình phát thanh và truyền hình; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp qua truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trên truyền hình, băng thông rộng, mạng 
không dây và trực tuyến; cung cấp tin tức và thông tin giải trí, thông tin về các sản phẩm 
giải trí, chương trình đa phương tiện và tài liệu tham khảo (không tải xuống được) qua 
một trang web trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-23617 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) THE CARTOON NETWORK, INC. (US)
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhiều tập đĩa DVD thu sẵn; bộ nhiều tập băng cát-xét và đĩa compắc âm 

thanh thu sẵn bản ghi âm; kính râm, thấu kính, gọng kính và bao kính; nhạc chuông, hình 
đồ họa và nhạc có thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; 
phụ kiện điện thoại di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là bao đựng điện thoại 
di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô và vỏ che bề mặt điện thoại di động sử dụng vùng 
phủ sóng chia ô; chương trình ti vi có thể tải xuống được thông qua viđêô theo yêu cầu; 
thước [dụng cụ đo lường], máy tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống, 
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thiết bị ngoại vi máy vi tính, cần điều khiển trò chơi máy vi tính [thiết bị điều khiển từ 
xa]; thiết bị báo động, không dùng cho xe cộ; ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ 
dùng để bơi, kính bơi; máy chụp ảnh; chương trình trò chơi điện tử [ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống] (hộp đựng băng trò chơi trên máy vi tính dùng với màn hiển thị hoặc màn hình 
ngoài, băng cát-xét ghi trò chơi máy vi tính, đĩa ghi trò chơi máy vi tính, chương trình trò 
chơi trên máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống], phần mềm trò chơi máy vi tính [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống], hộp đựng băng trò chơi viđêô, đĩa ghi trò chơi viđêô, cần điều 
khiển trò chơi viđêô [thiết bị điều khiển từ xa], thiết bị điều khiển từ xa điều khiển tương 
tác cho trò chơi viđêô [thiết bị điều khiển từ xa], điều khiển từ xa cầm tay điều khiển 
tương tác cho trò chơi viđêô để chơi trò chơi điện tử [thiết bị điều khiển từ xa]; phần mềm 
trò chơi viđêô [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống]); nam châm và miếng đệm di chuyển con 
chuột máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hóa, cuộc thi đấu và trò chơi mang tính chất cộng đồng; dịch vụ 
cung cấp thông tin giải trí trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực 
tuyến; cung cấp trò chơi máy tính trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí, cụ thể là các chương trình giải trí đa phương tiện trên 
truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; sản xuất, phân phối (không 
phải bán hay vận chuyển), chiếu và cho thuê các chương trình truyền hình, viđêô, phim 
điện ảnh, băng âm thanh và viđêô ghi sẵn, băng cát-xét, đĩa, đĩa ghi, đĩa compắc (CD), đĩa 
DVD ghi sẵn và các vật mang dữ liệu khác đã ghi sẵn; sản xuất và sắp xếp các chương 
trình phát thanh và truyền hình; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp qua truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trên truyền hình, băng thông rộng, mạng 
không dây và trực tuyến; cung cấp tin tức và thông tin giải trí, thông tin về các sản phẩm 
giải trí, chương trình đa phương tiện và tài liệu tham khảo (không tải xuống được) qua 
một trang web trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-23618 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, sản phẩm sữa, dưa góp, món 
tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.  

 

Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-23619 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Tuấn  (VN) 
Thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khóa móc; thanh chốt cửa 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại, then cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-23620 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Tuấn   (VN) 
Thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khóa móc; thanh chốt cửa 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; then cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-23621 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.3.5; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm Vân 
Sơn  (VN) 
53 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có chứa thuốc.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim, chương trình truyền hình; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ 
thuật: ca nhạc trực tiếp, hài kịch, kịch; ghi băng, đĩa các chương trình biểu diễn ca nhạc, 
kịch, hài kịch; dàn dựng các buổi biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-23622 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-23623 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-23625 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.4; 6.1.2; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Lâm   (VN) 
18A Trần Khánh Dư, phường 08, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Nhân sâm tươi chưa qua chế biến, bảo quản; cây giống nhân sâm.  
 

Nhóm 33: Rượu nhân sâm.  
 
 

(210) 4-2012-23626 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Phương Linh   (VN) 
Tổ 2, Cụm 5, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp.  

 

(210) 4-2012-23630 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Cơ sở Tuấn Long T-L  (VN) 

A5/6 ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); bộ khuyếch đại âm 

thanh (ampli); ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer). 
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(210) 4-2012-23631 (220) 25.08.2011 
(641) 4-2011-17671 (441) 25.12.2012 
(300) 85/251888 25.02.2011 US 

85/300960 21.04.2011 US 
(731) BEDROCK BRANDS, LP    (US) 

301 N. Crowdus, Suite 200, Dallas, 
Texas 75226, USA   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; phần mềm, cụ thể là phần mềm có thể tải về được để tạo 
lập các định dạng dữ liệu trên các trang web được sử dụng để cung cấp cho người dùng 
với nội dung cập nhật thường xuyên và nhật ký điện tử, phần mềm các ứng dụng di động 
có thể tải về được dùng trong thương mại điện tử, phần mềm trò chơi trực tuyến và trò 
chơi có thể tải về được qua mạng máy tính toàn cầu, phần mềm được nhúng trên ổ đĩa và 
thiết bị lưu trữ dữ liệu với các tin nhắn đã được lập trình sẵn; phần mềm ứng dụng và trò 
chơi dùng cho thiết bị cầm tay và thiết bị có thể mang đi được, bao gồm cả điện thoại di 
động; phần mềm máy tính (đã được ghi) và chương trình trò chơi trên máy vi tính.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; hộp đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay 
và dây đông hồ.  

 

Nhóm 16: Giấy và ấn phẩm in.   
 

Nhóm 18: Đồ da và vật liệu bằng da, cụ thể là thắt lưng, túi du hch, cặp dẹt đựng giấy tờ, 
tài líệu, cặp giấy, túi đựng thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, túi dùng để di chuyển 
động vật từ nơi này đến nơi khác, túi dùng cho môn điền kinh, ba lô, túi dùng đi trên bãi 
biển, ví, ví có thể gập lại được, ví để chìa khóa, ví đựng tiền xu, túi để mang đồ cho người 
đi cắm trại, túi đựng đồ trang điểm không có đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng 
danh thiếp, túi để cà vạt và thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho hành lý; túi; va li hành lý; túi 
bằng da hoặc giả da; túi xách tay và ví tiên; «.   

 

Nhóm 24: Vải sợi; vải lanh; đồ vải dệt, cụ thể là khăn ăn, khăn lau bằng vải dệt, khăn trải 
bàn, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, chăn, khăn tay bỏ túi, thảm trang trí treo tường, mềm 
bông; khăn phủ giường . (vải dệt); đồ vải dùng giường; màn rủ xếp nếp; gối.  

 

Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện quần áo và thời trang, cụ thể là thắt lưng, bít tất ngắn, khăn 
quàng(trang phục), găng tay hở ngón, găng tay (trang phục) và cà vạt; mũ nón; và giầy dép. 

 
 

(210) 4-2012-23632 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) C.B. FLEET COMPANY, 
INCORPORATED   (US) 
4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc nhuận tràng; thuốc viên hình đạn để nhét vào hậu môn; chế phẩm dược 
để giảm tạm thời triệu chứng ngứa và khó chịu liên quan đến bệnh trĩ và các rối loạn hậu 
môn trực tràng khác; khăn lau trực tràng có tấm thuốc được làm ẩm trước để làm giảm 
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tạm thời chứng ngứa và khó chịu liên quan đến bệnh trĩ và các rối loạn hậu môn trực tràng 
khác; chế phẩm dược sử dụng như là thuốc xổ để điều trị chứng táo bón và rối loạn tiêu hóa. 

 
 

(210) 4-2012-23633 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Phạm Thị Khánh Tâm   (VN) 
55 Nguyên Văn Chư, phường Thủy 
Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-23634 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng da cam, xanh nước biển 

đậm, ghi, ghi nhạt 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần xăng dầu Petrolimex  (VN)
Tầng 16, 23, 24 tòa nhà Mipec, 229 Tây 
Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ tín dụng và uỷ 
thác tài sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch 
vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ trả lương hưu. 

 
 

(210) 4-2012-23635 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng da cam, xanh nước biển 

đậm, ghi, ghi nhạt 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần xăng dầu Petrolimex  (VN)
Tầng 16, 23, 24 tòa nhà Mipec, 229 Tây 
Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ tín dụng và uỷ 
thác tài sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch 
vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ trả lương hưu. 
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(210) 4-2012-23636 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A26.11.12; A5.5.21; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Sinh Ko Han   (VN) 
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải gường; vỏ gối. 
 

Nhóm 35: Mua bán đệm mút, đệm lò xo, đệm bông, gối, chăn, ga trải gường, vỏ gối.  
 
 

(210) 4-2012-23637 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đa Phước Lâm  (VN)
Số 14/6 Phạm Văn Thuận, KP5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
 
 

(210) 4-2012-23638 (220) 23.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 24.1.1; A26.4.6 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
324 Tôn Đản, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo (giày bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động), 
khẩu trang bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động.  

 
 

(210) 4-2012-23639 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang  (VN) 
431 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cho cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2012-23640 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác 
thương mại Gia Ân   (VN) 
Số 773, phố Nguyễn Khoái, phường Thanh
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe điện các loại. 
 
 

(210) 4-2012-23641 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH ASI Việt Nam  (VN)
Số 15B, ngõ 122, ngách 122/1 đường 
Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; chế phẩm làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-23642 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn  
 
 

(210) 4-2012-23643 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Hoa 
Mộc Lan   (VN) 
266/34 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2012-23644 (220) 23.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đen, xám trắng, cam 

(540) 

  

(731) Trần Duy Thiện Trung   (VN) 
51 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc thiết bị công nghiệp phục vụ ngành sản xuất cơ khí 
và gia công cân bằng động.  

 
 

(210) 4-2012-23645 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị mua 
sắm Hợp Nhất  (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-23646 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị mua 
sắm Hợp Nhất   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại.  
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-23647 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương nhạt, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Mộc Thiên 
Long  (VN) 
521/1B Cách Mạng Tháng 8, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính (văn phòng phẩm).  
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(210) 4-2012-23648 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Đan Mạch   (VN) 
1196 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-23649 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Đan Mạch    (VN) 
1196 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-23650 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Đan Mạch  (VN) 
1196 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-23652 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.2.7; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 

Ninh Thuận   (VN) 
59 đường 16/4 thành phố Phan Rang- 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng; quỹ đầu tư.  
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(210) 4-2012-23653 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ, vàng 
(731) Cơ sở chế biến cà phê Tân 

Trung Đức  (VN) 
555 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê hòa tan.  
 
 

(210) 4-2012-23654 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may Nhất Tín   (VN) 
72/9A1 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; bộ quần áo mặc ở nhà; mũ vải.  
 
 

(210) 4-2012-23655 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.21; A7.1.11; A7.1.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Cà phê Hùng Thắng  (VN) 

Tổ 6, khu phố Phước Điền, thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-23656 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Bằng Hữu  (VN) 
Tổ 41, phường Thanh Khê Tây, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1183 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thuốc lào, mỹ 
phẩm, quần áo, giày dép, bánh kẹo, hàng tiêu dùng (kem đánh răng, bàn chải, xà bông, 
chất tẩy rửa); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn lưu động; cung cấp thức ăn cho các bữa tiệc, hội 
họp, đám cưới (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng thức ăn nhanh; quán cà phê; quán nước.  

 
 

(210) 4-2012-23657 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất Ngọc Việt   (VN) 
Thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo mè xửng; trà (chè); cà phê.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-23660 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 2.9.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Bùi Thị Hương  (VN) 

Số 09, phố Quốc Tử Giám, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm tóc, dịch 

vụ chăm sóc da.  
 
 

(210) 4-2012-23663 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam  (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23664 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23665 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23667 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Đại Nam  (VN) 
678_ 680 Trần Hưng Đạo, phường 02, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng cụ thể cát, đá, đá mài.  
 
 

(210) 4-2012-23668 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Diêm Thống 

Nhất  (VN) 
670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa ga 
 

Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm giấy. 
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Nhóm 34: Diêm, hộp diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất khẩu bật lửa, giấy, các sản phẩm giấy, diêm, diêm 
hộp an toàn và que diêm mộc các loại.  

 
 

(210) 4-2012-23669 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần diêm Thống 

Nhất  (VN) 
670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Diêm; hộp diêm. 
 
 

(210) 4-2012-23670 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu, xanh lá cây, 

xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần diêm Thống 

Nhất  (VN) 
670 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Diêm, hộp diêm.  
 
 

(210) 4-2012-23671 (220) 23.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.2; 25.5.25; 3.2.9; 
2.5.3; 2.5.21 

(591) Vàng, vàng nhạt, nâu, đỏ, xanh sẫm, 
xanh lá cây, tím, xanh nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23673 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 5.5.1; A5.1.5; A2.3.16; 
2.3.25 

(591) Tím, tím nhạt, đỏ, xanh lá cây, xanh 
sẫm, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23676 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nhân Hòa Hà Nội  
(VN) 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23677 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nhân Hòa Hà Nội  
(VN) 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23678 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.3.15; 2.5.8; 1.15.1; 
A2.5.24 

(591) Đỏ, vàng, sẫm, vàng, xanh dương, xanh 
biển, xanh lá, tím, da cam, nâu, đen, trắng

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23679 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23680 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Đoàn Thị Bê  (VN) 
52 Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 6, phường 
Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 03: Mi mắt giả. 
 
 

(210) 4-2012-23683 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.9.4 (540) 

  

(731) Đoàn Thị Bê   (VN) 
52 Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 6, phường 
Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 03: Mi mắt giả. 
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(210) 4-2012-23686 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà hàng Hoàng Yến   (VN) 
148 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh trung thu, rượu, thuốc lá.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; quản lý bất động sản; mô giới chứng khoán. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trò chơi điện tử trực tuyến. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thuỷ sản; chăm sóc vườn ươm cây; trồng cây lâu năm. 

 
 

(210) 4-2012-23687 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Tuyến  (VN) 
Xóm Tàu Tượng, thôn Bá Dương Nội, xã 
Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ (spa thẩm mỹ).  
 
 

(210) 4-2012-23688 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Văn Tuyến   (VN) 
Xóm Tàu Tượng, thôn Bá Dương Nội, xã 
Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2012-23689 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Mộc Phát  (VN) 
47/1 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thanh trượt bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23691 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, ghi xám, nâu, xanh dương, đen, trắng
(731) Công ty TNHH xây dựng - vận 

tải - thương mại - dịch vụ Văn 
Khoa   (VN) 
385/49 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và xây dựng các trạm thu phát sóng, hệ thống điện, điện phụ trợ cho 
các trạm thu phát sóng, công trình xây lắp điện dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-23692 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23693 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.1 
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

Quốc tế Hoàng Tiến  (VN) 
Km3 đường Vũ Hữu Lợi, xã Nghĩa An, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách.  
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(210) 4-2012-23698 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học Trí Phước  (VN) 
24 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Tế bào gốc, thuộc về công nghệ sinh học, dùng trong chữa bệnh và thẩm mỹ.  
 
 

(210) 4-2012-23699 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.7.2; 2.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Beauty-Lifestyle-
Germany-ViÖt Nam  (VN) 
Số 2A, ngõ 175, đường Nước Ngầm Phần 
Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, các sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-23700 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.1; 4.3.5; A11.1.18 
(591) Đen, vàng, trắng xám, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đất Mới  (VN) 

Lô 133-1C, đại lộ Độc Lập, KCN Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; cacao.   
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, cacao.  
 
 

(210) 4-2012-23701 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ ánh Sáng Châu á  (VN) 
27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23702 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD  (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-23703 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-23704 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.25 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay dạng nhỏ (máy tính notebook); máy tính di động; máy tính 

bảng; máy tính xách tay (laptop); chuột máy tính; màn hình máy tính; bộ xử lý trung tâm 
của máy vi tính; thiết bị đọc đĩa compắc; máy tính cá nhân; bo mạch chủ; thiết bị đọc 
sách điện tử; điện thoại di động; thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA); bảng giao diện 
máy vi tính; thiết bị nối mạng máy tính, cụ thể là, bộ điều khiển giao diện mạng, bộ định 
tuyến (bộ dẫn đường), cổng kết nối mạng hub, cầu nối, bộ chuyển mạch và thiết bị dùng 
để khuyếch đại và định thời lại tín hiệu (repeater); bộ điều khiển phần mềm; phần mềm và 
phần sụn máy tính cho chương trình hệ điều hành; màn hình tinh thể lỏng dùng cho máy 
vi tính; thiết bị cuối máy tính; thẻ nhớ máy tính cá nhân (PC) dùng để lưu trữ dữ liệu và 
truyền thông máy tính; túi (chuyên dụng) đựng máy tính xách tay; phần cứng máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính; thiết bị đọc âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; micrô; loa dùng cho 
máy vi tính; bút trỏ (stylus) dùng với máy vi tính; vỏ bảo vệ và túi (chuyên dụng) đựng 
máy tính bảng (đi kèm với máy tính bảng). 
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(210) 4-2012-23706 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A25.3.3; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần FRESENIUS 

KABI BIDIPHAR  (VN) 
Khu vực 8, Nhơn Phú, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23707 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23708 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23709 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23720 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23721 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23722 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23723 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-23724 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23725 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23726 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23727 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty TNHH Lâm Tuấn Trang  
(VN) 
ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ cho 

thuê kho bãi. 
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(210) 4-2012-23728 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2; 2.1.20 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH hóa keo Kỹ 

Thuật  (VN) 
Lô C5, đường số 7, khu công nghiệp 
Long Bình (Loteco), phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-23729 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Giai Nguyên  (VN) 
Số 186/3 khu phố 2, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-23747 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, vàng, cam, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ông Vua Số  (VN) 
25/13 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính bảng, điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-23748 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Toàn   (VN) 
Số 43, phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví cầm tay cho phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Cà vạt; quần áo; dép; khăn quàng cổ; váy; giày.  
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Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đường viền thêu [đồ thêu]; đồ thêu để 
trang trí. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh bán các sản phẩm: túi xách tay, ví tiền, ví cầm tay cho phụ nữ, cà 
vạt, quần áo, dép, khăn quàng cổ, váy, giày, hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng, 
đường viền thêu [đồ thêu], đồ thêu để trang trí.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23749 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); màn hình (phần cứng máy tính); 
thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị điều khiển lập trình; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều 
khiển và giám sát từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-23760 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên An Hưng 
Thắng   (VN) 
98 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví (bóp), va li; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; thắt lưng (dây nịt dùng cho trang phục), mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-23761 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên An Hưng 
Thắng   (VN) 
98 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví (bóp), vali, ba lô. 
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(210) 4-2012-23764 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 24.15.1; 26.1.4 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng cánh sen, trắng, nâu, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dược phẩm VNP  

(VN) 
¤ 54 F3, khu đô thị Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23765 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD   (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23766 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Huy Việt  (VN) 
Số 08, thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh: vòi nước, vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2012-23767 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A2.3.2; 2.3.1; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào   (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam. 
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(210) 4-2012-23768 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào    (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam. 

 
 

(210) 4-2012-23769 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào    (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam. 

 
 

(210) 4-2012-23780 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua, nước 

mắm; nuớc chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.   

 
Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá; gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; đồ uống 
dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liển; phở ăn liền; cháo ăn liền; xốt gia vị; nước 
xốt cà chua; ngũ cốc dinh duỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước tương; nước chấm chế biến 
từ đạm thực vật; tương ớt.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cổn; bia.  
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(210) 4-2012-23781 (220) 23.10.2012 
 (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.25; 3.7.5; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Quý Thị  (VN) 
Số 215B5 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè; cà phê; ca cao; chất thay thế cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở 
cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát; quán rượu (quán bar), dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp 
nơi nghỉ dưỡng (cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ cho thuê phòng họp, hội thảo. 

 
 

(210) 4-2012-23785 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Phạm Mạnh Sơn  (VN) 
Số 63, ngách 19, ngõ 219, phố Định 
Công Thượng, tổ 3B, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, mực in.  
 
 

(210) 4-2012-23786 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Sở 
hữu trí tuệ IPD   (VN) 
Số 23A, 442/15, đường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao 
công nghệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-23787 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.15; 5.3.9 
(591) Nâu, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy (VN)
Khu công nghiệp Công nghệ Cao, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23788 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.2; 3.6.6; 3.4.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư Thú y   (VN) 
88 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-23789 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Trần Thanh Phú   (VN) 
688 ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem và bột tắm trắng da; 
sữa rửa mặt; nước hoa; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-23900 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Cam, xanh lá cây sáng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm và thương mại Kim Đính  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Năng Tây, xã Nghĩa 
Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quãng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Chả bò, chả bắp bò, chả lụa, chả thủ, chả da/bì.  
 
 

(210) 4-2012-23901 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đức Trang  (VN)
19 A Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1201 

(210) 4-2012-23905 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lành   (VN) 
Khu 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2012-23942 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
HÀ  (VN) 
192 Bình Tiên, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo thực phẩm; cháo ngô; cháo làm từ bột yến mạch nha. 

 
 

(210) 4-2012-23943 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A24.17.11; A24.17.12; A26.11.8; 26.13.25
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh   (VN) 
112 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo âm nhạc và tổ chức sự kiện liên hoan âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2012-23944 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 22.1.1; 26.1.1; 22.1.16 
(591) Nâu, vàng, ghi xám, trắng 
(731) Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
112 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo âm nhạc và tổ chức sự kiện liên hoan âm nhạc. 
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(210) 4-2012-23945 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngánh y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 
ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 
ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2012-23947 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(731) MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD.  

(JP) 
14-3, Fukaekita 3-chome, Higashinari-
ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng); hòm đựng dụng cụ bằng kim loại 

(hòm rỗng ); hòm bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy công cụ cơ khí cầm tay chạy điện cụ thể là: máy vặn bu-lông hoặc siết 
chặt đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén, máy siết bu lông, máy vặn điều khiển 
mô men xoăny, máy vặn đai ốc, máy vặn đai ốc đầu vòng miệng và máy vặn khí nén ép; 
khớp nối dùng cho máy vặn đai ốc cụ thể là cho máy vặn đai ốc vận hành bằng khí nén; 
cần xiết lực của máy công cụ cơ khí cầm tay cụ thể là của máy vặn bu-lông hoặc siết chặt 
đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén; máy công cụ chạy điện cụ thể là: máy vặn 
bu-lông hoặc siết chặt đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén có gắn dụng cụ đo 
mô men xoắn dùng để siết chặt; máy công cụ cằm tay, không vận hành thủ công, máy tán 
đinh. 

 
Nhóm 08: Cái kìm cắt, kéo cắt dây cáp (dụng cụ cầm tay), bộ phận cân xiết lực của dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ cầm tay cụ thể là: cờ lê có gắn dụng cụ đo mô men 
xoắn dùng để vặn bu-lông hoặc đai ốc; mũi khoan (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (bộ phận 
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của dụng cụ cầm tay); búa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; cái 
kẹp; tua vít; dụng cụ vặn ốc, vit (dụng cụ cầm tay); mỏ lết (dụng cụ cầm tay); kìm; khớp 
nối của chìa vặn ốc (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo lực căng của bu-lông; dụng cụ đo lực cụ thể là: áp kế mô men quay 
kỹ thuật số và dụng cụ đo mô men xoắn siết chặt dùng cho bu-lông hoặc đai ốc. 

 
Nhóm 20: Hòm đựng dụng cụ không bằng kim loại (đồ đạc); giá kệ để cất giữ dụng cụ 
(đồ đạc); tủ đựng dụng cụ có ngăn kéo bằng kim loại (đồ đạc); hòm đựng dụng cụ bằng 
chất dẻo (hòm rỗng- đồ đạc); bảng dùng để treo dụng cụ (đồ đạc); bàn làm việc của thợ 
mộc; tủ đựng dụng cụ có bánh xe nhỏ (đồ đạc). 

 
 

(210) 4-2012-23948 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD.  
(JP) 
14-3, Fukaekita 3-chome, Higashinari-
ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng); hòm đựng dụng cụ bằng kim loại 

(hòm rỗng ); hòm bằng kim loại.   
 

Nhóm 07: Máy công cụ cơ khí cầm tay chạy điện cụ thể là: máy vặn bu-lông hoặc siết 
chặt đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén, máy siết bu lông, máy vặn điều khiển 
mô men xoăny, máy vặn đai ốc, máy vặn đai ốc đầu vòng miệng và máy vặn khí nén ép; 
khớp nối dùng cho máy vặn đai ốc cụ thể là cho máy vặn đai ốc vận hành bằng khí nén; 
cần xiết lực của máy công cụ cơ khí cầm tay cụ thể là của máy vặn bu-lông hoặc siết chặt 
đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén; máy công cụ chạy điện cụ thể là: máy vặn 
bu-lông hoặc siết chặt đai ốc chạy điện hoặc vận hành bằng khí nén có gắn dụng cụ đo 
mô men xoắn dùng để siết chặt; máy công cụ cằm tay, không vận hành thủ công, máy tán 
đinh.  

 
Nhóm 08: Cái kìm cắt, kéo cắt dây cáp (dụng cụ cầm tay), bộ phận cân xiết lực của dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ cầm tay cụ thể là: cờ lê có gắn dụng cụ đo mô men 
xoắn dùng để vặn bu-lông hoặc đai ốc; mũi khoan (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (bộ phận 
của dụng cụ cầm tay); búa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; cái 
kẹp; tua vít; dụng cụ vặn ốc, vit (dụng cụ cầm tay); mỏ lết (dụng cụ cầm tay); kìm; khớp 
nối của chìa vặn ốc (dụng cụ cầm tay).   

 
Nhóm 09: Thiết bị đo lực căng của bu-lông; dụng cụ đo lực cụ thể là: áp kế mô men quay 
kỹ thuật số và dụng cụ đo mô men xoắn siết chặt dùng cho bu-lông hoặc đai ốc.   

 
Nhóm 20: Hòm đựng dụng cụ không bằng kim loại (đồ đạc); giá kệ để cất giữ dụng cụ 
(đồ đạc); tủ đựng dụng cụ có ngăn kéo bằng kim loại (đồ đạc); hòm đựng dụng cụ bằng 
chất dẻo (hòm rỗng- đồ đạc); bảng dùng để treo dụng cụ (đồ đạc); bàn làm việc của thợ 
mộc; tủ đựng dụng cụ có bánh xe nhỏ (đồ đạc). 
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(210) 4-2012-23949 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

  
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 

tạm thời.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ 
ngân hàng máu; chữa bệnh bằng phương pháp năn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 
nhà dưỡng bệnh; chữa răng; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; nhà tế bần; 
bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý; dịch 
vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học; 
liệu pháp vật lý; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ phục hồi chức năng dành cho 
bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện; trợ giúp về thú y; chải lông cho động vật; chăm sóc 
vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ lải phân bón và các hóa chất nông 
nghiệp khác trên không và trên mặt đất; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thuy sản; 
dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ 
làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, trồng cây để giám thiểu lượng phát 
thải cac-bon đioxit; khám chữa bệnh cho cây.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn về 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 
dịch vụ tư vấn pháp lý về bảo hộ sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; quản lý quyền tác giả, 
dịch vụ hòa giải; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ môi giới nhận con 
nuôi; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần 
áo, dịch vụ hỏa táng; câu lạc bộ gặp gỡ; hãng thám tử; cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ 
cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; mai táng; nghiên cứu phả 
hệ; lập số tử vi; dịch vụ môi giới hôn nhân; tổ chức các buổi lễ tôn giáo; điều tra thông tin 
cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-23980 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 15.7.1; 18.3.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, nâu, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở cơ khí gia công hàn 
tiện đóng ghe tàu sắt Công 
Viên   (VN) 
ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 37: Đóng ghe tàu.  
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(210) 4-2012-23985 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Cẩm 
Trinh  (VN) 
10/32 Chiến Lược, khu phố 13, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh các loại. 
 
 

(210) 4-2012-23988 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phương Cua  (VN) 
228 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-24049 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ATA Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngách 6, ngõ 189 phố Giảng Võ, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-24061 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.3.1; 25.5.25; 24.9.1; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vua Vi 
Sinh  (VN) 
ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-24062 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 3.7.17; A1.1.9; A1.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Phúc   (VN) 
155A Trần Hưng Dạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24063 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A25.1.10; 18.3.2; A18.3.5; A5.5.22 
(591) Đỏ, nâu đỏ, vàng, vàng cam, xanh ngọc, 

xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 
nhạt, đen, trắng 

(731) Cơ sở Lưu Hiệp Thành AAA  (VN)
658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 
 

(210) 4-2012-24064 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) A5.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, vàng, vàng cam, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đài Trang  

(VN) 
3/4 Trương Định, phường 3, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2012-24073 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24074 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24076 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24077 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 297 tập a (12.2012) 

 

 
1208 

(210) 4-2012-24079 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24080 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24081 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24082 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-24083 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24085 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24087 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24088 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24089 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24090 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24091 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24092 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24093 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24927 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 26.1.2; 7.11.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nhân Bình  (VN)

Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường 
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng, dịch vụ xây dựng công nghiệp, dịch vụ xây dựng 
giao thông (cầu; đường); dịch vụ xây dựng thủy lợi (đập, hồ); dịch vụ tư vấn xây dựng; 
dịch vụ chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-25530 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.12.2012 

(731) Giáp Quang Khải   (VN) 
Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống chứa cồn).  
 
 

(210) 4-2012-25531 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.12.2012 

(531) 1.7.6; 5.3.20; 5.7.3; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Giáp Quang Khải    (VN) 

Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống chứa cồn).  
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Phần v 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 
Ngày công bố              

Số đơn                        6-2011-00003  

Ngày nộp đơn             25-7-2011 

Chủ đơn  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum 

Địa chỉ                        205B Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

Chỉ dẫn địa lý             Ngọc Linh 

Sản phẩm                    Sâm củ 

Tóm tắt chất 

lượng,đặc thù   

* Hình thái: 

- Thân rễ có nhiều đốt, cong ngoằn ngoèo, chiều dài dao động 

từ 3-15cm; đường kính dao động từ 0,5-1,5cm. Mặt ngoài màu 

nâu hay màu vàng xám, có những vết nhăn dọc, mảnh, có 

nhiều sẹo. Thể chất cứng chắc, giòn, dễ bẻ, bề mặt bẻ lởm 

chởm có màu xám nhạt. Thân rễ có mùi thơm nhẹ đặc trưng, vị 

đắng, có hậu hơi ngọt; 

- Rễ củ có dạng hình con quay, chiều dài trung bình từ 2,4-

4,0cm và đường kính từ 1,5-2,0cm, nối liền với thân rễ, thường 

hợp thành bó 2-4 rễ củ hình thoi. Rễ củ có màu nâu nhạt, có 

những vân ngang và nốt các rễ con. Thể chất nạc, chắc, khó bẻ 

gãy, vị đắng, có hậu ngọt.  

- Khối lượng sâm Ngọc Linh trung bình theo các độ tuổi:  

+ Sâm tươi trên mặt đất: 2,77g (5 năm); 4,00g (6 năm); 

4,27g (7 năm); 5,36g (10 năm); 8,08g (15 năm); 

+ Sâm khô trên mặt đất: 0,57g (5 năm); 0,91g (6 năm); 

1,00g (7 năm); 1,27g (10 năm); 2,11g (15 năm); 

+ Sâm tươi dưới mặt đất: 11,08g (5 năm); 11,88g (6 

năm); 14,32g (7 năm); 23,19g (10 năm); 36,76g (15 

năm); 

+ Sâm khô dưới mặt đất: 2,85g (5 năm); 3,19g (6 năm); 

3,80g (7 năm); 5,49g (10 năm); 9,26g (15 năm); 

+ Sâm khô dưới mặt đất đã bỏ rễ tơ: 2,73g (5 năm); 

3,00g (6 năm); 3,46g (7 năm); 5,26g (10 năm); 8,87g 

(15 năm). 

* Chất lượng: Chất lượng của sâm củ Ngọc Linh thể hiện qua 
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hàm lượng Saponin trung bình theo các độ tuổi như sau: 

- 5 năm tuổi: 11,12% 

- 6 năm tuổi: 13,24% 

- 7 năm tuổi: 17,43% 

- 10 năm tuổi: 23,70% 

- 15 năm tuổi: 23,88% 

Khu vực địa lý           xã Măng Ri, xã Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 
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Phần vI 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2010-01247 24407 25.11.2010 15.11.2012     A63B 53/00 
1-2010-01308 24414 25.11.2010 22.11.2012     A63B 53/14 
1-2010-01337 24631 27.12.2010 08.11.2012     A47L 13/20 
1-2010-01430 24643 27.12.2010 06.11.2012     B62K 11/14 
1-2010-01485 24955 27.01.2011 26.10.2012     D05B 29/12 
1-2010-01960 25188 27.02.2011 07.11.2012     B60K 028/10 
1-2010-02943 26134 25.05.2011 23.11.2012     C03C 3/076 
1-2011-00472 29271 25.04.2012 31.10.2012     B29D 99/00 
1-2011-00570 29016 26.03.2012 09.11.2012     B41J 2/175 
1-2011-00575 27366 25.09.2011 12.11.2012     H01R 24/10 
1-2011-01002 29280 25.04.2012 31.10.2012     H04L 12/56 
1-2011-01118 27961 25.11.2011 02.11.2012     B60T 8/00 
1-2011-01340 27491 25.09.2011 14.11.2012     H03M 13/19 
1-2011-02101 27866 25.10.2011 05.11.2012     B02C 15/04 
1-2011-02272 29062 26.03.2012 25.10.2012     C07D 401/12 
1-2011-02385 28349 26.12.2011 31.10.2012     A61H 39/06 
1-2011-02510 28617 30.01.2012 02.11.2012     H04N 13/04 
1-2011-02786 28653 30.01.2012 30.10.2012     C07C 255/58 
1-2011-02787 29688 25.05.2012 30.10.2012     C07C 237/44 
1-2011-02800 29965 25.06.2012 26.10.2012     C12N 1/14 
1-2011-02945 29703 25.05.2012 29.10.2012     G08B 21/00 
1-2011-02992 28695 30.01.2012 02.11.2012     A61K 31/44 
1-2011-02994 29143 26.03.2012 07.11.2012     C12P 19/02 
1-2011-03003 30868 25.09.2012 31.10.2012     A61K 31/167 
1-2011-03020 30341 25.07.2012 25.10.2012     C07D 295/135 
1-2011-03021 31184 25.10.2012 25.10.2012     C07D 307/88 
1-2011-03063 29152 26.03.2012 02.11.2012     H01H 33/02 
1-2011-03086 28705 30.01.2012 29.10.2012     A61M 5/178 
1-2011-03091 29728 25.05.2012 31.10.2012     C07K 16/18 
1-2011-03097 28934 27.02.2012 09.11.2012     A61K 8/67 
1-2011-03112 30344 25.07.2012 02.11.2012     C08G 64/02 
1-2011-03148 28708 30.01.2012 19.11.2012     C11B 9/00 
1-2011-03152 29161 26.03.2012 14.11.2012     C07H 19/06 
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1-2011-03161 29440 25.04.2012 22.11.2012     H04N 5/00 
1-2011-03166 31462 26.11.2012 19.11.2012     A61K 31/519 
1-2011-03168 30576 27.08.2012 12.11.2012     C08F 220/34 
1-2011-03169 29991 25.06.2012 05.11.2012     A61K 9/16 
1-2011-03188 29996 25.06.2012 20.11.2012     A61P 35/00 
1-2011-03203 29447 25.04.2012 08.11.2012     H04R 11/02 
1-2011-03204 30347 25.07.2012 30.10.2012     A61K 38/18 
1-2011-03214 29165 26.03.2012 30.10.2012     G01F 1/02 
1-2011-03249 30353 25.07.2012 26.10.2012     C07D 401/14 
1-2011-03251 30354 25.07.2012 20.11.2012     B29C 44/34 
1-2011-03253 29750 25.05.2012 16.11.2012     A01N 37/06 
1-2011-03260 29170 26.03.2012 19.11.2012     C07D 471/04 
1-2011-03281 28968 27.02.2012 26.10.2012     C07D 413/14 
1-2011-03289 29173 26.03.2012 26.10.2012     C07D 413/14 
1-2011-03291 30580 27.08.2012 12.11.2012     C07C 233/00 
1-2011-03305 30019 25.06.2012 30.10.2012     G01N 21/85 
1-2011-03321 29181 26.03.2012 07.11.2012     C07D 403/12 
1-2011-03332 29756 25.05.2012 22.11.2012     C10G 21/27 
1-2011-03334 30026 25.06.2012 20.11.2012     A61K 31/56 
1-2011-03339 28971 27.02.2012 20.11.2012     C07K 14/785 
1-2011-03353 30878 25.09.2012 05.11.2012     C07K 16/22 
1-2011-03354 31468 26.11.2012 08.11.2012     C07C 57/03 
1-2011-03355 29185 26.03.2012 12.11.2012     B29C 33/02 
1-2011-03359 29757 25.05.2012 22.11.2012     C07D 401/04 
1-2011-03362 29759 25.05.2012 07.11.2012     C07D 403/12 
1-2011-03363 29760 25.05.2012 07.11.2012     C09D 11/00 
1-2011-03364 28972 27.02.2012 06.11.2012     E01D 15/12 
1-2011-03388 30585 27.08.2012 05.11.2012     C07D 207/26 
1-2011-03389 29191 26.03.2012 16.11.2012     E02B 3/18 
1-2011-03391 29192 26.03.2012 08.11.2012     C07D 213/55 
1-2011-03397 29193 26.03.2012 16.11.2012     C07D 209/88 
1-2011-03402 30364 25.07.2012 06.11.2012     C07K 16/10 
1-2011-03405 30033 25.06.2012 30.10.2012     C07D 405/04 
1-2011-03417 29472 25.04.2012 08.11.2012     F16L 37/12 
1-2011-03421 30881 25.09.2012 30.10.2012     C07K 16/06 
1-2011-03434 30882 25.09.2012 12.11.2012     C07D 471/04 
1-2011-03435 31191 25.10.2012 05.11.2012     C07D 471/04 
1-2011-03442 31192 25.10.2012 12.11.2012     C07D 471/04 
1-2011-03443 30587 27.08.2012 12.11.2012     C07D 519/00 
1-2011-03445 29200 26.03.2012 12.11.2012     E21B 17/042 
1-2011-03459 29480 25.04.2012 07.11.2012     C09B 29/01 
1-2011-03460 29481 25.04.2012 07.11.2012     C07C 309/47 
1-2011-03461 29482 25.04.2012 07.11.2012     C09B 35/031 
1-2011-03462 28978 27.02.2012 07.11.2012     C07D 213/77 
1-2011-03466 29769 25.05.2012 16.11.2012     B65B 9/20 
1-2011-03475 29770 25.05.2012 06.11.2012     C07D 213/76 
1-2011-03477 29207 26.03.2012 12.11.2012     A61K 9/16 
1-2011-03478 29485 25.04.2012 12.11.2012     C07K 16/28 
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1-2011-03495 29487 25.04.2012 12.11.2012     F28D 13/00 
1-2011-03498 30370 25.07.2012 07.11.2012     C08J 9/04 
1-2011-03520 30052 25.06.2012 13.11.2012     C07D 413/10 
1-2011-03523 30054 25.06.2012 15.11.2012     A61C 9/00 
1-2011-03524 30055 25.06.2012 16.11.2012     A61K 39/02 
1-2011-03531 29491 25.04.2012 19.11.2012     H04N 7/015 
1-2011-03532 29492 25.04.2012 19.11.2012     H04N 7/015 
1-2011-03533 29777 25.05.2012 19.11.2012     H04N 7/015 
1-2011-03534 29493 25.04.2012 19.11.2012     H04N 7/015 
1-2011-03536 29779 25.05.2012 05.11.2012     H01B 11/10 
1-2011-03537 30057 25.06.2012 05.11.2012     H01B 11/10 
1-2011-03538 30058 25.06.2012 05.11.2012     H01B 11/10 
1-2011-03539 30059 25.06.2012 05.11.2012     H01B 11/10 
1-2011-03543 30592 27.08.2012 08.11.2012     H04L 9/08 
1-2011-03544 29211 26.03.2012 20.11.2012     A22B 3/08 
1-2011-03548 30061 25.06.2012 12.11.2012     E21B 17/042 
1-2011-03555 30062 25.06.2012 31.10.2012     A61J 11/02 
1-2011-03560 30063 25.06.2012 26.10.2012     C07D 239/49 
1-2011-03563 30065 25.06.2012 21.11.2012     C07H 21/04 
1-2011-03564 30066 25.06.2012 16.11.2012     A62D 3/02 
1-2011-03569 29499 25.04.2012 12.11.2012     A61F 13/15 
1-2011-03570 29500 25.04.2012 12.11.2012     A61F 13/15 
1-2011-03576 29783 25.05.2012 16.11.2012     C07D 471/04 
1-2011-03582 29784 25.05.2012 19.11.2012     C04B 28/16 
1-2011-03583 30067 25.06.2012 16.11.2012     H01L 27/142 
1-2011-03586 29215 26.03.2012 14.11.2012     A23C 9/123 
1-2011-03593 29786 25.05.2012 16.11.2012     B32B 27/00 
1-2011-03597 29218 26.03.2012 20.11.2012     B60M 1/20 
1-2011-03607 29787 25.05.2012 31.10.2012     C07D 233/64 
1-2011-03608 30888 25.09.2012 21.11.2012     C07K 14/47 
1-2011-03613 29789 25.05.2012 22.11.2012     A01N 43/08 
1-2011-03614 30593 27.08.2012 22.11.2012     C12P 19/14 
1-2011-03619 29222 26.03.2012 09.11.2012     A61Q 5/02 
1-2011-03620 29790 25.05.2012 05.11.2012     A61K 8/81 
1-2011-03621 29509 25.04.2012 05.11.2012     A61K 8/81 
1-2011-03628 29224 26.03.2012 12.11.2012     C07D 307/80 
1-2011-03629 29513 25.04.2012 12.11.2012     C07C 205/43 
1-2011-03630 29225 26.03.2012 12.11.2012     H04W 4/02 
1-2011-03636 29228 26.03.2012 22.11.2012     C07D 417/14 
1-2011-03637 29229 26.03.2012 22.11.2012     C07D 413/04 
1-2011-03640 30074 25.06.2012 14.11.2012     F04B 17/00 
1-2011-03647 29230 26.03.2012 06.11.2012     C07C 233/45 
1-2011-03648 29519 25.04.2012 01.11.2012     C07D 213/82 
1-2011-03657 29525 25.04.2012 06.11.2012     A61K 31/23 
1-2011-03658 29526 25.04.2012 08.11.2012     B65D 85/804 
1-2011-03661 29794 25.05.2012 07.11.2012     G06Q 20/00 
1-2011-03662 30595 27.08.2012 07.11.2012     H04W 4/20 
1-2011-03670 30596 27.08.2012 31.10.2012     C07D 273/08 
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1-2011-03683 30078 25.06.2012 31.10.2012     A61K 9/20 
1-2012-00012 30889 25.09.2012 20.11.2012     C02F 1/32 
1-2012-00021 29235 26.03.2012 12.11.2012     C07C 31/18 
1-2012-00023 29236 26.03.2012 07.11.2012     C07K 14/47 
1-2012-00033 31199 25.10.2012 09.11.2012     A61K 9/00 
1-2012-00034 29237 26.03.2012 05.11.2012     B65D 17/28 
1-2012-00037 29537 25.04.2012 26.10.2012     A41D 13/05 
1-2012-00068 29810 25.05.2012 12.11.2012     A61K 36/8888 
1-2012-00074 30088 25.06.2012 16.11.2012     F03G 7/06 
1-2012-00076 29543 25.04.2012 06.11.2012     A61K 31/07 
1-2012-00084 29239 26.03.2012 06.11.2012     H04W 52/02 
1-2012-00100 30396 25.07.2012 12.11.2012     A61K 39/155 
1-2012-00107 30398 25.07.2012 12.11.2012     A23L 2/00 
1-2012-00115 30604 27.08.2012 22.11.2012     C12Q 1/04 
1-2012-00120 29240 26.03.2012 13.11.2012     A61K 31/203 
1-2012-00135 30608 27.08.2012 21.11.2012     B23Q 11/10 
1-2012-00151 30405 25.07.2012 14.11.2012     E04B 1/24 
1-2012-00189 30901 25.09.2012 06.11.2012     F04D 29/38 
1-2012-00240 31201 25.10.2012 09.11.2012     A61K 31/497 
1-2012-00277 30631 27.08.2012 02.11.2012     H04W 24/10 
1-2012-00311 30120 25.06.2012 16.11.2012     H01L 27/142 
1-2012-00316 30419 25.07.2012 13.11.2012     A61K 9/107 
1-2012-00352 29853 25.05.2012 09.11.2012     A61K 47/34 
1-2012-00378 30653 27.08.2012 16.11.2012     G06Q 40/00 
1-2012-00384 30654 27.08.2012 13.11.2012     A23L 1/05 
1-2012-00392 30655 27.08.2012 14.11.2012     H02M 1/14 
1-2012-00422 30146 25.06.2012 19.11.2012     C08G 59/40 
1-2012-00443 29861 25.05.2012 07.11.2012     H04W 88/02 
1-2012-00475 29866 25.05.2012 09.11.2012     F16L 59/147 
1-2012-00537 30173 25.06.2012 15.11.2012     C07D 271/06 
1-2012-00555 30923 25.09.2012 14.11.2012     B63H 23/30 
1-2012-00689 30210 25.06.2012 07.11.2012     C10G 65/12 
1-2012-00748 31216 25.10.2012 15.11.2012     C07D 217/06 
1-2012-00750 30704 27.08.2012 23.11.2012     A61K 38/22 
1-2012-00789 30953 25.09.2012 23.11.2012     G11B 20/12 
1-2012-00851 30256 25.06.2012 23.11.2012     E04C 3/07 
1-2012-01010 30981 25.09.2012 07.11.2012     A61K 47/32 
1-2012-01150 31521 26.11.2012 06.11.2012     H01R 24/02 
1-2012-01351 30780 27.08.2012 12.11.2012     B01D 24/46 
1-2012-01942 31606 26.11.2012 01.11.2012     A61B 5/15 
1-2012-01956 31609 26.11.2012 23.11.2012     A42B 1/04 
2-2009-00212 01735 25.05.2011 02.11.2012     B32B 31/00 
2-2011-00178 1999  25.06.2012 14.11.2012     A43D 11/00 
2-2011-00179 1979  25.05.2012 13.11.2012     A43D 11/00 
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Phần vII 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn , ngày 22/11/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00236  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2011 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 4:  
Nội dung mới: 
Bổ sung 7 ảnh chụp/bản vẽ 

             
H.4.1      H.4.2 

          
H.4.3.     H.4.4    H.4.5   
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   H.4.6     H.4.7 
 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7804/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-27071  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
 194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7805/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-05757  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
 Số 957C, Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7806/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-03872  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Sheraton International IP, LLC 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7807/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-17554  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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22 Ông ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7808/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-15192  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Kem dưỡng da, kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem ngừa nám; kem dưỡng thể (tất 
cả không chứa thuốc). 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7809/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-04859  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7810/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-09476  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại TK Đại Phong 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7811/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26411  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7812/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26412  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7813/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2011-02012  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Xiangfu Color Print Co., Ltd. Nanwu Chisheng Gongyecun, Houjie Town, Dongguan 
523950 Guangdong Province (CN) 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7814/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-09475  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7815/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-02055  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

229 Hải Phòng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7816/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-27211  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7817/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-06353  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2010 
Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7818/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2010-06350  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2010 
Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7819/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-04818  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7820/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-04817  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7821/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-04819  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7822/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-17410  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ tổ chức đại diện SHCN: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7823/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2009-14216  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Công ty cổ phần Tư vấn S&B 

phòng 208 nhà B, Khách sạn Thể thao, phố Nguỵ như Kon Tum , phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7824/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-18835  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7825/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26410  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7826/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12532  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7827/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-13117  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7828/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-13118  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
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12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7829/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-02653  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện - IPACO 

Số 75, Ngõ 69A (Tổ 80A) Đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7830/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2007-22597  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
GM KOREA COMPANY 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7831/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-04856  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7832/ TB-SHTT, ngày 4/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-16054  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Lầu 4, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8504/ TB-SHTT, ngày 24/10/2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-26356  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi 1: Đại diện người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Võ Trần 
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171 Võ Thị Sáu (Lầu 6), phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Mục sửa đổi 2: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Workshop D, 7/F, Ford Glory Plaza, 37 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8503/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-20072  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị hen. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8502/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-01731  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Tách nhóm 37 ra thành một đơn mới. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8501/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-11036  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Số 11 ngõ 255 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8501/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-17674  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2009 

Mục sửa đổi 1: Đại diện người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Mục sửa đổi 2: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airoport Industrial Zone, 
Shunyi District, Beijing, China. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8499/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2012-14076  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  
 

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8498/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-17290  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8497/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-24499  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 
Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8496/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-27536  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ngọc Hoà VĐNH 
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Thôn Hoà Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8577/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-05997  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Tầng 1, nhà D, Cụm chung cư Vinaconex 3, tổ dân phố 45, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: 0462692977 Fax: 0462692976 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8573/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12050  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8572/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12051  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8571/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12053  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8570/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12054  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8569/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 297 Tập A (12.2012) 

 

 
1228 

(210)  Số đơn: 4-2012-12572  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8568/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-08110  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
JANSSEN R&D IRELAND 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8567/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-11251  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2011 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Số 35, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

Mục sửa đổi 2: Danh mục sản phẩm được giới hạn:  

Nội dung mới:  
Dược phẩm (không bao gồm các sản phẩm điều trị bệnh ung thư). 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8566/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-15513  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
# 140-2, Gye-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Korea 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8565/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-04391  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Suite 702, 7th Floor, King's Commercial Centre, 25 King's Road, Hong Kong 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8564/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-19857  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8563/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-05996  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Tầng 1, nhà D, Cụm chung cư Vinaconex 3, tổ dân phố 45, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: 0462692977 Fax: 0462692976 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8562/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-06518  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8561/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-06517  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8560/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-06519  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8559/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-09192  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Công ty TNHH  Baka 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8558/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-07858  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
16, Jalan Perindustrian Balakong Jaya 2/3, Taman Perindustrian Balakong Jaya 2,43300 
Balakong Jaya, Selangor, Malaysia 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8557/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-06811  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8556/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2004-05267  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2004 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8555/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-05896  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phú Hưng 
Số 32 lô 34, đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hoà Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8554/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2007-20595  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được giới hạn:  

Nội dung mới:  
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm(không còn sống) và thú săn(không còn sống); chất chiết ra từ 
thịt; rau và quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín; mứt; thạch dùng làm thực phẩm; 
khoai tây rán và lát khoai tây chiên; kem đã đánh bông (sản phấm sữa); sữa đặc; trứng; 
sữa và sản phẩm sữa khác; trái cây được bảo quản và dưa chua. 
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Nhóm 30: Cà phê và chè; ca cao; đường; bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê: kem lạnh; 
mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối dùng để nấu nướng; tương hạt cải; hạt tiêu; 
dấm; nước xốt(đồ gia vị); gia vị và đồ gia vị; gạo và nước đá lạnh dùng cho thực phẩm; 
nước xốt cà chua; nước xốt cà chua nấm; ngô chiên và bỏng ngô. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8552/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-11738  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8550/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-11736  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8548/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-27096  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (IPTS) 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8546/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-22330  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8544/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-22331  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8542/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-22332  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8739/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-01976  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 36: Bảo lãnh bảo hiểm tai nạn ôtô; môi giới trả góp; dịch vụ thẻ tín dụng và tiền 
mặt; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ tài chính liên quan đến ô tô; dịch vụ trả 
góp; phát hành thẻ tín dụng; định giá ô tô đã qua sử dụng; bảo hiểm xe cơ giới; cung cấp 
hợp đồng bảo hiểm/ bảo hiểm toàn bộ cho xe có động cơ và các bộ phận của chúng. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8738/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-01975  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bao gồm cả dịch vụ tài chính liên quan đến ô tô, các khoản 
vay, cho thuê, môi giới trả góp, các khoản vay thế chấp tại nhà, các khoản vay vốn lưu 
động, tín dụng- cho thuê thiết bị, bán và mua chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản và 
các quỹ nơ; bán và bảo lãnh bảo hiểm, tất cả các dịch vụ kể trên không bao gồm dịch vụ 
thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ, và các dịch vụ liên quan đến thanh toán. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8737/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-20372  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và phát chương trình truyền hình. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8736/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-24392  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2011 
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Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 30: Trà hoặc trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); cà phê; ca cao, đường, 
gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột mì cho thực phẩm và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; mật đường; 
men, bột nở; muối dùng để nấu ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm; tương mù tạc; 
dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; kem lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh dùng 
cho đồ uống. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8735/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-24396  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 30: Trà hoặc trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); cà phê; ca cao, đường, 
gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột mì cho thực phẩm và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; mật đường; 
men, bột nở; muối dùng để nấu ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm; tương mù tạc; 
dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; kem lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh dùng 
cho đồ uống. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8734/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-15672  (220) Ngày nộp đơn 01/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8733/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-17671  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, tắm rửa; nước hoa cô-lô-nhơ; nước hoa; chế 
phẩm chăm sóc da, tóc và móng (chế phẩm mỹ phẩm); xi đánh giầy. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8732/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-03851  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng làm chất thử phản ứng (hóa 
học), các hoá chất trên đều tham gia vào quá trình xử lý bề mặt kim loại, xử lý bề mặt hợp 
chất kim loại, xử lý bề mặt vật liệu cách điện và lớp mạ kim loại. 
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Nhóm 42: Thử nghiệm hóa chất và kim loại; kiểm tra hóa chất và kim loại; nghiên cứu 
hóa chất và kim loại; cho thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; thiết kế thiết bị mạ kim loại 
hoặc hệ thống có các thiết bị đó; thiết kế thiết bị xử lý bề mặt kim loại hoặc hệ thống có 
các thiết bị đó; thiết kế thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hoặc hệ thống có các thiết bị và 
dụng cụ đó; tư vấn kỹ thuật; tất cả các sản phẩm và dịch vụ trên đều liên quan đến các hoá 
chất tham gia vào quá trình xử lý bề mặt kim loại, xử lý bề mặt hợp chất kim loại, xử lý 
bề mặt vật liệu cách điện và lớp mạ kim loại. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8730/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-20139  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
E! Entertainment Television, LLC 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8729/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-15213  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8728/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-02057  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH GALAXY 

Số 30 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8728/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-26530  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN International LLC) 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8726/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-11092  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8725/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-26479  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8724/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-02578  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

379 Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8723/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-11433  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8722/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-13411  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8721/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-14332  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8720/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-01294  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8719/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-14756  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8718/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-20671  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8717/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2007-12359  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MASAN 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8716/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-01977  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hưng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8715/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-18058  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
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Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 

Số 14, hẻm 19/8/1, phố Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8714/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2007-17873  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2007 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

31 Hàn Thuyên, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8713/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-20672  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8712/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-03072  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8711/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-15551  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2011 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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Mục sửa đổi 2: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8710/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-15552  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 
Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8709/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-19877  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 
Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8708/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2006-06612  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2006 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự 
372 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8707/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2006-00956  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2006 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự 
372 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9739/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-06142  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Chấm dứt đại diện theo uỷ quyền đối với: 
Công ty TNHH SHTT Thảo Thọ Quyến (INVENCO) – 29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9866/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-14833  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
354 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9867/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-15759  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
D9 khu dân cư Miếu Nổi, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9868/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-20130  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2010 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH thời trang Nguyên Vy (VN) 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9869/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-08324  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9870/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-05427  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (VN)  
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9871/ TB-SHTT, ngày 03/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-19211  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Phòng 901, trung tâm CNTT&TT Hà Nội, K1 Hào Nam, đường Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9958/ TB-SHTT, ngày 05/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-14581  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH Investpro và cộng sự (VN) 
29 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9959/ TB-SHTT, ngày 05/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-03808  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  được sửa thành:  

Nội dung mới:  
207 đường ĐT 747A, tổ 1, ấp Tân Lương, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương. 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9960/ TB-SHTT, ngày 05/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-07348  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thành Công (VN). 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10189/ TB-SHTT, ngày 10/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-24262  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  được sửa thành:  

Nội dung mới:  
Công ty TNHH phân bón và hoá chất Đại Nam (VN). 
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Phần vIiI 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8495/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-01339  (220) Ngày nộp đơn: 18/01/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
DKT International (USA) 
1701K Street, NW, Suite 900, Washington DC 20006, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH Delphi  
Số 86, tập thể trường công nhân xây dựng, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8494/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-16237  (220) Ngày nộp đơn: 08/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SK Telecom  Co., Ltd. (KR)  
11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-999, Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  
SK Planet  Co., Ltd.   
11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-999, Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8493/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-16236  (220) Ngày nộp đơn: 08/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SK Telecom  Co., Ltd. (KR)  
11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-999, Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  
SK Planet  Co., Ltd.   
11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-999, Korea 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 297 Tập A (12.2012) 

 

 
1243 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8493/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2005-16184  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình (VN) 
Số 01, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần hoá chất nông nghiệp Hoà Bình  
Số 5/25, ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8490/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-22271  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Per Una Group Limited (GB)  
Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom 
Bên  nhận chuyển giao :  
MARKS AND SPENCER PLC  
Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8489/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-02610  (220) Ngày nộp đơn: 21/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tiến Phát (VN)  
Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Việt Hưng Yên  
Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8487/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-12837  (220) Ngày nộp đơn: 24/06/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sunway HoldÝng  Berhad (MY) 
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Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Bên  nhận chuyển giao :  
Sunway  Berhad  
Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8486/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07051  (220) Ngày nộp đơn: 19/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Masterich Corporation Limited (VN)  
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, Hong Kong 
Bên  nhận chuyển giao :  
SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. LTD  
6, Raffles Quay, #18-00, Singapore 048580 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8485/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04734  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh cá thể CMC COMPOSITE Cà Mau (VN) 
ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hộ kinh doanh cá thể CMC COMPOSITE Cà Mau 
Khóm 4, 9, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8484/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-11294  (220) Ngày nộp đơn: 29/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Bảo Toàn (VN) 
433/14 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hồ Trọng Anh 
281/47/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8483/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06131  (220) Ngày nộp đơn: 05/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất và dịch vụ Hoàng Nhật (VN) 
33 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH Thung Lũng Hoa Hồng 
19B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8482/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03858  (220) Ngày nộp đơn: 08/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
IP Holdings Unltd. LLC (US) 
1450 Broadway, New York, New York 10018, United States 
Bên  nhận chuyển giao :  
ZY Holdings LLC 
1450 Broadway, New York, New York 10018, United States 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8481/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-05711  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
IP Holdings Unltd. LLC (US) 
1450 Broadway, New York, New York 10018, United States 
Bên  nhận chuyển giao :  
ZY Holdings LLC 
1450 Broadway, New York, New York 10018, United States 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8480/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01110  (220) Ngày nộp đơn: 19/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thạnh Mỹ (VN) 
D21 A, đường 19, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
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Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tầm Nhìn Sài Gòn 
38/1 A, đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8479/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-23558  (220) Ngày nộp đơn: 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Sen Đa (VN) 
Tổ 5, bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại Việt Giang 
Số 16 ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8478/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06497  (220) Ngày nộp đơn: 08/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH (VN) 
Toà nhà DETECH, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần công nghệ DETECH NAM 
Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8553/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11738  (220) Ngày nộp đơn: 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Hậu (VN) 
Số 3, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
AGRIA S.A 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8551/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11736  (220) Ngày nộp đơn: 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Hậu (VN) 
Số 3, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
AGRIA S.A 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8549/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27096  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần hoá nông Lúa Vàng (VN) 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH hoá nông Lúa Vàng 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8547/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22330  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (VN) 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
DELOITTE TOUCHE TOMATSU 
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8545/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22331  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (VN) 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
DELOITTE TOUCHE TOMATSU 
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, Switzerland 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8543/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22332  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (VN) 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
DELOITTE TOUCHE TOMATSU 
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8731/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03872  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sheraton International, LLC. (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Sheraton International IP, LLC 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9957/ TB-SHTT, ngày 05/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-14581  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Tân Thành Nhân (VN) 
Số 38, ngách 33, Văn Chương II, Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
1. PT. Purinusa Ekapersada (ID) – Plaza BII, Tower 2, 33rd Floor, Jl. M.H. Tham rin No. 
51, Jakarta – 10350, Indonesia 
2. PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (ID) – Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta – 10350, Indonesia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9740/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06142  (220) Ngày nộp đơn: 05/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hồng Phương (VN) 
718A Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Như Phát (VN) 
392 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
b- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 8541/ TB-SHTT, ngày 26/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-13973  (220) Ngày nộp đơn: 09/07/2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh bà Huỳnh Thị Lệ (Phó giám đốc công ty TNHH 
Song Nghi) có đủ thẩm quyền để ký Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-
2009-13973 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 8488/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-06038  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2012 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Hợp đồng chuyển giao không có: số đơn, ngày nộp đơn, nhãn hiệu, nhóm sản phẩm dịch 
vụ theo quy định tại Điều 44.3.1 Quy chế thẩm định nhãn hiệu  
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 8491/ TB-SHTT, ngày 24/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11212  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Địa chỉ của bên chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu chuyển giao đơn và trong Hợp đồng 
chuyển giao không thống nhất với địa chỉ của Chủ đơn trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu 
số 4-2010-11212  
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2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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